HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ
TUẦN 1:   
                                                                Soạn ngày 15/ 8. 2015                                                                                                                                                                      
                                                                Giảng thứ hai ngày 17/ 8. 2015
Tiết 1:  Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 1: Tập đọc:  CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM (tiết 1)
I. Mục tiêu:
         * KTKN: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Hiểu lời khuyên của câu chuyện, làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công. (TL được câu hỏi 1, 2 trong SGK).
        *KNS: Tự nhận thức về bản thân.           
                    Lắng nghe tích cực.
                    Kiên định; Đặt mục tiêu. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                     - Động não, trình bày 1 phút.
                                     - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'
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9'














7'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chương trình sgk
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc đoạn 1,2.
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
a,  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- ? Lúc đầu cậu bé học hành ntn?




- Nhận xét chốt ndtl đúng.
- ? Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?

- Nhận xét chốt nd đúng.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt đặt trên bàn trước mặt.

- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh đoạn 1, 2.



* Đọc đoạn 1 và trả lời: 
-  Mỗi khi cầm đến sách cậu chỉ đọc vài dòng là chán; viết chỉ nắn nót được vài chữ rồi lại nguệch ngoạc cho xong chuyện.

* Đọc đoạn 2 và trả lời: 
- Bà cụ đang cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá.



Tiết 3: Tập đọc:  CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM (tiết 2)
I. Mục tiêu:
* KTKN: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Hiểu lời khuyên của câu chuyện, làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công. (TL được câu hỏi trong SGK).
*KNS:   - Tự nhận thức về bản thân.           
              - Lắng nghe tích cực.
              - Kiên định; Đặt mục tiêu. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK

III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài của tiết 1..
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc đoạn 3, 4:
- Đọc mẫu lần 2.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- ? Bà cụ giảng giải ntn?

- Nhận xét chốt nd đoạn 3.
- ? Câu chuyện này khuyên em điều gì?

- ? E hiểu "Có công mài sắt có ngày nên kim là ntn?
* HĐ3: HD đọc theo vai.
- Chia mỗi nhóm 3 bạn.






C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh đoạn 3, 4.



* Đọc đoạn 3 và trả lời: 
- (Mỗi ngày mài ... thành tài.)

* Đọc đoạn 3 và trả lời: 
- ... Làm việc phải chăm chỉ, nhẫn nại, không ngại khó khăn.
- Vài em phát biểu.


+ HS1:  Vai người dẫn chuyện.
+ HS2: Vai bà cụ.
+ HS3: Vai cậu bé.
- Tập kể trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi kể trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 4:  Toán:                          ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tr3)
  I, Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố về viết các số từ 0→100. Thứ tự của các số có một, hai chữ số, số liền trước, số liền sau của một số.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Luyên tập, hỏi đáp
- Bảng các ô vuông BT 2a, kẻ trên bảng BT 1a
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại các số từ 0 - 99
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:

* HĐ1:  Bài tập 1:
a., Nêu tiếp các số có một chữ số:
	0
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	


b, Viết số bé nhất co một chữ số:
c, Viết số lớn nhất co một chữ số:


- Nhận xét kết quả
* HĐ2:  Bài tập 2: Nêu tiếp các số có hai chữ số.
- HD tìm hiểu y/c của bài
a, Nêu tiếp các số có hai chữ số.
	10
	11
	
	
	
	
	
	
	
	19

	...
	...
	...
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	99



b, Viết số bé nhất co hai chữ số:
c, Viết số lớn nhất co hai chữ số:
- Nhận xét chữa bài trên bảng phụ.
* HĐ3:  Bài tập 3: Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài giao phiếu cho các nhóm thi điền đúng và nhanh nhất.

- Nhận xét chọn nhóm thắng cuộc.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


* HĐ1:  Bài tập 1:
a. Nêu tiếp các số có một chữ số: 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


b, Viết số bé nhất co một chữ số la: 0
c, Viết số lớn nhất co một chữ số là: 9

* HĐ2:  Bài tập 2: Nêu tiếp các số có hai chữ số.
- Đọc hiểu y/c rồi làm bài vào VBTT.



- Nối tiếp nhau nêu kết quả, bạn nhận xét.

* HĐ3:  Bài tập 3: Đọc y/c trong sgk, 
- Thực hiện vào phiếu bài tập.
Rồi trình bày trước lớp, nhóm bạn nhận xét chéo nhau về kết quả.








                                             Soạn ngày 15 / 8 / 2015
                                             Giảng thứ ba ngày 18 / 8 / 2015
   Tiết 2: Toán:                 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tr 4)
I. Mục tiêu
Biết viết các số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các số. Biết so sánh các số trong phạm vi 100
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Luyên tập, hỏi đáp
                                                          - SGK,  VBTT
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại các số từ 0 - 99
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1: Viết theo mẫu.
	Chục
	Đ/ vị
	V/ số
	Đọc  số

	8
	5
	85
	Tám mươi lăm

	3
	6
	
	

	7
	1
	
	

	9
	4
	
	



- Nhận xét kết quả
	< , > , =


* HĐ2:  Bài tập 3:  
 34 ...38     27 ...72     80 + 6... 86
72 ... 70    68 ... 68     40 + 4 ... 44
- HD tìm hiểu y/c của bài HD hs làm bài vào vở, chữa bài.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
* HĐ3:  Bài tập 4: Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài giao phiếu cho các nhóm thi điền đúng và nhanh nhất.

- Nhận xét chọn nhóm thắng cuộc.
* HĐ4:  Bài tập 5: Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở bài tập.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1: Làm phiếu
	Chục
	Đ/ vị
	V/ số
	Đọc  số

	8
	5
	85
	Tám mươi lăm

	3
	6
	36
	Ba mươi sáu

	7
	1
	71
	Bảy mươi mốt

	9
	4
	94
	Chín mươi tư


- Trình bày, chữa bài.

* HĐ2:  Bài tập 3: 
34 <38     27 < 72     80 + 6= 86
72 >70    68 = 68     40 + 4 = 44
- Nối tiếp nhau nêu kết quả, bạn nhận xét.

* HĐ3:  Bài tập 4: Đọc y/c trong sgk, 
- Thực hiện vào phiếu bài tập.
Rồi trình bày trước lớp, nhóm bạn nhận xét chéo nhau về kết quả.

* HĐ3:  Bài tập 5: Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài làm vào VBTT.
- trình bày kết quả, nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.




           Tiết 3: Tập đọc:                TỰ THUẬT
I. Mục tiêu:
- Nắm được những thông tin chính về bạn hs trong bài - Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật. Trả lời câu hỏi SGK.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - SGK, bảng phụ viết sẵn nội dung tự thuật
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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7'
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5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài "Có công .. nên kim"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  Em biết những gì về bạn Thanh Hà?

- Nhận xét chốt nd.
- Câu 2:  Nhờ đâu mà em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy?
- Câu 3: Gọi 2 – 3 hs nêu.
- Câu 4:  Tương tự câu 3.
- Chốt nội dung bài.
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia mỗi nhóm luyện đọc.


C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.



* Đọc thầm và trả lời: 
- (Bạn Thanh Hà là nữ, sinh ngày 23/ 4/ 1996 ... Hà Nội.)

* Đọc thầm và trả lời: 
- Nhờ vào bản Tự thuật của bạn.
- Vài em phát biểu.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.



- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.
- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 1: Chính tả(Tập chép):  CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM 
I. Mục tiêu:
- Chép chính xác bài chính tả trình bày đúng hai câu văn xuôi. Không mắc quá 2 lỗi trong bài. Làm được các bài tập 2, 3, 4.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đps và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn cần tập chép, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


20'


















8'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD tập chép.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn này chép từ bài nào?
- Đoạn chép này là lời củ ai nói với ai?
- Đoạn chép có mấy câu? Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
- Chưc đầu câu được viết ntn?


- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- HD chép bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Điền vào chỗ trông c hay k?
...im khâu,  ..ậu bé, ...iên nhẫn
- Bài 3:  Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.


- Gọi 1-2 em đọc thuộc trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt , vở ô li, bút đặt trên bàn trước mặt.

- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Từ bài (Có công mài ... nên kim)
- Lời của bà cụ nói với cậu bé.

- Đoạn chép có 2 câu, cuối mỗi câu có dấu chấm.


- Chữ đầu câu, đầu đoạn được viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu (Mỗi, Giống).
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Chép bài vào vở.
- Tự soát lỗi.




- Bài 2: Điền vào chỗ trông c hay k?
kim khâu,  cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ
- Bài 3:  Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.
- Đổi vở kiểm tra cheo nhau.
- Bài 4:  Đọc thuộc bảng chữ cái vừa viết.




                                               Soạn ngày 15 / 8 / 2015
                                              Giảng thứ tư ngày 19 / 8 / 2015
Tiết 2: Toán                           SỐ HẠNG – TỔNG (tr5)
I. Mục tiêu:
- Biết số hạng - tổng, biết thực hiện phép cộng các chữ số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. Biết giải toán có lời văn bằng một phép cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'









7'






6'






5'









4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 4 (tr 4)
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Phần bài mới.
* Ví dụ: 
36       +         24        =       59

Số hạng      Số hạng      Tổng
- Hỏi hs nêu tên gọi của các thành phần. 
- HD hs nêu các bước thực hiện đặt tính rồi tính.

* HĐ2: Bài tập 1.
 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

	SH
	12
	43
	  5
	65

	S/ H
	  5
	26
	22
	0

	Tổng
	17
	
	
	


* HĐ3:  Bài tập 2.
Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu)
                42
             +
                36
                78
- Nhận xét kết quả
Bài tập 4:  Bài tập3.
 Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở bài tập.






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp làm.


- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu




- Số 36 và 24 gọi là số hạng
- Số 59 gọi là tổng.
- Đặt tính và tính kết quả vào bảng con.
- Vài hs nhắc lại tên gọi các thành phần.

* HĐ1:  Bài tập 1: Làm phiếu

	SH
	12
	43
	  5
	65

	S/ H
	  5
	26
	22
	  0

	Tổng
	17
	69
	27
	65


- Trình bày, chữa bài.
* HĐ3:  Bài tập 2: 
- Nối tiếp nhau nêu kết quả, bạn nhận xét.



* HĐ4:  Bài tập3.
Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài làm vào VBTT.
- 1 hs lên bảng trình bày.
Bài giải:
Cả hai buổi cửa hàng bán được số xe đạp là:
12 + 20  = 32( xe) 
                     Đáp số: 32 xe đạp.
- Nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.


Tiết 2: Luyện từ và câu.                       TỪ VÀ CÂU
I. Mục tiêu:
- Bước đầu làm quen với các khái niệm từ và câu thông qua các BT thực hành.
Biết tìm các từ liên quan đến các hoạt động học tập ( BT 1, BT 2):
Viết được 1 câu nói về nội dung .
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTĐ, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'



10'



8'









3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
* HĐ3: Bài 1. Làm miệng.
- Cho hs thực hiện trong nhóm, ĐD nhóm trình bày trước lớp.
VD: 1: trường; 3: chạy, ...
* HĐ3: Bài 2. Tìm các từ ( miệng).
- Cho hs thực hiện trong nhóm vào phiếu, ĐD nhóm trình bày trước lớp.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
 * HĐ3: Bài 3. Viết một câu vào vở nói về người hoặc cảnh vật trong tranh.
VD: Tranh 1: 
- Huệ cùng các bạn vào vườn hoa.
Tranh 2: - Thấy một khóm Hồng Huệ đứng lại ngắm.
- Bạn Nam cũng đến ngắm hoa cùng bạn Huệ.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt , vở ô li, bút đặt trên bàn trước mặt.

- Lắng nghe


- Hs đọc y/c của bài, gọi tên cho mỗi người mỗi vật, mỗi việc trong tranh.
- Bài 2: 
- Hs đọc y/c của bài, gọi tên cho mỗi người mỗi vật, mỗi việc trong tranh.
- Bài 3:  - Hs đọc y/c của bài, viết 1- 2 câu mỗi việc trong tranh 2.

.


- Nối tiếp đọc câu trước lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.
- 1 – 2 em đọc lại các từ ngữ tìm được trong bài.


                             

                                                Soạn ngày 15 / 8 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 20 / 8 / 2015
Tiết 2: Toán                           LUYỆN TẬP (tr 6)
I. Mục tiêu:
       - Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số. Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép của phép cộng. Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'





7'



6'






5'









4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 2 (tr 5)
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1. Tính.
- Hỏi hs làm vào bảng con nêu tên gọi của các thành phần. 


- Nhận xét kết quả
* HĐ2: Bài tập 2, Tính nhẩm.
    60 + 20 + 10 =
    60 + 30         =
- Nhận xét kết quả
* HĐ3:  Bài tập 3.
Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu)
                43
             +
                25
                68
- Nhận xét kết quả
Bài tập 4:  Bài tập4.
 Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở bài tập.






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp làm vào bảng con..


- Lắng nghe


- Đặt tính và tính kết quả vào bảng con.
- Vài hs nhắc lại tên gọi các thành phần.

* HĐ1:  Bài tập 1: Làm phiếu

- Trình bày, chữa bài.

* HĐ3:  Bài tập 3: 
- Thực hiện theo nhóm , trình bày.





* HĐ4:  Bài tập4.
Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài làm vào VBTT.
- 1 hs lên bảng trình bày.
Bài giải:
Có tất cả số hs đang ở trong thư viện là:
25 + 32  = 57( hs) 
                     Đáp số: 57 học sinh.
- Nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 3: Chính tả(nghe viết):  
NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. Mục tiêu:
       Nghe - viết chính xác khổ thơ cuối bài Ngày hôm qua đâu rồi?
Trình bày đúng hình bài thơ 5 chữ. Làm được BT3, BT4, BT2 a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


20'












8'








3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe - viết.
- GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Khổ thơ này là lời củ ai nói với ai?
- Bố nói với con điều gì?
- Khổ thơ có mấy dòng?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
- Chữ đầu câu được viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
- GV đọc từng dòng cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2a: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trông ?

- Bài 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.
-  Y/c hs làm bài vào VBTTV.
- Bài 4:  Đọc thuộc bảng chữ cái 
- Gọi 1-2 em đọc thuộc trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.
- Vài em nối tiếp đọc bảng chữ cái đã điền ở BT3 .


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Lời của bố  nói với con.
- Phát biểu.


- Chữ đầu câu, được viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng.
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Chép bài vào vở.
- Đổi vở cho nhau soát lỗi.


- Bài 2: Thực hiện vào phiếu BT.
- Quyển lịch; chắc nịch
- Nàng tiên; làng xóm
- Bài 3:  Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.
- Đổi vở kiểm tra cheo nhau.
- Bài 4:  Đọc thuộc bảng chữ cái vừa viết.







Tiết 3: Kể chuyện:         CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM 
I. Mục tiêu:
       - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện (HS khá giỏi kể được toàn bộ câu chuyện).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - PP: Đàm thoại, sắm vai, trao đổi nhóm.
                                    - PT: Câu chuyện, thỏi sắt, tảng đá.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'








7'


63'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1: * Kể từng đoạn theo tranh.
- GV kể mẫu tóm tắt từng đoạn câu chuyện "Có công mài sắt, có ngày nên kim" lần 1
- GV kể mẫu tóm tắt nội dung lần 2, vừa kể vừa minh họa theo tranh.
- HD hs kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm.
- ĐD nhóm thi kể trước lớp.
* HĐ2: * Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm. . 
- ĐD nhóm thi kể trước lớp.
* HĐ3: * Kể chuyện theo vai.
- HD rồi gọi mỗi nhóm 3 em kể th vai.
- Nhận xét, bình chọn nhóm kể hay ..
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.




- Lắng nghe


- Theo dõi.




- Kể theo nhóm bàn.

- Thi kể và nhận xét bạn.




- Mỗi nhóm 3 bạn kể theo vai.

- Lớp theo dõi, nhận xét bạn.



                                                Soạn ngày 15 / 8 / 2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 21 / 8 / 2015
Tiết 1: Toán                           ĐỀ - XI - MÉT (tr 7)
I. Mục tiêu:
       - Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số. Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép của phép cộng. Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'








7'








6'






5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 3 (tr 6)
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Giớí thiệu đơn vị đo độ dài đê- xi – mét.
* Ví dụ: Băng giấy này dài mấy cm?
- Nói 10 xăng-ti-mét còn gọi là 1 dm
- Nói: đề-xi-mét viết tắt là: dm
- Viết bảng: 10 cm = 1 dm
                     1dm = 10 cm
- HD hs nhận biết các đoạn thẳng có độ dài: 2dm, 3dm trên thước kẻ.
* HĐ2: Bài tập 1. Quan sát hình vẽ và TLCH:
- Cho hs quan sát và so sánh.
a, Điền dấu lớn hay dấu bé:
- Độ dài đoạn thg AB ...  1dm.
- Độ dài đoạn thg CD ...  1dm.
b, Điền ngắn hơn hoặc dài hơn:
- Đoạn thg AB    ...   đoạn thg CD 
- Đoạn thg CD    ...   đoạn thg AB 
* HĐ3:  Bài tập 2. Tính theo mẫu.
a,.1dm + 1dm = 2dm
b , 8dm – 2dm = 6dm
- HD tìm hiểu y/c rồi cho hs làm bài vào vở.

- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp làm.


- Lắng nghe



- Theo dõi và phát biểu
- Băng giấy dài  10 xăng-ti-mét.
- Nói: 10 xăng-ti-mét còn gọi là 1 đề-xi-mét.
- Vài hs nhắc lại.


* HĐ1:  Bài tập 1: Làm phiếu

- Trình bày, chữa bài.






* HĐ3:  Bài tập 2: 
- Nối tiếp nhau nêu kết quả, bạn nhận xét.
- làm bài vào vở, 1 em làm vào phiếu để trình bày.
- Nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 2: Tập làm văn:       TỰ GIỚI THIỆU CÂU VÀ BÀI
I. Mục tiêu:
       - Biết nghe và trả lời đúng những câu hỏi về bản thân BT1.Nói lại một vài thông tin đã biết về một bạn BT2.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


18'




12'



3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD làm bài tập 1, 2.
- Gọi 1 hs đọc y/c và câu hỏi.
- Chia nhóm cho hs tập TRCH trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
* HĐ2: Cho hs đọc y/c HD tìm hiể y/c  của bài rồi viết vào vở 1-2 câu.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ chưa hợp lí.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.
- Vài em nối tiếp đọc bảng chữ cái đã điền ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1, 2. ( miệng)
- Theo dõi.
- Thực hành trao đổi trong nhóm 
ĐDtrình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.
- Bài 2: Viết rồi trình bày trước lớp.



- 1-2 em đọc lại nội dung bài học.



Tiết 4: Tập viết:       CHỮ HOA : A
I. Mục tiêu:
       Rèn luyện kĩ năng viết chữ. Biết viết chữ cái viết hoa A. Biết viết chữ thường thành thạo. Biết viết ứng dụng câu. Anh em thuận hoà, theo cỡ nhỏ chữ viết đúng đều nét và nối chữ đúng quy định.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Quan sát, làm mẫu, luyện tập. 
                          - Mẫu chữ, kẻ dòng, VTV; Vở tập viết, bút,bảng con.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'





8'






13'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ A hoa.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
* HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .
* HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi giúp đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 3 nét.
- Theo dõi, tô bóng.

- Đọc 2-3 em.

- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.


- Viết bài vào vở theo y/c của gv.




Tiết 5: Sinh hoạt:                       NHẬN XÉT TUẦN 1
I. Nhận xét tuần 1:
* HS:
- Nhận xét trong tổ về tình hình thi đua của tổ. Do tổ trưởng các nhóm điều khiển, thư kí ghi chép các ý kiến.
- Các tổ trưởng báo cáo thi đua của tổ cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng đánh giá chung, tuyên dương, khen ngợi; động viên nhắc nhở các bạn, tổ chức chọn hs xuất sắc, tổ xuất sắc;
- Triển khai công tác tuần tới.
*GV: 
- Nhận xét chung phần đánh giá của lớp trưởng: động viên, nhắc nhở, khen ngợi .
II. Phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
- Tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt.
- Khắc phục những yếu kém trong tuần, phấn đấu thực hiện cho tốt hơn.
- Nhắc hs thi đua học tốt ngay từ đầu năm học.
....................................................................................................................................
Chuyên môn kiểm tra ngày     tháng    năm 2015
                                                     Ký tên

                                               






                                                










TUẦN 2:   
                                                                Soạn ngày 22/ 8. 2015                                                                                                                                                                      
                                                                Giảng thứ hai ngày 24/ 8. 2015
Tiết 1:  Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 1: Tập đọc:                            PHẦN THƯỞNG (tiết 1)
I. Mục tiêu:
           * KTKN:- Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Hiểu nội dung câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích HS làm việc tốt.(trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4).
          * KNS: - Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác. - Thể hiện sự cảm thông.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                     - Động não, trình bày 1 phút.
                                     - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'














7'











5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chương trình sgk
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc đoạn 1,2.
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
a,  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- ? Lúc đầu cậu bé học hành ntn?




- Nhận xét chốt ndtl đúng.
- ? Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?

- Nhận xét chốt nd đúng.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Tự thuật"



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh đoạn 1, 2.



* Đọc đoạn 1 và trả lời: 
-  Mỗi khi cầm đến sách cậu chỉ đọc vài dòng là chán; viết chỉ nắn nót được vài chữ rồi lại nguệch ngoạc cho xong chuyện.

* Đọc đoạn 2 và trả lời: 
- Bà cụ đang cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá.



Tiết 3: Tập đọc:                        PHẦN THƯỞNG (tiết 2)
I. Mục tiêu:
          * KTKN: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Hiểu lời khuyên của câu chuyện, làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công. (TL được câu hỏi trong SGK).
          *KNS:   - Tự nhận thức về bản thân.           
                         - Lắng nghe tích cực.
                         - Kiên định; Đặt mục tiêu. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'















7'










12'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài của tiết 1..
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc đoạn 3:
- Đọc mẫu lần 2.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung đoạn 3 để trả lời các câu hỏi.
- Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được nhận phần thưởng không? Vì sao?
- Khi Na được nhận phần thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng ntn?
- Nhận xét chốt nd đoạn 3.
- Nội dung câu chuyện này là gì?
* HĐ3: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh đoạn 3.



* Đọc đoạn 3: 
- Vài em phát biểu theo suy nghĩ.


- Vài em phát biểu.





- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 4:  Toán:                     LUYỆN TẬP (tr8)
  I, Mục tiêu:
          - Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản. Nhận biết được độ dài đề-xi-mét trên thước thẳng. Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản. Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1dm.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                                     - Luyên tập, hỏi đáp
                                                     - Thước có vạch xăng-ti-mét, SGK.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'



7'








9'


8'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Y/c hs thực hiện 10 cm = ... dm
                              1 dm = ...  cm
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1:
a, điền số.
10cm = 1dm ; 1dm = 10cm.
b, HS: Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1 đoạn. HS nêu miệng và chỉ trên thước.
c, Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.
- HS vẽ đoạn thẳng: A—B 1dm
- Nhận xét kết quả
* HĐ2:  Bài tập 2: 
- Cho HS làm bài và y/c HS tìm trên thước có vạch chỉ 2dm.
Số:    2dm = 20cm.
* HĐ3:  Bài tập 3: Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài giao phiếu cho các nhóm thi điền đúng và nhanh nhất.
- Nhận xét chọn nhóm thắng cuộc.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- 1-2 hs nêu đáp số .
- Cả lớp theo dõi nhận xét.


- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1:
a, điền số.
10cm = 1dm ; 1dm = 10cm.
b, HS: Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1 đoạn. HS nêu miệng và chỉ trên thước.
c, Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.
- HS vẽ đoạn thẳng: A—B 1dm

* HĐ2:  Bài tập 2: 
- HS làm bài và tìm trên thước có vạch chỉ 2dm.
Số:    2dm = 20cm.
* HĐ3:  Bài tập 3: Điền số.
- Đọc hiểu y/c rồi làm bài vào PBT.

- Nối tiếp nhau nêu kết quả, bạn nhận xét.





                                             Soạn ngày 22 / 8 / 2015
                                             Giảng thứ ba ngày 25 / 8 / 2015
   Tiết 2: Toán:            TÌM SỐ BỊ TRỪ- SỐ TRƯ -HIỆU  (tr 9)    
I. Mục tiêu
       - Biết số bị trừ, số trừ, hiêụ. Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán bằng một phép trừ.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'











7'






6'






5'








4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 4 (tr 4)
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Phần bài mới.
* Ví dụ: 
59       -         35        =       24

SBT              ST                Hiệu
- Hỏi hs nêu tên gọi của các thành phần. 
- HD hs nêu các bước thực hiện đặt tính rồi tính.



* HĐ2: Bài tập 1.
 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

	SBT
	19
	90
	  87
	59

	ST
	  6
	30
	  25
	 50

	Hiệu
	13
	
	
	


* HĐ3:  Bài tập 2.
Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu)
                79
             -
                25
                54
- Nhận xét kết quả
Bài tập 4:  Bài tập3.
 Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.





- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp làm.


- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu




- Số 59 gọi là số bị trừ
- Số 35 gọi là số trừ.
- Số 24 gọi là hiệu.
- Đặt tính và tính kết quả vào bảng con.
- Vài hs nhắc lại tên gọi các thành phần.
* HĐ1:  Bài tập 1: Làm phiếu



	SBT
	19
	90
	 87
	59

	s/ trừ
	6
	30
	25
	 50

	THiệu
	13
	60
	62
	  9


- Trình bày, chữa bài.
* HĐ3:  Bài tập 2: 
- Thực hiện vào bảng con.
- Nối tiếp nhau nêu kết quả, bạn nhận xét.



* HĐ4:  Bài tập3.
Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài làm vào vở.
- 1 hs lên bảng trình bày.
Bài giải:
Đoạn dây còn lại dài số dm là.
        8     -    3   =5 ( dm )           
                    Đáp số: 5 dm.
- Nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.



  Tiết 3: Tập đọc:            LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I. Mục tiêu:
         * KTKN:Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.Hiểu ý nghĩa : Mọi người, vật đều làm việc; Làm việc mang lại niềm vui.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
        * KNS: - Tự nhận thức về bản thân: ý thức được mình đang làm gì và cần làm gì.
 - Thể hiện sự tự tin: có niềm tin vào bản thân, tin rằng mình có thể trở thành người có ích, có nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ.

I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - SGK, bảng phụ viết sẵn nội dung tự thuật
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'















7'

















8'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài "Phần thưởng"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  Các vật và con vật xung quanh ta làm những việc gì?




- Y/c hs kể tên những con vật có ích mà em biết?
- Nhận xét chốt nd.
- Câu 2:  Em thấy cha mẹ và những người em biết làm những việc gì?
- Câu 3: Bé làm việc gì?
- Câu 4:  Đặt câu với mỗi từ  (rực rỡ, tưng bừng).
- Chốt nội dung bài.
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia mỗi nhóm luyện đọc.


C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.



* Đọc thầm và trả lời: 
- (- Các vật: cái đồng hồ báo giờ, cành đào làm đẹp mùa xuân
- Các con vật: con gà đánh thức mọi người, tu hú báo mùa vải chín, chim bắt sâu bảo vệ mùa màng.)



- Vài em phát biểu.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.






- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.
- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Chính tả(Tập chép):            PHẦN THƯỞNG 
I. Mục tiêu:
- Chép chính xác bài chính tả trình bày đúng hai câu văn xuôi. Không mắc quá 2 lỗi trong bài. Làm được các bài tập 2, 3, 4.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn cần tập chép, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


20'














8'









3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc BT3.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD tập chép.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn chép có mấy câu? Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
- Chưc đầu câu được viết ntn?

- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- HD chép bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Điền vào chỗ trông s hay x?
a,...oa đầu,  ngoài ...ân, chim .. âu, ..âu cá.
- Bài 3:  Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.


- Gọi 1-2 em đọc thuộc trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Đọc doạn bảng chữ cái ở BT3.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn chép có 2 câu, cuối mỗi câu có dấu chấm.
- Chữ đầu câu, đầu đoạn được viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu (Cuối, Đây và chữ Na là tên người).
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Chép bài vào vở.
- Tự soát lỗi.




- Bài 2: Điền vào chỗ trông s hay x?
a,xoa đầu,  ngoài sân, chim s âu, xâu cá.
- Bài 3:  Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.
- Đổi vở kiểm tra cheo nhau.
- Bài 4:  Đọc thuộc bảng chữ cái vừa viết.





                                               Soạn ngày 22 / 8 / 2015
                                              Giảng thứ tư ngày 26 / 8 / 2015
Tiết 2: Toán                           LUYỆN TẬP (tr10)
I. Mục tiêu:
        - Biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số. Biết thực hiện phép trừ các số có hai cữ số không nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán bằng một phép trừ.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


7'




5'



6'






5'









4'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 2 (tr 9)
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1. Tính.
- Hỏi hs làm vào bảng con nêu tên gọi của các thành phần. 

- Nhận xét kết quả
* HĐ2: Bài tập 2, Tính nhẩm.
    60 - 10 + 30 =
    60 + 40         =
- Nhận xét kết quả
* HĐ3:  Bài tập 3.
Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu)
                84
             -
                31
                53
- Nhận xét kết quả
* HĐ4:  Bài tập4.
 Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở bài tập.






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
* HĐ5:  Bài tập5.
- Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- HD tìm hiểu y/c của bài, hs tính ra kết quả rồi chọn ý đúng khoanh.
- Bài học này các em được luyện tập thêm những kiến thức gì?
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp làm vào bảng con..


- Lắng nghe


- Đặt tính và tính kết quả vào bảng con.
- Vài hs nhắc lại tên gọi các thành phần.
* HĐ1:  Bài tập 1: Làm phiếu
	60 - 10 - 30 = 20  
 60 - 40 = 20
	90 - 10 - 20 = 60
 90 - 30 = 60



 - Trình bày, chữa bài.
* HĐ3:  Bài tập 3: 
- Thực hiện theo nhóm , trình bày.
            77                       59
       -                           -
            53                       19
            24                       40

* HĐ4:  Bài tập4.
Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài làm vào VBTT.
- 1 hs lên bảng trình bày.
Bài giải:
Mảnh vải dài số dm là:
9 - 5  = 4( dm) 
                     Đáp số: 4dm.
- Nhận xét bài chéo nhau.

* HĐ5:  Bài tập5.

- Chép đầu bài vào vở.
- Làm bài vào vở. Nhận xét, kiểm tra bài chéo nhau.



- Nhắc lại kiến thức vừa học.




Tiết 2: Luyện từ và câu.     TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP. DẤU CHẤM HỎI
I. Mục tiêu:
       - Tìm được các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập (BT1).
       - Đặt câu được với 1 từ tìm được (BT2) biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo câu mới (BT3). Biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi (BT4).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	7'





1'


9'





9'




8'




4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 2.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
* HĐ3: Bài 1. Làm miệng.
- Cho hs thực hiện trong nhóm, ĐD nhóm trình bày trước lớp.
VD: 1: trường; 3: chạy, ...


* HĐ3: Bài 2. Đặt câu với một từ vừa tìm được ở BT1 ( miệng).
- Cho hs thực hiện trong nhóm vào phiếu, ĐD nhóm trình bày trước lớp.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
 * HĐ3: Bài 3. Sắp xếp lại các từ trong các câu để tạo thành câu mới.
VD:  Con yêu mẹ.        Mẹ yêu con.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
- N1: Tìm từ chỉ ĐDHT của hs.
- N2: Tìm từ chỉ HĐ của hs.
- N3: Tìm từ chỉ tính nết của hs.

- Lắng nghe

Bài 1:
- Các từ có tiếng học: h/ tập, h/ hỏi, h/ lỏm, h/ mót, h/ phí, h/ sinh, h/ kì,
- Các từ có tiếng tập: T/ đọc, t/ viết, TLV, TTD, T/ tành, t/ luyện, bài tập, học tập, ...              
- Bài 2: Đặt câu với một từ vừa tìm được ở BT1.
- Làm bài cá nhân, nối tiệp nhau nêu kết quả.

- Bài 3:  - Hs đọc y/c của bài, rồi sắp xếp theo y/c theo nhóm,

- Nối tiếp đọc câu trước lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.
- 1 – 2 em đọc lại các từ ngữ tìm được trong bài.


                           

                                                Soạn ngày 22 / 8 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 27 / 8 / 2015
Tiết 2: Toán                           LUYỆN TẬP CHUNG (tr 10 - 11)
I. Mục tiêu:
       - Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
       - Biết số hạng; tổng. Biết số bi trừ, số trừ, hiệu. Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'




7'





6'






5'









4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 3 (tr 10)
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1. Viết các số.
- Cho hs đọc y/c rồi làm bài vào vở. 


- Nhận xét kết quả
* HĐ2: Bài tập 2, Viết.
a, Số liền sau của 59:    
b, Số liền sau của 99:
c, Số liền trước của 89:
d, Số liền trước của 1:
- Nhận xét kết quả
* HĐ3:  Bài tập 3.Đặt tính rồi tính
- HD hs hiểu y/c bài tập. 
                32               96
             +                -
                43               42
                75               54
- Nhận xét kết quả
Bài tập 4:  Bài tập4.
 Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở bài tập.






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp làm vào bảng con..


- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1: làm bài vào vở.  
N1: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,...
N2: 68,69,70,71,72,73,74.
N3: 10, 20, 30, 40, 50.
- Trình bày, chữa bài.
* HĐ2: Bài tập 2.
a, Số liền sau của 59:  60  
b, Số liền sau của 99: 100
c, Số liền trước của 89: 88
d, Số liền trước của 1: 0
- Nối tiếp nhau nêu kết quả.
* HĐ3:  Bài tập 3: (Làm 2 cột đầu)
- Thực hiện theo nhóm , trình bày.





* HĐ4:  Bài tập4.
Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài làm vào VBTT.
- 1 hs lên bảng trình bày.
Bài giải:
Cả hai lớp có số hs đang tập hát là:
18 + 21  = 39( hs) 
                     Đáp số: 39 học sinh.
- Nhận xét bài chéo nhau.


- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 3: Chính tả(nghe viết):  LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I. Mục tiêu:
           - Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. Biết thực hiện đúng yêu cầu của BT2; Bước đầu biết sấp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái BT3.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'



20'
















8'










3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc tiếp bảng chữ cái.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe - viết.
- GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Bài c/ tả trích từ bài học nào?
- Bài ch/ tả cho biết bé làm những việc gì?
- Bé thấy làm việc ntn?
- Bài c/ tả có mấy câu?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
- Chữ đầu câu được viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
- GV đọc từng cụm từ hoặc câu cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- Đọc cho hs soát bài.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2a: Thi tìm các chữ bắt đâu bằng g hay gh.
- VD: ghi, gà, ...

- Bài 3: Xếp tên 5 bạn Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng theo thứ tự bảng chữ cái.
-  Y/c hs làm bài vào VBTTV.

- Nhận xét kết quả, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp đọc bảng chữ cái đã điền ở BT3 .


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Lời của bố  nói với con.
- Phát biểu.


- Chữ đầu câu, được viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng.
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nghe chính xác rồi viết bài vào vở.



- Đổi vở cho nhau soát lỗi.


- Bài 2: Thực hiện vào V BT.
- Nhắc lại qui tắc viết chính tả.
- G: gà, gỗ, gan, gừng, gù,...
Gh: ghi, ghê, ghe, ghế, ghét.
- Bài 3: Xếp tên 5 bạn Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng theo thứ tự bảng chữ cái.
An – Bắc – Dũng – Huệ - Lan. 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Chữa bài nếu làm bị sai.



Tiết 3: Kể chuyện:         PHẦN THƯỞNG 
I. Mục tiêu:
            - Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý (SGK) Kể lại được từng đoạn câu chuyện 
(BT1,2,3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - PP: Đàm thoại, sắm vai, trao đổi nhóm.
                                    - PT: Câu chuyện, phần thưởng.


III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	7'





1'


14'







13'




3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kể lại c/c "Có ... nên kim".
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1: * Kể từng đoạn theo tranh.
- GV kể mẫu tóm tắt từng đoạn câu chuyện "Phần thưởng" lần 1
- GV kể mẫu tóm tắt nội dung lần 2, vừa kể vừa minh họa theo tranh.
- HD hs kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm.
- ĐD nhóm thi kể trước lớp.
* HĐ2: * Kể toàn bộ câu chuyện.
 - Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm. 

- ĐD nhóm thi kể trước lớp.
- Nhận xét, chỉnh sửa cách kể.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

3 em kể theo vai, lớp nhận xét.


- Lắng nghe


- Theo dõi.



- Kể theo nhóm bàn.

- Thi kể và nhận xét bạn.

- Kể toàn bộ câu chuyện theo nhóm.
- ĐD các nhóm thi kể trước lớp.
- Lớp theo dõi, nhận xét bạn.




                                                Soạn ngày 22 / 8 / 2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 28 / 8 / 2015
Tiết 1: Toán                           LUYỆN TẬP CHUNG (tr 11)
I. Mục tiêu:
       - Biết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
- Biết số hạng; tổng. Biết số bi trừ, số trừ, hiệu. Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán bằng một phép trừ.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'



6'



6'







6'




7'







    5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 3 (tr 11) kết hợp hỏi về tên gọi của thành phần.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: Bài tập 1. Viết các soos25, 62, 99, 87. theo mẫu:
           25 = 20 + 5

* HĐ2:  Bài tập 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
- HD tìm hiểu y/c rồi cho hs làm bài vào phiếu.
	SH
	30
	52
	9
	7

	SH
	60
	14
	10
	2

	Tổng
	
	
	
	



- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
* HĐ3:  Bài tập 3, Tính.




* HĐ4:  Bài tập 4,
- Đọc bài toán, HD tìm hiểu bài.
 




- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát. 

- Cả lớp làm.



- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1: Làm phiếu
     62 = 60 + 2      99 = 90 + 9
     87 = 80 + 7
- Trình bày, chữa bài.
* HĐ2:  Bài tập 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

- Làm bài vào phiếu theo nhóm.
	Sbt
	90
	66
	19
	25

	St
	60
	52
	19
	15

	Hiệu
	
	
	
	




* HĐ3:  Bài tập 3, Tính.
- Làm bài vào vở, 1 em làm vào phiếu để trình bày.
- Nối tiếp nhau nêu kết quả, bạn nhận xét.
* HĐ4:  Bài tập 4,
- 1 hs lên bảng giải.
Bài giải.
   Chị hái được số quả cam là:
       88 – 44 = 44 (quả cam).
                    Đáp số: 44 quả cam.
- Ở dưới lớp làm vào vở.
- Nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 2: Tập làm văn:     CHÀO HỎI. TỰ GIỚI THIỆU  
I. Mục tiêu:
        * KTKN:
        -  Dựa vào gợi ý và tranh vẽ, thực hiện đúng nghi thức  chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân (BT 1, BT2).
         - Viết được một đoạn tự thuật ngắn ( BT 3).
         * KNS: - Tự nhận thức về bản thân
         - Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
         - Tìm kiếm và xử lí thông tin.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'




10'




10'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
* HĐ1:  Bài tập 1. Nói lời của em.
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
* HĐ2: Nhắc lại lời của bạn trong tranh.
- Cho viết vào vở 1-2 câu.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ chưa hợp lí.
* HĐ3: Viết bản tự thuật theo mẫu
- Họ và tên: 
- Nam, nữ:
.... (như BT3 tr 20)
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.
- Vài em nối tiếp đọc bảng chữ cái đã điền ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Thực hành trao đổi trong nhóm 
- ĐDtrình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.
- Bài 2: hs đọc y/c HD tìm hiểu  y/c  của bài rồi nối tiếp nhau nhắc lại.





- 1-2 em đọc lại nội dung bài tập.
 Chữa bài.




Tiết 4: Tập viết:       CHỮ HOA : Ă,  Â
I. Mục tiêu:
       Rèn luyện kĩ năng viết chữ. Biết viết chữ cái viết hoa Ă, Â. Biết viết chữ thường thành thạo. Biết viết ứng dụng câu. Ăn chậm nhai kĩ, theo cỡ nhỏ chữ viết đúng đều nét và nối chữ đúng quy định.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Quan sát, làm mẫu, luyện tập. 
                          - Mẫu chữ, kẻ dòng, VTV; Vở tập viết, bút,bảng con.

III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'





8'






13'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ A hoa.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
* HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .
* HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi giúp đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.

- Đọc 2-3 em.

- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.


- Viết bài vào vở theo y/c của gv.








Tiết 5: Sinh hoạt:                       NHẬN XÉT TUẦN 2
I. Nhận xét tuần 2:
* HS:
- Nhận xét trong tổ về tình hình thi đua của tổ. Do tổ trưởng các nhóm điều khiển, thư kí ghi chép các ý kiến.
- Các tổ trưởng báo cáo thi đua của tổ cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng đánh giá chung, tuyên dương, khen ngợi; động viên nhắc nhở các bạn, tổ chức chọn hs xuất sắc, tổ xuất sắc;
- Triển khai công tác tuần tới.
*GV: 
- Nhận xét chung phần đánh giá của lớp trưởng: động viên, nhắc nhở, khen ngợi .
II. Phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
- Tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt.
- Khắc phục những yếu kém trong tuần, phấn đấu thực hiện cho tốt hơn.
- Nhắc hs thi đua học tốt ngay từ đầu năm học.


















TUẦN 3:                                                  Soạn ngày 05/ 9/ 2015
                                                                 Giảng thứ hai ngày 07/ 9/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:       TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tập đọc:                BẠN CỦA NAI NHỎ
I. Mục tiêu:
         * KTKN: - Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
          * KNS: - Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị bản thân, biết tôn trọng người khác có những giá trị khác.
              - Lắng nghe tích cực. 
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
- Sgk.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


14'



14'












5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chủ điểm, gt bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn luyện đọc .
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
-  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
* HĐ2:  Luyện đọc theo đoạn.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
-  Thi đọc giữa các nhóm.


- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Nhận xét chốt nd đúng.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Làm việc thật là vui"


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.


- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.
- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.


- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 em đọc cả bài.




Tiết 3: Tập đọc:                 BẠN CỦA NAI NHỎ (tiết 2)
I. Mục tiêu:
          * KTKN: - Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
         * KNS: - Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị bản thân, biết tôn trọng người khác có những giá trị khác.
        - Lắng nghe tích cực. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


15'















12'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài của tiết 1..
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.

+ Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu?
+ NN đã kể cho cha nghe những hành động nào của bạn mình?
+ Mỗi hành động của bạn NN đều nói lên một điểm tốt của bạn ấy. Em thích nhất điểm nào?
+ Theo em người bạn tốt là người ntn?
- Nhận xét sửa sai nếu có.
* HĐ3: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Mỗi em đọc một đoạn , cả lớp theo dõi và TLCH. Bạn khác nhận xét, bổ sung. (nếu có)
+ Đọc doạn 1, TL. nhận xét bạn.
+ Câu 2: Đọc đoạn 2, 3, 4 và TL.

+ Câu 3: Đọc đoạn 2, 3, 4 và TL.


+ Suy nghĩ phát biểu.




- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- 2 hs đọc lại toàn bài.







Tiết 4:  Toán:                     KIỂM TRA
  I, Mục tiêu:
- Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
- Đọc, viết số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau.
- Kĩ năng thực hiện cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.
- Giải bài toán bằng một phép tính đã học. Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.
- Đọc, viết số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - Nội dung kiểm tra
                                           - Giấy kiểm tra
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'



7'


6'

5'



5'



5'







5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
Giao đề và giấy kiểm tra cho hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài 
2, Kết nối:
-  Đọc lại đề, y/c hs làm bài.
Bài 1: Viết các số:
a, Từ 70 đến 80.
b, Từ 89 đến 95.
Bài 2: a, Viết số liền trước của 61 là: 
b, Viết số liền sau của 99 là: 
Bài 3: Tính:
    42      84      60     66         5
  +        -         -        -         -
    54      31      25     16       23
    —      —      —     —       —
Bài 4: Mai và Hoa làm được 36 bông hoa riêng Hoa làm được 16 bông hoa. Hỏi Mai làm được bao nhiêu bông hoa.
Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.
A                               B
- Độ dài của đoạn thẳng AB là … cm. hoặc … dm.
HS: Làm bài vào giấy kiểm tra.
GV: Nhắc nhở hs khi sắp hết thời gian.
- Thu bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Theo dõi đề bài.
- Làm bài cá nhân vào giấy kiểm tra.
Bài 1: Viết các số:
a, Từ 70 đến 80: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
b, Từ 89 đến 95: 89, 90,91, 92, 93, 94, 95.
Bài 2: a, Viết số liền trước của 61 là: 60.
b, Viết số liền sau của 99 là: 100.
Bài 3: Tính:
    42      84      60     66         5
  +        -         -        -         -
    54      31      25     16       23
    —      —      —     —       —
    96      53      35     50       22
Bài 4:        Bài giải
Mai làm được số bông hoa là:
36 – 16 =  20 (bông)
             Đáp số: 20 bông hoa
Bài 5: -Độ dài của đoạn thẳng AB là…cm. hoặc…dm.






- Soát lại bài.
- Nộp bài.



                                                      Soạn ngày 05/  9 / 2015
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 08 / 9 / 2015
   Tiết 2: Toán:            PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10  (tr 9)    
I. Mục tiêu
       - Biết cộng hai số có tổng bằng 10. Biết dựa vào bảng cộng để tìm một  
-Số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10. Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước. Biết cộng nhẩm : 10 cộng với số có một chữ số. Biết xem đông hồ khi kim phút chỉ vào số 12.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'








7'




6'






5'






4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
        6
   +     
      4         (đặt tính rồi tính)
     —
      10  
  6 +  4  = 10.  ( tính ngang)
  4  +  6 = 10
* HĐ2: HD làm Bài tập 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
9 + ... = 10
1 + ... = 10

- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2.Tính 
         7              5           2           1
     -             +           +           +
        3             5            8            9
              

- Nhận xét kết quả
Bài tập 4:  Bài tập3. Tính nhẩm
 Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
Bài tập 4:  Bài tập4.Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp hát, 

-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu




- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.



* HĐ2:  Bài tập 1: 
- Thực hiện phiếu bài tập.
9 + ... = 10
1 + ... = 10
- Nhận xét chéo giữa các nhóm.

* HĐ3:  Bài tập 2.Tính 
Thực hiện bảng con .
         7             5           2           1
     -             +           +           +
        3             5            8            9
      10           10          10          10
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .
Bài tập 4:  Bài tập3. Tính nhẩm
- Nêu miệng kết quả.

Bài tập 4:  Bài tập4. 
- Quan sát đồng hồ trả lời kq.



- Chép đầu bài vào vở.





  Tiết 2: Tập đọc:                         GỌI BẠN
I. Mục tiêu:
            - Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. Hiểu nội 
            - Tình bạn cảm động giữa Bê vàng và Dê trắng.( Trả lời được các câu
           - Hỏi trong SGK; Thuộc 2 khổ thơ cuối).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - SGK, bảng phụ viết sẵn nội dung tự thuật
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'















7'













8'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài "Bạn của Nai Nhỏ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  Đôi bạn sống ở đâu?

- Nhận xét chốt nd.
- Câu 2:  Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?
- Câu 3:  Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?
- Câu 4:  Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu "Bê! Bê!" ?

- Chốt nội dung bài.
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia mỗi nhóm luyện đọc.


C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.



* Đọc thầm và trả lời: 
- Đôi bạn sống ở trong rừng sâu.

- Vì hạn hán không có cỏ ăn.

- Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng  đã đi tìm bạn.
- Vì đến bây giờ Dê Trắng vẫn không tìm thấy Bê Vàng, vì nhớ  bạn.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Chính tả(Tập chép):           BẠN CỦA NAI NHỎ  
I. Mục tiêu:
     - Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài Bạn của 
Nai Nhỏ (SGK). Làm đúng bài tập 2; BT3 a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn cần tập chép, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


16'














8'




4'





3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra viết tiếng bắt đầu bằng g/ gh.
- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD tập chép.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn chép có mấy câu? Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
- Chưc đầu câu được viết ntn?

- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- HD chép bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Điền vào chỗ trông ng hay ngh?
...ày tháng,  ...í ngơi, ...ười bạn, ...ề nghiệp.
- Bài 3:  Điền vào chỗ trông tr hay ch?
Cây ..e, mái  ...e. ... ung thành, ...ung sức.
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con.




- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn chép có 2 câu, cuối mỗi câu có dấu chấm.
- Chữ đầu câu, đầu đoạn được viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu (Cuối, Đây và chữ Na là tên người).
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Chép bài vào vở.
- Tự soát lỗi.




- Bài 2: Điền vào chỗ trông ng hay ngh?
- ngày tháng,  nghí ngơi, người bạn, nghề nghiệp.
- Bài 3:  Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.
a, Câytre, mái che. trung thành, chung sức.

- Đổi vở kiểm tra cheo nhau.





Chiều:    
Tiết 1: Tập viết:                     CHỮ HOA B
I, Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa B (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, chữ và câu ứng dụng;  Bạn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Bạn bè sum họp (3 lần).
II, Phương pháp, phương tiện:
                                 - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                                 - PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'








8'






13'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ B hoa.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.

* HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .
* HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi giúp đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.

- Đọc 2-3 em.

- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.





- Viết bài vào vở theo y/c của gv.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T. 1.            BẠN CỦA NAI NHỎ
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'

10'


   8'




7'


4'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hích, gạc
* HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
* HĐ3: Luyện đọc bài theo vai.
- HD hs luyện đọc theo lời nhân vật.


- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ 4, 5: Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.




- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 3:  Tăng cường:            ÔN TOÁN (tiết 1 tuần 1)
I, Mục tiêu:
         -  Củng cố ôn lại bài. Giúp hs viết được các số có một chữ số, số lớn nhất, số bé nhất có một chữ số. Số liền trướ, liền sau, biết so sánh và sắp xếp theo thứ tự các số trong phạm vi 100. 
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBTT
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5'


   8'

7'

8'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các số có một chữ số, có hai chữ số. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD làm bài 1 . Số?
- Viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.
* HĐ2: HD viết (theo mẫu)
         49 = 40 + 9
* HĐ3: HD hs so sánh..
- Y/c hs làm vào vở, chữa bài.
* HĐ 4: Viết các số theo thứ tự a , b  (cá nhân).
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.



- Lắng nghe


- Theo dõi. Làm bài.

- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, 


- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.





                                                                   Soạn ngày 05 / 9 / 2015
           Sáng:                                              Giảng thứ tư ngày 09/ 9/ 2015
Tiết 1:  Luyện từ và câu:    TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ?
I. Mục tiêu:
         - Tìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý (BT1,BT2). Biết đạt câu theo mẫu: Ai là gì? BT2.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	7'







1'


9'






9'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Câu:" Hôm nay bạn có đi đá bóng không " Cuối câu ta chọn dấu câu gì? Vì sao?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
* HĐ1: Bài 1. Làm miệng.
- Tìm từ chỉ sự vật trong tranh
- Cho hs thực hiện trong nhóm, ĐD nhóm trình bày trước lớp.
VD: 1: trường; 3: chạy, ...


* HĐ2: Bài 2. Tìm từ chỉ sự vật trong bảng:
- Cho hs thực hiện trong nhóm vào phiếu, ĐD nhóm trình bày trước lớp.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
 * HĐ3: Bài 3. Đặt câu theo mẫu.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.

C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát


- ... dấu hỏi chấm? vì đây là một câu hỏi.


- Lắng nghe

Bài 1:
- Các từ chỉ người là: bộ đội, công nhân.
- Các từ chỉ đồ vật là: ô tô, máy bay
- Các từ chỉ con vật: con voi, con trâu. 
- Từ chỉ cây cối: cây dừa, cây mía.
- Bài 2: Đọc y/c của bài .
- Làm bài theo nhóm, nối tiệp nhau nêu kết quả.


- Bài 3:  - Hs đọc y/c của bài, rồi suy nghĩ mỗi em đặt một câu,
- Nối tiếp đọc câu trước lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.
- 1 – 2 em đọc lại các từ ngữ tìm được trong bài.



Tiết 4: Toán                           26 + 4 ; 36 + 24
I. Mục tiêu:
        - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4;  36 + 24. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.

 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       2 6
   +     
      4         (HD đặt tính rồi tính)
     —
      30  
  26 +  4  = 30.  (đặt tính ngang)
  4  +  26 = 30
 36 + 24 (Cách làm tương tự)
* HĐ2: HD làm Bài tập 1. Tính.
- Cho hs làm bảng con. Nhận xét.

- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2. (đọc bài toán và giải )
                       


- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu




- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.




* HĐ2:  Bài tập 1. Tính. 
- Thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét chéo giữa các nhóm.

* HĐ3:  Bài tập 2.
Bài giải
Hai nhà nuôi được số con gà là:
22 + 18 = 40 (con)
                        Đáp số: 40 co gà
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .

- Chép đầu bài vào vở.








Chiều:                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2 ): Luyện viết
BẠN CỦA NAI NHỎ
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Viết đúng, đầy đủ các từ, câu trong bài viết.
* HĐ2: HD viết đúng các chữ khó, * HĐ3: Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Bạn của Nai Nhỏ" theo y/c.


- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ 4, 5: Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.




- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.


Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:     GỌI BẠN
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đoạn thơ, chú ý ngắt nhịp đúng ở chỗ ghi dấu/
* HĐ2: HD ghi dấu/ chỗ ngắt nhịp trong khổ thơ 2, rồi đọc ngắt nhịp ở chỗ ghi dấu đó.
* HĐ3: Chọn câu trả lời đúng.
- Nhận xét, chữa bài.

* HĐ 4: Điền từ ngữ còn thiếu... đọc thuộc khổ thơ
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Đọc ngắt hơi đúng theo y/c


- Bài 2: Luyện đọc ngắt hơi đúng


- Bài 3: 
- Làm bài vào VBTTV nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
* HĐ 4: Thực hiện vào vở.



- 2 hs đọc lại toàn bài.





Tiết 3: Ôn tập Tiếng Việt – T1 : ÔN DẠNG 26 + 4; 36 + 24
I, Mục tiêu:
        - Củng cố lại kiến thức phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4;  36 + 24. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'

8'



5'

8'




    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Tính nhẩm.

* HĐ2: HD làm bài tập 2. Đặt tính rồi tính.
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
* HĐ 3: Bài tập 3. Quan sát hình viết số giờ vào bảng con.
 * HĐ4:  Bài tập 4. (đọc bài toán và giải )
                       

- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Bài 1: Nhẩm tính rồi nối tiếp nhau nêu kết quả..
- Bài tập 2: Đọc y/c, thực hành vào vở BTT, nêu kết quả trước lớp, nhận xét chữa bài.

- Bài tập 3: 
- KQ: 7 giờ, 4 giờ, 9 giờ, 6 giờ 
Bài tập 4: 
Bài giải
Cả cam và quýt có số cây là:
35 + 25 = 60 (con)
                        Đáp số: 60 cây 
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .

- Chép đầu bài vào vở.


                                                Soạn ngày 5/ 9 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 10/ 9 / 2015
Tiết 2: Toán                           LUYỆN TẬP  (tr 14)
I. Mục tiêu:
            - Biết cộng nhẩm dạng 9 + 1+ 5.
            - Biêt thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 24 + 4; 36 + 24.
            - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. ( Bài 1, dòng1.Bài 2.Bài 3, Bài 4.)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Bài tập 3 (tr 13)
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1. Tính nhẩm.
- Cho hs đọc y/c rồi làm bài vào vở. 


- Nhận xét kết quả
* HĐ2: Bài tập 2, Tính.
- Nhận xét kết quả
* HĐ3:  Bài tập 3.Đặt tính rồi tính
- HD hs hiểu y/c bài tập. 




- Nhận xét kết quả
Bài tập 4:  Bài tập4.
 Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở bài tập.





- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp làm vào bảng con..


- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1: làm bài vào vở.  
N1: 9 + 1 + 5 = 15
N2: 8 + 2 + 6 = 16
N3: 7 + 3 + 4 = 14
- Trình bày, chữa bài.
* HĐ2: Bài tập 2.
- Nối tiếp nhau nêu kết quả.
* HĐ3:  Bài tập 3: (Làm 2 cột đầu)
- Thực hiện theo nhóm , trình bày.
                36               7             25
             +                +               +
                 4               33            45
               40               40           70

* HĐ4:  Bài tập4.
Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài làm vào VBTT.
- 1 hs lên bảng trình bày.
Bài giải:
Lớp học đó có tất cả số hs là:
14 + 16  = 30( hs) 
                     Đáp số: 30 học sinh.
- Nhận xét bài chéo nhau.


- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 3: Chính tả(nghe viết):                     GỌI BẠN 
I. Mục tiêu:
        Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ  cuối bài thơ Gọi bạn. Làm được  BT2, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe - viết.
- GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Bài c/ tả trích từ bài học nào?
- Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?
- Khi BV q đường về DT đã làm gì ?
- Bài c/ tả có mấy khổ thơ?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
- Chữ đầu dòng được viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
- GV đọc từng cụm từ hoặc câu cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- Đọc cho hs soát bài.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Y/c hs làm bài vào VBTTV, chữa bài.


- Bài 3a: Chọn từ trong (  ) để điền.
- Thực hiện vào V BT.
 a, (trò, chở):... chuyện, che ...
- b, (trắng, chăm): .... tinh, ...chỉ.
-  Y/c hs làm bài vào VBTTV.
- Nhận xét kết quả, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp nêu tiếng chứa âm ng/ ngh: nghe, nghệ, nghi, ...


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Lời của bố  nói với con.
- Phát biểu.


- Chữ đầu câu, được viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng.


- Tự chọn những chữ khó để viết.
- Nghe chính xác rồi viết bài vào vở.


- Đổi vở cho nhau soát lỗi.
- Bài 2: Thực hiện vào V BT.
- a, (ngờ, nghiêng) nghiêng ngả, nghi ngờ.
- b, (ngon, nghe): nghe ngóng, ngon ngọt.
- Bài 3: Thực hiện vào V BT.
 - Chọn từ trong (  ) để điền.
- a, (trò, chở): trò chuyện, che chở
- b, (trắng, chăm): trắng tinh, chăm chỉ.
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.

- Chữa bài nếu làm bị sai.



Tiết 2: Tập làm văn:     SẮP XÉP CÂU TRONG BÀI. LẬP DANH SÁCH HS  
I. Mục tiêu:
        *KTKN:- Sắp xếp đúng thứ tự các tranh: Kể được nối tiếp từng đoạn câu  chuyện Gọi bạn (BT1). Xếp đúng thứ tự các câu trong truyện Kiến và chim Gáy (BT2): Lập được danh sách từ 3 đến 5 HS theo mẫu (BT3).
      * KNS: - Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác.
 - Lắng nghe tích cực.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài tập 3 của hs.
- HD nhận xét, chỉnh sửa.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
* HĐ1:  Bài tập 1. Sắp xép thứ tự....
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
* HĐ2:  Sắp xép lại các câu theo thứ tự...
- Cho viết vào vở 1-2 câu.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs sắp xép chưa đúng.
* HĐ3: Lập danh sách một nhóm từ 3 – 5 bạn (theo mẫu)
- Y/c hs thực hiện trong phiếu bài tập.
- Nhận xét, KL
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp đọc bài đã làm xong ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Thực hành trao đổi trong nhóm 
- ĐDtrình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.
- Thứ tự: tranh 1 – 4 – 3 – 2.
- Bài 2: hs đọc y/c, tìm hiểu  y/c  của bài rồi nối tiếp nhau nhắc lại.
- Thứ tự: b – d – a – c.
- Nhận xét bạn.

* HĐ3: Lập danh sách một nhóm từ 3 – 5 bạn (theo mẫu)
- Thực hiện trong phiếu bài tập.
- 1-2 em đọc lại nội dung bài tập.
 Chữa bài.





Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) LUYỆN VIẾT. LẬP DANH SÁCH HS
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


10'


   8'




7'


4'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Viết đúng, đầy đủ các từ, câu trong bài viết
* HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
* HĐ3: Luyện đọc bài theo vai.
- HD hs luyện đọc theo lời nhân vật.


- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ 4, 5: Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.




- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.


                                               Soạn ngày 05/ 9 / 2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 11/ 9 / 2015
Tiết 1: Toán                     9 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 9 + 5 (tr 11)
I. Mục tiêu:
        - Biết cách thực hiện phép cộng  dạng 9 + 5, lập được bảng 9 cộng với một số. Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng bằng một phép tính cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'















5'


5'

    5'








3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       9
   +     
      5         (HD đặt tính rồi tính)
     —
      14  
  9 +  5  = 14  (đặt tính ngang)
  5  +  9 = 14
- Cùng hs lập bảng cộng dạng 9 cộng với một số.
9 + 2 = 11          9 + 6 = 15
9 + 3 = 12          9 + 7 = 16
9 + 4 =13           9 + 8 = 17
9 + 5 = 14          9 + 9 = 18.
 - Y/c hs đọc thuộc lòng.
* HĐ2: Bài tập 1. Tính nhẩm.
- Cho hs làm miệng.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2. Tính
- Thực hiện vào bảng con.
 * HĐ4:  Bài tập 4. Đọc bài toán và HD giải .                    






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu





- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.





- Đọc thuộc lòng bảng cộng dạng 9 cộng với một số.


* HĐ2:  Bài tập 1. Tính nhẩm. 
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét bạn.
* HĐ3:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào bảng con.
* HĐ4:  Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
Bài giải:
Trong vườn có tất cả số cây là:
9   +   6  =  15 (cây táo )
Đáp số: 15 cây táo
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 4: Ôn toán:           ÔN LUYỆN 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9 + 5
I. Mục tiêu:
       -  Củng cố lại các bài tập dạng 9 cộng với một số. Nhằm khắc sâu kiến thức cho các em.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Luyện tập. 
                          - Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'




5'


5'


    5'








3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Tính nhẩm.
    5 + 5 + 2 = 12          9 + 1 + 4 = 14
   8 + 2 + 6 =16           7 + 3 + 8 = 18
6 + 4 + 3 = 13          4 + 6 + 6 = 16.
 - Y/c hs đọc thuộc lòng.
* HĐ2: Bài tập 2. Đặt tính rồi tính
- Cho hs làm miệng.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 3. Viết vào chỗ chấm, đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Thực hiện vào bảng con.
 * HĐ4:  Bài tập 4. Đọc bài toán và HD giải .                    
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.






C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ2:  Bài tập 1. Tính nhẩm. 
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét bạn.


* HĐ3:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào bảng con.

* HĐ3:  Bài tập 3. 
a, 7h,  b, 16h,  c, 9h, 6h. 


* HĐ4:  Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
Bài giải:
Cả cam và quyt có số cây là:
35   +   25  =  60 (cây )
                        Đáp số: 15 cây 
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .


- Chép đầu bài vào vở.








Tiết 5: Sinh hoạt:                       NHẬN XÉT TUẦN 3
I. Nhận xét tuần 3:
* HS: Nhận xét trong tổ về tình hình thi đua của tổ. Do tổ trưởng các nhóm điều khiển, thư kí ghi chép các ý kiến.
- Các tổ trưởng báo cáo thi đua của tổ cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng đánh giá chung, tuyên dương, khen ngợi; động viên nhắc nhở các bạn, tổ chức chọn hs xuất sắc, tổ xuất sắc;
- Triển khai công tác tuần tới.
GV:N hận xét chung phần đánh giá của lớp trưởng: động viên, nhắc nhở, khen ngợi 
II. Phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
- Tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt.
- Khắc phục những yếu kém trong tuần, phấn đấu thực hiện cho tốt hơn.
- Nhắc hs thi đua học tốt ngay từ đầu năm học.
- Chuẩn bị đón tết Trung Thu.





TUẦN 4:                                                  Soạn ngày 12/ 9/ 2015
                                                                 Giảng thứ hai ngày 14/ 9/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:       TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tập đọc:                BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. Mục tiêu:
         * KTKN: - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
Hiểu nội dung: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với tất cả với các bạn gái. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
         * KNS: - Kiểm soát cảm xúc; Thể hiện sự cảm thông;  Tìm kiếm sự hỗ trợ.
                     - Tư duy phê phán.
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
- Sgk.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


14'



14'












5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chủ điểm, gt bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn luyện đọc .
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
-  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
* HĐ2:  Luyện đọc theo đoạn.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
-  Thi đọc giữa các nhóm.


- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Nhận xét chốt nd đúng.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Gọi bạn"



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.


- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.
- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.


- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 em đọc cả bài.




Tiết 3: Tập đọc:                 BÍM TÓC ĐUÔI SAM (tiết 2)
I. Mục tiêu:
* KTKN: - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
Hiểu nội dung: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với tất cả với các bạn gái. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* KNS: - Kiểm soát cảm xúc; Thể hiện sự cảm thông;  Tìm kiếm sự hỗ trợ.
             - Tư duy phê phán.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


15'










12'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài của tiết 1..
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
* HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
+ Các bạn gái khen Hà ntn?

+ Vì sao Hà khóc?
+ Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?
+ Nghe thầy giáo Tuấn đã làm gì?
- Nhận xét sửa sai nếu có.
* HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Mỗi em đọc một đoạn , cả lớp theo dõi và TLCH. Bạn khác nhận xét, bổ sung. (nếu có)
+ Đọc doạn 1, TL. nhận xét bạn.
+ Câu 2: Đọc đoạn 2 và TL.
+ Câu 3: Đọc đoạn  3 và TL.

+ Câu 4: Đọc đoạn  4 và TL.


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.


- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 4:  Toán:                                 29  + 5 (trang 16)
  I, Mục tiêu:
      - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng  29 + 5. Biết số hạng, tổng. Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
II, Phương pháp, phương tiện:
                      - PP: Hỏi đáp, luyện tập
                     - PTDH: SGK, BĐDDHT, VBTT
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - Nội dung kiểm tra
                                           - Giấy kiểm tra.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'



8'


8'


7'
'
      5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
Giao đề và giấy kiểm tra cho hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài 
2, Kết nối:
-  Đọc lại đề, y/c hs làm bài.
Bài 1: Tính:
- Y/c hs đọc hiểu rồi lần lượt tính trên bảng con.
Bài 2:  Đặt tính rồi tính tổng.
- Y/c hs đọc hiểu rồi lần lượt tính vào phiếu.
Bài 3: Nối các điểm để có hinh vuông.
    
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Theo dõi đề bài.
- Làm bài cá nhân vào giấy kiểm tra.





Bài 1: Tính
- Thực hiện vào bảng con.

Bài 2:  Thực hiện theo nhóm.
- Trình bày, chữa bài chéo nhau.

Bài 3:  Thực hiện vào VBTT.





                                                      Soạn ngày 12/  9 / 2015
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 15/ 9 / 2015
   Tiết 2: Toán:                            49 + 25  (tr 17)    
I. Mục tiêu
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49 + 25. Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'







7'


6'





5'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       49
   +     
      25         (đặt tính rồi tính)
     —
      74  
  49 +  25  = 74.  ( tính ngang)
* HĐ2: HD làm Bài tập 1. Tính     
- Y/c hs thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2.Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 
	Số hạng
	  9
	29
	 9
	49
	59

	Số hạng
	  6
	18
	34
	27
	29

	Tổng
	15
	
	
	
	


- Nhận xét kết quả

Bài tập 4:  Bài tập3.  Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp hát, 

-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu




- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.


* HĐ2:  Bài tập 1: 
- Thực hiện vào bảng con.

* HĐ3:  Bài tập 2.Tính 
Thực hiện VBTT .
	Số hạng
	  9
	29
	  9
	49
	59

	Số hạng
	  6
	18
	34
	27
	29

	Tổng
	15
	47
	43
	76
	88



- 1 hs đọc lại bài trên bảng .
Bài tập 4:  Bài tập3. 
Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.



- Chép đầu bài vào vở.



  Tiết 2: Tập đọc:                         TRÊN CHIẾC BÈ
I. Mục tiêu:
         Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
         Hiểu nội dung: Tả chuyến du lịch thú vị trên sông của Dế Mèn và Dế Trũi. 
(trả lời được câu hỏi 1, 2.)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - SGK, bảng phụ viết sẵn câu văn dài.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'















7'













8'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài "Bím tóc đuôi sam"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  Dế Men và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào?

- Nhận xét chốt nd.


- Câu 2:  Trên đường đi, đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao?
- Câu 3:  Tìm những từ ngữ tả thái độ của con vật đối với hai chú dế?
- Chốt nội dung bài.
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia mỗi nhóm luyện đọc.


C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.



* Đọc thầm và trả lời: 
- Đọc đoạn 1,2 TL: Ngày đi, đêm nghỉ, ghép ba bốn lá bèo sen lại thành chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.
- Đọc và TL, nhận xét bạn.






- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Chính tả(tập chép):           BÍM TÓC ĐUÔI SAM  
I. Mục tiêu:
        Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT2, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


16'













     8'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Viết tiếng bắt đầu bằng g/ gh.
- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD tập chép.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy câu? Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
- Chữ đầu câu được viết ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Đọc cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Tìm 3 chữ có iê, 3 chữ có yê
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con.




- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn chép có 2 câu, cuối mỗi câu có dấu chấm.
- Chữ đầu câu, đầu đoạn được viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu.
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nghe viết bài vào vở.
- Tự soát lỗi.



- Bài 2: - Bài 3:  Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng.


- Đổi vở kiểm tra cheo nhau.








Chiều:    
Tiết 1: Tập viết:                     CHỮ HOA C
I, Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, chữ và câu ứng dụng;  Chia (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Chia ngọn sẻ bùi (3 lần).
II, Phương pháp, phương tiện:
                                 - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                                 - PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'






8'







13'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ C hoa.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
* HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .
* HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi giúp đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.
- Đọc 2-3 em.

- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.





- Viết bài vào vở theo y/c của gv.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T. 1. Luyện đọc:     BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I, Mục tiêu: 
- Luyện đọc và ngắt nghỉ hơi đúng trong mỗi câu đã cho.
- Luyện đọc theo lối phân vai đoạn 3 của câu chuyện.
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


10'


   8'




7'


4'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: ngã phịch, ngượng nghịu.
* HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
* HĐ3: Luyện đọc bài theo vai.
- HD hs luyện đọc theo lời nhân vật.


- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ 4, 5: Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.




- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 3:  Tăng cường:           ÔN TOÁN (tiết 2 tuần 1)
I, Mục tiêu:
         -  Củng cố ôn lại bài. Giúp hs cộng nhẩm các số tròn chục, thực hiện đặt tính rồi tính, thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo và so sánh, giải toán dạng tìm tổng.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBTT
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5'


8'
6'
5'

5'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các số có một chữ số, có hai chữ số. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD làm bài 1 . Tính nhẩm
- Viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.
* HĐ2: Đặt tính rồi tính
* HĐ3: Tính
* HĐ3: HD hs so sánh..
- Y/c hs làm vào vở, chữa bài.
* HĐ 5: Đọc hiểu rôi giải
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.



- Lắng nghe


- Theo dõi. Làm bài.

- Làm bài vào bảng con. 

- Làm trong VBTT
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở
- Chữa bài nêu kq trước lớp. NX.






                                                                   Soạn ngày 12 / 9 / 2015
           Sáng:                                              Giảng thứ tư ngày 16/ 9/ 2015
Tiết 1:  Luyện từ và câu:    TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT. MỞ RỘNG VỐN TỪ. 
                                                    TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM
I. Mục tiêu:
       - Tìm được một số từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1). Biết đạt và trả lời câu hỏi về thời gian ( BT2).
        - Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý (BT3)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


9'






9'




8'




4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Câu:" Hôm nay bạn có đi đá bóng không " Cuối câu ta chọn dấu câu gì? Vì sao?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
* HĐ1: Bài 1. Làm miệng.
- Tìm từ chỉ sự vật trong tranh
- Cho hs thực hiện trong nhóm, ĐD nhóm trình bày trước lớp.
VD: 1: trường; 3: chạy, ...


* HĐ2: Bài 2. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về: 
VD: H: Bạn sinh năm nào?
        TL: Mình sinh năm 2008.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
 * HĐ3: Bài 3. Ngắt đoạn văn thành 4 câu ....

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.

C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát


- ... dấu hỏi chấm? vì đây là một câu hỏi.


- Lắng nghe

Bài 1:
- Các từ chỉ người là: bộ đội, công nhân.
- Các từ chỉ đồ vật là: ô tô, máy bay
- Các từ chỉ con vật: con voi, con trâu. 
- Từ chỉ cây cối: cây dừa, cây mía.
- Bài 2: Đọc y/c của bài .
- Hs đọc y/c của bài, rồi suy nghĩ mỗi em đặt một câu,
- Làm bài cá nhân, nối tiệp nhau nêu kết quả.
- Bài 3:  - Hs đọc y/c của bài, rồi đọc đoạn văn tìm ngắt câu, viết lại cho đúng chính tả.
- Nối tiếp đọc đoạn văn trước lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.




Tiết 4: Toán                           LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
       - Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5 thuộc bảng 9 cộng với một số.
       -Biết thực hiện phép cộng trong phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 + 25.
Biết thực hiện phép cộng 9 với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. 
      - Biết giải bài toán bằng một phép cộng. ( bài 1 (cột 1,2,3) bài 2, bài 3 (cột 1), 
bài 4.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'







8'






8'

    6'


3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: Bài tập 1. Tính nhẩm: 
-  Làm bài vào vở.
      9 + 4 =              9 + 3 = 
      9 + 6 =              9 + 5 = 
      9 + 8 =              9 + 7 = 
- Nêu kết quả nối tiếp.
- Cho hs làm bảng con. Nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ2:  Bài tập 2.Tính:
        29      19      39        9
     +         +       +       +
        45        9      26      37
   
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
* HĐ3:  Bài tập 3. HD hs so sánh

* HĐ4:  Bài tập 4. Y/c hs đọc bài toán tìm hiểu bài rồi giải.

C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

Bài tập 1Tính nhẩm: 
Làm bài vào vở.
9 + 4 = 13   ;    9 + 3 = 12
9 + 6 = 15   ;    9 + 5 = 14
9 + 8 = 17   ;    9 + 7 = 16
- Nêu kết quả nối tiếp.
- Nối tiếp nhau đọc lại các phép tính..
* HĐ2:  Thực hiện vào bảng con
   29      19      39        9
 +         +       +       +
   45        9      26      37
   74      28      65      46

* HĐ3:  Bài tập 3.
- Làm bài vào phiếu bài tập.
* HĐ4:  Bài tập 4.
Bài giải
Hai nhà nuôi được số con gà là:
19 + 25 = 44 (con)
                        Đáp số: 44 con gà
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .
- Chép đầu bài vào vở.





Chiều:
                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'



   8'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
* HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Bím tóc đuôi sam" theo y/c.
- T/c hs kiểm tra cheo giữa các cặp.
* HĐ 3: Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.



- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
TRÊN CHIẾC BÈ
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'

12'


   10'



4'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hích, gạc
* HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
* HĐ3: Nối TN ở bên rái với TN phù hợp ở cột bên phải.
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Bài 1: Đọc đúng: ngao du, hòn cuội, nghênh, lăng xăng.
- Bài 2: Luyện đọc ngắt hơi đúng
- Bài 3: 
- Làm bài vào VBTTV nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- 2 hs đọc lại toàn bài.






Tiết 1: Ôn tập Toán – T1 : ÔN DẠNG 29 + 5; 49+ 25
I, Mục tiêu:
        - Củng cố lại kiến thức phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5;  
49 + 25. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'
6'


6'






    5'



    4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Đặt tính rồi tính.
* HĐ2:Bài tập 2. So sánh.
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
* HĐ 3: Bài tập 3. đọc bài toán và giải. 





 * HĐ4:  Bài tập 4. Số?
                       
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
- Chốt lại nội dung bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hiện vào bảng con.
- Bài tập 2: Thực hành vào vở BTT, nêu kết quả trước lớp, nhận xét chữa bài.
- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
Bài giải
Cả lớp học có số bạn là:
19 + 16 = 35 (con)
                        Đáp số: 35 cây 
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .
- Bài tập 4: Thực hành vào vở BTT, nêu kết quả trước lớp, nhận xét chữa bài.


- Chép đầu bài vào vở.


                                            
                                               Soạn ngày 12/ 9 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 17/ 9 / 2015
Tiết 2: Toán                           8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8 + 5 (tr 19)
I. Mục tiêu:
        - Biết cách thực hiện phép cộng  dạng 8 + 5, lập được bảng 8 cộng với một số. Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng bằng một phép tính cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                         VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'















5'


5'

    5'








3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       8
   +     
      5         (HD đặt tính rồi tính)
     —
      13  
  8 +  5  = 13  (đặt tính ngang, nhận 
  5  +  8 = 13    biết tính chất gi/ h...)
- Cùng hs lập bảng cộng dạng 8 cộng với một số.
8 + 3 = 11          8 + 7 = 15
8 + 4 = 12          8 + 8 = 16
8 + 5 =13           8 + 9 = 17
          8 + 6 = 14          
 - Y/c hs đọc thuộc lòng.
* HĐ2: Bài tập 1. Tính nhẩm.
- Cho hs làm miệng.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2. Tính
- Thực hiện vào bảng con.
 * HĐ4:  Bài tập 4. Đọc bài toán và HD giải .                    






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu





- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.





- Đọc thuộc lòng bảng cộng dạng 8 cộng với một số.


* HĐ2:  Bài tập 1. Tính nhẩm. 
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét bạn.
* HĐ3:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào bảng con.
* HĐ4:  Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
Bài giải:
Cả hai bạn có số tem là:
8   +   7  =  15 (con tem )
Đáp số: 15 con tem
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .


- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 3: Chính tả(nghe viết):      TRÊN CHIẾC BÈ
I. Mục tiêu:
        - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT2, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


20'












8'







3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe - viết.
- GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?
- Dấu chấm xuống dòng. Chữ đầu câu được viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
- GV đọc từng cụm từ hoặc câu cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- Đọc cho hs soát bài.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Tìm 3 chữ có iê/ yê.
- Y/c hs làm bài vào VBTTV, chữa bài.

- Bài 3a: -  Y/c hs làm bài vào VBTTV.
- Nhận xét kết quả, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp nêu tiếng chứa âm C/ K: cá, cau, cua; kết, kể, ký.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Phát biểu.
- Chữ đầu câu, được viết hoa .
- Chữ đầu đoạn được viết lùi vào 1 ô, viết hoa chữ cái đầu dòng.
- Tự chọn những chữ khó để viết.
- Nghe chính xác rồi viết bài vào vở.


- Đổi vở cho nhau soát lỗi.

- Bài 2: Thực hiện vào V BT.
- a, iê: tiên, niên, biên.
- b, yê: huyền, thuyền, xuyên
- Bài 3: Thực hiện vào V BT.
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Chữa bài nếu làm bị sai.




Tiết 2: Tập làm văn:     CẢM ƠN, XIN LỖI  
I. Mục tiêu:
        *KTKN: Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản ( BT1, BT2). Nói được 2 – 3câu ngắn về nội dung bức tranh, trong đó có dùng lời cảm ơn, xin lỗi BT3.
* KNS: - Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
 - Tự nhận thức về bản thân.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


8'







10'




10'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài tập 3 của hs.
- HD nhận xét, chỉnh sửa.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
* HĐ1:  Bài tập 1. Nói lời cảm ơn trong các trường hợp sau: 
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.


* HĐ2: Nói lời xin lỗi trong các trường hợp sau: 
 - Cách thực hiện như BT 1.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ  chưa phù hợp.
* HĐ3: Thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi.
- Y/c hs thực hiện trong phiếu bài tập.
- Nhận xét, KL
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp đọc bài đã làm xong ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Thực hành trao đổi trong nhóm 
- ĐDtrình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.
- a, Mình cảm ơn bạn. 
- b, Em cảm ơn cô ạ. 
- c, Anh (chị) cảm ơn em.
- Bài 2: hs đọc y/c, tìm hiểu  y/c  của bài thực hiện theo cặp rồi nối tiếp nhau nhắc lại.
- Nhận xét bạn.

* HĐ3: - Thực hiện trong nhóm bài tập 3.
- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
 - Chữa bài.



Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết. CHỮ HOA B
I, Mục tiêu: 
           - Luyện viết các chữ hoa B, C cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
            - Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


10'



   8'
7'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
* HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Y/c hs luyện viết trên bảng con. chữ B và C.
* HĐ3: HD viết bài trong vở.
* HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

* HĐ1: 
- 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 * HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ B và C.
* HĐ3:  - Viết bài
* HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.










                                                Soạn ngày 12/ 9 / 2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 18/ 9 / 2015
Tiết 1: Toán                                   28 + 5 (tr 20)
I. Mục tiêu:
        - Biết thực hiện phép cộng cónhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5.
Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'


8'

8'

7'



      5'

      3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
Giao đề và giấy kiểm tra cho hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài 
2, Kết nối:
* HĐ 1: HD phêp tính như sgk.
-  Y/c hs làm bài. chữa bài.
* HĐ 2: Bài 1: Tính:
- Y/c hs đọc hiểu rồi lần lượt tính trên bảng con.
* HĐ 3,Bài 3:  Đọc bài toán rồi giải.
    


Bài 4:  Y/c hs thực hiện vào VBTT.

C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Theo dõi đề bài.
- Làm bài cá nhân vào giấy kiểm tra.





- Làm tính, nhắc lại cách tính.
Bài 1: Tính
- Thực hiện vào bảng con.

Bài 3:  Thực hiện vào vở.
Bài giải
Cả gà và vịt có số con là:
18 + 5 = 23 (con)
                          Đáp số: 23 con
- Trình bày, chữa bài chéo nhau.
Bài 4:  Thực hiện vào VBTT.
- Chữa bài.





Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2: ÔN DẠNG 8 + 5;  28 + 5
I. Mục tiêu:
       -  Củng cố lại các bài tập dạng 8 cộng với một số. Nhằm khắc sâu kiến thức cho các em.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Luyện tập. 
                          - Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'




5'


5'




    5'



3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Tính nhẩm.
    8 + 3 =           9 + 8  = 
   8 + 5  =           8 + 8 = .
 - Y/c hs đọc thuộc lòng bảng 8 cộng với một số.
* HĐ2: Bài tập 2. Đặt tính rồi tính
- Cho hs làm bảng con
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 3. 




 * HĐ4:  Bài tập 4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 9 cm.

- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ2:  Bài tập 1. Tính nhẩm. 
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
    8 + 3 =  11         9 + 8  =  17
    8 + 5  =  13         8 + 8 = .16
- Nhận xét bạn.
* HĐ3:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào bảng con.

* HĐ3:  Bài tập 3. 
Bài giải:
Cả hai chuồng có số con là:
18   +   17  =  35 (con )
                        Đáp số: 35 con 
* HĐ4:  Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.

- Chép đầu bài vào vở.





Tiết 5: Sinh hoạt:                       NHẬN XÉT TUẦN 4
I. Nhận xét tuần 4:
* HS: Nhận xét trong tổ về tình hình thi đua của tổ. Do tổ trưởng các nhóm điều khiển, thư kí ghi chép các ý kiến.
- Các tổ trưởng báo cáo thi đua của tổ cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng đánh giá chung, tuyên dương, khen ngợi; động viên nhắc nhở các bạn, tổ chức chọn hs xuất sắc, tổ xuất sắc;
- Triển khai công tác tuần tới.
GV:N hận xét chung phần đánh giá của lớp trưởng: động viên, nhắc nhở, khen ngợi 
II. Phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
- Tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt.
- Khắc phục những yếu kém trong tuần, phấn đấu thực hiện cho tốt hơn.
- Nhắc hs thi đua học tốt.
- Chuẩn bị đón tết Trung Thu. Mỗi em có 1 đèn Ông sao.





















TUẦN 5:                                                  Soạn ngày 19/ 9/ 2015
                                                                 Giảng thứ hai ngày 21/ 9/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:       TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tập đọc:                CHIẾC BÚT MỰC (tiết 1)
I. Mục tiêu:
        * KTKN: - Biết ngắt nghỉ hơi; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Hiểu nội dung: Cô giáo khen ngợi bạn Mai là cô bé chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn. 
(Trả lời được các câu hỏi: 2,3,4,5).
        * KNS: - Thể hiện sự cảm thông.  Hợp tác.
                    - Ra quyết định giải quyết vấn đề.
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
- Sgk.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


14'



14'












5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chủ điểm, gt bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn luyện đọc .
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
-  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
* HĐ2:  Luyện đọc theo đoạn.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
-  Thi đọc giữa các nhóm.


- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Nhận xét chốt nd đúng.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Trên chiếc bè"



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.


- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.
- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.


- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 em đọc cả bài.




Tiết 3: Tập đọc:              CHIẾC BÚT MỰC (tiết 2)
I. Mục tiêu:
         *KTKN: - Biết ngắt nghỉ hơi; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Hiểu nội dung: Cô giáo khen ngợi bạn Mai là cô bé chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn. 
(Trả lời được các câu hỏi: 2,3,4,5).
         * KNS: - Thể hiện sự cảm thông.  Hợp tác. 
                     - Ra quyết định giải quyết vấn đề.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


15'

















12'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài của tiết 1..
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
* HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
+ Những từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực?


+ Chuyện gì đã xảy ra với Lan?

+ Vì sao Mai loay hoay mãi với cái hộp bút?

+ Khi biết mình cũng được viết bằng bút mực, Mai nghĩ và nói thế nào?

+ Vì sao cô giáo lại khen Mai?
- Nhận xét sửa sai nếu có.
* HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Mỗi em đọc một đoạn , cả lớp theo dõi và TLCH. Bạn khác nhận xét, bổ sung. (nếu có)
+ Đọc doạn 1, 2.TL. nhận xét bạn.
(Mai hồi hộp ...chỉ còn mình em viết bút chì.)
+ Câu 2: Đọc đoạn 3 và TL.
(Bỗng Lan ... cặp cho em.)
+ Câu 3: Đọc đoạn  3 và TL.
(Vì Mai cũng rất muốn mình được viết bằng bút mực.)
+ Câu 4: Đọc đoạn  4 và TL.
(Mai thấy tiếc ... để bạn Lan viết trước.)
- Vì Mai biết nhường cho bạn.



- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- 2 hs đọc lại toàn bài.







Tiết 4:  Toán:                                 38  + 25 (trang 21)
  I, Mục tiêu:
            - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng  38 + 25.
            - Biết giải bài toán bằng một phép cộng các số với số đo có đơn vị dm. Biết 
           - Thực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với một số để so sánh 2 số.
II, Phương pháp, phương tiện:
                      - PP: Hỏi đáp, luyện tập
                     - PTDH: SGK, BĐDDHT, VBTT
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - Nội dung kiểm tra
                                           - Giấy kiểm tra.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'







7'



6'




5'

4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       38
   +     
     25         (đặt tính rồi tính)
     —
       63  
  38 +  25  = 63.  ( tính ngang)
* HĐ2: HD làm Bài tập 1. Tính     
- Y/c hs thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét chốt nội dung.

 * HĐ3:  Bài tập3.  Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

Bài tập 4:  HD hs so sánh.
- Y/c hs làm vào VBTT
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp hát, 

-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Theo dõi và phát biểu.




- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.


* HĐ2:  Bài tập 1: 
- Thực hiện vào bảng con.


* HĐ3:      Bài giải
Con kiến đi từ A – B dài số dm là:
         28 + 34 = 62 (dm)
                       Đáp số: 62 dm
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .
Bài tập 4:  
- Làm bài cá nhân
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.



                                                      Soạn ngày 19/  9 / 2015
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 22/ 9 / 2015
   Tiết 2: Toán:                            LUYỆN TẬP  (tr 22)    
I. Mục tiêu
       - Thuộc bảng 8 cộng với một số. Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm    vi 100, dạng 28 + 5 ; 38 + 25. Biết giải bài toán theo tóm tắt với một phép cộng.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


7'







8'





8'





 
    5'



	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: Bài tập 1. Tính nhẩm: 
-  Làm bài vào vở.
      8 + 4 =              9 + 3 = 
      8 + 6 =              9 + 5 = 
      8 + 8 =              9 + 7 = 
- Nêu kết quả nối tiếp.
- Cho hs làm bảng con. Nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ2:  Bài tập 2.Đặt tính rồi tính:
        38        48        68        78
     +          +         +           +
        15         24       13           9
   
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
* HĐ3:  Bài tập 3. HD hs giải bài toán theo tóm tắt.
- Gói kẹo tranh có mấy cái?
- Gói kẹo tdừa có mấy cái?


- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

Bài tập 1Tính nhẩm: 
Làm bài vào vở.
8 + 4 = 12   ;    8 + 3 = 11
8 + 6 = 14   ;    8 + 5 = 13
8 + 8 = 16   ;    8 + 7 = 15
- Nêu kết quả nối tiếp.
- Nối tiếp nhau đọc lại các phép tính..
* HĐ2:  Thực hiện vào bảng con
         38        48        68        78
     +          +         +           +
         15         24       13           9
         53        72        81         87

* HĐ3:  Bài tập 3.
- Làm bài vào phiếu bài tập.
Bài giải
Cả hai gói có số cái là:
28 + 26 = 54 (cái)
                        Đáp số: 54 cái


- Chép đầu bài vào vở.



  Tiết 2: Tập đọc:                         MỤC LỤC SÁCH
I. Mục tiêu:
         Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
         Hiểu nội dung: Tả chuyến du lịch thú vị trên sông của Dế Mèn và Dế Trũi. 
(trả lời được câu hỏi 1, 2.)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - SGK, bảng phụ viết sẵn câu văn dài.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'















7'
















8'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài "Chiếc bút mực"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  Tuyển tập này có những chuyện nào?

- Nhận xét chốt nd.


- Câu 2:  Truyện Người học trò cũ ở trang nào?
- Câu 3:  Truyện Mùa quả cọ của nhà văn nào?
- Câu 4: Mục lục sách dùng để làm gì?
- Câu 6: Tập tra mục lục sách.
- Chốt nội dung bài.
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia nhóm luyện đọc.


C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.



* Đọc thầm và trả lời: 
- Đọc TL: Mùa quả cọ, Hương đồng cỏ nội, Bây giờ bạn ở đâu?, . . . Như con cò vàng trong cổ tích.
- Đọc và TL , nhận xét bạn.










- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Chính tả(tập chép):           CHIẾC BÚT MỰC  
I. Mục tiêu:
        Chép chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT2b, BT3b.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


16'













     8'






4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Viết tiếng bắt đầu bằng ia/ ya.
- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy câu?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?

- Chữ đầu của mỗi câu được viết ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Đọc cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2b: en/ eng
- Bài 3:  Thi tìm nhanh tiếng có vần en/ eng.

- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con.




- Lắng nghe

- Theo dõi.
- Đoạn viết có 5 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm 
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nhìn sách chép bài vào vở.
- Tự soát lỗi.




- Bài 2: chen, leng keng, hẹn, len

- Bài 3:  Thi tìm nhanh tiếng có vần + en: sen, ven, chen, ...
+ eng: sẻng, đeng, leng keng, ...
- Nhận xét, bổ sung.



Chiều:    
Tiết 1: Tập viết:                     CHỮ HOA  D
I, Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa D(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, chữ và câu ứng dụng;  Dân (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Dân giàu nước mạnh (3 lần).
II, Phương pháp, phương tiện:
                                 - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                                 - PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'







8'







13'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ D hoa, và chữ Dân.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
* HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
- HD hs quan sát, n/ xét chữ đầu câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .Dân giàu nước mạnh 
* HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi gi/ đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.
- Đọc 2-3 em.



- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.




- Viết bài vào vở theo y/c của gv.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T. 1. Luyện đọc:     CHIẾC BÚT MỰC
I, Mục tiêu: 
- Luyện đọc và ngắt nghỉ hơi đúng trong mỗi câu đã cho.
- Luyện đọc theo lối phân vai BT 2 của bài.
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


10'




   10'



7'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: nức nở, mượn, loay hoay.
* HĐ2: Đọc đoạn văn, chú ý thay đổi giọng đọc ở những dòng có dấu gạch ngang đầu dòng để phân biệt lời kể với lời nhân vật.
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.
* HĐ3, 4: Chọn câu trả lời đúng.
- HD hs đọc chọn ý đúng.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.

- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.



- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân). nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3:  Tăng cường:           ÔN TOÁN (tiết 2 tuần 2)
I, Mục tiêu:
         -  Củng cố ôn lại bài. Giúp hs cộng nhẩm dạng 8 + .., thực hiện đặt tính rồi tính, thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo và so sánh, giải toán dạng tìm tổng.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBTT
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5'


8'
6'
5'

5'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các số có một chữ số, có hai chữ số. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD làm bài 1 . Tính nhẩm
- Viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.
* HĐ2: Đặt tính rồi tính
* HĐ3: Tính
* HĐ3: HD hs so sánh..
- Y/c hs làm vào vở, chữa bài.
* HĐ 5: Đọc hiểu rôi giải
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.



- Lắng nghe


- Theo dõi. Làm bài.

- Làm bài vào bảng con. 

- Làm trong VBTT
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở
- Chữa bài nêu kq trước lớp. NX.









                                                                   Soạn ngày 19 / 9 / 2015
           Sáng:                                              Giảng thứ tư ngày 23/ 9/ 2015
Tiết 1:  Luyện từ và câu:    TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
I. Mục tiêu:
       - Phân biệt được các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng Việt Nam (BT2). Biết đặt câu mẫu Ai là gì? (BT3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


9'





9'


8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đặt câu hỏi và TLCH về ngay, tháng, năm.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
* HĐ1: Bài 1.  Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau ntn?
- Vây tên của người, sông, núi,... được viết ntn?
- Cho hs thực hiện trong nhóm, 
* HĐ2: Bài 2. Viết tên hai bạn trong lớp.

 * HĐ3: Bài 3. Đặt câu theo mẫu.


- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát


- Ngày 02/9 bạn đi đâu chơi?
- Ngày 02/9 mình đi bà ngoại.


- Lắng nghe

Bài 1: Làm bài theo cặp.
- Các từ ở nhóm (1) không viết hoa, nhóm (2) được viết hoa.
- ĐD nhóm trình bày trước lớp.
- Đọc quy tắc viết hoa.

- Bài 2: Đọc y/c của bài .
- Làm bài cá nhân, Kiểm tra chéo nhau, báo cáo kết quả.
- Bài 3:  - Hs đọc y/c của bài, rồi đặt câu theo các y/c a, b, c .
- Nối tiếp đọc  câu văn trước lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét.

- Chữa bài, nếu làm chưa đúng.



Tiết 4: Toán                    HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TAM GIÁC       
I. Mục tiêu:
       - Nhận dạng được và gọi đúng tên hình chữ nhật, hình tứ giác. Biết nối các điểm để có hình chữ nhật, hình tứ giác.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'

5'



5'

   

     4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn qua các tấm hình như SGK.
* HĐ2: Bài tập 1. Dùng thước kẻ nối các điểm để có.
-  Cho hs làm vào VBTT
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2. Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác?
- Thực hiện theo nhóm.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu, đọc tên các hình.
* HĐ2: Bài tập 1. 

-  Hs làm vào VBTT, đọc tên hình.



- Nối tiếp nhau nêu kq.



- Chép đầu bài vào vở.


Chiều:
                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
CHIẾC BÚT MỰC
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'



   8'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
* HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Chiếc bút mực" theo y/c.
- T/c hs kiểm tra cheo giữa các cặp.
* HĐ 3: Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.



- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.

- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
MỤC LỤC SÁCH
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'




12'


   10'



4'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: Quang Dũng, Băng Sơn, Phùng Quán, Mùa Quả cọ, Như con cò vàng trong truyện cổ tích.
* HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
* HĐ3: Mục lục sách dùng để làm gì? Chọn câu trả lời đúng.
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Đọc đúng: Quang Dũng, Băng Sơn, Phùng Quán, Mùa Quả cọ, Như con cò vàng trong truyện cổ tích.

- Bài 2: Luyện đọc ngắt hơi đúng


- Bài 3: 
- Làm bài vào VBTTV nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 1: Ôn tập Toán – T1 : ÔN DẠNG 28 + 5; 48+ 25
I, Mục tiêu:    
        - Củng cố lại kiến thức phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5;  
48 + 25. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'
6'


6'






    5'



    4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Đặt tính rồi tính.
* HĐ2:Bài tập 2. So sánh.
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
* HĐ 3: Bài tập 3. đọc bài toán và giải. 





 * HĐ4:  Bài tập 4. Số?
                       
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
- Chốt lại nội dung bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hiện vào bảng con.
- Bài tập 2: Thực hành vào vở BTT, nêu kết quả trước lớp, nhận xét chữa bài.
- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
Bài giải
Cả lớp học có số bạn là:
18 + 16 = 34 (con)
                        Đáp số: 34 cây 
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .
- Bài tập 4: Thực hành vào vở BTT, nêu kết quả trước lớp, nhận xét chữa bài.


- Chép đầu bài vào vở.


                                            
                                               Soạn ngày 19/ 9 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 24/ 9 / 2015
Tiết 2: Toán                   BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN   (tr 24)
I. Mục tiêu:
        - Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                         VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'








5'









5'





    5'







3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: Ví dụ:
-  Đọc bài toán trong SGK.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Tóm tắt lên bảng như sgk.
- Đây là dạng toán gi ?
- Cho hs so sánh giữa cách tt dạng toán "tìm tổng của hai số" với dạng "tìm số nhiều hơn".
* HĐ2: Bài tập.
 1. HD hs nhìn vào tóm tắt nêu bài toán.
+ Hoà có mấy bông hoa?
+ Bình có số hoa ntn?
+ Bài toán hỏi gi?
- HD tóm tắt bằng lời văn.
- Nhận xét chốt nội dung.


 * HĐ3:  Bài tập 2. 
- Thực hiện vào vở, chữa bài




 * HĐ4:  Bài tập 3. Đọc bài toán và HD giải vào vở, 1 HS lên bảng giải.
           



- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ1: Ví dụ:
- 2 em đọc lại bài toán. Cả lớp theo dõi tìm hiểu bài toán.
- Nêu câu trả lời. giải bài toán
Giải
Số cam ở hàng dưới là:
5 + 2 = 7 (quả)
                         Đáp số: 7 quả cam.
- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.
* HĐ2: Bài tập.
 - Bài 1. Hs đọc  bài toán, TLCH

+ Hoà có 4 bông hoa
+ Bình có nhiều hơn Hòa 2 b/ hoa .
+ Bình có mấy bông hoa?
Giải
Bình có số bông hoa là:
4 + 2 = 6 (bông)
                         Đáp số: 6 bông hoa
- Bài tập 2: 
- Cách làm tương tự bài 1.
Bài giải
Bảo có số viên bi là:
10 + 5 = 15 (viên bi)
                 Đáp số: 15 viên bi
- Bài tập 3: 
- Đọc lại bài toán, tìm hiểu bài toán rồi giải.
Bài giải.
Đào cao số cm là.
95 + 5 = 100 ( cm)
                       Đáp số: 100 ( cm)
- Nhận xét bài của bạn.

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 3: Chính tả(nghe viết):      CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
I. Mục tiêu:
        - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT2, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'



20'












8'







3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 

- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe - viết.
- GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?
- Dấu chấm xuống dòng. Chữ đầu câu được viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
- GV đọc từng cụm từ hoặc câu cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- Đọc cho hs soát bài.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Tìm 3 chữ có iê/ yê.
- Y/c hs làm bài vào VBTTV, chữa bài.

- Bài 3a: -  Y/c hs làm bài vào VBTTV.
- Nhận xét kết quả, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp nêu tiếng chứa âm en/ eng.



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Phát biểu.
- Chữ đầu câu, được viết hoa .
- Chữ đầu đoạn được viết lùi vào 1 ô, viết hoa chữ cái đầu dòng.
- Tự chọn những chữ khó để viết.
- Nghe chính xác rồi viết bài vào vở.


- Đổi vở cho nhau soát lỗi.

- Bài 2: Thực hiện vào V BT.
- a, iê: tiên, niên, biên.
- b, yê: huyền, thuyền, xuyên
- Bài 3: Thực hiện vào V BT.
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Chữa bài nếu làm bị sai.







Tiết 2: Tập làm văn:     TLCH. ĐẶT TÊN CHO BÀI; LUYỆN TẬP VỀ 
MỤC LỤC SÁCH
I. Mục tiêu:
        *KTKN:  - Dựa vào tranh vẽ, trả lời được câu hỏi rõ ràng, đúng ý (BT1); 
- Bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài (BT2). 
- Biết đọc mục lục 1 tuần học, ghi ( hoặc nói) đc tên các bài t/đ trong tuần đó (BT3).
    * KNS: - Giao tiếp, hợp tác, tư duy sáng tạo, độc lập suy nghĩ. Tìm kiếm thông tin.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


8'




10'




10'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài tập 3 của hs.
- HD nhận xét, chỉnh sửa.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
* HĐ1:  Bài tập 1. TLCH: 
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
* HĐ2, BT 2: Đặt tên cho câu chuyện ở BT 1. 
 - Cách thực hiện như BT 1.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ  chưa phù hợp.
* HĐ3: Đọc mục lục sách của tuần 6. Viết tên các bài tập đọc của tuần ấy.

- Nhận xét, KL
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp đọc bài đã làm xong ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Trao đổi trong nhóm đôi.
- 2 -3 cặp hỏi và TL trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.
- Bài 2: hs đọc y/c, tìm hiểu  y/c  của bài thực hiện cá nhân rồi nối tiếp nhau nêu kq.
- Nhận xét bạn.

* HĐ3: - Thực hiện trong nhóm bài tập 3.
- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp. 
- Nhận xét, chữa bài.




Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết. TLV . TUẦN 5
I, Mục tiêu: 
- Viết được mục lục sách các phân  của môn Tiếng Việt 2, tuần 6.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'





10'




   4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc bài tập 1 trong bài Tập làm văn, tuần 5 – sách TV2…chọn một tên phù hợp với lời khuyên được rút ra từ c/c để đặt tên cho câu chuyện.
* HĐ2: Đọc mục lục sách của các phân  môn Tiếng Việt 2 tuần 6….. điền vào chỗ trống những thông tin em đọc được.
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

* HĐ1:  Thực hiện theo cặp.
- Lựa chọn tên cho phù hợp.
 




* HĐ2: Đọc... điền vào chỗ trống.
- a, Mẩu giấy vụn.
- b, Ngôi trường mới
- c, N-V: Ngôi trường mới



                                                Soạn ngày 19/ 9 / 2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 25/ 9 / 2015
Tiết 1: Toán                                   LUYỆN TẬP  (tr 25)
I. Mục tiêu:
        - Biết giải và tr/ bày bài giải bài toán về nhiều hơn trong các t/huống khác nhau.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'



8'




9'





9'

      5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bảng 8 công với một số.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài 
2, Kết nối:
-  HD làm các bài tập.
Bài 1: Tính:
- Y/c hs đọc hiểu rồi lần lượt tính trên bảng con.



Bài 2:  Đọc thành bài toán rồi giải.
    





Bài 4:  Y/c hs thực hiện vào VBTT.

C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Theo dõi đề bài.

- 2- 3 em đọc, lớp theo dõi nhận xét


- Lắng nghe, đọc đầu bài.


Bài 1: Tính
- Thực hiện vào vở, 1 em lên bảng.
Bài giải
Trong hộp có số bút là:
6 + 2 = 8 (bút)
                          Đáp số: 8 bút chì
Bài 2:  Nhìn vào tóm tắt nêu bài toán. Thực hiện vào vở.
Bài giải
    Bình có số bưu ảnh là:
11 + 3 = 14 (bưu ảnh)
                          Đáp số: 14 bưu ảnh
- Trình bày, chữa bài chéo nhau.
Bài 4:  Thực hiện vào VBTT.
- Chữa bài.




Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2:  ÔN BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN
I. Mục tiêu:
       -  Củng cố lại các bài tập dạng bài toán về nhiều hơn. Nhằm khắc sâu kiến thức cho các em.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Luyện tập. 
                          - Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


9'







9'






    9'







3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Đọc rồi giải bài toán.







* HĐ2: Bài tập 2. T/ tự như bài 1.
- Nhận xét chốt nội dung.





 * HĐ3:  Bài tập 3. 
a,  Tính độ dài đoan thẳng AB.



 b,  Vẽ đoạn thẳng có độ dài 9 cm.

- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
    Bài giải
Số tuổi của anh năm nay là:
8 + 5 = 13 (tuổi)
         Đáp số: 13 tuổi
- Nhận xét bạn.
* HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 1 em lên bảng làm.
Bài giải
Trên sân có số con vịt là:
18 + 4 = 22 (con)
                       Đáp số: 22 con vịt
* HĐ3:  Bài tập 3. 
Bài giải:
Đoạn thẳng AB dài số cm là:
8   +   2  =  10 (cm )
                        Đáp số: 10 cm 
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.

- Chép đầu bài vào vở.





Tiết 5: Sinh hoạt:                       NHẬN XÉT TUẦN 5
I. Nhận xét tuần 5:
* HS: Nhận xét trong tổ về tình hình thi đua của tổ. Do tổ trưởng các nhóm điều khiển, thư kí ghi chép các ý kiến.
- Các tổ trưởng báo cáo thi đua của tổ cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng đánh giá chung, tuyên dương, khen ngợi; động viên nhắc nhở các bạn, tổ chức chọn hs xuất sắc, tổ xuất sắc;
- Triển khai công tác tuần tới.
GV:N hận xét chung phần đánh giá của lớp trưởng: 
- Đánh giá qua buổi tổ chức đêm Trung Thu, 
- Động viên, khen ngợi những mặt đã làm tốt và nhắc nhở những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. 
II. Phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
- Tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt.
- Khắc phục những yếu kém trong tuần, phấn đấu thực hiện cho tốt hơn.
- Nhắc hs thi đua học tốt.






TUẦN 6:                                                  Soạn ngày 26/ 9/ 2015
                                                                 Giảng thứ hai ngày 28/ 9/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:       TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tập đọc:                MẨU GIẤY VỤN (tiết 1)
I. Mục tiêu:
        *KTKN: - Biết nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
Hiểu ý nghĩa: Phải giữ gìn trong lớp luôn sạch đẹp ( Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
       *KNS: - Tự nhận thức về bản thân;  Xác định giá trị;  Ra quyết định.
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
- Sgk.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


14'



14'












5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chủ điểm, gt bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn luyện đọc .
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
-  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
* HĐ2:  Luyện đọc theo đoạn.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
-  Thi đọc giữa các nhóm.


- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Nhận xét chốt nd đúng.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Mục lục sách"



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.


- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.
- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.


- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 em đọc cả bài.




Tiết 3: Tập đọc:              MẨU GIẤY VỤN  (tiết 2)
I. Mục tiêu:
          *KTKN: - Biết nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
Hiểu ý nghĩa: Phải giữ gìn trong lớp luôn sạch đẹp ( Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
          *KNS: - Tự nhận thức về bản thân;  Xác định giá trị;  Ra quyết định.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


15'

















12'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài của tiết 1..
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
* HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
+ Câu 1: Mẩu giấy vụn nằm ở đâu?



+ Câu 2:  Cô giáo y/c cả lớp làm gì?


+ Câu 3:  Bạn gái nghe thấy mẩu chuyện nói gì?

+ Câu 4: Em hiểu ý cô giáo muốn nhắc nhở hs điều gì?.
- Nhận xét sửa sai nếu có.
* HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Mỗi em đọc một đoạn , cả lớp theo dõi và TLCH. Bạn khác nhận xét, bổ sung. (nếu có)
+ Đọc doạn 1,.TL. nhận xét bạn.
(Mẩu giấy vụn nằm ngay trước cửa lối ra vào.)
+ Câu 2: Đọc đoạn 3 và TL.
(Lăng tai nghe xem mẩu giấy nói gì?.)
+ Câu 3: Đọc đoạn  4 và TL.
(Mẩu giấy nói"Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác !"
+ Câu 4: (... Cần luôn làm vệ sinh lớp học sạch sẽ, vứt rác vào đúng nơi quy định.)


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 4:  Toán:                                 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7 + 5 (trang 26)
  I, Mục tiêu:
       - Biết cách thực hiện phép cộng  dạng 7 + 5, lập được bảng 7 cộng với một số. Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng bằng một phép tính cộng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                      - PP: Hỏi đáp, luyện tập
                     - PTDH: SGK, BĐDDHT, VBTT
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - Nội dung kiểm tra
                                           - Giấy kiểm tra.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'















5'


5'

    5'








3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       7
   +     
      5         (HD đặt tính rồi tính)
     —
      12 
  7 +  5  = 12 (đặt tính ngang)
  5  +  7 = 12
- Cùng hs lập bảng cộng dạng 7 cộng với một số.                      
7 + 3 = 12          7 + 7 = 16
7 + 4 =13           7 + 8 = 17
          7 + 5 = 14          7 + 9 = 18.
          7 + 6 = 15      
 - Y/c hs đọc thuộc lòng.
* HĐ2: Bài tập 1. Tính nhẩm.
- Cho hs làm miệng.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2. Tính
- Thực hiện vào bảng con.
 * HĐ4:  Bài tập 4. Đọc bài toán và HD giải .                    






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu





- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.





- Đọc thuộc lòng bảng cộng dạng 7 cộng với một số.


* HĐ2:  Bài tập 1. Tính nhẩm. 
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét bạn.
* HĐ3:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào bảng con.
* HĐ4:  Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
Bài giải:
Tuổi của anh là:
7   +   5 =  12 (tuổi )
                   Đáp số: 12 tuổi
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .

- Chép đầu bài vào vở.



                                                      Soạn ngày  26/  9 / 2015
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 29/ 9 / 2015
   Tiết 2: Toán:                            47 + 5  (tr 27)    
I. Mục tiêu
         - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng  47 + 5. Biết số hạng, tổng. Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


9'




9'


    8'





 
    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: HD thực hiện phép tính.
47 + 5 = ?
    47    
   + 5
    
* HĐ2: Bài tập 1. 
- Cho hs làm bảng con. Nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ2:  Bài tập 3. 
- Y/c hs đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- HD Giải bài toán theo tóm tắt.


- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ1:  Tính vào bảng con.
                         47    
                      +
                           5
                         52
Bài tập 1: Tính: 
- Nối tiếp nhau đọc lại các phép tính..
* HĐ2:  Thực hiện vào vở. 1 em lên bảng thực hiện.
         Bài giải
Đoạn thẳng AB dài số cmi là:
17 + 8 = 25 (cm)
                        Đáp số: 25 cm


- Chép đầu bài vào vở.



  Tiết 2: Tập đọc:                         NGÔI TRƯỜNG MỚI
I. Mục tiêu:
        - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.
Hiểu nội dung: Ngôi trường mới rất đẹp, các bạn hs tự hào về ngôi trường mới và yêu quý thầy cô, bạn bè ( Trả lời được câu hỏi 1, 2).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - SGK, bảng phụ viết sẵn câu văn dài.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'




2'


9'












7'



















8'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài "Mẩu giấy vụn"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  ...?



- Nhận xét chốt nd.
- Câu 2:  ...?





- Câu 3:  Dưới mái trường mới bạn hs cảm thấy những gì mới?
- Nhận xét chốt nd.
- Câu 4: Bài văn cho em thấy t/c của bạn hs với ngôi trường ntn?
- Chốt nội dung bài.
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia nhóm luyện đọc.

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.



- Câu 1:  * Đọc thầm và trả lời: 
a, Đoạn 1, 2 câu đầu
b, Đoạn 2, 3 câu tiếp
c, Đoạn 3 phần còn lại
- Đọc và TL , nhận xét bạn.
- Câu 2:  - Ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.
- Bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa.
- Tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.
- Câu 3:  Tiếng trống rung động... cả bút chì như cũng đáng yêu hơn.

- Câu 4: Bạn hs thấy rất yêu ngôi trường mới. 


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi n/ xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Chính tả(tập chép):           MẨU GIẤY VỤN  
I. Mục tiêu:
        Chép chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT2a, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


18'














     8'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Viết tiếng bắt đầu bằng en/ eng.
- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy câu?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Câu nói của mẩu giấy được đặt trong dấu gì?
- Chữ đầu của mỗi câu được viết ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Đọc cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2b: ai/ ay
- Bài 3:  sa / xa
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con.



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn viết có 5 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hai chấm. 
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.

- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nhìn sách chép bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.




- Bài 2: mái nhà, máy cày.
- Bài 3:  xa xôi, sa xuống
- Nhận xét, bổ sung.



Chiều:    
Tiết 1: Tập viết:                     CHỮ HOA  Đ
I, Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa Đ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, chữ và câu ứng dụng;  Đẹp (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Đẹp trường đẹp lớp (3 lần).
II, Phương pháp, phương tiện:
                                 - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                                 - PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'







8'







13'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ Đ hoa, và chữ Đẹp.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
* HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
- HD hs quan sát, n/ xét chữ đầu câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .Đẹp trường đẹp lớp 
* HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi gi/ đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.
- Đọc 2-3 em.



- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.




- Viết bài vào vở theo y/c của gv.





Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T. 1. Luyện đọc:     MẨU GIẤY VỤN
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


7'




7'

7'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hưởng ứng, xong xuôi, cười rộ.
* HĐ2: Đọc đoạn văn, chú ý thay đổi giọng đọc ở những dòng có dấu gạch ngang đầu dòng để phân biệt lời kể với lời nhân vật.
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.
* HĐ3: Y/c hs điền tiếp vào chỗ ...

* HĐ3, 4: Chọn câu trả lời đúng.
- HD hs đọc chọn ý đúng.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

* HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

* HĐ2:
- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
* HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
* HĐ4:  HS chọn theo cách nghĩ của mình, phát biểu trước lơp, nx chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 3:  Tăng cường:           ÔN 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 
I, Mục tiêu:
         -  Củng cố ôn lại bài. Giúp hs cộng nhẩm dạng 7 + .., thực hiện đặt tính rồi tính, thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo và so sánh, giải toán dạng tìm tổng.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBTT
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5'


8'
6'
5'

5'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các số có một chữ số, có hai chữ số. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD làm bài 1 . Tính nhẩm
- Viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.
* HĐ2: Đặt tính rồi tính
* HĐ3: Tính
* HĐ3: HD hs so sánh..
- Y/c hs làm vào vở, chữa bài.
* HĐ 5: Đọc hiểu rôi giải
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.



- Lắng nghe


- Theo dõi. Làm bài.

- Làm bài vào bảng con. 

- Làm trong VBTT
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở
- Chữa bài nêu kq trước lớp. NX.









                                                                   Soạn ngày 26 / 9 / 2015
           Sáng:                                              Giảng thứ tư ngày 30/ 9/ 2015
Tiết 1:  Luyện từ và câu:    CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH.
                                     MRVT. TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
I. Mục tiêu:
         - Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã xác định (BT1). - Tìm được một số từ ngữ chỉ đồ dùng học tập ẩn trong tranh và cho biết đồ vật ấy dùng để làm gì. (BT3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


9'



9'




8'





4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đặt câu hỏi và TLCH về Ai là gì?

Nhận xet, bổ sung.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
* HĐ1: Bài 1.  Đặt CH cho bộ phận câu được in đậm:
- Cho hs thực hiện trong nhóm,
- HD lớp nhận xét, bổ sung. 
* HĐ2: Bài 2. Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau:
- Cho hs đọc bài rồi thực hiện vào VBTTV.
 * HĐ3: Bài 3. Tìm các Đ DHT ẩn trong tranh....



- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát


- H: Ai nghỉ học?
- TL: là bạn Lan bị ốm.


- Lắng nghe

Bài 1: Làm bài theo cặp.
- HS 1: Ai là hs lớp 2?
- HS 2: Em là hs lớp 2.
- ĐD nhóm trình bày trước lớp.
- Bài 2: Đọc y/c của bài .
- Làm bài cá nhân, Kiểm tra chéo nhau, báo cáo kết quả.


- Bài 3: Làm bài theo cặp.
 - Hs đọc y/c của bài, 
- Nối tiếp nêu tên các đồ vật được tìm thấy trước lớp. Cả lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài, nếu làm chưa đúng.



Tiết 4: Toán                                   47 + 25  (tr 28)       
I. Mục tiêu:
            - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng  38 + 25.
            - Biết giải bài toán bằng một phép cộng các số với số đo có đơn vị dm. Biết 
           - Thực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với một số để so sánh 2 số.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'







7'


6'



5'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       47
   +     
     25         (đặt tính rồi tính)
     —
       72  
  47 +  25  = 72.  ( tính ngang)
* HĐ2: HD làm Bài tập 1. Tính     
- Y/c hs thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập2.  Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
Bài tập 3:  HD hs đọc y/c rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT
- Làm bài cá nhân 


- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp hát, 

-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Theo dõi và phát biểu.




- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.


* HĐ2:  Bài tập 1: 
- Thực hiện vào bảng con.

* HĐ2:  Làm vào VBTT, 1 em làm bảng phụ, trình bày trước lớp.    


* HĐ3:      Bài giải
Đội trồng rừng có số người là:
         27 + 18 = 45 (người)
                       Đáp số: 45 người
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.


- Chép đầu bài vào vở.




Chiều:
                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
Nghe - viết: MẨU GIẤY VỤN
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
* HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Mẩu giấy vụn" theo y/c.
- Đọc từng câu, cụm từ cho hs viết.
- T/c hs kiểm tra cheo giữa các cặp.
* HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
NGÔI TRƯỜNG MỚI
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'



8'


   8'






6'


4'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: lấp ló, bỡ ngỡ, xoan đào, trang nghiêm, thân thương.
* HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
* HĐ3: Đọc y/c của bài
- Cho hs làm việc theo cặp,  nêu kq trước lớp.
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc lần lượt các đoạn và nêu nội dung giữa các nhóm.

* HĐ4: HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm bài cá nhân vào VBTTV .
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Đọc đúng: lấp ló, bỡ ngỡ, xoan đào, trang nghiêm, thân thương.

- Bài 2: Luyện đọc ngắt hơi đúng theo yêu câu.
- Đọc theo cặp, trước lớp.
- Bài 3: 
- Làm việc theo cặp,  nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- HS 1: Đọc đoạn 1.
- HS 2: Nêu nội dung (1: Tả lớp học)
- Thi đọc giữa các nhóm.
* HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 1: Ôn tập Toán – T1 : ÔN DẠNG  47 + 5; 47+ 25
I, Mục tiêu:    
        - Củng cố lại kiến thức phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5;  
47 + 25. Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'

6'



6'






    5'



    4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Tính nhẩm.

* HĐ2:Bài tập 2. Đặt tính rồi tính tổng.
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
* HĐ 3: Bài tập 3. đọc bài toán và giải. 





 * HĐ4:  Bài tập 4. Khoanh ...?
                       
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
- Chốt lại nội dung bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hiện vào VBTT rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào bảng con . Nhận xét, chữa bài.


- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
Bài giải
Đội 2 có số người là:
27 + 5 = 32 (người)
                        Đáp số: 32 người 
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .
- Bài tập 4: Thực hành vào vở BTT, nêu kết quả trước lớp, nhận xét chữa bài. D. 6 hình chữ nhật.


- Chép đầu bài vào vở.


                                            








                                               Soạn ngày 26/ 9 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 01/ 10 / 2015
Tiết 2: Toán                   LUYỆN TẬP   (tr 29)
I. Mục tiêu:
      - Thuộc bảng 7 cộng với một số. 
      - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5; 47 + 25. 
       - Biết giải bài toán theo tóm tắt với một phép cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                         VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'


5'

5'







    5'



3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: Bài tập 1. Tính nhẩm.


* HĐ2: Bài tập 2. Đặt tính rồi tính.
- Nhận xét chốt kq.
 * HĐ3:  Bài tập 3. 
- HD hs nhìn vào tóm tắt nêu bài toán.
- Thực hiện vào vở ô li.




 * HĐ4:  Bài tập 4. HD so sánh
17 + 9 ... 17 + 7
16 + 8 ... 28 – 3
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* Bài tập 1: Nhẩm điền kq vào VBTT, nêu kq trước lớp, nhận xét chữa bài.
* Bài tập 2: Thực hiện vào bảng con.
* Bài tập 3: 
- 2 em đọc lại bài toán. Cả lớp theo dõi tìm hiểu bài toán.
- Nêu câu trả lời.
Giải
Cả hai thúng có số quả là:
28 + 37 = 65 (quả)
                         Đáp số: 65 quả 
* Bài tập 4: 
17 + 9 > 17 + 7
16 + 8 < 28 - 3
- Nhận xét bài của bạn.


- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 3: Chính tả(nghe viết):      NGÔI TRƯỜNG MỚI
I. Mục tiêu:
        - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT2, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'



20'












8'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 

- Nhận xét, chữa bài.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe - viết.
a,  GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?
- Dấu chấm xuống dòng. Chữ đầu câu được viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
b,  GV đọc từng cụm từ hoặc câu cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- Đọc cho hs soát bài.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Tìm các tiếng có ai/ ay.
- Y/c hs làm bài vào VBTTV, chữa bài.
- Bài 3a: -  Y/c hs làm bài vào VBTTV.
- Nhận xét kết quả, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Vài em nối tiếp nêu tiếng chứa âm x/s.
+ x: xa xôi, đường xa, xách túi...
+ s: soi sáng, sương mù, chim sẻ, ...


- Lắng nghe

* HĐ1:  
- Theo dõi.
- Phát biểu.
- Chữ đầu câu, được viết hoa .
- Chữ đầu đoạn được viết lùi vào 1 ô, viết hoa chữ cái đầu dòng.
- Tự chọn những chữ khó để viết.
- Nghe chính xác rồi viết bài vào vở.


- Đổi vở cho nhau soát lỗi.

- Bài 2: Thực hiện vào V BT.
- a, ai: tai, tài, nái, mái, lái...
- b, ay: hay, thay, xay, ...

- Bài 3a: Thực hiện vào V BT.
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Chữa bài nếu làm bị sai.




Tiết 2: Tập làm văn:     KHẲNG ĐINH, PHỦ ĐỊNH. LUYỆN TẬP VỀ
                                                         MỤC LỤC SÁCH
I. Mục tiêu:
         * KTKN:  Biết trả lời và đặt câu theo mẫu khẳng định, phủ định.(BT1, BT2). Biết đọc và ghi lại được thông tin từ mục lục sách ( BT3).
         * KNS: - Giao tiếp.  - Thể hiện sự tự tin.  - Tìm kiếm thông tin.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'








10'



8'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Truyền tin"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài tập 3 của hs.
- HD nhận xét, chỉnh sửa.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
* HĐ1:  Bài tập 1. TLCH bằng hai cách: 
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
- Mẹ có mua báo không?
+ Mẹ rất thích mua báo.
+ Mẹ có thích mua báo đâu.
* HĐ2, BT 2: Đặt câu theo mẫu. 
 - Cách thực hiện như BT 1.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ  chưa phù hợp.
* HĐ3: Đọc mục lục sách của một tập truyện thiếu nhi, ...

- Nhận xét, KL
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp thực hiện truyền tin.

- Vài em nối tiếp đọc bài đã làm xong ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Trao đổi trong nhóm đôi.
- 2 -3 cặp hỏi và TL trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.




- Bài 2: hs đọc y/c, tìm hiểu  y/c  của bài thực hiện cá nhân rồi nối tiếp nhau nêu kq.
- Nhận xét bạn.

* HĐ3: - Thực hiện trong nhóm bài tập 3.
- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp. 
- Nhận xét, chữa bài.




Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết. CHỮ HOA D, Đ
I, Mục tiêu: 
           - Luyện viết các chữ hoa D, Đ cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
            - Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


10'



10'
5'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
* HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Y/c hs luyện viết trên bảng con. chữ D và Đ.
* HĐ3: HD viết bài trong vở.
* HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

* HĐ1: 
- 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 * HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ Dvà Đ.
* HĐ3:  - Viết bài
* HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.






                                             Soạn ngày 26/ 9 /2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 02/10/ 2015
Tiết 1: Toán                                   BÀI TOÁN VỀ IT HƠN   (tr 30)
I. Mục tiêu:
        - Biết giải và tr/ bày bài giải bài toán về ít hơn trong các t/huống khác nhau.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


13'








5'










5'








    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc thuộc bảng 7 cộng với một số
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: Ví dụ:
-  Đọc bài toán trong SGK.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Tóm tắt lên bảng như sgk.
- Đây là dạng toán gi ?
- Cho hs so sánh giữa cách tt dạng toán "tìm số ít hơn" với dạng "tìm số nhiều hơn".
* HĐ2: Bài tập.
 - Bài 1. HD hs nhìn vào tóm tắt nêu bài toán.
+ Vườn nhà Mai có?
+ Vườn nhà hoa ntn?
+ Bài toán hỏi gi?
- HD tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- Nhận xét chốt nội dung.


 * HĐ3:  Bài tập 2. 
- Thực hiện vào vở, chữa bài




 
           
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo theo cặp.



- Lắng nghe

* HĐ1: Ví dụ:
- 2 em đọc lại bài toán. Cả lớp theo dõi tìm hiểu bài toán.
- Nêu câu trả lời. giải bài toán
Giải
Số quả cam ở hàng dưới là:
7 - 2 = 5 (quả)
                         Đáp số: 5 quả cam.
- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.
* HĐ2: Bài tập.
 - Bài 1. Hs đọc  bài toán, TLCH
+ Vườn nhà Mai có 17 cây.
+ Vườn nhà hoa ít hơn ... 7 cây
+ Bài toán hỏi vườn nhà Hoa có bn cây?
Giải
Vườn nhà Hoa có số cây là:
17 – 7 = 10 (cây)
                         Đáp số: 10 cây
- Bài tập 2: 
- Cách làm tương tự bài 1.
Bài giải
Bình cao số cm là:
95 – 5 = 90 (cm)
                 Đáp số: 90 cm                    
- Nhận xét bài của bạn.



- Chép đầu bài vào vở.



Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2:  ÔN BÀI TOÁN VỀ TÍNH TỔNG, SO SÁNH VÀ
                                                         GIẢI TOÁN VỀ  ÍT HƠN
I. Mục tiêu:
       -  Củng cố lại các bài tập dạng bài toán về tính tổng, so sánh và giải toán về ít hơn. Nhằm khắc sâu kiến thức cho các em.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Luyện tập. 
                          - Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


7'



7'





    7'





6'







3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1:.
- Y/c hs đọc y/c rồi làm bai vào vở.


* HĐ2: Bài tập 2.  
17 + 8 .. 8 + 17
17 + 9 ... 17 + 7
18 + 5 ... 18 + 8
T/ tự như bài 1.
- Nhận xét chốt nội dung.
* HĐ3:  Bài tập 3. 
- Cho hs đọc bài toán rồi giải.



* HĐ4:  Bài tập 4. 
- Đọc bài toán rồi giải.
a,  Tính độ dài đoan thẳng CD.



 b,  Vẽ đoạn thẳng CD.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
* HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 1 em lên bảng làm.
17 + 8 = 8 + 17
17 + 9 > 17 + 7
18 + 5 < 18 + 8
* HĐ3:  Bài tập 3. 
Bài giải:
Số tuổi của em là:
16 - 5  =  11 (tuổi)
                        Đáp số: 11 tuổi
* HĐ4:  Bài tập 4. 
Bài giải
Độ dài đoan thẳng CD
12 – 2 = 10 (cm)
                   Đáp số: 10 cm
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.


- Chép đầu bài vào vở.





Tiết 5: Sinh hoạt:                       NHẬN XÉT TUẦN 6
I. Nhận xét tuần 6:
* HS: Nhận xét trong tổ về tình hình thi đua của tổ. Do tổ trưởng các nhóm điều khiển, thư kí ghi chép các ý kiến.
- Các tổ trưởng báo cáo thi đua của tổ cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng đánh giá chung, tuyên dương, khen ngợi; động viên nhắc nhở các bạn, tổ chức chọn hs xuất sắc, tổ xuất sắc;
- Triển khai công tác tuần tới.
GV:N hận xét chung phần đánh giá của lớp trưởng: 
- Đánh giá qua tình hình học tập của lớp, 
- Động viên, khen ngợi những mặt đã làm tốt và nhắc nhở những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. 
II. Phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
- Tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt.
- Khắc phục những yếu kém trong tuần, phấn đấu thực hiện cho tốt hơn.
- Nhắc hs thi đua học tốt.

















TUẦN 7:                                                  Soạn ngày 03/10/ 2015
                                                                 Giảng thứ hai ngày 05/10/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:       TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tập đọc:                NGƯỜI THẦY CŨ (tiết 1)
I. Mục tiêu:
          * KTKN: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài. Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
         *KNS: - Xác định giá trị.
                     - Tự nhận thức về bản thân.
                       - Lắng nghe tích cực.
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
- Sgk.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


14'



14'












5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chủ điểm, gt bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn luyện đọc .
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
-  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
* HĐ2:  Luyện đọc theo đoạn.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
-  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Nhận xét chốt nd đúng.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Ngôi trường mới"



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.


- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.
- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.


- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 em đọc cả bài.



Tiết 3: Tập đọc:              NGƯỜI THẦY CŨ  (tiết 2)
I. Mục tiêu:
           * KTKN: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài. Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
         *KNS: - Xác định giá trị.
                     - Tự nhận thức về bản thân.
                       - Lắng nghe tích cực.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


15'

















12'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Chanh chua, cua cắp"
B, Các hoạt động dạy học:

1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
* HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
+ Câu 1: Bố Dũng đến trường làm gì??



+ Câu 2:  Khi gặp thầy giáo cũ...ntn?


+ Câu 3:  Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm gì về thầy?

+ Câu 4: Dũng nghĩ gì khi bố Dũng ra về?.
- Nhận xét sửa sai nếu có.
* HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Thực hiện trò chơi.



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Mỗi em đọc một đoạn , cả lớp theo dõi và TLCH. Bạn khác nhận xét, bổ sung. (nếu có)
+ Đọc doạn 1,.TL. nhận xét bạn.
(Bố D đến trường để chào thầy giáo cũ)
+ Câu 2: Đọc đoạn 2 và TL.
(Khi thầy bước ra, ... lễ phép chào thầy.)
+ Câu 3: Đọc đoạn  2 và TL.
(Nhớ kỉ niệm chèo cửa sổ bị thầy phạt... !"
+ Câu 4: (Bố cũng có lúc mắc lỗi...mắc lại nữa.)



- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.


- 2 hs đọc lại toàn bài.






Tiết 4:  Toán:                                 LUYỆN TẬP  (trang 31)
  I, Mục tiêu:
       - Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.  
II, Phương pháp, phương tiện:
                      - PP: Hỏi đáp, luyện tập
                     - PTDH: SGK, BĐDDHT, VBTT
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - Nội dung kiểm tra
                                           - Giấy kiểm tra.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


13'









5'








5'




    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra BT 3 (tr 30)

- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: Bài tập 2. Giải toán theo tóm tắt.
- Gọi 2 em dựa vào TT nêu bài toán.


- Y/c cả lớp làm vào vở, 1 em lên bảng giải


- Chữa bài.
* HĐ2,  Bài tập 3: Giải toán theo tóm tắt.
- Gọi 2 em dựa vào TT nêu bài toán.

- Y/c cả lớp làm vào vở, 1 em lên bảng giả.


- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 4. Đọc bài toán
- Thực hiện vào bảng con.

 .                   
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp thực hiện bảng con.
         15 – 3 = 12 (Bạn)



- Lắng nghe

- Bài tập 2
- 2 em dựa vào TT nêu bài toán.
TL: - Bài toán đã cho biết gì?
       - Bài toán hỏi gì?
       - Đây là dạng toán gi?
Bài giải
Số tuổi của em là:
16 – 5 = 11 (tuổi)
Đáp số: 11 tuổi


- Bài toán đã cho biết gì?
       - Bài toán hỏi gì?
       - Đây là dạng toán gi?
Bài giải
Số tuổi của anh là:
11 + 5 = 16 (tuổi)
                          Đáp số: 11 tuổi

*  Bài tập 4. 
- Thực hiện vào bảng con.
     16 – 4 = 12 (tầng)
                Đáp số: 12 tầng
- Nhận xét bạn.




                                                      Soạn ngày  03/10 / 2015
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 06/10 / 2015
   Tiết 2: Toán:                            KI – LÔ - GAM  (tr 32)    
I. Mục tiêu
         - Biết nặng hơn, nhẹ hơn giữa hai vật thông thường. Biết ki–lô–gam là đơn vị đo khối lượng. Đọc, viết tên và kí hiệu của nó. Biết dụng cụ cân đĩa, thực hành cân một số đồ vật quen thuộc. Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số kèm đơn vị đo kg. (Bài 1, Bài 2).
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'



9'


    8'




 
    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc bảng 6 cộng ...
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: HD thực hiện cân.
- Giới thiệu các loại cân, HD cân một số loại 1kg, 2kg, 3kg, . . .
- Y/c hs  nhắc lại bằng lời .
* HĐ2: Bài tập 1. 
- Cho hs làm vào VBTT.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ2:  Bài tập 2. Tính (theo mẫu)
       1kg + 2kg = 3kg
- Y/c hs đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Kiểm tra 2 em..


- Lắng nghe

* HĐ1:  Tính vào bảng con.



Bài tập 1: Đọc và viết( theo mẫu): 
- Nối tiếp nhau đọc lại kết quả.
* HĐ2:  Thực hiện vào vở. 2 em lên bảng thực hiện.

6kg + 2kg = 8kg   
47kg + 12kg = 59kg



- Chép đầu bài vào vở.



  Tiết 2: Tập đọc:                         THỜI KHÓA BIỂU
I. Mục tiêu:
           - Đọc rõ ràng, dứt khoát thời khóa biểu; biết nghỉ hơi sau từng cột, từng dòng. Hiểu được tác dụng của thời khóa biểu. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - SGK, bảng phụ viết sẵn câu văn dài.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'


12'















12''
















8'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a,  Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
* HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  ...?

- Nhận xét chốt nd.

- Câu 2:  ...?

- Nhận xét chốt nd.
- Câu 3: ...i?
- Nhận xét chốt nd.
- Câu 4: ...?



- Chốt nội dung bài.
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia nhóm luyện đọc.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.




- Câu 1:  * Đọc thầm và trả lời: 
+ Bố Dũng đến trường con để gặp thầy giáo cũ.
- Nhận xét bạn.
- Câu 2:  + Khi gặp thầy giáo bố Dũng, bỏ mũ xuống, lễ phép chào thầy.
- Câu 3:  + Bố Dũng nhớ có lần phạm lỗi trèo cửa sổ bị phạt.
- Câu 4: Dũng nghĩ bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt nhưng bố cho đó là hình phạt để nhớ mãi, nhớ để không bao giờ mắc lại nữa. 


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi n/ xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.
- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Chính tả(tập chép):           NGƯỜI THẦY CŨ  
I. Mục tiêu:
        Chép chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT2a, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


19'














     9'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Viết tiếng bắt đầu bằng  x/ s.
- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy câu?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Câu nói của mẩu giấy được đặt trong dấu gì?
- Chữ đầu của mỗi câu được viết ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Đọc cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2b: ui/ uy
- Bài 3:  ch / tr
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con.  xẻ gỗ, xách túi.



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn viết có 5 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hai chấm. 
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.

- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nhìn sách chép bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.




- Bài 2: mái nhà, máy cày.
- Bài 3:  xa xôi, sa xuống
- Nhận xét, bổ sung.



Chiều:    
Tiết 1: Tập viết:                     CHỮ HOA  E, Ê
I, Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa E, Ê (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, chữ và câu ứng dụng;  Em (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Em yêu trường em (3 lần).
II, Phương pháp, phương tiện:
                                 - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                                 - PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


8'








8'






13'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ E, Ê hoa, và chữ Em, Êm.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
* HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
- HD hs quan sát, n/ xét chữ đầu câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .Em yêu trường em 
* HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi gi/ đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.
- Đọc 2-3 em.



- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.




- Viết bài vào vở theo y/c của gv.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     NGƯỜI THẦY CŨ
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


7'




7'

7'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hưởng ứng, xong xuôi, cười rộ.
* HĐ2: Đọc đoạn văn, chú ý thay đổi giọng đọc ở những dòng có dấu gạch ngang đầu dòng để phân biệt lời kể với lời nhân vật.
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.
* HĐ3: Y/c hs điền tiếp vào chỗ ...

* HĐ3, 4: Chọn câu trả lời đúng.
- HD hs đọc chọn ý đúng.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

* HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

* HĐ2:
- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
* HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
* HĐ4:  HS chọn theo cách nghĩ của mình, phát biểu trước lơp, nx chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 3:  Tăng cường:           ÔN  CỘNG VỚI MỘT SỐ CÓ ĐƠN VỊ KG
I, Mục tiêu:
         -  Củng cố ôn lại bài. Giúp hs thực hiện tốt các bài tập có kèm theo đơn vị là kg, thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo là kg, giải toán dạng tìm tổng và tìm số nhiều hơn.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành      -  VBT
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5'


8'
6'
5'

5'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các số có một chữ số, có hai chữ số. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD làm bài 1 . Tính nhẩm
- Viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.
* HĐ2: Đặt tính rồi tính
* HĐ3: Tính
* HĐ3: HD hs so sánh..
- Y/c hs làm vào vở, chữa bài.
* HĐ 5: Đọc hiểu rôi giải
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.



- Lắng nghe


- Theo dõi. Làm bài.

- Làm bài vào bảng con. 

- Làm trong VBTT
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở
- Chữa bài nêu kq trước lớp. NX.









                                                                   Soạn ngày 26 / 9 / 2015
           Sáng:                                              Giảng thứ tư ngày 30/ 9/ 2015
Tiết 1:  Luyện từ và câu:    TỪ NGỮ VỀ MÔN HỌC. 
TỪ NGỮ VỀ HOẠT ĐỘNG
I. Mục tiêu:
         - Tìm được 1 số từ ngữ về các môn học và hoạt động của người (BT1, BT2); Kể được nội dung mỗi tranh (SGK) bằng 1 câu (BT3).
- Chọn được từ chỉ hoạt động thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu (BT4).

I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


7'




7'



6'


    6'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- kể tên một số đồ dùng học tập và nêu tác dụng của mỗi đồ dùng đó. 
Nhận xet, bổ sung.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
* HĐ1: Bài 1.  Hãy kể tên các môn học em học ở lớp 2 ? 
- Cho hs thực hiện trong nhóm,

- HD lớp nhận xét, bổ sung. 
* HĐ2: Bài 2. Y/c hs quan sát 4 tranh trong SGK và nêu từ chỉ hoạt động của người trong từng tranh.

 * HĐ3: Bài 3.  Kể lại ND mỗi tranh trên bằng một câu.

 * HĐ3: Bài 4.  Cho hs đọc bài rồi thực hiện vào VBTTV.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát

- 1-2 em nêu 
- Cả lớp theo dõi nhận xét.



- Lắng nghe

Bài 1: Làm miệng theo cặp.
- HS 1: kể tên môn học ?
- HS 2: Nhận xét bổ sung và ngược lại.
- ĐD nhóm trình bày trước lớp.

- Bài 2: Đọc y/c của bài .
- Làm bài cá nhân,, báo cáo kết quả.
- Bài 3: Làm bài cá nhân.
   + VD: Em đang đọc sách.
 - Chữa bài, nếu làm chưa đúng.
- Bài 4:  Các kết quả đúng là: 
a, dạy;  
b, giảng; 
c, khuyên



Tiết 4: Toán                                   LUYỆN TẬP  (tr 33)       
I. Mục tiêu:
         - Biết dụng cụ đo khối lượng: cân đĩa, cân đồng hồ (cân bàn).
         - Biết làm tính cộng, trừ và giải toán với các số kèm đơn vị kg. (Bài 1, Bài 3 (cột 1), Bài 4.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'


7'



6'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Chanh chua, cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc kg
- Viết: ba ki-lô-gam
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ2: Bài tập 1. Thực hành     
- Sử dụng cân đồng hồ.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập3.  Tính
- Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
* Bài tập 4:  HD hs đọc y/c rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT
- Làm bài cá nhân 

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- Đọc:  ki-lô-gam
-  Cả lớp viết bảng con 3kg


-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Bài 1:      
- Thực hành cân.

- Bài tập3:  
3kg + 6kg – 4kg = 5kg
15kg – 10kg + 7kg = 12kg

- Bài tập4:
Bài giải
Số kg gạo nếp là:
         26 - 16 = 10 (kg)
                       Đáp số: 10 kg
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.





Chiều:                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
Nghe - viết: NGƯỜI THẦY CŨ
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
* HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Người thầy cũ" theo y/c.
- Đọc từng câu, cụm từ cho hs viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
* HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.





Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
THỜI KHÓA BIỂU
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'



8'


   8'



6'

4'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: Nghệ thuật, Tự nhiện và Xã hội, Hoạt động tập thể, Ngoại ngữ
* HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
* HĐ3: Đọc y/c của bài
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc 
* HĐ4: HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Đọc đúng: Nghệ thuật, Tự nhiện và Xã hội, Hoạt động tập thể, Ngoại ngữ.

- Bài 2: Luyện đọc ngắt hơi đúng theo yêu câu.
- Đọc theo cặp, trước lớp.
- Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

* HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 1: Ôn tập Toán – T1 : ÔN GIẢI TOÁN CÓ ĐƠN VỊ ĐO KG
I, Mục tiêu:    
        - Củng cố lại kiến thức phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng toán có kèm theo đơn vị đo trọng lượng (kg)
        . Biết giải bài toán bằng một phép cộng. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'

6'


6'









    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Số?

* HĐ2:Bài tập 2. Tính 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
* HĐ 3: Bài tập 3. đọc bài toán và giải. 







- HD chữa bài.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành cân vào rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.

- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
a,                   Bài giải
Con ngỗng nặng là:
3 + 4 = 7 (kgi)
b,        Cả ngỗng và vịt nặng là:
3 + 7 = 10 (kg)
                 Đáp số: a,: 7kg
                                b,: 10 kg
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .



                                        

                                               Soạn ngày 03/10 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 08/ 10 / 2015
Tiết 2: Toán                         6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6 + 5 (tr 34)
I. Mục tiêu:
        - Biết cách thực hiện phép cộng  dạng 6 + 5, lập được bảng 6 cộng với một số. Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng bằng một phép tính cộng.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - Quan sát, thực hành
- 
                                         VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'
















5'


5'

    5'




3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       6
   +     
      5         (HD đặt tính rồi tính)
     —
      11  
  6 +  5  = 11  (đặt tính ngang, nhận 
  5  +  6 = 11    biết tính chất gi/ h...)
- Cùng hs lập bảng cộng dạng 6 cộng với một số.
                        6 + 5 =11           
6 + 6 = 12          
6 + 7 = 13
6 + 8 = 14
6 + 9 = 15
 - Y/c hs đọc thuộc lòng.
* HĐ2: Bài tập 1. Tính nhẩm.
- Cho hs làm miệng.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ3:  Bài tập 2. Tính
- Thực hiện vào bảng con.
 * HĐ4:  Bài tập 3. Đọc bài toán và HD điền .                    


- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu





- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.





- Đọc thuộc lòng bảng cộng dạng 6 cộng với một số.



* HĐ2:  Bài tập 1. Tính nhẩm. 
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét bạn.
* HĐ3:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào bảng con.
* HĐ4:  Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .


- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 3: Chính tả(nghe viết):      CÔ GIÁO LỚP EM
I. Mục tiêu:
         - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng  khổ thơ 2 và 3 của bài Cô giáo lớp em. 
        - Làm được BT2, BT3 (a).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập 3a, VBTTV, bảng phụ.

III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'









1'


20'










8'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 
- Y/c hs thi tìm các tiếng chứa vần ui/ uy tổ nào tìm  được nhiều tiếng có nghĩa hơn thì nhóm đó thắng.
- Nhận xét phân nhóm thắng cuộc.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD nghe - viết.
a,  GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?
- Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
b,  GV đọc từng cụm từ hoặc câu cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- Đọc cho hs soát bài.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
* HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Tìm các tiếng thích hợp....
- Y/c hs làm vào VBTTV, chữa bài.
- Bài 3a: -  Y/c hs làm bài vào VBTTV.
- Nhận xét kết quả, chữa bài. các từ điền: ( tre; che; trăng; trắng)
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Hai nhóm nối tiếp nêu tiếng chứa vần ui/ uy.
N1: sui; N2: bụi; N1: đùi; N2: núi
- Vần uy tương tự.



- Lắng nghe

* HĐ1:  
- Theo dõi.
- Phát biểu.
- Mỗi dòng thơ có 5 chữ.
- Chữ cái đầu mỗi dòng được viết hoa.
-  Tự chọn những chữ khó để viết.
- Nghe chính xác rồi viết bài vào vở.
- Đổi vở cho nhau soát lỗi.

- Bài 2: Thực hiện vào V BT: Thứ tự điền các từ là: thủy,.núi,  lũy

- Bài 3a: Thực hiện vào V BT.
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Chữa bài nếu làm bị sai.



Tiết 2: Tập làm văn:     KỂ NGẮN THEO TRANH. LUYỆN TẬP VỀ
                                                    THỜI KHÓA BIỂU                                                         
I. Mục tiêu:
         *KTKN:- Dựa vào tranh minh họa, kể được câu chuyện ngắn có tên Bút của cô giáo (BT1). Dựa vào TKHB hôm sau của lớp để trả lời được các câu hỏi ở BT3.
        *KNS: - Thể hiện sự tự tin khi tham gia các hoạt động học tập.
                    - Lắng nghe tích cực.
                      - Quản lí thời gian.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'









10'




8'






4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Truyền tin"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài tập 3 của hs.
- HD nhận xét, chỉnh sửa.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
* HĐ1:  Bài tập 1. Dựa vào tranh vẽ hãy kể câu chuyện có tên Bút của cô giáo.
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
- Mẹ có mua báo không?
+ Mẹ rất thích mua báo.
+ Mẹ có thích mua báo đâu.
* HĐ2, BT 2: Viết lại thời khóa biểu ngày hôm sau của lớp em. 
 - Cách thực hiện như BT 1.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ  chưa phù hợp.
* HĐ3: Dựa theo TKB ở BT 2, TLCH:
- a,  Ngày mai có mấy tiết?
- b,  Đó là những tiết gì?
- c, Em cần mang những quyển sách gì đến trường?
- Nhận xét, KL
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp thực hiện truyền tin.

- Vài em nối tiếp đọc bài đã làm xong ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Trao đổi trong nhóm đôi.
- 2 -3 cặp hỏi và TL trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.





- Bài 2: hs đọc y/c, tìm hiểu  y/c  của bài thực hiện cá nhân rồi nối tiếp nhau nêu kq.
- Nhận xét bạn.

* HĐ3: - Thực hiện trong nhóm bài tập 3.
- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp. 

- Nhận xét, chữa bài.




Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết. KỂ CHUYỆN
I, Mục tiêu: 
           - Sắp xếp được lời kể theo tranh minh họa và kể lại câu chuyện theo kết quả bài làm ở BT1
          - Luyện đọc và viết lại được thời khóa biểu lớp em vào ngày mai.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành
                                                  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


9'




10'



10'

5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời khóa biểu
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
* HĐ1:  HD kể chuyện .
- Y/c hs đọc lời kể và sắp xếp lời kể theo tranh ở BT1.
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét và chỉnh sửa cho HS.
* HĐ2: 
 - HD kể lại câu chuyện: "Bút của cô giáo"  BT1.

* HĐ3: HD đọc và viết lại thời khóa biểu lớp em vào ngày mai.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

* HĐ1: Thực hiện theo cặp
- Đọc lời kể và sắp xếp lời kể theo tranh ở BT1. 
- ĐD trình bày, nhận xét, bổ sung

* HĐ2: 
- Luyện kể trong Ban, Đ D các Ban lên trình bày trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
* HĐ3:  - 1 hs đọc TKB ngày mai; lớp viết vào bài tập 3.
- Vài em trình bày, nhận xét.




                                               Soạn ngày 03/10 /2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 09/10/ 2015
Tiết 1: Toán                                   26 + 5   (tr 35)
I. Mục tiêu:
        - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 
 26 + 5. Biết số hạng, tổng. Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông. Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'






7'


    6'


     5'


 

    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1: HD thực hiện phép tính.
46 + 5 = ?
    46    
   + 5
 - Thành lập bảng 6 cộng  với một số


* HĐ2: Bài tập 2. Tính nhẩm

- Gọi vài em đọc trước lớp.
* HĐ3: Bài tập 2. Tính 
- Cho hs làm bảng con. Nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
 * HĐ4:  Bài tập 3. Số ?
- Y/c hs đọc y/c, tìm hiểu bài toán.
- Y/c hs làm vào phiếu, trình bày nhận xét.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ1:  Tính vào bảng con.
                         46    
                      +
                           5
                         51
- Thành lập bảng 6 cộng  với một số và đọc thuộc lòng.
* HĐ2: Bài tập 1. Tính nhẩm
- Nối tiếp nhau đọc lại các phép tính..
* HĐ3: Bài tập 2. Tính 
- Cho hs làm bảng con. Nhận xét.

* HĐ4:  Bài tập 3: Số ? 
- Thực hiện vào phiếu. ĐD Ban lên bảng trình bày.



- Chép đầu bài vào vở.








                 Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2:  6 CỘNG VỚI MỘT SỐ
I. Mục tiêu:
       - Thuộc bảng 6 cộng với một số. 
       - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5. 
        - Biết giải bài toán về nhiều hơn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Luyện tập. 
                          - Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


7'



7'


    7'

6'





3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
* HĐ1:  Bài tập 1:.Tính nhẩm
- Y/c hs đọc rồi nhẩm kq ghi vào vở.


* HĐ2: Bài tập 2. Đặt tính ... 
T/ tự như bài 1.
- Nhận xét chốt nội dung.
* HĐ3:  Bài tập 3. Số?
- Y/c hs đọc rồi nhẩm kq ghi vào vở.
* HĐ4:  Bài tập 4. 
- Đọc bài toán rồi giải.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.



C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

* HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
* HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 
- 1 em lên bảng làm.
* HĐ3:  Bài tập 3. 
- Làm bài, chữa bài theo cặp.
* HĐ4:  Bài tập 4. 
               Bài giải
       Bao ngô cân nặng số kg là:
             16 + 8 = 24 (kg)
                          Đáp số: 24 kg
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 5: Sinh hoạt:                       NHẬN XÉT TUẦN 7
I. Nhận xét tuần 7:
* HS: Nhận xét trong tổ về tình hình thi đua của tổ. Do tổ trưởng các nhóm điều khiển, thư kí ghi chép các ý kiến.
- Các tổ trưởng báo cáo thi đua của tổ cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng đánh giá chung, tuyên dương, khen ngợi; động viên nhắc nhở các bạn, tổ chức chọn hs xuất sắc, tổ xuất sắc;
- Triển khai công tác tuần tới.
GV: Nhận xét chung phần đánh giá của lớp trưởng: 
- Đánh giá qua tình hình học tập của lớp, 
- Động viên, khen ngợi những mặt đã làm tốt và nhắc nhở những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. 
II. Phương hướng nhiệm vụ tuần sau.
- Tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt.
- Khắc phục những yếu kém trong tuần, phấn đấu thực hiện cho tốt hơn.
- Nhắc hs thi đua học tốt để chào mừng ngày 20/10. Ngày Phụ nữ VN.
                                                                 Ngày    tháng  10  năm 2015
                                                                          Phê duyệt của c/ m









TUẦN 8:                                                  Soạn ngày 10/10/ 2015
                           SÁNG                            Giảng thứ hai ngày 12/10/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:       TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tập đọc:                NGƯỜI MẸ HIỀN (tiết 1)
I. Mục tiêu:
    - Biết ngắt nghỉ hơi đúng, bước đầu đọc rõ lời các nhân vật trong bài. 
    - Hiểu nội dung: Cô giáo như mẹ hiền, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em HS nên người. (Trả lời các câu hỏi trong SGK)
     KNS: - Thể hiện sự cảm thông.
                - Kiểm soát cảm  xúc. - Tư duy phê phán.
II, Phương pháp, phương tiện:
      - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
     - PT: Sgk, bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc..
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


14'



14'










5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chủ điểm, gt bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  Hướng dẫn luyện đọc .
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
-  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
HĐ2:  Luyện đọc theo đoạn.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
-  Thi đọc giữa các nhóm.
- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Nhận xét chốt nd đúng.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Thời khóa biểu"

- Lắng nghe

- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.
- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.



- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 em đọc cả bài.



Tiết 3: Tập đọc:              NGƯỜI MẸ HIỀN (tiết 2)
I. Mục tiêu:
       - Biết ngắt nghỉ hơi đúng, bước đầu đọc rõ lời các nhân vật trong bài. 
       - Hiểu nội dung: Cô giáo như mẹ hiền, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em HS nên người. (Trả lời các câu hỏi trong SGK)
        KNS: - Thể hiện sự cảm thông.
                  - Kiểm soát cảm xúc. - Tư duy phê phán.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'


15'











12'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.


+ Câu 1:  Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu ? 

+ Câu 2:  Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào ?

+ Câu 3: Cô giáo làm gì khi Nam khóc ? 
+ Câu 4: Người mẹn hiền trong bài là ai ?
- Nhận xét sửa sai nếu có.
HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Mỗi em đọc một đoạn , cả lớp theo dõi và TLCH. Bạn khác nhận xét, bổ sung. (nếu có)
+ Đọc doạn 1,.TL. nhận xét bạn.
(Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi ra phố xem xiếc)
+ Câu 2: Đọc đoạn 2 và TL. (Các bạn ấy định ra phố bằng cách chui qua lỗ tường thủng để ra ngoài)
+ Câu 3: Đọc đoạn  2 và TL.
(Cô giáo phủi đất trên người Nam và dỗ Nam, khi Nam khóc) 
+ Câu 4: (.. .)


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn
- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 4:  Toán:                                 36 + 15  (trang 36)
  I, Mục tiêu:
   - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 36 + 15.
   - Biết giải bài toán theo hình vẽ bằng 1 phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.
(Bài 1 - dòng 1, Bài 2 - a, b, bài 3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - PP: Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
                                                -  PT: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:

	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'







7'


6'



5'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Nghe hs báo cáo kết quả và giới thiệu bài.
- Nêu bài toán để hs rút ra phép cộng:  36 + 15 =  ?
- HD thực hiện trên que tính.
- Thao tác trên que tính để tìm kq.
Vậy: 36 + 15 = 51
- Y/c hs tự đặt tính rồi tính
HĐ2: HD làm Bài tập 1. Tính     
- Y/c hs thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ3:  Bài tập2.  Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
Bài tập 3:  HD hs đọc y/c rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT
- Làm bài cá nhân 


- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp hát, 

-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Theo dõi và phát biểu.




- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.


HĐ2:  Bài tập 1: 
- Thực hiện vào bảng con.

HĐ2:  Làm vào VBTT, 1 em làm bảng phụ, trình bày trước lớp.    


HĐ3:      Bài giải
Cả hai bao có số kg là:
         46 + 27 = 73 (kg)
                       Đáp số: 73 kg
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.


- Chép đầu bài vào vở.






                                                      Soạn ngày  10/10 / 2015
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 13/10 / 2015
   Tiết 2: Toán:                            LUYỆN TẬP  (tr 37)    
I. Mục tiêu
      - Thuộc bảng 6, 7, 8, 9 cộng với một số. Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. 
     - Biết giải bài toán về nhiều hơn đã cho dưới dạng sơ đồ.
     - Biết nhận dạng hình tam giác. (Bài 1, Bài 2, Bài 4, Bài 5a)
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


7'




    8'


 
    5'




    4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc bảng 6 cộng ...
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1: Bài tập 1, tính nhẩm .


HĐ2: Bài tập 2. Viết số thích hợp vào ô trống.
- Cho hs làm vào VBTT.

- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ3:  Bài tập 3. Số?
  - Y/c hs đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
HĐ3:  Bài tập 4. Giải bài toán theo tóm tắt 
  - Y/c hs đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Kiểm tra 2 em..


- Lắng nghe

HĐ1:  Tính nhẩm rồi viêt nhanh kq vào vở.
- Nối tiếp nhau đọc lại kết quả.
Bài tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
	SH
	26
	17
	38
	26
	15

	SH
	  5
	36
	16
	  9
	36

	T
	31
	53
	54
	35
	51


- Nối tiếp nhau đọc lại kết quả.
HĐ3:  Thực hiện vào vở. 1 em lên bảng thực hiện.

Bàập 4. Giải bài toán theo t/ tắt 
Bài giải
46  + 5 = 51 (cây)
                   Đáp số: 51 cây
- Nhận xét, chữa bài.

- Chép đầu bài vào vở.



  Tiết 2: Tập đọc:                         BÀN TAY DỊU DÀNG
I. Mục tiêu:
       - Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung. 
       - Hiểu nội dung: Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An vượt qua nỗi buồn mất bà và động viên bạn học tập tốt hơn, không phụ lòng tin yêu của mọi người.
 (Trả lời được câu hỏi trong SGK).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - PP: Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - PT: SGK, bảng phụ viết sẵn câu văn dài.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'


12'















12'














8'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Truyền tin
 B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Luyện đọc:
- Đọc mẫu lần 1.
a, Đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
b, Đọc từng đoạn trước lớp.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp, HD giọng đọc và ngắt nghỉ hơi.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
c, Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
d,  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
HĐ2: HD tìm hiểu bài.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
- Câu 1:  ...?




- Nhận xét chốt nd.
- Câu 2:  ...?

- Nhận xét chốt nd.
- Câu 3: ...?

- Nhận xét chốt nd.
HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV đọc lại cả bài chú ý HD cách đọc ngắt nghỉ hơi.
- Chia nhóm luyện đọc.


C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Thực hiện chơi.


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.

- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.

- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.


- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.




- Câu 1:  Đọc thầm và trả lời: 
+ An trở lại lớp lòng nặng trĩu nỗi buồn, An ngồi lặng lẽ, thì thào buồn bã.
- Nhận xét bạn.
- Câu 2:  + Vì thầy biết An vừa trải qua sự mất mát quá lớn, nên thầy thông cảm cho An.
- Câu 3:  + Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An, bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu.



- HS đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi n/ xét bạn đọc.
- Đọc đồng thanh cả bài.
- 2 hs đọc lại toàn bài.






Tiết 3: Chính tả(tập chép):           NGƯỜI  MẸ HIỀN  
I. Mục tiêu:
        - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng lời nói nhân vật trong bài. Làm được BT2, BT3a.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


19'














     9'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Thi viết tiếng bắt đầu bằng  x/ s.
- Nhận xét.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy câu?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Đầu câu nói của cô và của hai bạn có dấu gi?
- Chữ đầu của mỗi câu được viết ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Đọc cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: ao/ au
- Bài 3:  r, d hay gi?

- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 
+ x: xẻ gỗ, xách túi. 
+ s: chim sẻ, sương muối, sẽ, ...


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn viết có 5 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi chấm, dấu hai chấm.
- ... có dấu gạch đầu dòng. 
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.

- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nhìn sách chép bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.



- Bài 2: đau, cao, đau.
- Bài 3: - dao -  rao – giao 
             - dặt – giặt – rặt
- Nhận xét, bổ sung.




Chiều:    Tiết 1: Tập viết:                CHỮ HOA  G
I, Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa G (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, chữ và câu ứng dụng;  Góp (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Góp sức chung tay (3 lần).
II, Phương pháp, phương tiện:  
                                 - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                                 - PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'








8'








13'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD viết chữ hoa.
- HD hs quan sát, n/ xét chữ G, hoa, và chữ Góp.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
- HD hs quan sát, n/ xét chữ đầu câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .Góp sức chung tay 
HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi gi/ đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.
- Đọc 2-3 em.



- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.






- Viết bài vào vở theo y/c của gv.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     NGƯỜI MẸ HIỀN
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                              - PP: Thực hành
                                                  - PT: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'

5'

7'



7'

7'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hưởng ứng, xong xuôi, cười rộ.
HĐ2: Đọc đoạn văn, chú ý thay đổi giọng đọc ở những dòng có dấu gạch ngang đầu dòng để phân biệt lời kể với lời nhân vật.
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.
HĐ3: Y/c hs điền tiếp vào chỗ ...

HĐ3, 4: Chọn câu trả lời đúng.
- HD hs đọc chọn ý đúng.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:
- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
HĐ4:  HS chọn theo cách nghĩ của mình, phát biểu trước lơp, nx chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 3:  Tăng cường:       ÔN ĐỌC THUỘC BẢNG CỘNG 6, 7, 8, 9
I, Mục tiêu:
         -  Ôn lại các bảng cộng 6, 7, 8, 9.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Thực hành      -  VBT
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5'

8'

6'

5'

5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các số tròn chục có hai chữ số. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn các bảng cộng 6, 7 cá nhân, nhóm.
HĐ2:  Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng trước lớp.
HĐ3:  Ôn các bảng cộng 8, 9 cá nhân, nhóm.
HĐ3:  Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng trước lớp.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.


- Lắng nghe

- Ôn bài cá nhân.
- Ôn bài theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm. 

-  Ôn bài cá nhân

- Thi đọc thuộc lòng trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.





                                                                   Soạn ngày 10/10 / 2015
           Sáng:                                              Giảng thứ tư ngày 14/10/ 2015
Tiết 1:  Luyện từ và câu:    TỪ  CHỈ  H. ĐỘNG , TRẠNG THÁI. DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:
       - Nhận biết và bước đầu biết dùng 1 số từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong câu (BT1, BT2). 
       - Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu. (BT3)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


7'





7'




6'



    6'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- kể tên một số đồ dùng học tập và nêu tác dụng của mỗi đồ dùng đó. 
Nhận xet, bổ sung.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
HĐ1: Bài 1.  Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau: 
- Cho hs thực hiện trong nhóm,

- HD lớp nhận xét, bổ sung. 
HĐ2: Bài 2. BT2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn).

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
 HĐ3: Bài 3.  Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau:  
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát

- 1-2 em nêu 
- Cả lớp theo dõi nhận xét.



- Lắng nghe

Bài 1: Làm miệng theo cặp.
- a,  trâu, ăn,
- b, bò, uống
- c, Mặt trời tỏa
- ĐD nhóm trình bày trước lớp.


- Bài 2: Đọc y/c của bài .
- Làm bài cá nhân,, báo cáo kết quả.
  VD: đuổi – giơ – nhe – chạy – luồn.
- Bài 3: Làm bài cá nhân.
- a, tốt,
- b, thương,
- c, trọng, ..... giáo.....




Tiết 4: Toán                                   BẢNG CỘNG  (tr 38)       
I. Mục tiêu:
       - Thuộc bảng cộng đã học. Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán về  nhiều hơn. (Bài 1, Bài 2, bài 3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'


7'



6'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Chanh chua, cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các công thức cộng 6 cộng với một số.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Bài tập 1. Tính nhẩm
- Y/c hs nhẩm nêu kq bảng 9, 8, 7, 6
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ2:  Bài tập2.  Tính
- Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
Bài tập 3:  HD hs đọc y/c rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT
- Làm bài cá nhân 


- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- Đọc:  Các công thức cộng 6 cộng với một số.



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Bài 1:      
- Thực hành bài 1 theo y/c..

- Bài tập2:  
- Làm việc theo cặp.
- Trình bày kq trước lớp.

- Bài tập3:
Bài giải
Mai nặng số kg là:
         28 +3 = 31 (kg)
                       Đáp số: 31 kg
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.





Chiều:                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
Nghe - viết: NGƯỜI MẸ HIỀN
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - PP: Thực hành
                                                   - PT: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Người mẹ hiền" theo y/c.
- Đọc từng câu, cụm từ cho hs viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.





Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
BÀN TAY DỊU DÀNG
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - PP: Thực hành            
                                               - PT: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


8'


   8'



6'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: nặng trĩu, âu yếm, trìu mến.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
HĐ3: Đọc y/c của bài
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc 
HĐ4: HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng nặng trĩu, âu yếm, trìu mến.

Bài 2: Luyện đọc ngắt hơi đúng theo yêu câu.
- Đọc theo cặp, trước lớp.
Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 1: Ôn tập Toán – T1 :          36 + 15
I, Mục tiêu:    
- Củng cố phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 36 + 15.
- Biết giải bài toán theo tóm tắt bằng 1 phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - PP: Hỏi đáp, luyện tập
                                                - PT: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'

6'




6'






     5'


    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Có cá Sấu

 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Tính

HĐ2:Bài tập 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
46 và 27  ;  56 và 13 ;  26 và 19 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ 3: Bài tập 3. đọc bài toán theo tóm tắt và giải. 





HĐ 4: Bài tập 4: Số?
- Đếm hình
- HD chữa bài.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành cân vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.



- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
                     Bài giải
Đội 2 trồng được số cây là:
56 + 9 = 65 (câyi)
                 Đáp số: a,: 65 cây
- 1 hs đọc lại bài giải trên bảng .
Bài tập 4: Số?
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



                                        
                                               Soạn ngày 10/10 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 15/ 10 / 2015
Tiết 2: Toán                         LUYỆN TẬP  (tr 39)
I. Mục tiêu:
        - Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm, cộng có nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán có 1 phép cộng. (Bài 1, Bài 3, Bài 4).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                                - PP: Quan sát, thực hành
                                                - PT: VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






2'


8'






8'


9'



    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1: Bài tập 1. Tính nhẩm.
- Cho hs làm miệng.



- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ2:  Bài tập 3. Tính
- Thực hiện vào bảng con.
 HĐ3:  Bài tập 4. Đọc bài toán và HD điền .                    


- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
- Chốt lại nội dung bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

Bài tập 1. Tính nhẩm.
9 + 6 = 15          7 + 8 = 15
6 + 9 = 15          8 + 7 = 15
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét bạn.

Bài tập 3.
- Thực hiện vào bảng con.
HĐ4:  Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
Bài giải
Mẹ và chị hái được số bưởi là:
38 + 16 = 54 (quả)
	              	Đáp số: 54 quả bưởi
- Chép đầu bài vào vở.


Tiết 3: Chính tả(nghe viết):      BÀN TAY DỊU DÀNG
I. Mục tiêu:
     Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi; biết ghi đúng các dấu câu trong bài. Làm được BT 2, BT 3 ( a).  
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - Bảng lớp viết đoạn văn bài tập 3a, VBTTV, bảng phụ.

III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'









1'


20'










8'











3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 
- Y/c hs thi tìm các tiếng chứa vần ui/ uy tổ nào tìm  được nhiều tiếng có nghĩa hơn thì nhóm đó thắng.
- Nhận xét phân nhóm thắng cuộc.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD nghe - viết.
a,  GV đọc khổ thơ viết chính tả, hỏi:
- Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?
- Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết ntn?
- Y/c hs viết chữ khó vào bảng con.
b,  GV đọc từng cụm từ hoặc câu cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết.
- Theo dõi uốn nắn.
- Đọc cho hs soát bài.
- KTNX, đánh giá một số bài viết.
HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: Tìm 3 từ có tiếng mang vần ao; 3 từ có tiếng mang vần au
 - Y/c hs làm vào VBTTV, chữa bài.

- Bài 3a: Đặt câu để phân biệt các tiếng sau:
- da, ra, gia.
- dao, rao, giao

-  Y/c hs làm bài vào VBTTV.
- Nhận xét kết quả, chữa bài. 
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Hai nhóm nối tiếp nêu tiếng chứa vần ui/ uy.
N1: sui; N2: bụi; N1: đùi; N2: núi
- Vần uy tương tự.



- Lắng nghe

HĐ1:  
- Theo dõi.
- Phát biểu.
- Mỗi dòng thơ có 5 chữ.
- Chữ cái đầu mỗi dòng được viết hoa.
-  Tự chọn những chữ khó để viết.
- Nghe chính xác rồi viết bài vào vở.
- Đổi vở cho nhau soát lỗi.




- Bài 2: 
Thực hiện vào V BT: 
- ao:  ao sâu, ao cá, đào ao...
- au: cây cau, ngã đau, bông lau...
- Bài 3a: Thực hiện vào V BT.
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.
- da: Da cóc sần sùi.
- ra: Đến giờ ra chơi rồi.
- Cô vừa giao BT1 cho em làm.
...
- Chữa bài nếu làm bị sai.




Tiết 2: Tập làm văn:  MỜI, NHỜ, Y/C, ĐỀ NGHỊ, KỂ NGẮN THEO C/H   
I. Mục tiêu:
        - Biết nói lời mời, yêu cầu, đề nghị phù hợp với t/h giao tiếp đơn giản (BT1). 
       - Trả lời được câu hỏi về thầy giáo (cô giáo) lớp 1 của em. (BT 2).
       - Viết được khoảng 4 – 5 câu nói về cô giáo (thầy giáo) lớp 1 (BT3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - PP: Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - PT: Bảng lớp viết đoạn văn bài tập, VBT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'






10'



8'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Truyền tin"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài tập 3 của hs.
- HD nhận xét, chỉnh sửa.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
HĐ1:  Bài tập 1. BT1: Tập nói những câu mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị đối với bạn: 
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
HĐ2, BT 2: Trả lời câu hỏi. 
 - Cách thực hiện như BT 1.
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ  chưa phù hợp.
HĐ3: Dựa theo TKB ở BT 2, TLCH:
- Nhận xét, KL
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp thực hiện truyền tin.

- Vài em nối tiếp đọc bài đã làm xong ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Trao đổi trong nhóm đôi.
- 2 -3 cặp hỏi và TL trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.
VD: a, A! Mời bạn vào nhà chơi.

- Bài 2: hs đọc y/c, tìm hiểu  y/c  của bài thực hiện cá nhân rồi nối tiếp nhau nêu kq.
- Nhận xét bạn.
HĐ3: - Thực hiện trong nhóm .
- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp. 

- Nhận xét, chữa bài.




Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết.       CHỮ E, Ê
I, Mục tiêu: 
      - Luyện viết các chữ hoa E, Ê cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
       - Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - PP:  Thực hành
                                               - PT: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


10'



10'


5'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Y/c hs luyện viết trên bảng con. chữ E và Ê.
HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu y/c viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1: 
- 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ Evà Ê.
HĐ3:  - Viết bài


HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 







                                               Soạn ngày 10/10 /2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 16/10/ 2015
Tiết 1: Toán             PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100   (tr 40)
I. Mục tiêu:
         - Biết thực hiện phép cộng trong phạm vi 100. Biết cộng nhẩm các số tròn chục. Biết giải bài toán với 1 phép cộng có tổng bằng 100. (Bài 1, Bài 2, bài 4).
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                          - PP: Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                          - PT: Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'








7'



    6'


     5'


 




    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Ví dụ:
- HD thực hiện phép tính.
83 + 17 = ?
    83    
 + 17

- Cho hs nhận xét số có mấy chữ số, cộng với số có mấy chữ số?
...
HĐ2: Bài tập 1. Tính 
- Gọi vài em đọc trước lớp.


HĐ3: Bài tập 2. Tính 
- Cho hs làm bài vào vở.. 
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ4:  Bài tập 4. 
- Gọi hs đọc y/c, tìm hiểu bài toán.
- Y/c hs làm vào phiếu, trình bày nhận xét.



- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

HĐ1:  Tính vào bảng con.
                          83    
                      + 
                          17
                        100

- Nối tiếp nêu lại cách tinh.


HĐ2: Bài tập 1. Tính 
- Làm bài vào bảng con.
- Nối tiếp nhau đọc lại các phép tính..
HĐ3: Bài tập 2. Tính 
- Thực hiện vào vở, chữa bài.

HĐ4:  Bài tập 4: 
- Thực hiện vào phiếu. ĐD Ban lên bảng trình bày.
Bài giải
Buổi chiều cửa hàng đó bán được số kg đường là:
             85 + 15 = 100 (kg)
                    Đáp số: 100 kg đường

- Chép đầu bài vào vở.



 Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2:  ÔN TẬP PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100
I. Mục tiêu:
        - Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100. Biết cộng nhẩm các số tròn chục. Biết giải bài toán về nhiều hơn với 1 phép cộng có tổng bằng 100. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Luyện tập. 
                          - Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:

	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


7'


7'


    7'


6'






3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài tập 1:.Tính nhẩm
- Y/c hs đọc rồi nhẩm kq ghi vào vở.

HĐ2: Bài tập 2. 
T/ tự như bài 1.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ3:  Bài tập 3. Tính
- Y/c hs đọc y/c rồi nhẩm kq ghi vào vở.
HĐ4:  Bài tập 4. 
- Đọc bài toán rồi giải.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.




C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 
- 1 em lên bảng làm.
HĐ3:  Bài tập 3. Tính
- Làm bài, chữa bài theo cặp.

HĐ4:  Bài tập 4. 
               Bài giải
Số vịt dưới ao là:
             35 + 65 = 100 (con)
                          Đáp số: 100 con
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 8
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 8.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 9: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tổng kết thi đua chào mừng Ngày Phụ nữ  VN. 

                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM








TUẦN 9:                                                  Soạn ngày 17/10/ 2015
                                                                  Giảng thứ hai ngày 19/10/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:                   TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tiếng Việt:                ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (tiết 1)
I. Mục tiêu:
      - Đọc rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở kì I (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng /phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã học.Thuộc 2 đoạn thơ đã học. Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2) biết viết bảng tự thuật theo mẫu đã học(BT3).
	HS khá giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ trên 40 tiếng/ phút.)
 II, Phương pháp, phương tiện:
    PP:  - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
    PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
 III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


10'


8'




6'







5'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
- Đọc y/c của bài.
- Đọc cá nhân nối tiếp.

HĐ3:  Xếp các từ trong (.. ) vào ô bảng.
	Chỉ người
	Chỉ đồ vật
	Chỉ con vật
	Chỉ cây cối

	


	
	
	



HĐ 4: Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên:
- Chia nhóm đôi
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Bàn tay dịu dàng"



- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2:  Đọc theo nhóm

- Đọc y/c của bài.
- Đọc thuộc 29 chữ cái đã học. Cá nhân nối tiếp nhau đọc.
HĐ3:  Làm vào phiếu theo nhóm
	Chỉ người
	Chỉ đồ vật
	Chỉ con vật
	Chỉ cây cối

	Bạn, cô giáo, bác sĩ, 
	Bàn, ghế, cái thớt,
	Gà, lợn, bò, trâu
	Bàng, xoan, sao, mơ, na


- Đại diện lên t/ bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung
HĐ 4:  
- Trao đổi theo cặp, ĐD trình bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.





Tiết 3: Tiếng Việt:              ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (tiết 2)
I. Mục tiêu:
       - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).
       - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã đọc.
       - Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì ? (BT2). Biết sắp xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
       - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá    nhân, phản hồi tích cực.
       - PTDH: Tranh minh hoạ ND bài học sgk, bảng phụ luyện đọc.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'


10'


     8'



9'


5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: (Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Đặt 2 câu theo mẫu:

	Ai (cái gì, c...)
	Là gì ?

	M: Bạn Lan
	Là hs giỏi



- T/c cho hs trình bày, nhận xét.
HĐ3:  Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong các bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.

- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: Làm việc vào phiếu theo nhóm.
	Ai (cái gì, c...)
	Là gì ?

	M: Bạn Lan
Bút chì
Nuôi con lợn
	là hs giỏi.
là để vẽ.
là để ăn thịt.


- Thảo luận ghi vào phiếu, trình bày.
HĐ3: Làm việc cá nhân vào VBT.
- vài em trình bày trước lớp, chữa bài
- Thứ tự là: An, Dũng, Khánh, Minh, Nam.




Tiết 4:  Toán:                                 LÍT  (trang 41- 42)
  I, Mục tiêu:
     - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca lít để đong, đo nước, dầu…
     - Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích.
     - Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.
      - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít. (Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2), Bài 4).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'







7'


6'






5'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- T/C trò chơi: "Chanh chua cua cắp
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
 HĐ1:  - Giới thiệu cốc nước, bình nước, túi sữa và ca 1 lít.
- Cho hs so sánh cốc nước và bình nước.




HĐ2: Bài tập 1. Đọc, viết (t/m)     
- Y/c hs thực hiện vào vở bài tập.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ3:  Bài tập2. Tính: 
- Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.



HĐ 4: Bài tập 4:  
- Đọc bài toán, tìm hiểu bài rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT.
- Làm bài cá nhân.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Học qua bài này em được biết gì ?
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi theo 2 nhóm. 

-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

HĐ1:  
- Theo dõi và phát biểu.
- Bình đựng đc nhiều nc hơn cốc.
- Cốc đựng được ít nước hơn bình.
- Rót sữa đầy ca, ta được 1 lít sữa.
- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.
HĐ2:  Bài tập 1: 
- Thực hiện vào vở bài tập1 em làm bảng phụ, trình bày trước lớp.    
 HĐ3: Bài tập2  
- Làm vào VBTT, 1 em làm bảng phụ, trình bày trước lớp.    
15l + 5l = 20l
18l – 5l = 13l
 HĐ4:      Bài giải
Cả hai lần cửa hàng bán được là:
         12 + 15 = 27 (lít)
                       Đáp số: 27 lít
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.

- ...em biết thêm đơn vị đo là lít.


       
                                                     Soạn ngày  17/10 / 2015 
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 20/10 / 2015
Tiết 2: Toán:                                 LUYỆN TẬP  (tr 43)    
I. Mục tiêu
        - Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo đơn vị lít.
        - Biết sử dụng chai lít hoặc ca lít để đong, đo nước, dầu...
        - Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít. (BT 1,2,3)

II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          PP:  - Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                          PT:  - Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


7'

8'








    9'



 
    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc một trong các bảng cộng ...


B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1: Bài tập 1, tính.

HĐ2: Bài tập 2. Số?
- Cho hs làm vào VBTT.

- Nhận xét chốt nội dung.





 HĐ3:  Bài tập 3. Giải bài toán theo tóm tắt 
  - Y/c hs đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Kiểm tra 3 em..
+ HS 1: Bảng cộng 6.
+ HS 2: Bảng cộng 8.
+ HS 3: Bảng cộng 9.


- Lắng nghe

HĐ1: Làm vào bảng con.
- Nối tiếp nhau đọc lại kết quả.
Bài tập 2: 
- Nối tiếp nhau đọc lại kết quả.
 a, 1l + 2l + 3l = 6l;
 b. 3l + 5l = 8l; 
c, 10l + 20l = 30l
Bài tập 3. Thực hiện vào vở. 1 em lên bảng thực hiện.
Bài giải
Số lít dầu ở thùng thứ hai là:
16  - 2 = 14 (lít)
                   Đáp số: 14 lít

- Chép đầu bài vào vở.


 Tiết 2: Tiếng Việt:            ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (tiết 4)
I. Mục tiêu:
      - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. 
(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).
      - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã đọc.
      - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi (BT2); tốc độ viết khoảng 35 chữ/15 phút.
 II, Phương pháp, phương tiện:
     - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
     - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
 III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'










1'


10'


18'











4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đặt câu nói về con vật.




- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  HD nghe viết: Cân voi 
a, HD tìm hiểu nd:
- Đọc y/c của bài và bài viết.
+ Sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh ntn?
+ Lương Thế Vinh cân voi bằng cách nào?
- Cho hs Luyện viết chữ khó.
b, HD nghe viết:
- Đọc cho hs viết bài.
- Đọc cho hs soát lại bài.
C, Nhận xét, đánh giá
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp suy nghĩ đặt câu: VD
+ Con mèo Tam Thể của nhà em rất đẹp.
+ Con trâu rất khỏe.
....



- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: Làm việc chung cả lớp.
- Đọc y/c của bài và bài chính tả, TLCH.




- Luyện viết chữ khó.
- Viết bài vào vở.

- Đổi vở chéo nhau soát bài.
- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.




Tiết 3: Tiếng Việt :          ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (tiết 5) 
I. Mục tiêu:
        - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như ôn tiết 1. 
        - TL được câu hỏi về nội dung truyện.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
     - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
     - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


10'


18'











4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ Em hiểu Sứ thần là gì ?
+ Lương Thế Vinh là người ntn ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  HD nghe viết: Cân voi 
a, HD tìm hiểu nd:
- Đọc y/c của bài và bài viết.
+ Sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh ntn?
+ Lương Thế Vinh cân voi bằng cách nào?
- Cho hs Luyện viết chữ khó.
b, HD nghe viết:
- Đọc cho hs viết bài.
- Đọc cho hs soát lại bài.
C, Nhận xét, đánh giá
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Cả lớp suy trả lời.



- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: Làm việc chung cả lớp.
- Đọc y/c của bài và bài chính tả, TLCH.




- Luyện viết chữ khó.
- Viết bài vào vở.

- Đổi vở chéo nhau soát bài.
- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.





Chiều:    Tiết 1: Tiếng Việt :          ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (tiết 6) 
I, Mục tiêu:
          - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như tiết 1. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể (BT 2) đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện (BT 3).
         - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như tiết 1. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể (BT 2) đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện (BT 3).
II, Phương pháp, phương tiện:  
                     - PP: PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                     - PT: PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


10'


10'






8'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ Khi mẹ bị ốm em sẽ làm gì ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Em sẽ làm gì trong những trường hợp sau: 
a, Bạn HD em gấp chiếc thuyền giấy.
b, Em làm rơi chiếc bút của bạn.
 ....
- Nhận xét, đánh giá.
HD 3: Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền ...
- Cho hs đọc y/c của bài.
- Giao việc cho các nhóm.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Cả lớp suy trả lời.


- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: Làm việc chung cả lớp.
- Đọc y/c của bài, TLCH.




- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.
HD 3: Làm bài theo nhóm vào phiếu bài tập.
- ĐD nhóm trình bày, các nhóm nx chéo nhau.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     PHẦN THƯỞNG
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                          - PP: Thực hành
                                             -  PT:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


7'



6'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Đọc lại bài "Phần thưởng" trang 13, TLCH.
- Bạn Na được thưởng vì điều gì?
 HĐ2: Đặt một câu có dùng từ tốt bụng.
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.

HĐ3: Đọc mục lục sách tuần 7 trang 156
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

 HĐ1: Đọc lại bài "Phần thưởng" 
- Viết vào vở ôn.

HĐ2: 
- Viết vào vở ôn. nối tiếp đọc KQ trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
- Nhạn xét, chữa bài..




Tiết 3:  Rèn luyện KNS:   CHỦ ĐỀ 1: LẮNG NGHE TÍCH CỰC
I, Mục tiêu:
         - Kiến thức: hs biết được những hành vi lắng nghe tích cực.
         - Kĩ năng: Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không lắng nghe tích cực.
         - Thái độ: hs có thói quen lắng nghe tích cực.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                  - PP: Hoạt động nhóm, trò chơi, sắm vai ...     
                                  - PT: Phiếu bài tập, giấy ghi nội dung truyền tin.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4'







1'


15'








20'








5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- HD chơi trò chơi: Tranh chua cua cắp.
- Để chơi tốt trò chơi em cần chú ý điều gì?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  Trò chơi: "Truyền tin"
 - Phổ biến cách chơi.
- Phổ biến luật chơi.
- HD chơi thử (nháp).
- Chia nhóm, cử quản trò.
- Tổ chức cho hs chơi.
- Khi chơi em cần làm gì?

- Nhận xét, tuyên dương.
HĐ2:  Đóng vai:
- Cho hs đọc kịch bản.
- Y/c hs ghi dự đoán vào trong phiếu.
- Tổ chức chia nhóm (3 nhóm).
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- Mời các nhóm báo cáo
- Nhận xét và đối chiếu với dự đoán ban đầu.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

 
- Cả lớp cùng chơi, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...





- Lắng nghe


- 3 hs chơi thử.
- Chia thành 2 – 3 nhóm.
- HS chơi trò chơi 2 – 3 lần.
- TL: Phải nghe chính xác và truyền tin chính xác.


- Lần lượt 3 em đọc lại kịch bản.
- Ghi dự đoán vào các tình huống.

- 3 nhóm.
- Làm việc theo nhóm.
- Các nhóm lên sắm vai.
- Các nhóm nhận xét chéo nhau.




Sáng:                                 Soạn ngày 17/10 / 2015
                                          Giảng thứ tư ngày 21/10/ 2015
Tiết 1:  Tiếng Việt:              ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  (tiết 7)
I. Mục tiêu:
     - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như tiết 1.
     - Biết cách tra mục lục sách ( BT 2); nói đúng lời mời, nhờ đề nghị theo tình huống cụ thể (BT 3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


7'



9'



9'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ Khi em làm rơi đồ của bạn em phải làm gì ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra số hs đọc chưa được tốt.
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Dựa theo mục lục cuối sách, em hãy nói tên các bài em đã học trong tuần 8. 
- Cho hs giải miệng..
HD 3: Ghi lại lời mời, nhờ, đề nghị (viết)
- Cho hs đọc y/c của bài.
- Giao việc cho các nhóm.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Cả lớp suy trả lời.



- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.

HĐ2: Làm việc chung cả lớp.
- Đọc y/c của bài, TLCH.

- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.
HD 3: Làm bài theo nhóm vào phiếu bài tập, 
- ĐD nhóm trình bày, các nhóm nx chéo nhau.



Tiết 4: Toán                         LUYỆN TẬP CHUNG  (tr  44)       
I. Mục tiêu:
        - Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng với các số có kèm theo đơn vị: kg, l. Biết số hạng, tổng. Biết giải bài toán có một phép cộng.(Bài 1, Bài 2,
 bài 3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                              - PP: Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
                                              - PT: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5''



7'




6'




5'







     5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Ch/chua, cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc các công thức cộng 7 cộng với một số.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Bài tập 1. Tính.
- Y/c hs đọc y/c của bài.
- Cho hs thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét chốt kết quả.
HĐ2:  Bài tập2. Số?
- Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.

- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp. 
HĐ 3: Bài tập 3:  Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	34
	45
	63

	Số hạng
	17
	43
	29

	Tổng
	
	
	


Bài tập 3:  HD hs đọc y/c rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT
- Làm bài cá nhân 




- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- Đọc:  Các công thức cộng 7 cộng với một số.



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Bài 1:      
- Thực hành bài 1 theo y/c..
- Nêu cách tính.
 Bài tập2:  
- Nhìn vài hình vẽ, nêu bài toán.
- Thực hiện bài giải vào vở.
- Trình bày kq trước lớp.

Bài tập 3: Làm vào VBTT.

	Số hạng
	34
	45
	63

	Số hạng
	17
	43
	29

	Tổng
	51
	88
	92


Bài tập3: 
- Nêu bài toán theo tóm tắt, giải
Bài giải
Cả hai lần bán được số kg là:
         45 +38 = 83 (kg)
                       Đáp số: 83 kg gạo
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.






Chiều:                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
Tập chép: CON CHIM SÁO
I, Mục tiêu: 
      - Chép được chính xác đoạn văn viết chính tả "Con chim sáo". Làm được bài tập 2; 3a.(tr 41).
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           PP:  - Thực hành
                                              PT:  -  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


17'








8'




4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc cho hs viết:  con dao, rao hàng, giao bài.. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: a, HD viết chính tả
- Đọc lại bài viết.
- Ngày sinh nhật Quang được ông nội tặng món quà gì ?
- HD viết đúng các chữ khó, 
b, HD hs tập chép bài "Con chim sáo" theo y/c.
- Y/c hs tự đọc câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 2: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).

- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con.



- Lắng nghe

HĐ1:  Viết
- 2 em đọc bài viết trước lớp.
- TLCH 

- Thực hiện vào bảng con. 


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.
HĐ2:  Bài tập
- 2, tàu thủy            suy nghĩ
     Nghề nghiệp      chim yến
- 3, khô áo;  thầy  giáo
       Do dư;  rủi ro
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.


Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
CÔ GIÁO LỚP EM
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức bài học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                - PP:  Thực hành           
                                - PT:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


8'


   8'



6'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  HD luyện đọc .HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
HĐ2: Chọn dòng nào ....
- a, chăm chỉ, chịu khó
- b, hiền hậu, vui tính
HĐ3: Đọc y/c của bài
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc 
HĐ4: HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Luyện đọc ngắt đúng nhịp ở chỗ có dấu.

- Bài 2: Làm bài cá nhân
- Chọn ý a hoặc ý b, c, d theo y/c.

- Bài 3: Viết vào vở
- Làm việc theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 1: Ôn tập Toán – T1:  ÔN TẬP VỀ LÍT
I, Mục tiêu:    
- Củng cố phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít; giải toán có liên quan đến đơn vị lít.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                - Hỏi đáp, luyện tập
- 
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'


6'




6'






     5'


    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Có cá Sấu

 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Tính
10 l + 6l =             15 l+ 5l =
26 l+ 37l =            45 l+ 21l =
HĐ2:Bài tập 2. Số ? 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.


HĐ 3: Bài tập 3. đọc bài toán theo tóm tắt và giải. 





HĐ 4: Bài tập 4: Số?
- Đếm hình
- HD chữa bài.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành  vào vở rồi nêu kq.
10 l + 6l =  16 l      15 l+ 5l = 20 l
26 l+ 37l = 63l      45 l+ 21l = 66 l
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.
     2l + 3l = 5l  
     5l + 10l + 15l =30l 
- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
                     Bài giải
Đội 2 trồng được số cây là:
56 + 9 = 65 (câyi)
                 Đáp số: a,: 65 cây
- 1 hs đọc lại bài giải trên bảng .
Bài tập 4: Số?
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



                                        

                                               Soạn ngày 17/10 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 22/ 10 / 2015
Tiết 2: Toán                 TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG  (tr 45)
I. Mục tiêu:
         - Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá 2 chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính. 
        - Biết cách tìm  một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Biết giải bài toán có 1 phép trừ. (Bài 1 (a, b, c, d, e) Bài 2 (cột 1, 2, 3)).   
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
                                          - PP: Quan sát, thực hành
                                          - PT: VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






2'


8'






8'






9'





    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1: Giới thiệu kí hiệu chữ và cách tìm ột số hạng trong một tổng
- Cho hs quan sát, gợi ý để hs viết được : 6 + 4 = ...
                 6 = 10 - ...
                 4 = 10 - ...
- HD hs nhận xét cách tìm số hạng.
 Bài tập 1. Tìm x (theo mẫu):
 x + 3 = 9
       x = 9 – 3
       x = 6
- Cho hs làm vào bảng con, nhận xét kết quả. Tương tự các ý còn lại.
- Nhận xét, kết luận.
HĐ2:  Bài tập 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
	SH
	12
	 9
	

	SH
	
	
	24

	Tổng
	 6
	10
	34


- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe




  6 + 4 = 10
                 6 = 10 - 4
                 4 = 10 - 6
- Nêu cách tìm một số hạng.
Bài tập 1. Tìm x.
- Thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét.



Bài tập 2. 
- Thực hiện vào vbt.
	SH
	12
	 9
	10

	SH
	6
	1
	24

	Tổng
	 6
	10
	34


- Trình bày, chữa bài.



Tiết 3: Tập đọc:              SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ  (tiết 1)
I. Mục tiêu:
       - Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.
      - Hiểu nội dung: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
      * KNS: - Xác định giá trị. Tư duy sáng tạo.Thể hiện sự cảm thông. Ra quyết định.       
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
                           - PT: SGK, Viết sẵn câu văn dài cần luyện đọc.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


27'














4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ Khi em được người khác giúp đỡ, em phải làm gì ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD luyện đọc.
a,  GV đọc mẫu toàn bài. (Chú ý giọng  người kể vui, giọng Hà hồn nhiên, giọng ông bà phấn khởi.
b, HD hs luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: 
- Đọc từng câu.
- HD hs giải nghĩa các từ: (ở phần chú giải cuối bài học).
- Đọc từng đoạn trước lớp.

- Chia nhóm hs đọc.
- T/c cho hs thi đọc trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Đọc đồng thanh 2 đoạn.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Cả lớp suy trả lời.



- Lắng nghe


- Theo dõi.




- Nối tiếp nhau đọc.


- 3 em nối tiếp đọc bài trước lớp.
- Đọc chú giải sau bài.
- HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.
- Nhận xét, đánh giá bạn đọc.
- Đọc đồng thanh bài.





Tiết 2:  Tập đọc:              SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ  (tiết 2)
I. Mục tiêu:
        - Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.
        - Hiểu nội dung: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* KNS: - Xác định giá trị. Tư duy sáng tạo. Thể hiện sự cảm thông. Ra quyết định.  
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                           - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
                             - PT: SGK, Viết sẵn câu văn dài cần luyện đọc.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


15'

















12'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.


+ Câu 1:  Bé Hà có sáng kiến gì? 
+ Hà giải thích vì sao cần có ngày lễ của ông bà?

+ Câu 2:  Hai bố con Hà chọn ngày nào làm "ngày của ông bà" ? VSao?
+ Câu 3: Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì ?
+ Câu 4: Hà đã tặng ông bà món quà gì ?
+ Bé Hà trong c/c là một cô bé ntn?
- Nhận xét sửa sai nếu có.
 HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.


- Lắng nghe

- Theo dõi.
- Mỗi em đọc một đoạn , cả lớp theo dõi và TLCH. Bạn khác nhận xét, bổ sung. (nếu có)
+ Đọc doạn 1,.TL. nhận xét bạn.
(Tổ chức ngày lễ cho ông bà)
- Vì Hà có ngày Tết thiếu nhi ...ông bà thì chưa có ng/ lễ nào cả. 
+ Câu 2: Đọc đoạn 2 và TL. (... chọn ngày lập đông làm ngày lễ ông bà.)
+ Câu 3: Đọc đoạn  2 và TL.
(..chưa biết tặng quà gì cho ô/ bà.) 
+ Câu 4: (.. . tặng ông bà chùm điểm 10).
- Bé Hà trong bài là một cô bé hiếu thảo,...
- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết:  
LẬP DANH SÁCH HỌC SINH
I, Mục tiêu: 
      - Lập được danh sách tên các bạn trong tổ theo thứ tự chữ cái trong bảng.
      - Luyện viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về người bạn của em. 
II, Phương pháp, phương tiện:
                - PP: Hỏi đáp, luyện tập.
                 - PT: BTCCKTKN Tiếng Việt 2.   
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


15'


20'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Chọn 5 bạn trong tổ để lập danh sách theo thứ tự. chữ cái.
- Nhận xét, kết luận.
HĐ2:  Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về một người bạn của em:
- Y/c hs dựa vào các câu hỏi viết thành  đoạn văn.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1: 
- HS làn bài cá nhân, trình bày trước lớp.
HĐ2: Viết bài
- Làm bài vào vở , trình bày trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.






                                               Soạn ngày 17/10 /2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 23/10/ 2015
Tiết 1: Toán                             LUYỆN TẬP   (tr 46)
I. Mục tiêu:
         - Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số không quá 2 chữ số). Biết giải bài toán có 1 phép trừ (Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2), Bài 4, Bài 5).
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                             - PP: Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                             - PT: Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'



7'




    6'




     5'




    5'


	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài tập 1. Tím x
x + 8 = 10     x + 7 = 10   30 + x = 58
- Cho hs thực hiện vào bảng con, nhận xét 
 HĐ2: Bài tập 2. Tính nhẩm.
 9 + 1 =               8 + 2 = 
 10 – 9 =             10 – 8 = 
 10 – 1 =             10 – 2 = 
- Gọi vài em đọc trước lớp.
HĐ3: Bài tập 4. 
- Đọc tìm hiểu bài toán .
- Cho hs làm bài vào vở.. 
- Nhận xét chốt nội dung.

HĐ4:  Bài tập 5. Khoanh vào chữ đặt trước kq đúng:
- Gọi hs đọc y/c, tìm hiểu bài.
- Y/c hs làm vào phiếu, trình bày .
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

 HĐ1:  Tính vào bảng con.
x + 8 = 10          x + 7 = 10                   
       x – 10 – 8          x = 10 – 7
       x = 2                  x = 3
Bài tập 2. Tính nhẩm.
  9 + 1 = 10       8 + 2 = 10
 10 – 9 =  1       10 – 8 = 2
 10 – 1 = 9        10 – 2 = 8

 Bài tập 4: 
Bài giải
Có số quả quýt là:
             45 - 25 = 20 (quả)
                    Đáp số: 20 quả quýt
Bài tập 5:  1 hs lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào phiếu.
- KQ là c, x = 0



- Chép đầu bài vào vở.




 Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2:  TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG  
I. Mục tiêu:
        - Tìm được x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá 2 chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính. 
        - Biết cách tìm  một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Biết giải bài toán có 1 phép trừ. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - PP: Luyện tập. 
                          - PT: Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


7'



7'


    7'


6'






3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài tập 1:.Đặt tính rồi tính
- Y/c hs đọc rồi nhẩm kq ghi vào vở.


 HĐ2: Bài tập 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
T/ tự như bài 1.
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ3:  Bài tập 3. Tím x
- Y/c hs đọc y/c rồi làm vào vở.
HĐ4:  Bài tập 4. 
- Đọc bài toán rồi giải.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.




C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
 HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 
- 1 em lên bảng làm.
HĐ3:  Bài tập 3. Tính
- Làm bài, chữa bài theo cặp.

HĐ4:  Bài tập 4. 
               Bài giải
Số bạn nam trong lớp học bơi là:
             25 - 10 = 15 (bạn)
                         Đáp số: 15 bạn nam
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 9
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần9.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 10: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Triển khai thi đua chào mừng Ngày Nhà Giáo VN. 

                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM

TUẦN 10:                                                  Soạn ngày 24/10/ 2015
                                                                    Giảng thứ hai ngày 26/10/ 2015
Tiết 1:  Chào cờ:       TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tập đọc:                       BƯU THIẾP 
I. Mục tiêu:
       - Biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Hiểu tác dụng của bưu thiếp, cách viết bưu thiếp, phong bì thư. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
- Sgk, bảng phụ viết đoạn cần luyện đọc.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


14'



14'











5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.


- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu chủ điểm, gt bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  Hướng dẫn luyện đọc .
- Đọc mẫu và HD giọng đọc.
-  Y/c hs đọc từng câu.
- HD hs luyện đọc từ khó.
HĐ2:  Luyện đọc theo đoạn.
- HD chia đoạn và y/c một số em đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ (chú giải)
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm, HD đọc nối tiếp trong nhóm.
-  Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét sửa sai nếu có.
- Nhận xét chốt nd đúng.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh.
C , Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài "Sáng kiến của bé Hà"

- Lắng nghe

- Theo dõi.
- Cả lớp đọc nối tiếp theo câu.
- Nêu từ khó và luyện  đọc.


- Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp.
- Đọc chú giải để giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm.

- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn đọc.


- Đọc đồng thanh cả bài.

- 2 em đọc cả bài.



Tiết 3: Chính tả: (tập chép)             NGÀY LỄ
I. Mục tiêu:
          - Chép chính xác, trình bày đúng bài chính tả Ngày lễ. 
          - Làm đúng BT2, BT3 (a).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                      - Động não, trình bày 1 phút.
                                      - SGK
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


19'













     9'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Thi viết tiếng bắt đầu bằng  x/ s.
- Nhận xét.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD tập chép.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy câu?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Những chữ nào được viết hoa? Vì sao?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Y/c hs viết bài vào vở. 
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.

HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: c/ k
- Bài 3:  dấu hỏi hay ngã?
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 
+ x: xẻ gỗ, xách túi. 
+ s: chim sẻ, sương muối, sẽ, ...


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn viết có 5 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi chấm, dấu hai chấm.
- ... có dấu gạch đầu dòng. 
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.

- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nhìn sách chép bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.

- Bài 2: cá, cao, cau.
- Bài 3: - kéo, kê, kè, ... 
- Nhận xét, bổ sung.



Tiết 4:  Toán:             SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ (trang 47)
  I, Mục tiêu:
       - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, trường hợp số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số. Biết giải bài toán có một phép trừ (số tròn chục trừ đi một số), (Bài 1, Bài 3). 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                               - PP: Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
- PT
                                          VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


15'







7'


6'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Giới thiệu bài.
- Ví dụ 1:  40 - 8 =  ?
- HD thực hiện đặt tính, tính ra kq.
- Thao tác trên que tính để tìm kq.
Vậy: 40 - 8 = 32
- Y/c hs tự đặt tính rồi tính
- Ví dụ 2: HD tương tự, chú ý cho hs nhận ra sự khác nhau giữa 2 VD.
HĐ2: HD làm Bài tập 1. Tính     
- Y/c hs thực hiện vào bảng con.
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ3:  Bài tập3.  Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp hát, 

-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Theo dõi và phát biểu.




- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.


- Bài tập 1: 
- Thực hiện vào bảng con.

- Bài tập 3:  Làm vào VBTT.
Bài giải
Còn lại số que tính là:
         20 - 5 = 15 (que tính)
                       Đáp số: 15 que tính
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.

- Chép đầu bài vào vở.




                                                      Soạn ngày  24/10 / 2015
       Sáng                                      Giảng thứ ba ngày 27/10 / 2015
   Tiết 2: Toán:                            11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 - 5  (tr 48)    
I. Mục tiêu
        - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 11 – 5. Lập được bảng 11 trừ đi một số. 
        - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11 – 5. 
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                                  - PP: Quan sát , hỏi đáp, luyên tập.
                                                  - PT: Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'













5'


5'

    5'








3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Hướng dẫn bằng que tính.
như SGK.
       11
   -     
       5         (HD đặt tính rồi tính)
     —
         6 
  11 - 5  = 6 (đặt tính ngang)
  - Cùng hs lập bảng 11 trừ đi một số.
            11 – 2 = 9        11 - 6 = 5
            11 - 3 =8          11 - 7 = 4
            11 - 4 = 7        11 - 8 = 3
            11 - 5 = 6        11 – 9 =2
 - Y/c hs đọc thuộc lòng.
HĐ2: Bài tập 1. Tính nhẩm.
- Cho hs làm miệng.
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ3:  Bài tập 2. Tính
- Thực hiện vào bảng con.
HĐ4:  Bài tập 4. Đọc bài toán và HD giải .                    






- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

- Theo dõi và phát biểu





- Nối tiếp nhau nhắc lại VD trên.





- Đọc thuộc lòng bảng 11 trừ đi một số.
Bài tập 1. Tính nhẩm. 
- Thực hiện nhẩm, nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét bạn.
Bài tập 2.
- Thực hiện vào bảng con.
Bài tập 4.
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
Bài giải:
Bình còn lại số bóng bay là:
11   -   4 =  7 (quả )
                   Đáp số: 7 quả bóng bay
- 1 hs đọc lại bài trên bảng .


- Chép đầu bài vào vở.


  Tiết 2: Luyện từ và câu: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG. DẤU CHẤM, D CHẤM HỎI
I. Mục tiêu:
     - Tìm được một số từ ngữ chỉ người trong gia đình, học hàng (BT1, BT2). 
     - Xếp đúng từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết vào 2 nhóm họ nội, họ ngoại (BT3). 
     - Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống (BT4).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                 - PP: Luyện đọc, động não, trao đổi.
                                    - PT: SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần điền.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


6'




5'


6'




    6'




     5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- kể tên một số đồ dùng học tập và nêu tác dụng của mỗi đồ dùng đó. 
Nhận xet, bổ sung.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập. 
HĐ1: Bài 1.  Tìm các từ chỉ người trong gđ, họ hàng,...bé Hà.
- Cho hs thực hiện trong nhóm,

- HD lớp nhận xét, bổ sung. 
HĐ2: Bài 2: Kể thêm các từ chỉ người trong gđ, họ hàng mà em biết 
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
 HĐ3: Bài 3.  Xêp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ người trong gđ, họ hàng mà em biết:
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.

HĐ 4: Bài 4: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống?
- Chia nhóm làm vào bảng phụ, trình bày.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát

- 1-2 em nêu 
- Cả lớp theo dõi nhận xét.



- Lắng nghe

Bài 1: Làm miệng theo cặp.
- a,  trâu, ăn,
- b, bò, uống
- c, Mặt trời tỏa
- ĐD nhóm trình bày trước lớp.
Bài 2: Đọc y/c của bài .
- Làm bài theo cặp, báo cáo kết quả.
Bài 3: Làm bài cá nhân.
- a, Họ nội: Ông, bà nội, bác, cô, chú, thím, ...
- b, Họ ngoại:  Ông, bà ngoại, bác, cậu, mợ, chú, dì, ...
Bài 4:  Làm việc theo nhóm.
- Đ D nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Chữ bài nếu làm bị sai.



Tiết 3: Chính tả(nghe viết):           ÔNG VÀ CHÁU  
I. Mục tiêu:
- Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ. Làm được BT2, BT3 (a).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                    - PP: Hỏi đáp và luyện tập.
                                    - PT: VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


19'















     9'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Thi viết tiếng bắt đầu bằng  gh/ g.
- Nhận xét.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn văn viết chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy khổ thơ?
- Các khổ thơ có những dấu gì?
- Chữ đầu của mỗi dòng được viết ntn?



- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Đọc cho hs viết bài vào vở. 
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: c/ k
- Bài 3b:  hỏi hay ngã?
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 
+ g: gỗ, gò, gà. 
+ gh: ghé, ghê, ghẹ


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn viết có 2 khổ thơ.
-  Cuối khổ thơ có dấu chấm than và dấu đống ngoặc kép, dấu phẩy, dấu hỏi chấm, dấu hai chấm.
- ... có dấu gạch đầu dòng. 
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.
- Tự chọn những chữ khó để viết.


- Đọc cho hs viết bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.


- Bài 2: VD: c: cò, cua, cáy, cọ...
                      K: kéo, kê, kệ, ký.. .
- Bài 3: - dạy bảo – con bão 
              - lặng lẽ – số lẻ
- Nhận xét, bổ sung.




Chiều:    Tiết 1: Tập viết:                CHỮ HOA  H
I, Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa H (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, chữ và câu ứng dụng;  Hai 
(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Hai sương một nắng (3 lần).
II, Phương pháp, phương tiện:  
                                 - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                                 - PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'








8'







13'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đồ dùng của hs.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD viết chữ hoa.
-HD hs quan sát, n/ xét chữ H hoa, và chữ Hai.
- Độ cao mấy li?
- Gồm mấy đường kẻ ngang ?
- Được viết bởi mấy nét?
- Viết mẫu và hd quy trình viết.
HĐ2: HD viết câu ứng dụng.
- GT câu ứng dụng, cho vài em nhắc lại, giúp hs hiểu nghĩa.
- HD hs quan sát, n/ xét chữ đầu câu.
- Độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Viết mẫu .Hai sương một nắng 
HĐ2: HD viết vào vở.
- Nêu y/c viết bài.
- Theo dõi gi/ đỡ hs yếu viết cho kịp.
- Nhận xét bài viết của một số em.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát chuyển tiết.

- Lấy vở tập viết, bảng con, ...


- Lắng nghe


- Quan sát, nhận xét.
- Cao 5 li.
- 6 dòng kẻ ngang.
- Được viết bởi 4 nét.
- Theo dõi, tô bóng.
- Đọc 2-3 em.



- Nhận xét độ cao các chữ cái? cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.






- Viết bài vào vở theo y/c của gv.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     Sáng kiến của bé Hà
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - PP: Thực hành
                                                  -  PT: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'

5'

7'




7'

7'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hưởng ứng, xong xuôi, cười rộ.
HĐ2: Đọc đoạn văn, chú ý thay đổi giọng đọc ở những dòng có dấu gạch ngang đầu dòng để phân biệt lời kể với lời nhân vật.
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.
HĐ3: Y/c hs điền tiếp vào chỗ ...

HĐ3, 4: Chọn câu trả lời đúng.
- HD hs đọc chọn ý đúng.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:
- Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.

HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
HĐ4:  HS chọn theo cách nghĩ của mình, phát biểu trước lơp, nx chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống:  CHỦ ĐỀ 1: LẮNG NGHE TÍCH CỰC
I, Mục tiêu:
         - Kiến thức: hs biết được những hành vi lắng nghe tích cực.
         - Kĩ năng: Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không lắng nghe tích cực.
         - Thái độ: hs có thói quen lắng nghe tích cực.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                            PP: - Hoạt động nhóm, trò chơi, sắm vai ...     
                                            PT: - Phiếu bài tập, giấy ghi nội dung truyền tin.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4'







1'


15'



20'









5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- HD chơi trò chơi: Tranh chua cua cắp.
- Để chơi tốt trò chơi em cần chú ý điều gì?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Bài tập 3:  Ý kiến của em
Em hãy đánh dấu x vào ô ...

- Nhận xét, tuyên dương.
HĐ2:  Bài tập 4:  - Cho hs thảo luận nhóm các tình huống, ghi lại ý kiến của em.
- Y/c hs ghi dự đoán vào trong phiếu.
- Tổ chức chia nhóm (4 nhóm).
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- Mời các nhóm báo cáo
- Nhận xét, bổ sung.
HĐ3:  Bài tập 5:  Thực hành.
- Em hãy thực hành lắng nghe một cách tích cực trong các trường hợp:
- Cho hs đọc y/c, trao đổi cặp đôi.
- Cho hs đọc nội dung "Lời khuyên"
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

 
- Cả lớp cùng chơi, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...



- Lắng nghe


- Làm vào sgk trang 8
- Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét

- 4 nhóm.
- Làm việc theo nhóm.

- Các nhóm trao đổi các tình huống, cá nhân ghi kq theo ý mình.


- Phát biểu cá nhân, nhận xét ý kiến của bạn.

- Đọc y/c của bài.

- Trao đổi theo cặp.
- Đọc nội dung bài học. liên hệ.





                                                                   Soạn ngày 24/10 / 2015
           Sáng:                                              Giảng thứ tư ngày 28/10/ 2015
                     Tiết 1:   Toán                                  31 – 5 (tr 49)       
I. Mục tiêu:
      - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 31 – 5.
      - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 – 5.
      - Nhận biết giao điểm của hai đoạn thẳng. (Bài 1 (dòng 1), Bài 2 (a, b), Bài 3,4 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                         - PP:  Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
                                         -  PT:  VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'


7'



6'






5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Truyền tin"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc thức 11 trừ đi một số.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Bài tập 1. Tính
- Y/c hs đọc y/c làm vào bảng con.
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ2:  Bài tập2. Đặt tính rồi tính...
- Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.ý a, b.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
Bài tập 3:  HD hs đọc y/c rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT
- Làm bài cá nhân 


- Tổ chức nhận xét, chữa bài.

C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- 2 – 3 em đọc.

-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.


- Bài 1:      
- Thực hành bài 1 theo y/c..

- Bài tập2:  
- Làm việc cá nhân.
- Trình bày kq trước lớp.

- Bài tập3:
Bài giải
Số quả trứng còn lại là:
         51 - 6 = 45 (quả)
                       Đáp số: 45 quả trứng
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.
- Nêu nhận xét trước lớp.




Tiết 2:  Tập làm văn:        KỂ VỀ NGƯỜI THÂN
I, Mục tiêu: 
    - Biết kể về ông bà hoặc người thân, dựa theo câu hỏi gợi ý BT1. 
    - Viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu về ông bà hoặc người thân (BT2).
    KNS: - Xác định giá trị; Tự nhận thức bản thân; Lắng nghe tích cực.
              -Thể hiện sự cảm thông. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                         - PP:  Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
                                         -  PT:  VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


13'






15'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Truyền tin"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài tập 3 của hs.
- HD nhận xét, chỉnh sửa.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: HD làm bài tập:
HĐ1:  Bài tập 1. Kể về ông bà (người thân) của em.
- Gọi 1 hs đọc y/c.
- Chia nhóm cho hs tập trong nhóm dựa theo 3 câu hỏi (trg 85 sgk) rồi cử vai em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét, KL.
HĐ2: BT 2: Dựa theo BT 1viết một đoạn văn ngắn 3 – 5 câu kể về ông bà,( người thân) của em. 
 
- Nhận xét sửa chữa nếu hs dùng từ  chưa phù hợp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp thực hiện truyền tin.

- Vài em nối tiếp đọc bài đã làm xong ở BT3 .


- Lắng nghe

- Bài tập 1. ( miệng)
- Theo dõi.
- Trao đổi trong nhóm đôi.
- 2 -3 cặp hỏi và TL trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.


- Bài 2: hs đọc y/c, tìm hiểu  y/c  của bài thực hiện cá nhân rồi nối tiếp nhau nêu kq.
- Nhận xét bạn.

- Chữa bài, nếu dùng từ chưa đúng.





Chiều:                   Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
Nghe - viết: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - PP: Thực hành
                                                  - PT:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Sáng kiến của bé Hà" theo y/c.
- Đọc từng câu, cụm từ cho hs viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.




Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
BƯU THIẾP
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - PP: Thực hành           
                                               - PT:  VBT ÔN TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'



8'


   8'



6'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: bưu thiếp, niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận, Vĩnh Long.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
HĐ3: Đọc nội dung ghi ngoài bì thư.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs thi đọc 
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Nhân dịp sinh nhật bạn cũ, em sẽ chọn bưu thiếp nào dưới đây
- HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng nặng trĩu, âu yếm, trìu mến.

Bài 2: Luyện đọc ngắt hơi đúng theo yêu câu.
- Đọc theo cặp, trước lớp.

Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi.
- Thi đọc giữa các nhóm.

HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.
a - Bưu thiếp để thăm hỏi.
b - Bưu thiếp để chúc mừng.
c - Bưu thiếp để báo tin.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Ôn tập Toán – T1 : SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
I, Mục tiêu:    
     - HS được luyện tập củng cố về số tròn chục trừ đi một số, tìm một số hạng, giải được bài toán có lời văn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                          - PP: Hỏi đáp, luyện tập
                                          - PT: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'

6'


6'




     5'






    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Đi chợ

 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Tính nhẩm

HĐ2:Bài tập 2. Tính 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ 3: Bài tập 3. Tìm x
x + 6 = 10              18 + x = 40



HĐ 4: Bài tập 4: Giải bài toán
- Cho hs đọc bài toán, tìm hiểu nd.
- HD chữa bài.




 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành cân vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.

- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
 x + 6 = 10             18 + x = 40
        x = 10 – 6               x = 40 - 18
        x = 4                       x = 22
Bài tập 4: 
Bài giải
Số con gà của nhà bạn Văn là:
30 - 14 = 16 (con)
                 Đáp số: a,: 16 con gà
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



                                        

                                               Soạn ngày 24/10 / 2015
                                               Giảng thứ năm ngày 29/ 10 / 2015
Tiết 1: Toán                                 51 - 15  (tr 49)
I. Mục tiêu:
      - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 51 – 15.
      - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 51 – 15.
      - Nhận biết giao điểm của hai đoạn thẳng. (Bài 1 (3 cột đầu), Bài 2 (a, b)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                         - PP:  Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
                                         -  PT:  VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'



7'


6'



      6'
  



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Truyền tin"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc thức 11 trừ đi một số.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Nêu ví dụ: 51 – 15 = ?
- HD thực hiện đặt tính rồi tính có minh họa bằng que tính.
- Cho hs nhắc lại cách tính nối tiếp.
Bài tập 1. Tính
- Y/c hs đọc y/c làm vào bảng con.
- Nhận xét chốt nội dung.
 HĐ2:  Bài tập2. Đặt tính rồi tính...
- Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.ý a, b.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
HĐ 3: Bài tập 4:  Vẽ hình theo mẫu:
- Y/c hs làm vào VBTT.
- Làm bài cá nhân .
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- 2 – 3 em đọc.

-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.





- Cá nhân nhắc lại cách tính nối tiếp.
- Bài 1:  Làm vào bảng con.    
- Thực hành bài 1 theo y/c..

- Bài tập2:  - Làm việc cá nhân.
- 1 em lên bảng làm bài.
- Trình bày kq trước lớp.
- Nhận xét, chữa bài.
- Bài tập4: Vẽ bài vào SGK.
- 1 hs lên bảng thực hiện .
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.
- Nêu nhận xét trước lớp.



Tiết 2: Tiếng Việt:                 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Đọc)
                                        HS hoàn thành bài theo đề của cấp trên ra.
Tiết 3: Tiếng Việt:            KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  (Viết)
                                         HS hoàn thành bài theo đề của cấp trên ra.

Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết.       CHỮ HOA G,  H
I, Mục tiêu: 
      - Luyện viết các chữ hoa G, H cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
       - Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - PP:    Thực hành
                                               - PT:    VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


10'



10'


5'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Y/c hs luyện viết trên bảng con. chữ G và H.
HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu y/c viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1: 
- 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ G và H.
HĐ3:  - Viết bài


HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 







                                               Soạn ngày 24/10 /2015
                                               Giảng thứ sáu ngày 30/10/ 2015
Tiết 1: Toán                         KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
                                         HS hoàn thành bài theo đề của cấp trên ra.


 Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2:                 31 – 5; 51 - 15
I. Mục tiêu:
     - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 31 – 5; 51 – 15. 
     - Tìm được số hạng chưa biết trong một tổng.
      - Vận dụng vào giải toán có lời văn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - PP: Luyện tập. 
                          - PT: Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


7'



7'


    7'


6'

3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài tập 1:.Tính nhẩm
- Y/c hs đọc rồi nhẩm kq ghi vào vở.


HĐ2: Bài tập 2. Tính
- cho hs thực hiện vào vở.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ3:  Bài tập 3. 
- Đọc bài toán rồi giải.
- Y/c hs đọc y/c rồi giải vào vở.
HĐ4:  Bài tập 4. Giải miệng.
- Đọc y/c bài, rồi nêu kq.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
HĐ5:  Bài tập 5. Vẽ hình theo mẫu
- Thực hiện vào vở.

C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 
- 1 em lên bảng làm.
HĐ3:  Bài tập 3. Tính
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
HĐ4:  Bài tập 4. 
 - Trao đổi theo cặp, trình bày kq             

HĐ5:  Bài tập 5. 
- QS mẫu rồi vẽ vào vở.
- Đổi vở KT chéo, nhận xét bài ...


- Chép đầu bài vào vở.









Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 10
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần10.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 11: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng Ngày Nhà Giáo VN. 

                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM














Soạn:   31/10/2015                                                       Tuần  11
Giảng: 02/11/2015                                        Thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2015
TiÕt 1: Chào cờ                    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
 Tiết 2, 3 : Tập đọc:                                              Bà cháu
 I. Mục tiêu:     
    - Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng. 
      - Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc,ch©u báu.    (trả lời được các câu hỏi 1,2,3,5). 
      - KNS: Xác định giá trị. Tự nhận thức về bản thân. Thể hiện sự cảm thông. Giải quyết vấn đề.
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
     - Phương pháp: Trực quan, đóng vai, thảo luận, trình bày ý kiến cá nhân
     - Phương tiện: Tranh minh họa, bảng phụ.
   III. Tiến trình dạy – học:
	Tg
5’




1’

6’


12’















12’







3’



7’








15’


















15’




2’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc: “ Bưu thiếp”     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. Đọc mẫu:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu
2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Yêu cầu đọc từng câu lần 2. NX
- Đọc nối tiếp từng đoạn
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp .




- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Thực hành:
Thi đọc: 
- Mời các nhóm thi đua đọc .
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân 
- Lắng nghe nhận xét và ghi điểm  
 Đọc đồng thanh 
- Yêu cầu đọc đồng thanh cả bài 
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá chung.
Tiết 2
A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:   
- Y/c đọc lại bài T.1 
- Nhận xét. 
B. Hoạt động dạy – học:
1. Khám phá
2. Kết nối
2.1. HD Tìm hiểu bµi 
- Yêu cầu lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi :
- Trước khi gặp cô tiên cuộc sống của ba bà cháu ra sao?
- Cô tiên cho hạt đào và nói gì?
- Sau khi bà mất cuộc sống của hai anh em ra sao?

- Thái độ của hai anh em thế nào khi đã trở nên giàu có?
- Vì sao sống trong giàu sang sung sướng mà hai anh em lại vẫn thấy không vui?
- Câu chuyện kết thúc ra sao?

2.2.  Luyện đọc lại truyện:
- Hướng dẫn đọc theo vai. Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm 5 em.
- Chú ý giọng đọc từng nhân vật 
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.
 C. Kết luận:
- Qua câu chuyện này em rút ra được điều gì?
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới: 
	      Hoạt động của HS


- 2HS lên bảng  đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên.




- Lớp lắng nghe đọc M.
- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: cảnh, buồn bã...

- Nối tiếp đọc câu L2.
- Hs đọc theo đoạn 
 - Ba bà cháu/ rau cháo nuôi nhau/tuy vất vả/ nhưng cảnh nhà/ lúc nào cũng đầm ấm//
- Hạt đào vừa gieo xuống đã nảy mầm/ ra lá/ đơm hoa/ kết bao nhiêu là trái vàng ,trái bạc.//
- HS đọc từng đoạn trong bài .
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .

- Các nhóm thi  đọc bài 



- Lớp đọc đồng thanh cả bài  .








- 3- 4 HS đọc bài


- HS đọc thầm. TLCH  
- Sống rất n/ khổ/ Sống rất khổ cực.
- Khi bà mất gieo hạt đào lên mộ bà các cháu sẽ được giàu sang, s.s.
- Trở nên giàu có nhiều vàng, bạc.
- Cảm thấy càng ngày càng buồn bã 
- HS khá giỏi: Vì nhớ bà./ Vì vàng bạc không thế thay thế được tình cảm ấm áp của bà 

- Bà sống lại, hiền lành, móm mém dang hai tay đón các cháu còn lâu đài nhà cửa biến mất.
- Luyện đọc trong nhóm 
- Các nhóm phân vai theo các nhân vật trong câu chuyện 
 


- Tình cảm là thứ quý giá nhất / Vàng bạc không quí bằng tình cảm con người .
- HS nhắc lại nội dung bài.



Tiết 4: Toán:                             Luyện tập
   I. Mục tiêu:     
- Thuộc bảng 11 trừ đi một số. Thực hiện được phép trừ dạng 51 – 15. 
- Tìm số hạng trong một tổng. BiÕt giải bài toán có một phép trừ dạng 31-5. 
   II. Phương pháp – Phương tiện:       
                                                    - Phương pháp: Thực hành
                                                  - Phương tiện: Bảng phụ, PHT
  III. Tiến trình dạy – học:
	Tg
5’





2’




8’






7’




7’






5’
	      Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 



2. KT bài cũ:     -         -         -
                          35           14          32
- Giáo viên nhận xét  đánh giá .
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ  l. tập về phép trừ các số trong PV 100
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Y/c HS đọc  đề bài
- Y/ cầu điền kết quả vào SGK- nêu miệng nối tiếp.
11 – 2 = 9      11 – 4 = 7       11 – 6 = 5
11 – 3 = 8      11 – 5 = 6       11 – 7 = 4
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài.
- Khi đặt tính ta cần chú ý điều gì?




       -                       -          +
         16            62              16            45
- Nhận xét bài làm cña học sinh.
Bài 4: - Yêu cầu 1 HS đọc đề  
- Yêu cầu lớp tự suy nghĩ tóm tắt bài toán và giải vào vở .
- Mời HS lên bảng làm bài 
- Nhận xét và đánh giá học sinh.


C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- VN học và làm BT, CB bài: 12 trừ đi một số
	      Hoạt đọng của HS	


- 3HS lên bảng. Lớp làm bảng con
- Nhận xét bài.



- Tính nhẩm. 
- Hs nối tiếp nêu miệng kết quả 
- Nhận xét bài.



- Đặt tính rồi tính. 
- Các đơn vị viết thẳng cột với đơn vị , cột chục thẳng cột chục 
- 3 em lên bảng. HS làm bảng con.
- HS đọc BT, tìm hiểu yêu cầu BT
- Hs làm vở
                  Bµi giải 
 Cửa hàng đó còn lại số kg táo là :
            51 kg – 26kg  = 25 kg
                     Đáp số : 25 kg t¸o.
- Hai em nhắc lại ND bài vừa học.
- Về học bài và làm các bài tập còn lại.



Ngày soạn: 31/10/2015                                         Thứ ba ngày 03 tháng 11 năm 2015
   Ngày giảng: 03/11/215                                                 
   Tiết 1: Toán:                                   12 trừ đi một số.  12 - 8
   I. Mục tiêu:     
     - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8. Lập và học thuộc bảng 12  trừ đi một số. 
     - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12- 8.
   II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                                 - Phương tiện: Que tính, bảng phụ 
   III. Tiến trình dạy - học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của GV

	5’




2’

7’













10’



15’











3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:    x + 23 = 71 ; 18  + x = 61 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
 2.1. Giới thiệu phép trừ 12 - 8  
- Có 12 que tính bớt đi 8 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có bao nhiêu qt ta làm ntn?
- Vậy 12 q.tính bớt 8 q.tính còn mấy que tính?
- Vậy 12  trừ 8 bằng mấy ? Viết 12 - 8 = 4 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách tÝnh.


2.2.Lập bảng công thức : 12 trừ  đi một số 
- Yêu cầu sử dụng que tính để tính kết quả  
- Yêu cầu đọc TL bảng công thức.
3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c bài tập
9 + 3 = 12       8 + 4 = 12       7 + 5 = 12
 3 + 9 = 12       4 + 8 = 12       5 + 7 = 12
Bài 2: Nêu y/c bài tập





-     -       -       -          -
         7          6             5            4              8
Bài 4: Yêu cầu tự tóm tắt và làm bài vào vở 
- Bài toán cho biết gì  ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Yêu cầu 1 em lên bảng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
C. Kết luận: 
 - NX đánh giá tiết học. Giao BTVN
	

- HS lên bảng làm bài  
- HS khác nhận xét  




- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 12 - 8
- Thao tác trên que tính và nêu  còn 4 que tính 
- 12  trừ 8  bằng  4   
 _ 12      Viết 12 rồi viết 8  
      8       Viết dấu trừ và vạch  
      4      kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái, 2 không trừ được 8 lấy 12 trừ 8 bằng 4. Viết 4, nhớ 1. 1trừ 1 bằng 0.
- Tự lập công thức  :
 12 - 2  = 10    12- 5 = 7    12 - 8 = 4
 12 -  3 = 9      12- 6 = 6    12 - 9 = 3
 12 - 4 = 8       12- 7 = 5    12 -10 =2


- Tính nhẩm. Hs nªu nối tiếp
12 – 9 = 3     12 – 8 = 4   12 – 7 = 5
12 – 3 = 9     12 – 4 = 8    12 – 5 = 7

- §ọc đề bài sách giáo khoa.  
- Hs làm bảng con
- Nhận xét bài bạn 
- Tự làm vào vở .
- Một em lên bảng làm bài .
                         Bài giải
           Số quyển vở bìa xanh là :
                12 - 6 = 6 ( quyển ) 
                     Đ/S : 6 quyển 
- HS nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:                            Cây xoài của ông em
  I. Mục tiêu:     
      - Biết nghỉ hơi sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi    
      -  Hiểu nd: tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của 2 mẹ con bạn nhỏ.
  II. Phương pháp – Phương tiện: 
    - Phương pháp : Trực quan, thảo luận nhóm trình bày ý kiến cá nhân
       - Phương tiện: Bảng phụ. Tranh minh họa
  III. Tiến trình dạy - học
	Tg
5’







17’















10’









5’


3'
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: y/c đọc bài và TLCH về nội dung bài “Bà cháu”.       
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu: HS quan sát tranh 
2. Kết nối: 
 2.1.Luyện đọc:
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài  
- Đọc nối tiếp từng câu 

- Đọc từng đoạn : 
- HD ngắt giọng: Y/c đọc đúng ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.


- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh  
- Giải nghĩa : lẫm chẫm, đậm đà, trảy 
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
- Hướng dẫn đọc các cụm từ khó  
- Thi đọc: Mời các nhóm thi đua đọc 
- Đọc đồng thanh: Y/c đọc ĐT cả bài 
2.2. Tìm hiểu bài:
- Y/c lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
 - Những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy cây xoài cát rất đẹp ?
- Quả xoài cát có mùi vị, màu sắc như thế nào?
- Tại sao mẹ lại chọn những quả xoài to nhất, ngon nhất bày lên bàn thờ ông ?.... 
- Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất ?
2.3. Thực hành:
- Thi đọc diễn cảm
- Nhận xét, đánh giá
C. Kết luận: 
- Qua bài văn này em học tập được điều gì
	         Hoạt động của HS


- Hai em đọc bài “Bà cháu” và trả lời câu hỏi của  giáo viên.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu 
- §ọc nối tiếp câu, tìm tiếng từ khó  
- Rèn đọc các từ: lẫm chẫm, đu đưa, xoài tượng, nếp hương. 
    Mùa xoài nào,/ mẹ em cũng chọn những quả chín vàng / và to nhất,/ bày lên bàn thờ ông.//  
- ®ọc từng đoạn trước lớp.


- Đọc từng đoạn trong nhóm .
Các em khác lắng nghe và nhận xét
- Các nhóm thi đua đọc bài.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài  .

- Lớp đọc thầm bài 
- Hoa nở trắng cành, từng chùm quả to đu đưa theo gió mùa hè.
- Có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà,  màu sắc vàng đẹp.
- Để tưởng nhớ, biết ơn ông đã trồng cây cho con cháu có quả ăn.
- HSKG: Vì xoài cát rất thơm ngon bạn đã ăn từ nhỏ. Cây xoài gắn với kỉ niệm về người ông đã mất. 
- Phải nhớ ơn những người đã mang lại điều tốt lành cho mình.






Tiết 2:  Chính tả (Tập chép):                      Bà cháu
I. Mục tiêu:     
- Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn trích trong bài: Bà cháu.  
- Làm được BT2, BT3 ; BT (4) a/b.
II. Phương pháp – Phương tiện:
                                                 - Phương pháp: Đàm thoại, thực hành
                                       - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’






10’










14’




7’












3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc các từ khó cho HS viết 
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn tập chép:
- Đọc mẫu đoạn văn cần chép.
- Câu chuyện kết thúc ra sao  ?

- Tìm lời nói của hai anh em trong đoạn ?
- Đoạn văn có mấy câu ?
- Lời nói của hai anh em được viết với dấu nào?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa  ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con 
 2.2. Chép chính tả:
- Yêu cầu nhìn bảng chép bài vào vở 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Đọc lại để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi 
- Thu và nhận xét từ 10 – 15 bài 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : - Gọi hai em đọc hai từ mẫu 
- Y/c lớp đọc các từ trong bài sau khi điền .


Bài 3: Trước những chữ cái nào ta viết gh mà không viết g ? 
- Trước những chữ cái nào ta viết g mà không viết gh ? 
Bài 4: Treo bảng phụ đã chép sẵn.
- Đại diện lên điền
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- Giáo viên NX đánh giá tiết  học
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 vũng nước, ngói đỏ, cái chổi, sẽ tới, chim sẻ, ngả mũ.



- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- Bà móm mém, hiền từ sống lại còn nhà cửa, đất đai, vàng bạc biến mất .
- “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại”
- Có 5 câu .
- Đặt trong dấu ngoặc kép và sau dấu hai chấm.
- Chữ cái đầu câu .
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: sống lại, màu nhiệm, ruộng vườn, móm  mém 
- Nhìn bảng chép bài .

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm 

- Tìm những tiếng có nghĩa để điền
vào các ô trống. HS nªu: ghi, ghì, 
 - gừ, gờ, gở, gỡ, ga, gà …
- Đọc yêu cầu đề bài . 
- e, i, ê 
- a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư 
- Điền vào chỗ trống:
- Học sinh làm vào vở 
a/ nước sôi, ăn xôi, cây xoan; siêng năng.

- Về nhà học và làm BT trong sách .


                                                                                                                     
                                                  BUỔI CHIỀU
  Tiết 1: Tập viết:                                 Chữ hoa  I 
   I. Mục tiêu:     
   	- Viết đúng chữ hoa I   ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Ich  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ich nước lợi nhà ( 3 lần)
   II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Ph¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Ph¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa I
   III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







10’




























12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ H và từ  Hai    Giáo viên nhận xét đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ I
- Chữ hoa I gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?

- ChữI cao mấy « li ?
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa I vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?

- Những chữ nào có độ cao bằng chữ I?
- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Nêu cách viết nét nối từ I sang c ?
- Viết bảng:  
- Yêu cầu viết chữ vào bảng
- Theo dõi sửa cho học sinh . 
2.2. Thực hành:
- Y/c viết bài vào VTV
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.

- Gồm 2 nét.
- Nét 1gồm nét cong trái và nét lượn ngang  
- Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong . 

- Cao 5li rộng 4li .

- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  

- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .

- Chữ I cao 2,5 li .chữ  c cao 1 li 
- Chữ  l , h .
- 1®/v chữ (khoảng viết đủ âm o) 
- Nét cong trái của chữ c chạm vào điểm dừng của nét móc phải chữ I

- Thực hành viết vào bảng .
- Viết vào vở tập viết
- Nộp vở từ 5- 7 em.
- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.


Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     BÀ CHÁU
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Phương pháp: Thực hành
                                                  -  Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'

5'

8'

8'



6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hưởng ứng, xong xuôi, cười rộ.
HĐ2: Đọc câu văn chú ý ngắt hơi theo chỉ dẫn.
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Đọc đoạn văn, chú ý thay đổi giọng đọc ở những dòng có dấu gạch ngang đầu dòng để phân biệt lời kể với lời nhân vật.
HĐ 4: Chọn câu trả lời đúng.
- HD hs đọc chọn ý đúng.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Luyện đọc theo lời nhân vật trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
HĐ4:  HS chọn theo cách nghĩ của mình, phát biểu trước lơp, nx chữa bài.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống (tiết 3) 
CHỦ ĐỀ 2: TỰ PHỤC VỤ, VỆ SINH CÁ NHÂN
A: ĐÔI TAY SẠCH SẼ
I, Mục tiêu:
         - Kiến thức: HS biết nhớ lại các hoạt động khi rửa tay và rửa mặt.
         - Kĩ năng: HS biết  rửa tay và rửa mặt đúng trình tự.
         - Thái độ: HS có thói quen rửa tay trước khi ăn, khi tay bị bẩn và rửa mặt vào buổi sáng, buổi trưa sau khi thức dây, buổi tối trước khi đi ngủ.
 II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi, thực hành     
                                              - Phương tiện:  Vở bài tập, khăn mặt, chậu nước sạch.
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'


10'




















10'






6.




5'










      2'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu tình huống 2, 3.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Bài tập 1:  Hồi tưởng rửa tay và rửa mặt.
- Hồi tưởng rửa tay:
- Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. Trình bày trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
? Em thường rửa tay khi nào?


? Em có luôn dùng  xà phòng (hoặc nước rửa tay) khi rửa tay không ?


? Em có cảm giác thế nào khi tay bị bẩn? 
? Em có cảm giác thế nào khi em rửa tay sạch sẽ ?
- Hồi tưởng rửa mặt: (tương tự như khi rửa tay. )

HĐ2:  Bài tập 2: Thực hành rửa tay và rửa mặt.
 - Cho hs thảo luận nhóm các bước rửa tay.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- Mời các nhóm báo cáo
- Nhận xét, bổ sung.
HĐ3:  Bài tập 3:  Ý kiến của em
- Em hãy thực hành lắng nghe một cách tích cực trong các trường hợp:
- Cho hs đọc y/c, trao đổi cặp đôi.
- Cho hs đọc nội dung "Lời khuyên"
HĐ4:  Bài tập 4: Tự đánh giá
- Đánh giá về rửa tay.
? Em thường rửa tay khi nào?
? Em có luôn dùng  xà phòng (hoặc nước rửa tay) khi rửa tay không ?
? Em có cảm giác thế nào khi tay bị bẩn? 
? Em có cảm giác thế nào khi em rửa tay sạch sẽ ?
- Đánh giá về rửa mặt. (tương tự như khi rửa tay)
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe cô HD, ...
Bài tập 1:  Hồi tưởng
- Dựa theo các câu hỏi a, b, c trang 13 sách RLKNS.




a, Em thường rửa tay trước khi ăn, khi tay bị  bẩn và khi em học bài, làm bài ...
b, + Em có luôn dùng  xà phòng  để rửa tay hằng ngày.
+ Em có luôn dùng  nước rửa tay  để rửa tay hằng ngày.
c, Em có cảm giác rất ghê khi tay bị bẩn. 
+ Em có cảm giác rất thoải mái khi tay em sạch sẽ.
- Làm vào sgk trang  13
- Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét
Bài tập 2: Thực hành rửa tay
- Đọc các bước rửa tay trang 14.
- Làm việc theo nhóm.
- Thực hành rửa tay bằng xà phòng.
Theo cặp, HS 1 thực hành rửa tay.
HS 2 theo dõi, nhận xét. báo cáo kq.

Bài tập 3: Trao đổi theo cặp.
- Phát biểu cá nhân, nhận xét ý kiến của bạn.
- Làm vào vở.

Bài tập 4: Tự đánh giá
- Đọc y/c của bài.

- Trao đổi theo cặp.
- Đọc nội dung lời khuyên. liên hệ.




Ngày soạn: 31/10/2015                                  Thứ tư ngày 04 tháng 11 năm 2015
 Ngày giảng: 04/11/215                                                 
Tiết 1:  LT và câu:   Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà
I. Mục tiêu:     
        - Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật ẩn trong tranh (BT1); tìm được từ ngữ chỉ công việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ Thỏ thẻ (BT 2).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                             - Thực hành, trình bày ý kiến cá nhân, trò chơi
                                - Bút dạ. Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




  1'




15’













15’












5’
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Gọi 2 em lên bảng .
- NX đánh giá bài làm học sinh  
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: Giới thiệu bài: Hôm nay chóng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà trong bài luyện từ và câu.
2. Kết nối: 
3. Thực hành: 
- Bài tập 1:    
- Treo bảng phụ  và yêu cầu đọc .
- Treo các bức tranh .
- Chia lớp thành 4 nhóm. Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy, một bút dạ. 
- Y/c viết thành 2 cột .
- Viết tên các đồ dùng và công dụng  .
- Mời các nhóm đọc bài của nhóm mình , các nhóm khác lắng nghe và bổ sung .
- NX.



- Bài 2:
- Nêu y/c. 
- Mời một em khá đọc bài thơ “Thỏ thẻ”


- Tìm những từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ muốn làm giúp ông ?
-Bạn nhỏ muốn ... giúp ông những việc gì? 




- Nhận xét đánh giá .
C. Kết luận:
- Tìm những từ chỉ các đồ vật trong gia đình em ?
- Em thường làm gì để giúp gia đình ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới: 
	- Tìm những từ chỉ người trong gia đình họ hàng của họ ngoại, họ nội.
 






- Tìm những từ chỉ các đồ dùng và công dụng mỗi loại 
- HS thảo luận nhóm: 4 nhóm
	1 bát hoa to
	đựng thức ăn

	1 cái thìa
	xúc thức ăn

	1 chảo
	để rán

	1 bình
	đựng nước lọc

	1 li to có quai
	để uống trà

	2 đĩa hoa
	đựng thức ăn

	1 ghế tựa
	để ngồi



 - Đọc đề bài.
- HS nêu yêu cầu: Tìm các từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ dưới đây muốn làm giúp ông và nhờ ông làm giúp. 
- Hs làm vµo vở 
- Đun nước, rút rạ .
- Xách siêu nước, ôm rạ, dập lửa, thổi khói .
- Cái nồi, bếp, dao, thớt, rổ, chén, thớt, bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, ...
- Quét nhà, rửa chén, tr«ng em, ...
- Hai em  nêu lại nội dung vừa học 
- Về nhà học bài và làm các bài tập còn lại.



Tiết 1:  Toán:                               32 - 8
I. Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phép trừ  có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 - 8 
                     - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 32 – 8
                     - Biết tìm số hạng của một tổng.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                  - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                                  - Phương tiện: Bảng gài - que tính.
III. Tiến trình dạy – học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


10'










6'




   5'



6'





5'
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Đọc bảng trừ 12 trừ đi một số
- Giáo viên nhận xét đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
- Giới thiệu phép trừ 32 - 8  
- Có 32 que tính bớt đi 8 que tính. Còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có ... que tính ta làm ntn?
- Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả 
- Vậy32 q.tính bớt 8 qtính còn mấy que t?
- Vậy 32 trừ 8 bằng mấy ? 32 - 8 = 24 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách  làm của mình .
- Nhận xét.
3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c của BT 





                                
     43           78             19           55          36
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Nêu y/c của BT 



- Y/c HĐ nhãm                                  
 - NX                     65          36           54
Bài 3: Đọc bài toán hỏi:
- Bài toán cho biết gì  ? 
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Yêu cầu tự tóm tắt và giải bài vào vở.
- Nhận xét, đánh giá. 
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- VN học và làm BT. Xem trước: 52 - 28
	

- HS nêu bảng 12 trừ đi một số 
- Học sinh khác nhận xét  




- Q. s và lắng nghe và p.tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 32 - 8
- Thao tác trên que tính và nêu còn 24 que tính 
- 32 trừ 8 bằng 24   
  32     Trừ từ phải sang trái
-   8     2 không trừ được 8 lấy 12 
  24     trừ 8 bằng 4. Viết 4 , nhớ 1. 
           3 trừ 1 bằng 2 viết 2.      
- TÝnh. 
- HS làm bảng con


- NX
- Đặt tính rồi tính hiệu. 
- HS làm theo nhóm. Trình bày
- NX

- Đọc đề .Hs làm vào vở 
- Có 22 nhãn vở cho đi  9 nhãn vở 
- Hỏi còn lại bao nhiêu nhãn vở 
                     Bµi giải 
         Số nhãn vở còn lại là :
              22 - 9  = 13 ( nhãn vở )
                   Đ¸p sè : 13 nhãn vở.
- HS nhắc lại ND bài vừa häc.





                                                                                   BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2) : Luyện viết
Nghe - viết: BÀ CHÁU
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                              - Phương pháp: Thực hành
                                                  - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Bà cháu" theo y/c.
- Đọc từng câu, cụm từ cho hs viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc:
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Phương pháp: Thực hành           
                                               - Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


8'

   8'



6'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: bưu thiếp, niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận, VL.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
HĐ3: Đọc n, dung  ghi ngoài bì thư.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs thi đọc 
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Nhân dịp sinh nhật bạn cũ, em sẽ chọn bưu thiếp nào dưới đây
- HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng nặng trĩu, âu yếm, trìu mến.

Bài 2: L đọc ngắt hơi đúng y. câu.
- Đọc theo cặp, trước lớp.
Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi.
- Thi đọc giữa các nhóm.

HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.
a - Bưu thiếp để thăm hỏi.
b - Bưu thiếp để chúc mừng.
c - Bưu thiếp để báo tin.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ 12 - 8
I, Mục tiêu:    
     - HS được luyện tập củng cố về số tròn chục trừ đi một số, tìm một số hạng, giải được bài toán có lời văn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                          - Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
                                          - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'

6'


6'




     5'






    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Đi chợ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Nối (theo mẫu)

HĐ2:Bài tập 2. Tính 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ 3: Bài tập 3. Tìm x
x + 8 = 12              16 + x = 51



HĐ 4: Bài tập 4: Giải bài toán
- Cho hs đọc bài toán, tìm hiểu nd.
- HD chữa bài.




 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành nối vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.

- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
 x + 8 = 12             16 + x = 51
        x = 12 – 8               x = 51 - 16
        x = 4                       x = 35
Bài tập 4: 
Bài giải
Số bút chì đỏ trong hộp là:
12 - 3 = 9 (bút)
                 Đáp số: a,: 9 bút chì đỏ
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



                                        
Ngày soạn: 31/10/2015                                  Thứ  năm ngày 05 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 05/11/215              
   Tiết 1: Toán:                                52 - 28
   I. Mục tiêu: -  Biết cách thực hiện phép trừ có có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 - 28.
                        -  Biết giải toán có một phép trừ dạng 52- 28.
   II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                  -  Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                                   - Phương tiện: Que tính - Bảng phụ
   III. Tiến trình dạy - học:
	5’






10’











8’





7’





7’






3’
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Đặt tính rồi tính: 52 - 3; 22 - 7 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
 2.1. Giới thiệu phép trừ 52 - 28  
- Có 52 que tính bớt đi 28 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có ...que tính ta làm ntn?
 Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả.
- Vậy52 que tính bớt 28 que còn mấy que tính 
- Vậy 52 trừ  28 bằng mấy ?
- Viết lên bảng 52 - 28 = 24 
- Gọi HS lên bảng đặt tính và nêu cách tính 
- Nhận xét .        


3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c BT?




-         -           -           -
            43            16                45             69
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Nêu y/c BT?
- Muốn tìm hiệu ta làm như thế nào?



          -                  -                   -
             45                     44                       37
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Bài toán cho biết gì ? đội 2 trồng 92 cây, đội 1 trồng ít hơn 38 cây
- Bài toán hỏi gì ? Số cây đội 1 trồng .
- Bài toán thuộc dạng gì ? BT về ít hơn .
- Yêu cầu học sinh tự ghi tóm tắt và giải bài 
- Nhận xét, đánh giá 
C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm BT.
- Học sinh khác nhận xét  .



- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .
- Thực hiện phép tính trừ 52 - 28 
- Thao tác trên que tính và nêu còn 24 que tính 
- 52 trừ 28 bằng 24   
 _52     Trừ từ phải sang trái
   28   2 không trừ được 8 lấy              
  24   12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 
   2 thêm 1=3, 5 trừ 3=2, viết 2. 
- Một em đọc đề bài: TÝnh 
- HS làm bảng con
- Nêu cách đặt tính và cách tính đối với các phép tính trên. 
- Nhận xét.
- Đặt tính rồi tính hiệu 
- Ba em lên bảng thực hiện.



- Đọc đề .
- Phân tích BT và giải 
             Bài giải
 Số cây đội một trồng là: 
           92 - 38 = 54 ( cây )
                  Đ¸p sè : 54 cây 


- Về học bài và làm các bài tập 




Tiết 2: Chính tả (Nghe viết):       Cây xoài của ông em
I. Mục tiêu:
         - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
         - Làm được BT2; BT3b.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                               - Đàm thoại, thực hành.
                                               - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.
III. Tiến trình dạy - học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






8’










12’





5’








5’






5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c viết các từ con gà, cái ghế, nhà ga, gồ ghề
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1.Hướng dẫn nghe viết :
- GV y/c đọc đoạn viết 
- Tìm nhg h. ảnh nói lên cây xoài rất đẹp ?


- Mẹ làm gì khi đến mùa xoài chín ?

- Đoạn trích này có mấy câu?
- Tìm những từ dễ lẫn và khó viết .
- Yêu cầu lớp viết bảng con các từ khó 

2.2. Viết chính tả: 
- Đọc thong thả từng câu, các dấu chấm  
- Mỗi câu hoặc cụm từ, đọc 3 lần 
- Đọc lại chậm rãi để học sinh soát bài 
- Thu vë học sinh  nhận xét và đánh giá.
3. Thực hành:
Bài 2 : 
- Mời một em lên làm mẫu BT.
- Yêu cầu nối tiếp để tìm các chữ.
- Ghi lên bảng các từ HS nêu .
- Giáo viên nhận xét  đánh giá .
Bài 3b: Đọc yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu lớp làm việc theo nhóm  .
- Mời 4 nhóm lên bảng làm bài .
- Yêu cầu em khác nhận xét bổ sung .
- Nhận xét chốt ý đúng  .       
 C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học trước bài mới: Sự tích cây vú sữa
	

- HS lên bảng viết 
- Nhận xét. 




- 2 Hs đọc bài 
- Hoa nở trắng, chùm quả to, đu đưa theo gió đầu hè, quả chín vàng.
- Chọn những quả thơm ngon nhất bày lên bàn thờ ông 
- Có 4 câu 
- Nêu các từ khó và viết bảng con 
  trồng, lẫm chẫm, quả, nở, những... 

- Lớp  nghe đọc chép vào vở.

- Nhìn bảng để soát và tự sửa lỗi
- Nộp bài.

- Điền vào chỗ trống g hay gh?

- Thứ tự các từ cần điền là : 
ghềnh, gà, gạo, ghi ,..

- Điền vào chỗ trống: ươn hay ương
- Các nhóm thảo luận tìm từ để điền 
a/ sạch - sạch - xanh - xanh.
b/  thương - thương - ươn - đường. 
- Nhận xét bài và ghi vào vở .
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.





Tiết  3:  Tập làm văn.                   Chia buồn, an ủi           
  I. Mục tiêu:      
   - Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ông bà trong những tình huống cụ thể.
   - Viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà khi em biết tin quê nhà bị bão.
  II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                   - Phương pháp:  Trực quan, đàm thoại
                                                   - Phương tiện: Tranh minh họa
III. Tiến trình dạy - học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	  6'





  1'



  9'









  9'











  8'



  5'
	A. Mở đầu:  1. ổn định:                                                 
                     2. KT bài cũ:
- Mời hai em đọc bài tập 2 t.10 
- Nhận xét ghi điểm từng em. 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá:Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ thực hành nói lời chia buồn, an ủi .
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài1: Đọc y/c BT

- Gọi một em nói mẫu  câu nói của mình.
- Nhận xét sửa cho học sinh .
- Gọi một số em trình bày trước lớp .
- Nhận xét tuyên dương những em nói tốt .




Bài 2:  Yêu cầu HS đọc đề.
- Treo bức tranh 1 và hỏi Bức tranh vẽ cảnh gì ?
- Nếu em là em bé đó, em sẽ nói lời an ủi gì với ông?
- Treo bức tranh 2 và hỏi :
 - Chuyện gì đã xảy ra với bà ? 
- Nếu là bé trai trong tranh em sẽ nói gì với bà ?


Bài 3:
- Đọc một bưu thiếp mẫu cho lớp nghe 
- Mời HS đọc lại bài viết của mình.
- Nhận xét ghi điểm học sinh.
C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	

- Hai em đọc bài làm.






- HS đọc đề bài .¤ng em (hoặc bà em) bị mệt. Em hãy nói với ông 
( hoặc bà) 2, 3 câu để tỏ sự quan tâm của mình.
- Lần lựơt từng em tập nói : Ông ơi , ông làm sao đấy ? cháu đi gọi bố mẹ cháu về ông nhé./ Ông ơi! ông mệt à! Cháu lấy nước cho ông uống nhé ! 
- Nhận xét lời của bạn.

- Đọc đề bài: Hãy nói lời an ủi của em với ông ( bà):
- Ông bị vỡ chiếc kính .
   Ông ơi, kính cũ rồi. Mai bố mẹ cháu sẽ tặng ông chiếc kính mới.
- Quan sát nêu NX: Hai bà cháu đứng cạnh một cây non đã chết khô.
  Bà đừng buồn mai bà cháu mình lại trồng cây khác.
- Thực hành nói theo các cách khác nhau 
- Nêu yêu cầu đề bài .
- Lắng nghe bài mẫu . 
- Tự suy nghĩ và viết vào vở
- Đọc bài viết trước lớp để lớp nghe và nhận xét .
- Hai em nhắc lại nội dung bài học 
- Về nhà học bài và cbị cho tiết sau.




Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt: (Tiết 4) Luyện viết    
VIẾT KHOẢNG 5 CÂU  VỀ ÔNG HOẶC BÀ
I, Mục tiêu: 
      - Luyện viết được kh.oảng 5 câu nói về ông hoặc bà của em. dựa theo các câu hỏi gợi ý.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                           - Phương pháp: Thực hành
                                               - Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


15'


15'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD viết về ông hoạc bà ...
- Trao đổi trong cặp theo các câu hỏi trang 52, 53.
HĐ2: 
- Cho hs đọc y/c . Đọc lần lượt các câu hỏi trao đổi với bạn.
- Viết bài dựa theo mẫu gợi ý trong sách.












C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc bài viết của tuần trước.


- Lắng nghe

HĐ1: 
- Viết bài.
- Vài em đọc bài trước lớp. nx
 HĐ2: 
- 2 – 3 em đọc y/c.
- Làm việc theo nhóm. Trình bày.
VD: 
Tân Sơn ngày 05 tháng  11  năm 2015
Ông  bà kính mến
    Cháu nghe tin quê ta bị bão, bố mẹ và chúng cháu rất lo. Bố mẹ cháu đã thu xép về quê. Cháu không về được, nên cháu viết vài dongf kính thăm sức khỏe ông bà và các cô các chú. Cháu chúc gia đình ta mạnh khỏe, bình an.
                      Cháu của ông, bà
                                 .....
- Vài em đọc bài trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn.





Ngày soạn: 31/10/2015                                  Thứ  sáu ngày 06 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 06/11/215              

Tiết 1: Toán                                   Luyện tập
I. Mục tiêu:   
- Thuộc bảng 12 trừ đi một số. Thực hiện được phép trừ dạng 52 – 28.
- Biết tìm số hạng của một tổng. Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52- 28.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Động não, thực hành, 
- Phương tiện: B¶ng phô, PHT
III. Tiến trình dạy - học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'





8'



7'






6'





7'




       3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đặt tính rồi tính: 42-17; 52-38  
- Giáo viên nhận xét đánh giá 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài: Hôm nay chóng ta củng cố lại cách trừ dạng 12 trừ đi một số trong bài luyện tập.
2, Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: 
12 – 3 = 8    12 – 5 = 7      12 – 7 = 5
12 – 4 = 8    12 – 6 = 6      12 – 8 = 4
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2:  Gọi một em nêu yêu cầu đề bài 
           
- Gọi 4 HS lên bảng làm, mỗi em làm một ý.
- GV NX

Bài 3: Mời một học sinh đọc đề bài .
- Y/c làm BT vào bảng phụ
- Gọi HS khác nhận xét.
- NX, đánh giá.

Bài 4: Yêu cầu 1 em đọc đề  bài.
- Đề bài cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?
-Yêu cầu HS tự làm vào vở.
- Giáo viên nhận xét đánh giá ®iÓm
 C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn  về nhà học và làm bài tập  .
	

- Cả lớp hát
 
- HS lên bảng làm BT.
- Học sinh khác nhận xét.


- Lắng nghe


HĐ1: 
 - Tính nhẩm. 
- HS trả lời nối tiếp 


- Đặt tính rồi tính
- 4 HS lên bảng. Líp làm bảng con




-      +             -          +
    35          72                57              72
- HS nhận xét.
- Tìm x
- H§ nhãm.
x + 18 = 52             27 + x = 82
         x = 52 – 18            x = 82 – 27
         x =  34                    x = 55
- Một em đọc đề
- Gà và thỏ có 42 con, trong đó Thỏ 18 con .
- Có bao nhiêu con gà .
                  Bµi giải
                 Số con gà là :
           42 - 18 = 24 ( con )
                Đ¸p sè : 24 con gà .

- 2em nhắc lại nội dung bài vừa học 
- Về học và làm các bài tập còn lại 




 Tiết 4: Ôn toán:   tiết 2:                 32 – 8; 52 - 28
I. Mục tiêu:
     - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 – 85; 52 – 28. 
     - Tìm được số hạng chưa biết trong một tổng.
      - Vận dụng vào giải toán có lời văn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Phương pháp: Luyện tập. 
                          - Phương tiện: Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'



7'

    7'







6'





3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài tập 1:.Tính 
- Y/c hs đọc rồi nhẩm kq ghi vào vở.


HĐ2: Bài tập 2. Đặt ính rồi tính
- cho hs thực hiện vào vở.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ3:  Bài tập 3: Tìm x 
- Đọc bài toán rồi giải.
- Y/c hs đọc y/c rồi giải vào vở.





HĐ4:  Bài tập 4. Giải miệng.
- Đọc y/c bài, rồi nêu kq.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.



C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 
- 1 em lên bảng làm.
HĐ3:  Bài tập 3. Tìm x
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
x + 24 = 82         37 + x = 52
       x = 82 – 24          x = 52 – 37
        x =  58                 x = 15
HĐ4:  Bài tập 4. 
 - Trao đổi theo cặp, trình bày kq             
                  Bµi giải
Trong thúng có số quả quýt là :
           52 - 16 = 36 (quả )
                Đ¸p sè : 36 quả quýt 

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 11
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần11.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 12: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng Ngày Nhà Giáo VN. 

                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM





                             




                                                          Tuần  12
Soạn:   11/11/2015                                                       
Giảng: 14/11/2015                                        Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2015
TiÕt 1: Chào cờ                    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
 Tiết 2, 3 : Tập đọc:                      SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I, Mục tiêu:
       - Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở câu có nhiều dấu phẩy. Hiểu nội dung: Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con. 
 KNS: - xác định giá trị.
           - Thể hiện sự cảm thông (hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của người khác).
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp:  Trải nghiệm, TL nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	 TG
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15’
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc: “ Cây xoai của ông em”     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. Đọc mẫu:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu
2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Yêu cầu đọc từng câu lần 2. NX
- Đọc nối tiếp từng đoạn
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
- Giải nghĩa từ: vùng vằng, la cà.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 

- Lắng nghe nhận xét 
 C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá chung.
Tiết 2
A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:   
- Y/c đọc lại bài T.1 
- Nhận xét. 
B. Hoạt động dạy – học:
1. Khám phá
2. Kết nối
2.1. HD Tìm hiểu bµi 
- Yêu cầu lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi :
+ Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi ?
+ Vì sao cậu bé lại quay trở về ?

+ Khi về nhà không thấy mẹ cậu bé đã làm gì ?
+ Chuyện lạ gì xảy ra khi đó ?
+ Những nét nào của cây gợi lên hình ảnh mẹ ?
- Theo em taị sao mọi người lại đặt tên cho cây là cây vú sữa ?
+ Theo em nếu gặp lại mẹ cậu bé sẽ nói gì?
2.2.  Luyện đọc lại truyện:
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc gữa các nhóm. 
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.
 C. Kết luận:
- Qua câu chuyện này em biết được điều gì?
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới: 
	      Hoạt động của HS


- 2HS lên bảng  đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên.




- Lớp lắng nghe đọc M.
- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: cảnh, buồn bã...

- Nối tiếp đọc câu.
- Hs đọc theo đoạn 
 Một hôm,/  vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh,/ cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà .//
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.

- Các nhóm thi  đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc thuộc bài cá nhân. 






- 3- 4 HS đọc bài





-  HS đọc thầm. TLCH  


+ Cậu bé bỏ nhà ra đi vì bị mẹ mắng
+ Vì cậu vừa đói, vừa rét lại bị trẻ lớn hơn đánh.
+ Cậu khản tiếng gọi mẹ rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.
+ Cây xanh run rẩy ... như sữa mẹ.
+ Lá cây đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cây xòa cành ... âu yếm vỗ về.
+ Vì trái chín có dòng nước trắng và ngọt thơm như sữa mẹ.

+ HS phát biểu ...

- Đọc nối tiếp trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- HS phát biểu: Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con. 




Tiết 4: Toán:                             TÌM SỐ BỊ TRỪ
 I. Mục tiêu:     
       - Biết tìm x trong các bài tập dạng; x - a = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính (Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ).
       - Vẽ được đoan thẳng, xác định điểm là giao của hai đoạn thẳng cắt nhau và đặt tên điểm .
II, Phương pháp, phương tiện:     
                                                    - Phương pháp: Thực hành
                                                  - Phương tiện: Bảng phụ, PHT
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A.  Mở đầu: 
1. Ổn định tổ chức. 
2. Kiểm tra: - Yêu cầu đặt tính, tính
              52 – 38;  61- 15
- Giáo viên nhận xét  đánh giá 
B. Các hoạt động dạy học:
1.Khám phá: Giới thiệu bài, ghi đầu bài
2. Kết nối: 
H§1: - Thao tác đồ dùng trực quan .
- Bài toán 1: Có 10 ô vuông (đưa ra mảnh giấy 10 ô vuông) thao tác như SGK . Hỏi còn lại bao nhiêu ô vuông ?
- Hãy nêu tên các thành phần và kết quả trong phép tính : 10 - 4 = 6 ?
-Gắn thanh thẻ ghi tên gọi.
- GT tiếp …
- Làm thế nào ra 10 ô vuông ?
H§2: - GT kĩ thuật tính.
- Gọi số ô vuông  ban đầu chưa biết là x . Số ô vuông bớt đi là 4. Số ô vuông còn lại là 6. Nêu phép tính tương ứng.
- Tìm số ô vuông ban đầu ta làm gì ?
- Ghi bảng : x = 6 + 4 .
- Số ô vuông ban đầu là bao nhiêu?
- Vậy muốn tìm số bị trừ x ta làm như thế nào ? 
- Gọi nhiều em nhắc lại 
3. Thực hành:
Bài 1(a,b,c,đ,e): 
- Y/cầu lớp vào vở. 3 em lên bảng làm 
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2( cột 1,2,3): 
- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài 
- Muốn tính số bị trừ ta làm thế nào?
- Muốn tính hiệu ta làm sao ?
- Yêu cầu tự làm bài vào vở.
Bài 4: - Yêu cầu 1 em đọc đề.
- Yêu cầu lớp tự suy nghĩ  tự vẽ, tự ghi tên điểm  vào vở.
- Mời một em lên bảng làm bài.
- Nhận xét, tuyên dương.






C. Kết luận :
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Giao BT về nhà.

	

- Hai em lên bảng thực hiện phép tính
- Nhận xét bài bạn .


- Vài em  nhắc lại tên bài.



- Quan sát nhận xét .
- Còn lại 6 ô vuông .
- Thực hiện phép tính 10 - 4 = 6 

      10          -         4        =          6
 (
Hiệu 
) (
Số 
 
trừ 
) (
Số bị trừ 
)                                                

- Thực hiện phép tính 4 + 6 = 10
 


 x - 4 = 6 
       x =  6 + 4 
       x = 10 
- Là 10 

- Lấy hiệu cộng với số trừ .






Một em đọc  đề bài.
- Lớp thực hiện vào vở, 3 em lên bảng làm  

Đọc đề 
- Nêu lại cách tính từng thành phần .
	Số bị trừ 
	11
	21
	49
	62
	94

	Số trừ 
	4
	12
	34
	27
	48

	Hiệu 
	7
	9
	15
	36
	46


  Đọc yêu cầu đề 
-Tự vẽ đoạn thẳng và ghi tên điểm .

   C *                  I                * B
                         *  
  A  *                                 * D
- Dùng các chữ cái in hoa để ghi tên điểm.
- 2em nhắc lại ND bài vừa học.
- Học bài và làm bài ở nhà.



Ngày soạn: 07/11/2015                               Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015
 Ngày giảng: 10/11/215                                                 
 Tiết 1: Toán:                                   13 trừ đi một số.  13 - 5
 I. Mục tiêu:     
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 13 – 5, lập được bảng 13 trừ đi một số.
- Biết giải bài toán có 1 phép trừ  dạng 13 – 5 (Bài 1(a), Bài 2, Bài 4).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                                 - Phương tiện: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’

7’











6’










 6’








  5'





  6'






   3’

	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:    x - 4 = 8 
- Đọc quy tắc tìm số bị trừ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
 2.1. Giới thiệu phép trừ 13 - 5  
- Có 13 que tính bớt đi 8 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có bao nhiêu qt ta làm ntn?
- Vậy 13 q.tính bớt 5 q.tính còn mấy que tính?
- Vậy 13  trừ 5 bằng mấy ?
 Viết 13 - 5 = 8 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách tÝnh.

2.2.Lập bảng công thức : 13 trừ  đi một số 
- Yêu cầu sử dụng que tính để tính kết quả  
- Cho hs nhận xét 3 phép trừ đầu tiên
- Yêu cầu đọc TL bảng công thức.


- Kiểm tra 2, 3 em đọc. Nhận xét.
3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c bài tập
  9 + 4 =        8 + 5 =       7 + 6 = 
  4 + 9 =        5 + 8 =       6 + 7 = 
13 – 9 =      13 – 8 =       13 – 7 = 
13 – 4 =      13 – 5 =       13 – 6 = 
- Em có nhận xét gì về các phép tính trong mỗi cột.



Bài 2: Nêu y/c bài tập
  13      13      13      13      13
   6       9         7       4         5 
  
- Gọi 1, 2 em đọc lại các phép tính.

Bài 4: Yêu cầu hs đọc, cho biết:  
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Bài toán thuộc dạng toán gì ?
- Y/c làm bài vào vở. 1 hs làm vào bảng phụ. trình bày trên bảng lớp.

- GV tổ chức nhận xét, đánh giá.

C. Kết luận: 
- Hôm nay em học được kiến thức gì ?
 - NX đánh giá tiết học. 
	

- HS lên bảng làm bài.
- HS dưới lớp đọc quy tắc.  
- HS khác nhận xét  




- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 13 - 5
- Thao tác trên que tính và nêu  còn 8 que tính 
- 13  trừ 5  bằng  8 
 _ 13      Viết 13 rồi viết 5  
      5       Viết dấu trừ và vạch  
      8    kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái, 3 không trừ được 5 lấy 13 trừ 5 bằng 8. Viết 8, nhớ 1. 1trừ 1 bằng 0.
- Tự lập công thức  :
13 - 4 = 9        13 - 7 = 6
13 - 5 = 8         13 - 8 = 5
13 - 6 = 7         13 - 9 = 4
- Nêu: các số bị trừ đều là số 13, các số trừ tăng dần, hiệu giảm dần.                       
- HS tự lập tiếp các phép tính còn lại rồi đọc thuộc lòng công thức.


Bài 1:  Hs tính nhẩm. nªu nối tiếp.
9 + 4 = 13     8 + 5 = 13    7 + 6 = 13
4 + 9 = 13    5 + 8 = 13     6 + 7 = 13
13 – 9 = 4    13 – 8 = 5      13 – 7 = 6
 13 – 4 = 9    13 – 5 = 8     13 – 6 = 7
- Khi thay đổi vị trí của các số hạng thì tổng vẫn bằng nhau; Lấy tổng trừ đi số hạng này thì được kq là số hạng kia.
Bài 2: §ọc y/c bài sách giáo khoa.  
- Hs làm vào phiếu bài tập.
  13      13      13      13      13
   6        9         7       4         5 
   7        4         6       9         8
- Nhận xét bài nhóm bạn.
 Bài 4: 
- Đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- Bài toán thuộc dạng toán tìm hiệu.
- Tự làm vào vở .
- Một em làm bảng phụ lên tr/ bày.
                         Bài giải
           Cửa hàng còn lại số xe đạp là 
                13 - 6 = 7 ( xe ) 
                     Đ/S : 7 xe đạp
- HS nhận xét.
- Hôm nay em học được thêm kiến thức mới là 13 trừ đi một số.




Tiết 3: Tập đọc:                            MẸ
 I. Mục tiêu:     
     - Biết ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát (2/4 và 4/4; dòng 7, 8 ngắt 3/3 và 3/5). 
     - Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con. (trảlời  được các CH trong SGK), thuộc 6 dòng thơ cuối.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
    - Phương pháp : Trực quan, thảo luận nhóm trình bày ý kiến cá nhân
       - Phương tiện: Bảng phụ. Tranh minh họa
III. Tiến trình dạy - học
	TG
5’








17’















10’












5’



3'
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: y/c đọc bài và TLCH về nội dung bài “Sự tích cây vú sữa”.       
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu: HS quan sát tranh 
2. Kết nối: 
 2.1.Luyện đọc:
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài  
- Đọc nối tiếp từng câu 

- Đọc từng đoạn : 
- HD ngắt giọng: Y/c đọc đúng ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Giải nghĩa : nắng oi, giấc tròn.
- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh  
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
- Hướng dẫn đọc các cụm từ khó  
- Thi đọc: Mời các nhóm thi đua đọc 
- Đọc đồng thanh: Y/c đọc ĐT cả bài.
2.2. Tìm hiểu bài:
- GV đọc lại bài.
- Y/c lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
 - Hình ảnh nào cho biết những đêm hè rất oi bức ?
- Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc ?

- Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào ?
- Bài thơ giúp em hiểu về người mẹ ntn ? 

- Vậy em phải làm gì để đáp lại tình yêu của mẹ ?
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc thuộc lòng.
- Thi đọc Thi đọc thuộc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá
C. Kết luận: 
- Qua bài văn này em biết được điều gì ?

- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	         Hoạt động của HS


- 1 em đọc bài “Sự tích cây vú sữa” và trả lời câu hỏi của  giáo viên.



- Lớp lắng nghe đọc mẫu 
- §ọc nối tiếp câu, tìm tiếng từ khó  
- Rèn đọc các từ: lặng rồi, vẫn, sao, giấc tròn, suốt đời.






- ®ọc từng đoạn trước lớp.
- Đọc từng đoạn trong nhóm .
Các em khác lắng nghe và nhận xét
- Các nhóm thi đua đọc bài.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài  .



- Theo dõi.
- Lớp đọc thầm bài 
- Lặng rồi ... vì hè nắng oi.

- Mẹ quạt và đưa võng cho con ngủ ngon giấc.
- Người mẹ được so sánh với nhữg hình ảnh gió và ngôi sao . 
- HSKG: Người mẹ có tình thương bao la đối với con.



- Luyện đọc thuộc trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.


- Người mẹ có tình thương bao la đối với con.
- Biết đọc ngắt nhịp bài thơ.



Tiết 2:  Chính tả (nghe viết):   SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. Mục tiêu:     
     - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 
     - Làm được BT2, BT3(a).
II. Phương pháp – Phương tiện:
                                                 - Phương pháp: Đàm thoại, thực hành
                                       - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’






10’









14’




7’














3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc các từ khó cho HS viết 
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Quả trên cây xuất hiện ra sao  ?
- Đoạn văn viết có mấy câu ?
- Những câu văn nào có nhiều dấu phẩy?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa  ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp).


 2.2. Đọc cho hs viết chính tả:
- Yêu cầu nghe rõ từng từ rồi viết vào vở. 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Đọc lại để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Điền vào chỗ trống ng hay ngh:
 - Gọi hai em đọc hai từ mẫu 
- Y/c lớp đọc các từ trong bài, sau khi điền 
Trước những chữ cái nào ta viết ngh mà không viết ng ? 
- Trước những chữ cái nào ta viết ng mà không viết ngh ? 

Bài 3: Điền vào chỗ trống tr / ch:

- Đại diện lên điền
- Yêu cầu lớp làm vào vở.

- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 vũng nước, ngói đỏ, cái chổi, sẽ tới, chim sẻ, ngả mũ.


- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- Lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín.
- Có 4 câu .
- Câu thứ nhất và câu thứ hai có nhiều dấu phẩy.
- Chữ cái đầu câu viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: trổ ra, xuất hiện, sữa trắng trào ra. 

- Nghe viết bài .

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét

Bài 2:
- Tìm những tiếng có nghĩa để điền
vào các ô trống. HS nªu: 
 - ngh: nghi, nghe, nghệ, ...
- ng: ngừ, ngờ, ngở, ngỡ, nga, ngà 
KQ:
 người cha, con nghé, suy nghĩ; ngon miệng. 
Bài 3:  Điền vào chỗ trống tr / ch:
- Đọc yêu cầu đề bài . 
 - Con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát.
- Làm vào vở, chữa bài cả lớp.




                                                                                                                     
                                                                   BUỔI CHIỀU
  Tiết 1: Tập viết:                                 Chữ hoa  K 
 I. Mục tiêu:      
   - Viết đúng chữ hoa K   ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Kề  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Kề vai sát cánh ( 3 lần)
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa K
 III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’








10’





























12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ K và từ  Kề    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ K
- Chữ hoa K gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ K cao mấy « li ?
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa K vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?



- Nêu cách viết nét nối từ K sang ê ?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Kề 
- Yêu cầu viết chữ vào bảng
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.

- Gồm 2 nét.
- Nét 1gồm nét cong trái và nét lượn ngang  
- Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong . 
- Cao 5li rộng 4li .

- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  

- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .

- Chữ cao 2,5 li .chữ  K , h; cao 1 li: :v, a, i, c, n; 1,5 li: t
- Nối nét cuối của chữ K sang chữ ê.
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 
- Thực hành viết vào bảng Kề .


- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở 5 em.

- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                          - Phương pháp: Thực hành
                                             - Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'


8'


8'

6'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: run rẩy, xòa cành, vỗ về.
HĐ2: Đọc câu văn chú ý ngắt hơi theo chỉ dẫn.
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Hãy chọn câu trả lời đúng:

HĐ 4: Điền tiếp ...để hoàn chỉnh câu.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Luyện đọc và lựa chọn
- ý d.
HĐ4:  - Đại diện các nhóm đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bài của bạn.

- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống (tiết 3) 
CHỦ ĐỀ 2: TỰ PHỤC VỤ, VỆ SINH CÁ NHÂN
C: HÀM RĂNG CHẮC KHỎE
I, Mục tiêu:
         - Kiến thức: HS biết nhớ lại các hoạt động vệ sinh cá nhân hằng ngày như:  đánh răng và tắm rửa...
         - Kĩ năng: HS biết  đánh răng và tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân đúng cách .
         - Thái độ: HS có thói quen thích đánh răng vào buổi sáng, buổi trưa sau khi thức dây, buổi tối trước khi đi ngủ. Nhắc bạn biết làm vệ sinh cá nhân luôn sạch sẽ.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi, thực hành.     
                         - Phương tiện:  Vở bài tập, bàn chải, thuốc đánh răng, cốc nước sạch.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'


10'















10'







6.




5'


   2'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu tình huống 2, 3.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Hồi tưởng đánh răng và tắm rửa.
- Hồi tưởng đánh răng:
- Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. Trình bày trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
? Em thường đánh răng khi nào?

? Em bắt đầu dùng bàn chải của em từ khi nào ?
? Em có cảm giác thế nào khi hàm răng em sạch sẽ ? 
? Em có cảm giác thế nào khi hàm răng em không sạch sẽ ?
- Hồi tưởng về vệ sinh cơ thể: (tương tự như khi đánh răng.)
HĐ2:  Bài tập 2: Thực hành đánh răng đúng cách.
 - Cho hs thảo luận nhóm các bước đánh răng.
- Giao nhiệm vụ.
- Mời các nhóm báo cáo
- Nhận xét, chỉh sửa cách đánh răng.

HĐ3:  Bài tập 3:  Ý kiến của em
- Nêu các thói quen cho biết mỗi thói quen đó mang lại lợi ích hay tác hại gì đối với răng miệng của chúng ta.

HĐ4:  Bài tập 4: Tự đánh giá
- Đánh giá về việc giữ vệ sinh theo bảng trang 23.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...
Bài tập 1:  Hồi tưởng
- Dựa theo các câu hỏi a, b, c trang 18, 21 sách RLKNS.



a, Em thường đánh răng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ
b, + Em bắt đầu dùng bàn chải của em từ khi ...
c, Em có cảm giác rất ghê khi hàm răng em bị bẩn. 
+ Em có cảm giác rất thoải mái khi khi hàm răng em sạch sẽ.
- Làm vào sgk trang  18
- Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét
Bài tập 2: Thực hành đánh răng.
- Đọc các bước chải răng đúng cách trang 19.
- Làm việc theo nhóm.
- Thực hành đánh răng theo cặp. 
HS 1 thực hành đánh răng.
HS 2 theo dõi, nhận xét. báo cáo kq và ngược lại.
Bài tập 3: Trao đổi theo cặp.
- Làm bài 3 trang 20 và bài 2 trang 22 vào vở, nêu kq trước lớp.
- Phát biểu nối tiếp, nhận xét ý kiến của bạn.
Bài tập 4: Tự đánh giá
- Đọc y/c của bài, làm bài vào vở.
- Cho hs kiểm tra chéo theo cặp.
- Đọc nội dung lời khuyên. liên hệ.



Ngày soạn: 07/11/2015                                  Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015
 Ngày giảng: 11/11/215                                                 
Tiết 1:  LT và câu:   Từ ngữ về TÌNH CẢM. DẤU PHẨY
(Đ/c Lưu dạy thi GVDG cấp trường)

Tiết 1:  Toán:                               33 – 5
(Đ/c Mai Vân Nhung dạy thi GVDG cấp trường)

                                                                                   BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2) : Luyện viết
Nghe - viết: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                              - Phương pháp: Thực hành
                                                  - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Bà cháu" theo y/c.
- Đọc từng câu, cụm từ cho hs viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.





Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc: MẸ
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Phương pháp: Thực hành           
                                               - Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'


5'


8'


   8'



6'






4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: nắng oi, lời ru, kẽo cà, giấc tròn.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ3: Chọn 3 dòng ghi 3 việc làm của mẹ để con ngủ ngon giấc .
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Chọn những câu trả lời đúng.
- HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
a – Mẹ được so sánh với ngọn gió.
b - Mẹ được so sánh với ngôi sao.
c - Mẹ được so sánh với giấc ngủ.
d, Mẹ được so sánh với tiếng võng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng: nắng oi, lời ru, kẽo cà, giấc tròn.

Bài 2: L đọc ngắt hơi đúng y. câu.
- Đọc theo cặp.
- Thi đọc trước lớp.
Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi, nêu kq


HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.
a – Mẹ được so sánh với ngọn gió.
b - Mẹ được so sánh với ngôi sao.




- 2 hs đọc lại toàn bài.




Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 - 5
I, Mục tiêu:    
     - HS được luyện tập củng cố về số tròn chục trừ đi một số, tìm một số hạng, giải được bài toán có lời văn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                     - Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
                                     - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'

6'






6'




   5'





    5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Đặt tính rồi tính:

HĐ2:Bài tập 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
	SH
	13
	
	

	SH
	5
	8
	26

	Tổng
	
	15
	47


- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ 3: Bài tập 3. Tìm x
x - 5 = 9              x - 7 = 15



HĐ 4: Bài tập 4: Giải bài toán
- Cho hs đọc bài toán, tìm hiểu nd.
- HD chữa bài.




 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành nối vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.
	SBT
	13
	23
	73

	ST
	5
	8
	26

	Hiệu
	8
	15
	47




- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
   x - 5 = 9               x - 7 = 15
        x = 9 – 5               x = 15 - 7
        x = 4                     x = 8
Bài tập 4: 
Bài giải
Na còn số quyển vở là:
13 - 5 = 8 (quyển)
                 Đáp số: a,: 8 quyển vở
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



 
Ngày soạn: 07/11/2015                Thứ  năm ngày 12 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 12/11/215              
   Tiết 1: Toán:                                53 - 15
   I. Mục tiêu: 
          - Biết cách thực hiện phép trừ có có nhớ trong phạm vi 100, dạng 53 - 15.
          - Biết giải toán có một phép trừ dạng 53- 15.
   II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                  -  Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                                   - Phương tiện: Que tính - Bảng phụ
   III. Tiến trình dạy - học:
	5’






10’













8’


7’


7’







3’
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Đặt tính rồi tính: 52 - 3; 22 - 7 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
 2.1. Giới thiệu phép trừ 53 - 15  
- Có 53 que tính bớt đi 28 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có ...que tính ta làm ntn?
 Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả.
- Vậy53que tính bớt 15 que còn mấy que tính 
- Vậy 53 trừ  15 bằng mấy ?
- Viết lên bảng 53 - 15 = 38 
- Gọi HS lên bảng đặt tính và nêu cách tính 
- Nhận xét .        



3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c BT?
- Giáo viên nhận xét đánh giá


Bài 2: Nêu y/c BT?
- Muốn tìm hiệu ta làm như thế nào?
          -- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Tìm x.
    x – 18 = 9   
- Muốn tìm số bị trừ ta làm ntn ?

- Nhận xét, đánh giá 

Bài 4: Vẽ hình.
C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm BT.
- Học sinh khác nhận xét  .



- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .
- Thực hiện phép tính trừ 53 - 15 
- Thao tác trên que tính và nêu còn 38 que tính 
- 53 trừ 15 bằng 38   
 _53     Trừ từ phải sang trái
   15   3 không trừ được 5 lấy              
  38   13 trừ 5 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 
   1thêm 1=2, 5 trừ 2=3, viết 3. 


Bài 1:
- Một em đọc đề bài: TÝnh 
- HS làm bảng con
Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu...
- Nêu cách đặt tính và cách tính đối với các phép tính trên. 
- Nhận xét.
Bài 3: Tìm x.
    x – 18 = 9   
           x = 9 + 18
           x = 27
- 1 em lên bảng thực hiện, lớp làm bảng con.
Bài 4: 







Tiết 2: Chính tả (Tập chép):                 MẸ
I, Mục tiêu: 
        - Chép chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát. 
        - Làm đúng BT2, BT3 (a).
II, Phương pháp, phương tiện:
              - Phương pháp: Hỏi đáp, trưc quan, thực hành.
              - Phương tiện: Vở viết chính tả, sgk, vbttv.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'


19'











9'






4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Thi viết tiếng bắt đầu bằng  x/s.
- Nhận xét.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy câu?
- Cuối mỗi câu có dấu gì?
- Chữ đầu của mỗi câu được viết ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: yê/ ya

- Bài 3:  r, d hay gi?
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 
+ x:  xách túi. 
+ s: chim sẻ, sương muối, sẽ, ...


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn viết có 6 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm, dấu phẩy.
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.

- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nhìn sách chép bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.


- Bài 2: Lời ru, quạt, gió,ngoài kia, giấc tròn. 
- Bài 3: -  rao – giao 
             - giặt – rặt
- Nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Tập làm văn:                       GỌI ĐIỆN
I. Mục tiêu: 
       - Đọc hiểu bài Gọi điện, biết một số thao tác gọi điện thoại; trả lời được các câu hỏi về thứ tự các việc cần làm khi gọi ĐT, cách giao tiếp qua điện thoại (BT1).
       - Viết được 3,4 câu trao đổi qua điện thoại theo 1 trong 2 nội dung nêu ở BT (2).
II, Phương pháp, phương tiện:
     - Phương pháp: Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin. đóng vai.
     - Phương tiện: sgk, vở tập làm văn
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	  6'






  1'





  14''

















  12'





  5'
	A. Mở đầu:  
- 1. ổn định:                                                 
- 2. KT bài cũ: 
- 2hs kể về ông (bà) của mình cho các bạn nghe.
- Ở dưới lớp nghe và nhận xét bạn.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá:
- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ thực hành nói .
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài 1: Đọc y/c BT
- Gọi hs đọc bài Gọi điện  

- HD hs trả lời từng câu
a, Sắp xếp lại thứ tự các việc phải làm khi
(1) Tìm số máy của bạn trong sổ.
(2) Nhấc ống nghe lên.
(3) Nhấn số.
b, Tìm hiểu các tín hiệu sau nói điều gì ?
- "Tút" ngắn liên tục ....
- "Tút" dài ngắt quãng: ...
c, Nếu bố của bạn nhấc máy, ...
- Nhận xét, KL.
Bài 2:  Yêu cầu HS đọc đề.
- Cho hs làm bài vào VBTTV.
- Gọi vài hs đọc bài làm tại lớp, nhận xét, chữa bài.
C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	


- Hai em kể.








- Bài 1: Làm miệng.
- HS đọc đề bài 
- Lớp đọc thầm lại bài.TLCH: a,b,c.
- Nhận xét kq của bạn.












Bài 2: Viết
- Đọc yêu cầu rồi chọn 1 trong 2 ý a
hoặc b. để viết 4 – 5 câu trao đổi qua ĐT.



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt (Tiết 4): LV CHỮ HOA I, K
 I, Mục tiêu: 
     - Luyện viết các chữ hoa I, K cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      - Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     - Phương pháp: Thực hành
     - Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'


5'



10'




10'



5'




4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ I và K.
HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1: 
- 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa I và K.
HĐ3:  - Viết bài

HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 





Ngày soạn: 07/11/2015                Thứ  sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 13/11/215              
   TiÕt 1: Toán:                                LUYỆN TẬP (trang 60)
                       (Đ/c Lưu dạy thi GVDG cấp trường)

Tiết 4: Ôn toán ( tiết 2):                     33 – 5;  53 - 15
I. Mục tiêu:
     - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33 - 5; 53 – 15. 
     - Đặt tính rồi tính, biết số bị trừ và số trừ; Tìm được số hạng chưa biết ;tìm được số bị trừ chưa biết.
      - Vận dụng vào giải toán có lời văn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Phương pháp: Luyện tập. 
                          - Phương tiện: Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'



7'

    7'




6'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài tập 1:.Nối (theo mẫu) 
- Y/c hs đọc rồi nối phép tính vào vở.


HĐ2: Bài tập 2. Đặt ính rồi tính
- cho hs thực hiện vào vở.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ3:  Bài tập 3: Tìm x 
- Đọc bài toán rồi giải.
- Y/c hs đọc y/c rồi giải vào vở.


HĐ4:  Bài tập 4. Giải miệng.
- Đọc y/c bài, rồi nêu kq.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.



C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe

HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 
- 1 em lên bảng làm.
HĐ3:  Bài tập 3. Tìm x
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
x + 9 = 63         x - 16 = 8
       x = 63 – 9          x = 16 + 8
        x =  54               x = 24
HĐ4:  Bài tập 4. 
 - Trao đổi theo cặp, trình bày kq             
                  Bµi giải
Cô giáo còn lại số bút chì là :
           53 - 26 = 27 (chiếc )
                Đ¸p sè : 27 chiếc bút chì 

- Chép đầu bài vào vở.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 12
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần12.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 13: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng Ngày Nhà Giáo VN. 

                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM





                                                          Tuần  13
Soạn:   14/11/2015                                                       
Giảng: 16/11/2015                                        Thứ hai ngày16 tháng 11 năm 2015
TiÕt 1: Chào cờ                    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
 Tiết 2, 3 : Tập đọc:                      BÔNG HOA NIỀM VUI (tiết 1+2)
I, Mục tiêu:
      - Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài. Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện.(TL được các CH trong SGK)
*KNS - Thể hiện sự cảm thông; Xác định giá trị; Tự nhận thức về bản thân.
       - Tìm kiếm sự hỗ trợ.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp:  Trải nghiệm, TL nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’

6’




12’















12’




3’




7’






15’
















15’


2’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc: “ Mẹ”     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. Đọc mẫu:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu


2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: Lộng lẫy, chần chừ; nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn.
- Yêu cầu đọc từng câu lần 2. NX
- Đọc nối tiếp từng đoạn

- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.



- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.

- Giải nghĩa từ: Lộng lẫy, chần chừ; nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét 
 C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá chung.
Tiết 2
A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:   
- Y/c đọc lại bài T.1 
- Nhận xét. 
B. Hoạt động dạy – học:
1. Khám phá
2. Kết nối
2.1. HD Tìm hiểu bµi 
- Yêu cầu lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi :
+ Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì ?
+ Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui ?

+ Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào ?


+ Theo em bạn Chi có đức tính gì đáng quý ?

2.2.  Luyện đọc lại truyện:
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc gữa các nhóm. 
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.
 C. Kết luận:
- Qua câu chuyện này em biết được điều gì?
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới: 
	      Hoạt động của HS


- 2HS lên bảng  đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên.




- Lớp lắng nghe đọc M.
- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: Vườn hoa, lộng lẫy, bỗng chần chừ, đã dạy dỗ, hiếu thảo.





- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài:  
 Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn.
 Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.



- Các nhóm thi  đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc thuộc bài cá nhân. 






- 3- 4 HS đọc bài





-  HS đọc thầm. TLCH  
+ Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa định hái hoa để tặng bố.
+ Chi không dám tự hái bông hoa NV vì không ai được ngắt hoa trong trường...
+ Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói: em hẫy hái thêm hai bông hoa nữa, một bông cho mẹ,.., ....hiếu thảo.
+ Bạn Chi có đức tính hiếu thảo với cha mẹ và biết giữ vườn hoa của trường.

- Đọc nối tiếp trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- HS phát biểu: Tình cảm yêu thương sâu nặng của người con dành cho cha mẹ. 




Tiết 4: Toán:                       14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 - 8  (t- 61)
I. Mục tiêu:     
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14 – 8, lập được bảng 14 trừ đi một số.
- Biết giải bài toán có 1 phép trừ  dạng 14 – 8 (Bài 1(2 cột đầu), Bài 3, Bài 4).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                              - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                               - Phương tiện: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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  6'


   3’

	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:    x - 6 = 8 
- Đọc quy tắc tìm số bị trừ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
 2.1. Giới thiệu phép trừ 14 - 8  
- Có 14 que tính bớt đi 8 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có bao nhiêu qt ta làm ntn?
- Vậy 14 q.tính bớt 8 q.tính còn mấy que tính?
- Vậy 14  trừ 8 bằng mấy ?
 Viết 14 - 8 = 6 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách tÝnh.

3. Luyện tập:
Bài 1: Tính, Nêu y/c bài tập.
  94      64      44      72      53   _74
    6        9        7       8         5       6

  - Em vận dụng công thức nào để tính ?
Bài 3: Nêu y/c bài tập
  - Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Bài toán thuộc dạng toán gì ?
- Y/c làm bài vào vở. 1 hs làm vào bảng phụ. trình bày trên bảng lớp.




- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 4: Yêu cầu hs đọc, cho biết:  

   a, + 7 = 34        b, x – 14 = 36



- GV nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận: 
- Bài học hôm nay các em vận dụng được kiến thức gì đã học ?
 - NX đánh giá tiết học. 
	

- HS lên bảng làm bài.
- HS dưới lớp đọc quy tắc.  
- HS khác nhận xét  



- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 14 - 8
- Thao tác trên que tính và nêu  còn 6 que tính 
- 14  trừ 8  bằng 6 
 _ 14      Viết 14 rồi viết 8  
      8       Viết dấu trừ và vạch  
      6    kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái, 4 không trừ được 8 lấy 14 trừ 8 bằng 6. Viết 6, nhớ 1. 1trừ 1 bằng 0.

Bài 1:  Hs thực hiện vào bảng con.
      94          64            44      
       6             9              7              
     78           55            37    
          
- Phát biểu 2 em.
Bài 3: §ọc y/c bài sách giáo khoa. 
 - Đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- Tự làm vào vở .
- Một em làm bảng phụ lên tr/ bày.
                         Bài giải
Nhà bạn Li có số con gà là:
                34 - 9 = 25 ( con gà ) 
                     Đ/S : 25 con gà
- Nhận xét bài nhóm bạn.

 Bài 4: Nêu cách tìm số hạng và số bị trừ. thực hiện vào phiếu BT.
 a, + 7 = 34         b, x – 14 = 36
        x = 34 – 7               x = 36 + 14
        x = 27                     x = 50


- Bài học hôm nay em được vận dụng  kiến thức 14 trừ đi một số để thực hiện các phép tính.




Ngày soạn: 14/11/2015                               Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2015
 Ngày giảng: 17/11/215                                                 
 Tiết 1: Toán:                                   34 – 8  (t 62)
 I. Mục tiêu:     
      - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 dạng 34 – 8.
      - Biết tìm số hạng chưa biết của 1 tổng, tìm số bị trừ.
      - Biết giải bài toán về ít hơn.(Bài 1 (cột 1, 2 , 3), Bài 3, Bài 4).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                                 - Phương tiện: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'

10'










6'


6'


  6'







5'
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Đọc bảng trừ 14 trừ đi một số
- Giáo viên nhận xét đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
- Giới thiệu phép trừ 34 - 8  
- Có 34 que tính bớt đi 8 que tính. Còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có ... que tính ta làm ntn?
- Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả 
- Vậy34 q.tính bớt 8 qtính còn mấy que t?
- Vậy 34 trừ 8 bằng mấy ? 34 - 8 = 26 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách  làm của mình .
- Nhận xét.
3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c của BT 
       
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Nêu y/c của BT 
- Y/c HĐ nhãm    

Bài 3: Đọc bài toán hỏi:
- Bài toán cho biết gì  ? 
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Yêu cầu tự tóm tắt và giải bài vào vở.
- Nhận xét, đánh giá. 



C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- VN học và làm BT. Xem trước: 54 - 18
	

- HS nêu bảng 14 trừ đi một số 
- Học sinh khác nhận xét  




- Q. s và lắng nghe và p.tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 34 - 8
- Thao tác trên que tính và nêu còn 26 que tính 
- 34 trừ 8 bằng 26   
  34     Trừ từ phải sang trái
-   8     4 không trừ được 8 lấy 14 
  26     trừ 8 bằng 6. Viết 6 , nhớ 1. 
           3 trừ 1 bằng 2 viết 2.      
- TÝnh. 
- HS làm bảng con
- NX
- Đặt tính rồi tính hiệu. 
- HS làm theo nhóm. Trình bày
- NX
- Đọc đề .Hs làm vào vở 
- Có 34 nhãn vở cho đi  9 con gà 
- Hỏi còn lại bao nhiêu con gà 
                     Bµi giải 
         Số con gà còn lại là :
              34 - 9  = 25 ( con gà )
                   Đ¸p sè : 25 con gà.
- HS nhắc lại ND bài vừa häc.




Tiết 3: Tập đọc:                            QUÀ CỦA BỐ 
 I. Mục tiêu:     
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở những câu văn có nhiều dấu câu.
- Hiểu ND: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con. (TL được CH trong SGK).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
    - Phương pháp : Trực quan, thảo luận nhóm trình bày ý kiến cá nhân
       - Phương tiện: Bảng phụ. Tranh minh họa
III. Tiến trình dạy - học
	TG
5’








17’
















10’










5’



3'
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: y/c đọc bài và TLCH về nội dung bài “Bông hoa Niềm Vui”.       
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu: HS quan sát tranh 
2. Kết nối: 
 2.1.Luyện đọc:
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài  
- Đọc nối tiếp từng câu 



- Đọc từng đoạn : 
- HD ngắt giọng: Y/c đọc đúng ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Giải nghĩa : Thúng câu, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo,cá xộp,  cá chuối, xập cành,, con muỗm, mốc thếch .
- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh  
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
- Thi đọc: Mời các nhóm thi đua đọc 
- Đọc đồng thanh: Y/c đọc ĐT cả bài.
2.2. Tìm hiểu bài:
- GV đọc lại bài.
- Y/c lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
 - Quà của bố đi câu về có những gì ?

- Quà của bố đi cắt tóc về có những gì ?
- Những từ ngữ nào cho thấy các con rất thích những món quà của bố ?
- Vậy theo em phải làm gì để đáp lại tình yêu của bố ?
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm.
- Thi đọc Thi đọc diễn cảm trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá
C. Kết luận: 
- Qua bài văn này em biết được điều gì ?

- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	         Hoạt động của HS


- 1 em đọc bài “Bông hoa Niềm Vui” và trả lời câu hỏi của  giáo viên.



- Lớp lắng nghe đọc mẫu 
- §ọc nối tiếp câu, tìm tiếng từ khó  
- Rèn đọc các từ: cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, cá chuối quẫy tóe nước, con muỗm, mốc thếch.

- Mở hòm dụng cụ ... ngó ngoáy.





- ®ọc từng đoạn trước lớp.
- Đọc từng đoạn trong nhóm .
Các em khác lắng nghe và nhận xét
- Các nhóm thi đua đọc bài.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài  .

- Theo dõi.
- Lớp đọc thầm bài 
- Cà cuống, niềng niễng đực, (cái), hoa sen, cá sộp, cá chuối.
- Con xập xành, muỗm, con dế.
- Quà của bố làm anh em tôi giàu quá. 
- HSKG: Người bố có tình thương bao la đối với con.

- Luyện đọc thuộc trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.


- Người bố có tình thương bao la đối với con.




Tiết 2:  Chính tả (TC):         BÔNG HOA NIỀM VUI
I. Mục tiêu:     
     - Nhìn chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 
     - Làm được BT2, BT3(a).
II. Phương pháp – Phương tiện:
                                                 - Phương pháp: Đàm thoại, thực hành
                                       - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’












14’





7’













3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần iê/ yê/ uya.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn tập chép:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Đoạn viết là lời nói của ai nói với ai  ?


- Đoạn văn viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?

- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?

- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp).

 2.2.  Cho hs chộp bài chính tả:
- Yêu cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Tìm những từ chứa tiếng có vần iê/ yê:




Bài 3: Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp:
- b, mỡ - mở; nữa – nửa.
- Đại diện lên điền
- Yêu cầu lớp làm vào vở.

- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, Yến, khuya.


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài

- Đoạn viết là lời nói của cô giáo nói với Chi.  
- ... có 3 câu.
- Dấu gạch ngang, dấu phẩy, dấu chấm than và dấu chấm.
- Chữ Chi và các chữ cái đầu câu phải viết hoa .
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: nữa Chi ạ, dạy dỗ, hiếu thảo.

- Nhìn SGK chép đoạn văn y/c viết bài chính tả.

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét

Bài 2:
- a, Trái nghĩa với khỏe: yếu
- b, Chỉ con vật nhỏ sống thành đàn, làm việc chăm chỉ: kiến
- c, Cùng nghĩa với bảo ban: góp ý kiến.
Bài 3:  Trao đổi theo cặp cùng bàn
- Làm vào vở, chữa bài cả lớp.
- b, + Bánh trưng rán nhiều mỡ.
 + Em mở cửa đón mẹ về.
 + Bé ăn thêm 2 thìa bột nữa.
 + Em chia một nửa bánh cho bạn.


                                                                                                                     
                             



                                      BUỔI CHIỀU
  Tiết 1: Tập viết:                                 Chữ hoa  L 
 I. Mục tiêu:      
   - Viết đúng chữ hoa L   ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Lá  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Lá lành đùm lá rách ( 3 lần)
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa L
 III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’








10’
































12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ K và từ  Kề    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ L
- Chữ hoa L gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ L cao mấy « li ?


- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa L vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?



- Nêu cách viết nét nối từ L sang a ?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Lá 
- Yêu cầu viết chữ vào bảng
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.

- ... gồm 1 nét.
- Nét 1gồm nét cong trái và nét lượn ngang  
- Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong . 
- Cao 5li rộng là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.

- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .

- Chữ cao 2,5 li .chữ  L, l, h;
- Chữ cao  1 li: :a, u c, n;, m 
- Chữ cao 1,25 li:: r
- Chữ cao : 2 li : đ
- Nối nét cuối của chữ L sang chữ a.
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 
- Thực hành viết vào bảng Lá .


- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở 5 em.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     BÔNG HOA NIỀM VUI
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                      - Phương pháp: Thực hành
                                        - Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'


8'


8'


6'




3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: lộng lẫy, chần chừ, cúc đại đóa.
HĐ2: Đọc câu văn chú ý ngắt hơi theo chỉ dẫn/.
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Đọc phân biệt lời người kể và lời  nhân vật:
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.


C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

HĐ4:  1 hs  đọc trước lớp. cả lớp theo dõi.
- Trao đổi nhóm, nêu kq.
+ Các ý: a, b, c, d.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .






Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống (tiết 1)  CHỦ ĐỀ 3: TỰ  BẢO VỆ MÌNH
I, Mục tiêu:
         - HS biết các loài vật có thể gây thương tich cho người.
         - Biết phòng tránh bị thương do các con vật. 
         - HS biết nơi ở của các con vật đó.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi, thực hành.     
                       - Phương tiện:  Vở bài tập, tranh ảnh trong sgk.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'



15'




15'








5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Để cho cơ thể khỏe mạnh chúng ta cần làm gì ?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Ý kiến của em
- Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. Trình bày trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
HĐ2:  Bài tập 2: Cách phòng tránh bị thương do các con vật.
 - Cho hs thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh bị thương do các con vật.
- Mời các nhóm báo cáo
- Nhận xét, chỉ rõ cho hs về từng loài vật có thể gây thương tích cho con người.
- Y/c hs làm bài vào VBT.
C, Kết luận:- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 1: (trang 24)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn điền  dấu + vào dưới các tranh.
- Làm vào sgk trang  24.
- Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét
Bài tập 2: 
- thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh bị thương do các con vật.
- Làm việc theo nhóm. Đ D các nhóm lên báo cáo – nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Chưa bài vào vở, nếu có kq sai.




Ngày soạn: 14/11/2015                                  Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2015
 Ngày giảng: 18/11/215                                                 
Tiết 1:  LT và câu:    TỪ NGỮ VỀ  CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH. 
CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ?
I. Mục tiêu:     
        - Nêu được 1 số từ ngữ chỉ công việc gia đình. 
        - Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai làm gì ? 
        - Biết chọn các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu Ai là gì ?
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                             - Thực hành, trình bày ý kiến cá nhân, trò chơi
                                - Bút dạ. Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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5’
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Gọi 2 em lên bảng .
- NX đánh giá bài làm học sinh  
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: Giới thiệu bài: Hôm nay chóng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ về công việc trong nhà và câu kiểu Ai là gì ? 
2. Kết nối: 
3. Thực hành: 
- Bài tập 1: Hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ.   
- Cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
Bài tập 2: 
- Chia lớp thành 2 nhóm. Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy, một bút dạ. 
	Câu 
	Ai
	Làm gì?

	Chi đến tìm bông cúc màu xanh.
	Chi
	 đến tìm bông cúc màu xanh.

	Cây xòa cành ôm cậu bé.
	
	

	Em học thuộc bài thơ.
	
	

	Em làm ba bài tập Toán.
	
	


- Mời các nhóm trình bày bài của nhóm mình , các nhóm khác lắng nghe bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá.
Bài tập 3: Chọn và xếpcác từ ở ba nhóm sau thành câu:
	1
	2
	3

	Em, chị em, Linh, cậu bé
	Quét dọn, giặt, xếp, rửa
	Nhà cửa, sách vở, bát đũa, quần áo



C. Kết luận:
- Em thường làm gì để giúp gia đình ?

Trong câu em vừa nói từ nào trả lời câu hỏi Ai ? làm gì ?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết  học. 
- Dặn về nhà học bài, xem trước bài mới: 
	

- Đặt câu với từ kính mến.
 Ông bà kính mến. 



- Lắng nghe.


Bài tập 1: Trao đổi nhóm đôi
- Đại diện nhóm trình bày. các nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung.
- HS thảo luận nhóm: 2 nhóm
	Câu 
	Ai
	Làm gì?

	Chi đến tìm bông cúc màu xanh.
	Chi
	đến tìm bông cúc màu xanh.

	Cây xòa cành ôm cậu bé.
	Cây
	xòa cành ôm cậu bé.

	Em học thuộc bài thơ.
	Em
	học thuộc bài thơ.

	Em làm ba bài tập Toán.
	Em
	làm ba bài tập Toán.


- HS nêu yêu cầu: Hs làm vµo phiếu. trình bày trước lớp.

Bài tập 3: Làm vào VBTTV.
	Ai
	Làm gì?

	Em
	Quét dọn nhà cửa.

	Chị em
	Giặt quần áo.

	Linh
	Rửa bát đũa.

	Cậu bé 
	xếp sách vở.


- Nối tiếp đọc bài làm trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung.
- Em thường trông em giúp mẹ.
....




Tiết 1:  Toán:                               54 – 18
I. Mục tiêu: 
        - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 – 18.
        - Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm đơn vị đo dm.
        - Biết vẽ hình tam giác cho sẵn 3 đỉnh. (Bài 1(a), Bài 2 (a, b), Bài 3, Bài 4).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                            -  Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                             - Phương tiện: Que tính - Bảng phụ
 III. Tiến trình dạy - học:
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	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Đặt tính rồi tính: 34 - 8; 44 - 7 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
 2.1. Giới thiệu phép trừ 54 - 18  
- Có 54 que tính bớt đi 18 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có ...que tính ta làm ntn?
 Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả.
- Vậy54que tính bớt 18 que còn mấy que tính 
- Vậy 54 trừ  18 bằng mấy ?
- Viết lên bảng 54 - 18 = 36 
- Gọi HS lên bảng đặt tính và nêu cách tính 
- Nhận xét .        

3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c BT?
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Nêu y/c BT?
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở, chữa bài.
- Muốn tìm hiệu ta làm như thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Cho hs đọc bài toán, HD tìm hiểu bài toán, gọi 1 hs lên bảng giải.
- Nhận xét, đánh giá 
Bài 4: Vẽ hình.


C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm BT.
- Học sinh khác nhận xét  .



- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .
- Thực hiện p. tính trừ 54 - 18 
- Thao tác trên que tính và nêu còn 38 que tính 
- 54 trừ 18 bằng 36   
 _54    Trừ từ phải sang trái
   18   4 không trừ được 8 lấy              
   36   14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 
   1thêm 1=2, 5 trừ 2=3, viết 3. 

Bài 1: TÝnh
- HS làm bảng con.
Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu...
- Nêu cách đặt tính và cách tính đối với các phép tính trên. 
- Nhận xét.

Bài 3: - 1 em lên bảng thực hiện, lớp làm vào vở.

Bài 4: Làm vào sgk








                                                                                   BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2) : Luyện viết
Nghe - viết: BÔNG HOA NIỀM VUI
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                              - Phương pháp: Thực hành
                                                  - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Bông hoa Niềm Vui" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc: QUÀ CỦA BỐ
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Phương pháp: Thực hành           
                                               - Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc .
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: cà cuống, niềng niễng, xập xành, muỗm, cá sộp, quẫy, thao láo, mốc thêch, ngó ngoáy.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ3: Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc vào VBT theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Chọn những câu trả lời đúng.
- HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
a .- Các con rất thích quà của bố cho.
b – Quà của bố rất lạ.
c – Quà của bố rất nhiều.
C, Kết luận:  Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng: nắng oi, lời ru, kẽo cà, giấc tròn.

Bài 2: L đọc ngắt hơi đúng y/ câu.
- Đọc theo cặp.
- Thi đọc trước lớp.
Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi, nêu kq
	Quà của bố đi câu về 
	Quà của bố đi cắt tóc  về 

	cà cuống, niềng niễng, hoa sen, cá sộp, cá chuối
	xập xành, muỗm, dế đực.


HĐ4: Làm bài cá nhân vàoVBTTV, chữa bài.
C, Quà của bố rất nhiều.




Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ 14 - 8
I, Mục tiêu:    
     - HS được luyện tập củng cố về 14 trừ đi một số, đặt tính rồi tính; tìm một số hạng, số bị trừ, giải được bài toán có lời văn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                     - Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
                                     - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

7'

6'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  

HĐ2:Bài tập 2. Đặt tính rồi tính:
	SH
	12
	
	

	SH
	5
	8
	26

	Tổng
	
	14
	47


- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ 3: Bài tập 3. Tìm x
x + 5 = 24              x - 23 = 47



HĐ 4: Bài tập 4: Giải bài toán
- Cho hs đọc bài toán, tìm hiểu nd.
- HD chữa bài.




 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành nối vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.
	SBT
	12
	22
	73

	ST
	5
	8
	26

	Hiệu
	7
	14
	47



- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
   x + 5 = 24               x - 23 = 47
        x = 24 – 5               x = 47 - 23
        x = 19                     x = 24
Bài tập 4: 
Bài giải
Số cây cam trong nhà bà là:
24 - 8 = 16 (cây)
                 Đáp số: a,: 16 cây cam
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



 
Ngày soạn: 14/11/2015                Thứ  năm ngày 19 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 19/11/215              
   Tiết 1:     Toán                LUYỆN TẬP (tr 64)
   I. Mục tiêu: 
        - Thuộc bảng 14 trừ đi 1 số. Thực hiện được phép trừ dạng 54 – 1
        - Tìm số bị trừ hoặc tìm số hạng chưa biết. Biết giải bài toán có 1 phép trừ dạng 54 – 18. (Bài 1, Bài 2 (cột 1, 3), Bài 3 (a), Bài 4)
   II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                             -  Phương pháp:  thực hành
                                             - Phương tiện: SGK, VBTT
   III. Tiến trình dạy - học:
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	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Đặt tính rồi tính: 52 - 3; 22 - 7 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
Bài 1: Nêu y/c BT?
- Giáo viên nhận xét đánh giá

- BT 1 em vận dụng vào bảng nào để tính.

Bài 2: Nêu y/c BT?
- Nhận xét, tuyên dương.


Bài 3: Tìm x.
    x – 24 = 34   
- Muốn tìm số bị trừ ta làm ntn ?

- Nhận xét, đánh giá 


Bài 4: Đọc tìm hiểu bài toán.
- Cho hs kiểm tra chéo bài của bạn



C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm BT.
- Học sinh khác nhận xét  .



Bài 1: Tính nhẩm
- Một em đọc y/c của bài
- HS làm vào Sgk, nối tiếp nêu kết quả. 
- Nhận xét.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
- Nêu cách đặt tính và cách tính đối với các phép tính trên. 
- Nhận xét.
Bài 3: Tìm x.
    x – 24 = 34   
           x = 34 + 24
           x = 58
- 1 em lên bảng thực hiện, lớp làm bảng con.
Bài 4:            Bài giải
Cửa hàng đó có số bóng bay là:
84 – 45 = 39 (máy bay)
                   Đ/s: 39 máy bay




Tiết 2: Chính tả (nghe viết):      QUÀ CỦA BỐ
I, Mục tiêu: 
       - Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có nhiều dấu câu. Làm được BT 2, 3a.
II, Phương pháp, phương tiện:
              - Phương pháp: Hỏi đáp, trưc quan, thực hành.
              - Phương tiện: Vở viết chính tả, sgk, vbttv.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Thi viết tiếng bắt đầu bằng  iê/yê.


- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn viết chính tả.
- Gọi hs đọc lại đoạn văn viết c/ tả.
- Đoạn viết có mấy câu?
- Có những dấu gì?

- Chữ đầu của mỗi câu được viết ntn?

- Đoạn văn cần trình bày ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Đọc cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.
HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: iê/ yê
- Bài 3: d hay gi?
- Gọi 1-2 em đọc lại bài đã chữa trước lớp.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 
+iê:  niên, tiến, diễn. 
+ yê: yến, yên, Thuyên, ...


- Lắng nghe


- Theo dõi.

- Đoạn viết có 4 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, ba chấm.
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.
- Đầu đoạn văn viết tụt vào 1 ô vở.
- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nghe rõ viết bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.



- Bài 2: câu chuyện, yên lặng, viên gạch,luyện tập. 
- Bài 3: Làm vào VBTTV.
         -  dăng – dung dẻ 
         - dắt – trời - dê
- Nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Tập làm văn:                      KỂ VỀ GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu: 
      - Kể về gia đình của mình theo gợi ý cho trước.  
      - Viết được 1 đoạn văn ngắn ( 4 – 5 câu) theo nội dung BT1.
KNS: 
       - Xác định giá trị; Tự nhận thức bản thân; Tư duy sáng tạo.
       - Thể hiện sự cảm thông.
II, Phương pháp, phương tiện:
     - Phương pháp: Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin.
     - Phương tiện: sgk, vở tập làm văn
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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  14''














  12'





  5'
	A. Mở đầu:  
- 1. ổn định:                                                 
- 2. KT bài cũ: 
- 2hs kể về ông (bà) của mình cho các bạn nghe.
- Ở dưới lớp nghe và nhận xét bạn.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá:
- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ thực hành nói .
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài 1: Đọc y/c BT
- Gọi hs đọc y/c bài 1 và các CH gợi ý.  

- HD hs trả lời từng câu.
VD:  Gia đ em có bốn người. Bố mẹ em 
đều làm nghề nông dân. Chị em học ở
 trường Nội
 Trú  Bắc Kạn. Còn em đang học lớp 2A 
trường Tiểu học và THCS Tân Sơn. GĐ 
em hòa thuận. Em rất hạnh phúc khi được sống trong một GĐ như vậy.
- Nhận xét, KL.
Bài 2:  Yêu cầu HS đọc đề.
- Cho hs làm bài vào VBTTV.
- Gọi vài hs đọc bài làm tại lớp, nhận xét, chữa bài.
C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	


- Hai em kể.








- Bài 1: Làm miệng.
- HS đọc đề bài 
- Lớp đọc thầm lại bài.TLCH: a,b,c.
- Nhận xét kq của bạn.










Bài 2: Viết
- Đọc yêu cầu để viết 4 – 5 câu về 
GĐ em.
- Nối tiếp nhau đọc bài trước lớp.
- Nghe, nhận xét, bổ sung bài cho 
nhau.




Tiết 4: Ôn Tiếng Việt (Tiết 4)  LV:  KỂ VỀ GIA ĐÌNH
 I, Mục tiêu: 
     - Kể về gia đình của mình theo gợi ý cho trước.  
      - Viết được 1 đoạn văn ngắn ( 4 – 5 câu) theo nội dung BT1.
II, Phương pháp, phương tiện:
     - Phương pháp: Thực hành
     - Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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  5'
	A. Mở đầu:  
- 1. ổn định:                                                 
- 2. KT bài cũ: 
- 2hs kể về ông (bà) của mình cho các bạn nghe.
- Ở dưới lớp nghe và nhận xét bạn.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá:
- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ thực hành nói .
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài 1: Đọc y/c BT
- Gọi hs đọc y/c bài 1 và các CH gợi ý.  

- HD hs trả lời từng câu
- Nhận xét, KL.
Bài 2:  Yêu cầu HS đọc đề.
- Cho hs làm bài vào VBTTV.
- Gọi vài hs đọc bài làm tại lớp, nhận xét, chữa bài.











C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	


- Hai em kể.








- Bài 1: Làm miệng.
- HS đọc đề bài 
- Lớp đọc thầm lại bài.TLCH: a,b,c.
- Nhận xét kq của bạn.
Bài 2: Viết
- Đọc yêu cầu để viết 4 – 5 câu về 
GĐ em.
- Nối tiếp nhau đọc bài trước lớp.
- Nghe, nhận xét, bổ sung bài cho 
nhau.
VD:  Gia đ em có bốn người. Bố mẹ em 
đều làm nghề nông dân. Chị em học ở
 trường Nội
 Trú  Bắc Kạn. Còn em đang học lớp 2A 
trường Tiểu học và THCS Tân Sơn. GĐ 
em hòa thuận. Em rất hạnh phúc khi được sống trong một GĐ như vậy.





Ngày soạn: 14/11/2015                Thứ  sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 2011/215              
   TiÕt 1: Toán:                 15,16,17,18 TRỪ ĐI MỘT SỐ (trang 65)
I. Mục tiêu:
      - Biết cách thực hiện các phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100. Lập được bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. (Bài tập 1)
II, Phương pháp, phương tiện:
               - Phương pháp: Trực quan, luyện tập thực hành.
               - Phương tiện: Bảng phụ, sgk, vbtt.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

12'




7'




8'









   5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  HD hs thực hiện lập công thức các phép trừ.

- Gọi vài em đọc thuộc trước lớp.
- Cho lớp nhận xét.
Bài 1: Tính
a,  _15      _15    _15    _15     _ 15
          8         9       7         6          5
        

Bài 1: Thực hiện vào phiếu bài tập, 
Trình bày, nhận xét chéo nhau.
b,  _16      _16    _16    _17     _ 17
         9          7       8         8          9


c,  _18      _13    _12    _14     _ 20
         9          7       8         6          8

- HD chữa bài.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe


- Thành lập và đọc thuộc các công thức 
15, 16, 17, 18 trừ đi một số.


- Bài 1: Thực hành nối vào bảng con nhận xét.
a,  _15      _15    _15    _15     _ 15
         8          9       7         6          5
         7          6        8        9        10
Bài 1: Thực hiện vào phiếu bài tập
a,  _16      _16    _16    _17     _ 17
         9          7       8         8          9
         7          9       8          9         8
c,  _18      _13    _12    _14     _ 20
         9          7       8         6          8
         9          6       4         8        12
- Nhận xét, đánh giá bài của nhóm bạn.




Tiết 4: Ôn toán ( tiết 2):    15,16,17,18 TRỪ ĐI MỘT SỐ
I. Mục tiêu:
     - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 15 - 7; 16 – 9. 
     - Đặt tính rồi tính, biết số bị trừ và số trừ; Tìm được số hạng chưa biết ;tìm được số bị trừ chưa biết.
      - Vận dụng vào giải toán có lời văn và vẽ được HTG.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                          - Phương pháp: Luyện tập. 
                          - Phương tiện: Vở bài tập củng cố kiến thức kĩ năng.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


7'



7'


7'





6'







3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài tập 1:.Tính nhẩm 
- Y/c hs đọc rồi nối tiếp nêu kq phép tính.

HĐ2: Bài tập 2. Đặt ính rồi tính
- cho hs thực hiện vào vở.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ3:  Bài tập 3: Tìm x 
- Đọc bài toán rồi giải.
- Y/c hs đọc y/c rồi giải vào vở.



HĐ4:  Bài tập 4. Giải vào vở.
- Đọc y/c bài, tìm hiểu ND, rồi giải.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.



C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Cả lớp kiểm tra chéo..



- Lắng nghe



HĐ1:  Bài tập 1. 
- Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu KQ.
 - Nhận xét bạn.
HĐ2:  Bài tập 2.
- Thực hiện vào vở BTT, 
- 1 em lên bảng làm.
HĐ3:  Bài tập 3. Tìm x
Cả lớp thực hiện vào vở, 1 em lên bảng làm bài, chữa bài.
x + 9 = 24         x - 16 = 32
       x = 24 – 9          x = 32 + 16
        x =  15               x = 48
HĐ4:  Bài tập 4. 
 - Trao đổi theo cặp, trình bày kq             
                  Bµi giải
Đoạn dây điện còn lại là :
           64 - 18 = 46 (dm )
                Đ¸p sè : 46 dm 

- Chép đầu bài vào vở.


Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 13
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần13.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 14: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Triển khai thi đua chào mừng Ngày thành lập Quân đội VN 22/ 12. 

                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM



                                                          Tuần  14
Soạn:   21/11/2015                                                       
Giảng: 23/11/2015                         Thứ hai ngày23/11 tháng 27/11 năm 2015
TiÕt 1: Chào cờ                    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
 Tiết 2, 3 : Tập đọc:              CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA (tiết 1+2)
I, Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh. Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu nhau (TL được câu hỏi 1,2,3,5).	
II, Phương tiện day học:
- Phương pháp: Đ/ não, trải nghiệm, TL nhóm, tr/bày ý kiến cn, p/ hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’


6’


12’









12’




3’




7’






15’






15’


2’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc: “ Qùa của bố”     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. Đọc mẫu:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu

2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.

- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
 C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá chung.
Tiết 2
A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:   
- Y/c đọc lại bài T.1 
- Nhận xét. 
B. Hoạt động dạy – học:
1. Khám phá
2. Kết nối
2.1. HD Tìm hiểu bµi 
- Yêu cầu lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi :
.......................................

KL: 2.2.  Luyện đọc lại truyện:
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc gữa các nhóm. 
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.
 C. Kết luận:
- Qua câu chuyện này em biết được điều gì?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới: 
	      Hoạt động của HS


- 2HS lên bảng  đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên.




- Lớp lắng nghe đọc M.
- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: lấy lúa, để cả, nghĩ


- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài:  


- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.

- Các nhóm thi  đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 






- 3- 4 HS đọc bài



-  HS đọc thầm. TLCH  

 
.............................................


- Đọc nối tiếp trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- HS phát biểu: Phải đoàn kết, giúp đỡ nhau, yêu thương đùm bọc nhau, ... 




Tiết 4: Toán:                     55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 (t- 66)
I. Mục tiêu:     
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56- 7; 
37 – 8; 68 – 9. Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng. ( Bài 1 (cột 1, 2, 3), 
Bài 2(a, b)
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                        - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                         - Phương tiện: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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   5’

	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 
- Đọc các công thức trừ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
 2.1. Giới thiệu phép trừ 55 - 8  
- Có 55 que tính bớt đi 8 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có bao nhiêu qt ta làm ntn?
- Vậy 55 q.tính bớt 8 q.tính còn mấy que tính?
- Vậy 55  trừ 8 bằng mấy ?
 Viết 55 - 8 = 47 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách tÝnh.

3. Luyện tập:
Bài 1: Tính, Nêu y/c bài tập.
  45      75      95      66      96   _36
    9        6        7        7        9       8


  - Em vận dụng công thức nào để tính ?
Bài 2: Tìm x
a,  x + 9 = 27                 b, 7 + x = 35
  - Y/c làm bài vào vở. 1 hs làm vào bảng phụ. trình bày trên bảng lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận: 
- Bài học hôm nay các em vận dụng được kiến thức gì đã học ?
 - NX đánh giá tiết học. 
	

- HS lên bảng làm bài.
- HS dưới lớp đọc quy tắc.  
- HS khác nhận xét  



- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 55 - 8
- Thao tác trên que tính và nêu  còn 47 que tính 
- 55  trừ 8  bằng 47 
 _ 55      Viết 55 rồi viết 8  
      8       Viết dấu trừ và vạch  
    47    kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái, 5 không trừ được 8 lấy 15 trừ 8 bằng 7. Viết 7, nhớ 1. 5trừ 1 bằng 4.
Viết 4.

Bài 1:  Hs thực hiện vào bảng con.
    45      75      95      66      96   _36
      9        6        7        7        9       8
    36      69      88      59      87     28
- Phát biểu 2 em.
 Bài 4: Nêu cách tìm số hạng và số bị trừ. thực hiện vào phiếu BT, vở.
 a, x + 9 = 27         b,7 + x = 35
        x = 27 – 9               x = 35 - 7
        x = 18                     x = 28


- Bài học hôm nay em được vận dụng  kiến thức 15, 16, 17 trừ đi một số để thực hiện các phép tính.






Ngày soạn: 21/11/2015                               Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2015
 Ngày giảng: 24/11/215                                                 
 Tiết 1: Toán:                  65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 (t 67)
 I. Mục tiêu:     
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 – 17; 
57 – 28; 78 – 29.
 -  Biết giải bài toán có một phép trừ trên.( Bài 1(cột 1, 2, 3), Bài 2 ( cột 1), Bài 3.
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                - Ph¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
                                                 - Ph¬ng tiÖn: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'








1'

10'

















6'





6'



  6'






5'
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
 _56        _37           _68
    7             8               9

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
- Giới thiệu phép trừ 65 - 38  
- Có 65 que tính bớt đi 38 que tính. Còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có ... que tính ta làm ntn?
- Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả 
- Vậy 65 q.tính bớt 38 qtính còn ? q t?
- Vậy 65 trừ 38 bằng... ? 65 - 38 = 27 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách  làm của mình .
- Nhận xét.
- HD hs tự thực hiện các phép tính 
_46        _57           _78
  17          28             29


3. Luyện tập:
Bài 1: Nêu y/c của BT 
  85      55      95      96      86   _66
  27      18      46      48      27     19
       

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Bài 2: Nêu y/c của BT 
- Y/c HĐ nhãm    
86 – 6 – 10 =         58 – 9 – 9 = 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Bài 3: Đọc bài toán hỏi:
- Bài toán cho biết gì  ? 
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Yêu cầu tự tóm tắt và giải bài vào vở.
- Nhận xét, đánh giá. 


C. Kết luận:
- Nhận xét, đánh giá tiết học 
	

- HS thực hiện vào bảng con
_56        _37           _68
    7            8               9
  49          29             59




- Q. s và lắng nghe và p.tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 65 - 38
- Thao tác trên que tính và nêu còn 27 que tính 
- 65 trừ 38 bằng 26   
  65     Trừ từ phải sang trái
-3 8    5 không trừ được 8 lấy 15 
  27    trừ 8 bằng 7. Viết 7 , nhớ 1. 
           3 tthêm 1 bằng 4, lấy 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.   
- Thực hiện vào bảng con
_46        _57           _78
  17          28             29
  39          29             49
- Nhắc lại cách tính.

Bài 1, TÝnh. 
- HS làm bảng con :
  85      55      95      96      98   
  27      18      46      48      19     
 58       37     49       48      79
- NX
Bài 2: Số ?
- HS làm theo nhóm. Trình bày
86 – 6 – 10 = 70     58 – 9 – 9 = 40

Bài 3: 
- Đọc đề .Hs làm vào vở 
                     Bµi giải 
         Số Số tuổi của mẹ là :
              65 - 27  = 38 ( tuổi )
                   Đ¸p sè : 38 tuổi.
- HS nhắc lại ND bài vừa häc.




Tiết 3: Tập đọc:                          NHẮN TIN
 I. Mục tiêu:     
- Học sinh đọc rành mạch hai mẩu tin nhắn, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
   - Nắm được cách viết tin nhắn (ngắn gọn, đủ ý). Trả lời được các câu hỏi trong 
II. Phương pháp – Phương tiện: 
    - Phương ph¸p : Trực quan, thảo luận nhóm trình bày ý kiến cá nhân
       - Phương tiện: Bảng phụ. Tranh minh họa
III. Tiến trình dạy - học
	TG
5’






1'


17’















10’











5’





3'
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: y/c đọc bài và TLCH về nội dung bài “Câu chuyện bó đũa”.     

  
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu: HS quan sát tranh 
2. Kết nối: 
 2.1.Luyện đọc:
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài  
- Đọc nối tiếp từng câu 



- Đọc từng đoạn : 
- HD ngắt giọng: Y/c đọc đúng ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.

- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh  
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
- Thi đọc: Mời các nhóm thi đua đọc 
- Đọc đồng thanh: Y/c đọc ĐT cả bài.
2.2. Tìm hiểu bài:
- GV đọc lại bài.
- Y/c lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
 - Những ai nhắn tin cho Linh? Nhắn bằng cách nào ?

- Vì sao chị Nga và Hà phải nhắn tin cho Linh bằng cách ấy ?
- Chị Nga nhắn Linh những gì ?
- Hà nhắn tin cho Linh những gì ? 
- Bài tập yêu cầu em làm gì ?
- Vì sao em phải viết tin nhắn?ND là gì ?
2.3. Luyện đọc lại:
- Y/c lớp thực hành viết  tin nhắn sau đó gọi một số em đọc 
- Lần lượt đọc tin nhắn cho lớp nghe.
- Nhận xét, đánh giá.


C. Kết luận: 
- Qua bài văn này em biết được điều gì ?
- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	         Hoạt động của HS


- 1 em đọc bài “Câu chuyện bó đũa” và trả lời câu hỏi của  giáo viên.





- Lớp lắng nghe đọc mẫu 
- §ọc nối tiếp câu, tìm tiếng từ khó  
- Rèn đọc các từ: quà sáng , lồng đèn, quét nhà, ...
.

- Em nhớ quét nhà,/ học thuộc hai khổ thơ/ và làm ba bài tập toán / chị đã đánh dấu.// .
- ®ọc từng đoạn nối tiếp trước lớp.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
Các em khác lắng nghe và nhận xét
- Các nhóm thi đua đọc bài.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Theo dõi.
- Lớp đọc thầm bài 
- Chị Nga và bạn Hà nhắn tin cho Linh. Viết lời nhắn…
- Vì lúc chị Nga đi Linh chưa ngủ dậy Còn lúc Hà đến nhà…
- Quà sáng chị để trong …
- Hà đến chơi nhưng…



- Đọc yêu cầu đề.
- Viết tin nhắn.
- Thực hành viết tin nhắn.
- Lần lượt từng em đọc tin nhắn, theo dõi nhận xét bài của bạn. 

- ... biết đọc tin nhắn và viết tin nhắn.



Tiết 2:  Chính tả (nghe viết):   CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. Mục tiêu:     
    -  Nghe -viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói nhân vật. Làm được bài tập 2 (a, b, c,) bài tập 3 (c). 
II. Phương pháp – Phương tiện:
                                        - Phương ph¸p: Đàm thoại, thực hành
                              - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’










14’





7’












3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần iê/ yê/ uya.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Đoạn viết là lời nói của ai nói với ai  ?


- Đoạn văn viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?

- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp).
 2.2.  Đọc cho HS viết bài bài chính tả:
- Yêu cầu nghe nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Điền vào chỗ trống
a, l/ n ?
b, i/ iê ?
c, ăt/ ăc ? 
Bài 3: Tìm những từ chứa tiếng có vần ăt/ăc
c, ăt/ ăc ? 


- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, Yến, khuya.


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài

- Đoạn viết là lời nói của cô giáo nói với Chi.  
- ... có 3 câu.
- Dấu gạch ngang, dấu phẩy,dấu chấm.
- Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: rằng, yếu, lẫn, đoàn kết.


- Nghe – Viết bài chính tả.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét


Bài 2:
- a, lên- nên- no- lo
- b, miết- biết- chim- điểm
- c, nhắt- nhắc- đặt- mắc
Bài 3:  Trao đổi theo cặp cùng bàn
- Làm vào vở, chữa bài cả lớp.
+ Dắt tay
+ Hướng bắc
+ Cắt


                                                                                                                     
                    

        
                                      BUỔI CHIỀU
  Tiết 1: Tập viết:                                 Chữ hoa  M 
 I. Mục tiêu:      
   - Viết đúng chữ hoa M   ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Miệng (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Miệng nói tay làm  ( 3 lần)
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa M
 III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’








10’
































12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ L và từ  Lá    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ M
- Chữ hoa M gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ M cao mấy « li ?


- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa Mvào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?



- Nêu cách viết nét nối từ M sang a ?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Miệng 
- Yêu cầu viết chữ vào bảng
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.

- ... gồm 1 nét.
- Nét 1gồm nét cong trái và nét lượn ngang  
- Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong . 
- Cao 5li rộng là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.

- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .

- Chữ cao 2,5 li .chữ  g, l, y;
- Chữ cao  1 li: :i, ê, o, n;, m 
- Chữ cao 1,5 li: t 
- Chữ cao : 2 li : 
- Nối nét cuối của chữ M sang chữ i.
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 
- Thực hành viết vào bảng Miệng .


- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở 5 em.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                      - Phương pháp: Thực hành
                                        - Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'



5'


8'



8'



6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc từ khó.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hòa thuận, buồn phiền, bẻ gãy, đùm bọc.
HĐ2: Đọc câu văn chú ý ngắt hơi theo chỉ dẫn/.
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Đọc phân biệt lời người kể và lời  nhân vật:
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

HĐ4:  1 hs  đọc trước lớp. cả lớp theo dõi.
- Trao đổi nhóm, nêu kq.
+ Các ý:  b, c, d.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .




Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống (tiết 1)  CHỦ ĐỀ 3: TỰ  BẢO VỆ MÌNH
I, Mục tiêu:
         - HS biết những nơi thường có rắn, biết thực hiện các hoạt động để đề phòng có rắn.
         - Biết phòng tránh và sơ cứu bị thương do các con vật. 
         - HS biết thực hành sơ cứu người bị nạn do các con vật cắn, cào.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi, thực hành.     
                       - Phương tiện:  Vở bài tập, nước, miếng vải.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'



10'





10'










10'





5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Để phòng tránh bị thương do các con vật em cần làm gì ?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Phòng tránh rắn cắn
- Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. Trình bày trước lớp.
+ Khi đi qua bụi rậm em cần làm gì để phòng tránh bị rắn cắn?
- Nhận xét, tuyên dương.
HĐ2:  Làm gì khi em/ bạn em bị thương do các con vật.
 - Cho hs thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh bị thương do các con vật.
- Mời các nhóm báo cáo
- Nhận xét, chỉ rõ cho hs về từng loài vật có thể gây thương tích cho con người.
- Y/c hs làm bài vào VBT.
- Y/c hs đọc ghi nhớ (trang 27)
HĐ 3: Thực hành




- Nhận xét, kết luận.
C, Kết luận:- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 1: (trang 26)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn - Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét
- Lựa chọn các ý: a, b, c.



Bài tập 2: 
- thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh bị thương do các con vật.
- Làm việc theo nhóm. ĐD các nhóm lên báo cáo – nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Chưa bài vào vở, nếu có kq sai.


HĐ 3: Làm việc theo nhóm
N1:  Sơ cứu khi bị súc vật cào.
N2: Sơ cứu khi bị rắn cắn
Mỗi nhóm cử ra một giám khảo để theo dõi các thao tác thực hành, 
- Báo cáo, nhận xét và đánh giá.



Ngày soạn: 21/11/2015                                  Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2015
 Ngày giảng: 25/11/215                                                 
Tiết 1:  LT và câu:    TỪ NGỮ VỀ  TÌNH CẢM  GIA ĐÌNH. 
CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI
I. Mục tiêu:     
        - Nêu được 1 số từ ngữ chỉ tình cảm gia đình. (BT 1)
        - Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu văn theo mẫu Ai là gì ?
        - Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                             - Thực hành, trình bày ý kiến cá nhân, trò chơi
                                - Bút dạ. Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1'


12’



11’









6'



5’
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Hãy kể về công việc em thường làm giúp bố mẹ ?
- NX đánh giá bài làm học sinh  
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: Giới thiệu bài: Hôm nay chóng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ về tình cảm trong gđ. Câu kiểu Ai là gì ? dấu chấm, dấu chấm hỏi.
2. Kết nối: 
3. Thực hành: 
- Bài tập 1: Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em.
   
- Cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
VD: giúp đỡ, chăm sóc, yêu thương, yêu quý, chiều chuộng, nhường nhịn, ...
Bài tập 2: Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu:
	1
	2
	3

	anh , chị em, 
chị em, anh em
	Khuyên bảo, chăm sóc, trông nom giúp đỡ
	Anh chị em nhau




- Chia lớp thành 2 nhóm. Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy, một bút dạ. 
- Mời các nhóm trình bày bài của nhóm mình , các nhóm khác lắng nghe bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá.
Bài tập 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ?:
- Tổ chức cho hs nhận xét, kết luận.
C. Kết luận:
- Em thường làm gì để giúp anh chị ?
Trong câu em vừa nói từ nào trả lời câu hỏi Ai ? làm gì ?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết  học. 
- Dặn về nhà học bài, xem trước bài mới: 
	

- 2 em kể , lớp nhận xét.



- Lắng nghe.


Bài tập 1: Trao đổi nhóm đôi
- Đại diện nhóm trình bày. các nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung.




Bài tập 2: Thực hiện vào phiếu

	Ai
	Làm gì?

	Anh em
	Khuyên bảo nhau.

	Chị em
	Giúp đỡ nhau.

	Chị 
	Trông nom em.

	Em  
	Giúp đỡ anh.



- Đ D nhóm lên trình bày.
- nhóm khác lắng nghe bổ sung



Bài tập 3: Thực hiện vào VBTTV.
-  Hs làm vµo vở.  Nối tiếp đọc bài làm trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung.

- Xung phong phát biểu.
- Lớp nhận xét.




Tiết 1:  Toán:                               LUYỆN TẬP
I, Mục tiêu:
- HS thuộc bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.
- Biết thực hiện phép trừ có có nhớ trong phạm vi 100 dạng đã học. 
- Biết giải bài toán về ít hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                            -  Phương pháp: Luyện tập, thực hành
                                             - Phương tiện: Que tính - Bảng phụ
 III. Tiến trình dạy - học:
	5’




1'

10’



5’







5’



5’



5'

	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Đặt tính rồi tính: 37 - 8; 48 - 7 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: : Hôm nay chúng ta sẽ củng cố lại các dạng phép trừ đã học.  
2. Kết nối: 
3, Thực hành
Bài 1: Nêu y/c BT?
- Y/c HS nhẩm, đọc kết quả nối tiếp
- GV nhận xét và sửa sai. 


Bài 2: Nêu y/c BT?
- Yêu cầu tự làm và ghi kết quả. 
- Hãy so sánh kết quả của 15 - 5 – 1; 15 - 6 
- So sánh 5 + 1 và 6 ?
- Vì sao 15 - 5 - 1 = 15 - 6 ?
- Kết luận : Khi trừ 1 số đi một tổng cũng bằng số đó trừ đi từng số hạng. 
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Đặt tính rồi tính
- Đọc y/c rồi giải.
- Nhận xét, đánh giá.

Bài 4:
Cho hs đọc bài toán, HD tìm hiểu bài toán, gọi 1 hs lên bảng giải.
- Nhận xét, đánh giá 
C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm BT.
- Học sinh khác nhận xét  .



. 

Bài 1: - TÝnh nhÈm.
- Tự  nhẩm và lần lượt theo bàn nªu kÕt qu¶ 
- Nhận xét.
Bài 2: Tính nhẩm.
- Lớp thực hiện vào SGK
- Kqû bằng nhau vì đều = 9 
- 5 + 1 = 6 
- Vì 15 = 15 , 5 + 1 = 6 nên:
   15 - 5 - 1 bằng 15 - 6 
- Nhận xét.

Bài 3: - 2 em lên bảng thực hiện, lớp làm vào vở.


Bài 4: - 1 em lên bảng thực
 hiện, lớp làm vào vở.
- Đổi vở cho nhau chữa bài.




                                                                                   BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2) : Luyện viết
Nghe - viết:    CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                              - Phương pháp: Thực hành
                                                  - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Câu chuyện bó đũai" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.



- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.




Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc: NHẮN TIN
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Phương pháp: Thực hành           
                                               - Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'


5'





6'


7'


5'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //..
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: quà sáng, đã đánh dấu, que chuyền.
- T/c cho hs thi đọc.

HĐ2: HD chọn câu trả lời đúng.

- T/c chữa bài.
HĐ3: Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Viết một tin nhắn.
- HD tìm hiểu y/c của bài. làm vào vở.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng: quà sáng, đã đánh dấu, que chuyền.:  ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: 
- b, Nhắn bằng cách viết ra giấy.
.
Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi, nêu kq.

HĐ4: Làm bài cá nhân vàoVBTTV, chữa bài.





Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 - 9
I, Mục tiêu:    
     - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56- 7; 
37 – 8; 68 – 9. Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng. ( Bài 1 (cột 1, 2, 3), 
Bài 2(a, b) 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                     - Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
                                     - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

5'

5'


  5'




5'


   5'





   3'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Tính

HĐ2:Bài tập 2. Đặt tính rồi tính:
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ 3: Bài tập 3. Tìm x
x + 8 = 36              9 + x = 47



HĐ 4: Bài tập 4: Số ?

- Nghe báo cáo, nhận xét.
HĐ 5: Bài tập 5: Giải bài toán
- Cho hs đọc bài toán, tìm hiểu nd.
- HD chữa bài.



 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành nối vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.

- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
   x + 8 = 36               9 + x = 47
        x = 36 – 8               x = 47 - 9
        x = 28                     x = 38
Bài tập 4: Làm vào VBTT, đổi vở chữa bài theo cặp.

-  Bài tập 5: 
Bài giải
Đội văn nghệ có số bạn nữ là:
66 - 28 = 38 (bạn)
                 Đáp số:  38 bạn nữ
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



 

Ngày soạn: 21/11/2015                Thứ  năm ngày 26 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 26/11/215              
   Tiết 1:     Toán                BẢNG TRỪ (tr 69)
   I. Mục tiêu: 
        Thuộc bảng trừ trong phạm vi 20. Biết vận dụng bảng cộng trừ trong phạm vi 20 để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp.( Bài 1, Bài 2 (cột 1).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                             -  Phương pháp:  thực hành
                                             - Phương tiện: SGK, VBTT
   III. Tiến trình dạy - học:
	5’





1'

15’




12’


5’
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Đặt tính rồi tính: 52 - 3; 22 - 7 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
Bài 1: Nêu y/c BT?
- Giáo viên nhận xét đánh giá

- BT 1 em vận dụng vào bảng nào để tính.
- Y/c hs đọc thuộc các bảng trừ ở BT1.
Bài 2: Nêu y/c BT?
- Thực hiện vào phiếu bài tập
- Nhận xét, tuyên dương.
C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm BT.
- Học sinh khác nhận xét  .



Bài 1: Tính nhẩm
- Một em đọc y/c của bài
- HS làm vào Sgk, nối tiếp nêu kết quả. 
- Nhận xét.
Bài 2: Tính.
- Nêu cách tính đối với các phép tính trên. 
- Nhận xét.





Tiết 2: Chính tả (tập chép):      TIẾNG VÕNG KÊU
I, Mục tiêu: 
       Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu của bài Tiếng võng kêu. Làm được BT 2a.
II, Phương pháp, phương tiện:
              - Phương pháp: Hỏi đáp, trưc quan, thực hành.
              - Phương tiện: Vở viết chính tả, sgk, vbttv.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'


19'












9'





4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Thi viết tiếng bắt đầu bằng  x/s.
- Nhận xét.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD nghe viết.
- GV đọc đoạn chép chính tả hỏi:
- Đoạn viết có mấy dòng thơ ?
- Cuối mỗi câu có dấu gì ?
- Chữ đầu của mỗi dòng được viết ntn?
- Y/c hs viết các chữ khó vào bảng con.
- Cho hs viết bài vào vở. Nhắc nhở tư thế ngồi viết của hs.
- Theo dõi uốn nắn.
- Kiểm tra nhận xét, đánh giá một số bài viết.

HĐ2: HD làm bài tập chính tả.
- Bài 2: a, c


- Nhận xét, chữa bài.

C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 
+ x:  xách túi. 
+ s: chim sẻ, sương muối, sẽ, ...


- Lắng nghe


- Theo dõi.
- Đoạn viết có 6 câu.
-  Cuối câu  có dấu chấm, dấu chấm hỏi.
- Chữ cái đầu của các câu được viết hoa.

- Tự chọn những chữ khó để viết.

- Nhìn sách chép bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi.
- Bài 2: 
a, lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nẩy.
- HSKG: c, thắc mắc, chắc chắn, nhặt nhạnh.

- Nhận xét, bổ sung.




Tiết 3: Tập làm văn:     QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI. 
VIẾT TIN NHẮN
I. Mục tiêu: 
      	Biết quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh BT1.Viết được một mẩu tin nhắn gọn, đủ ý (BT2).
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin.
     	- Phương tiện: sgk, vở tập làm văn
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	  6'




   1'

  
  14'






  12'


  5'
	A. Mở đầu:  
- 1. ổn định:                                                 
- 2. KT bài cũ: 
- 2hs kể về ông (bà) của mình cho các bạn nghe.
- Ở dưới lớp nghe và nhận xét bạn.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá:
- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ thực hành QST, TLCH và viết tin nhắn.
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài 1: Đọc y/c BT
- Gọi hs đọc y/c bài 1 và các CH gợi ý.  

- HD hs trả lời từng câu.
a, Bạn nhỏ đang làm gì ?
b, Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào ?
c, Tóc bạn như thế nào ?
d, Bạn mặc áo màu gì ?
 - Nhận xét, KL.
Bài 2:  Yêu cầu HS đọc đề.
- Cho hs làm bài vào VBTTV.
- Gọi vài hs đọc bài làm tại lớp, nhận xét, chữa bài.
C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	


- Hai em kể.








- Bài 1: Làm miệng.
- HS đọc đề bài 
- Lớp đọc thầm lại bài.TLCH: a,b,c.d.
- Nhận xét kq của bạn.




Bài 2: Viết tin nhắn theo y/c của 
Bài.
- Nối tiếp nhau đọc bài trước lớp.
- Nghe, nhận xét, bổ sung bài cho 
nhau.




Tiết 4: Ôn Tiếng Việt (Tiết 4)  LV:  CHỮ HOA L, M
 I, Mục tiêu: 
    - Luyện viết các chữ hoa L, M cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      - Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     - Phương pháp: Thực hành
     - Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'


5'



10'




10'



5'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ L và M.
HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1: 
- 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa L và M.
HĐ3:  - Viết bài

HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 






Ngày soạn: 21/11/2015                Thứ  sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015
Ngày giảng: 2711/215              
   TiÕt 1: Toán:                 LUYỆN TẬP (trang 70)
I. Mục tiêu:
      Biết vận dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi 100, giải toán về ít hơn. Biết tìm số bị trừ, số hạng chưa biết.(Bài 1, Bài 2 (cột 1, 3), Bài 3 (b), Baì 4).
II, Phương pháp, phương tiện:
               - Phương pháp: Luyện tập thực hành.
               - Phương tiện: Bảng phụ, sgk, vbtt.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

12'

7'




8'



5'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài 1, Tính nhẩm.

Bài 2: Thực hiện vào phiếu bài tập, 
Trình bày, nhận xét chéo nhau.
        _35      _63    _72      _94     
            8          5      34        36       
Bài 3: Tìm x
  X + 7 = 21               8 + x = 42


- HD chữa bài.
Bài 4: Cho hs đọc đề tìm hiểu đề bài




- Nhận xét, kết luận.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

Bài 1: Thực hiện vào vở, nối tiếp nêu kết quả. Nhận xét chéo nhau.
- Bài 2: Thực hành theo nhóm
        _35      _63    _72      _94     
            8          5      34        36       
          27        58      38        58
Bài 3: Thực hiện vào phiếu bài tập
X + 7 = 21               8 + x = 42
       X = 21 – 7              x = 42 - 8
       X = 14                    x = 34
- Nhận xét, đánh giá bài của nhóm bạn.
Bài 4: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở, chữa bài.
Bài giải
Thùng bé có số kg đường là:
45 – 6 = 39 (kg)
Đ/s: 39 kg đường



Tiết 4: Ôn toán ( tiết 2):    65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 
 I. Mục tiêu:     
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 – 17; 
57 – 28; 78 – 29.
 	-  Biết giải bài toán có một phép trừ trên.( Bài 1(cột 1, 2, 3), Bài 2 (cột1), Bài 3.
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                - Ph¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
                                                 - Ph¬ng tiÖn: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'








1'

10'




6'


6'


  6'





5'
	A. Mở đầu: 
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 
 _56        _37           _68
    7             8               9

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
3. Luyện tập:
Bài 1: Tính nhẩm 
11 – 2 = ...    11 – 3 = ...
11 - 3 = ...     11 - 4 = ...
.....                 ......
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
- Y/c làm vào bảng con.    
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Bài 3: Tính


Bài 4: Đọc bài toán hỏi:
- Bài toán cho biết gì  ? 
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Yêu cầu tự tóm tắt và giải bài vào vở.
- Nhận xét, đánh giá. 
86 – 6 – 10 =         58 – 9 – 9 = 
C. Kết luận:
- Nhận xét, đánh giá tiết học 
	

- HS thực hiện vào bảng con
_56        _37           _68
    7            8               9
  49          29             59





Bài 1, TÝnh nhẩm. 
- HS làm vào vở, nêu kq.
- Đổi vở cho nhau nhận xét.


Bài 2: Số ?
- HS làm vào bảng con.

Bài 3: 
- Làm vào phiếu bài tập.
- Trình bày, nhận xét.
Bài 4: 
- Đọc đề .Hs làm vào vở 
                     Bµi giải 
         Can bé có số lít nước là :
             16 - 7  = 9 (lít )
                   Đ¸p sè : 9 lít.
- HS nhắc lại ND bài vừa häc.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 14
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần14.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 15: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng Ngày thành lập Quân đội VN 22/ 12. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM












                                                          Tuần  15
Soạn:   28/11/2015                                                       
Giảng: 30/11/2015                         Thứ hai ngày30/11 tháng 04/12 năm 2015
TiÕt 1: Chào cờ                    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
 Tiết 2, 3 : Tập đọc:              HAI ANH EM (tiết 1+2)
I, Mục tiêu:
	           Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của nhân vật trong bài. Hiểu ND: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của 2 anh em(TL các CH trong SGK).
II, Phương tiện day học:
- Ph/ pháp: Đ/ não, trải nghiệm, TL nhóm, tr/bày ý kiến cn, p/ hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’

6’




12’













12’





3’




7’






15’
































15’



2’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc: “ Nhắn tin”     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. Đọc mẫu:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu

2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.






2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.

 C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá chung.
Tiết 2
A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ:   
- Y/c đọc lại bài T.1 
- Nhận xét. 
B. Hoạt động dạy – học:
1. Khám phá
2. Kết nối
2.1. HD Tìm hiểu bµi 
- Yêu cầu lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi :
+ Ngày mùa đến hai anh em chia lúa như thế nào?
+ Họ để lúa ở đâu ?
+ Người em có suy nghĩ như thế nào ?



+ Nghĩ vậy người em đã làm gì ?

+ Tình cảm của em đối với anh ntn?
+ Người anh bàn với vợ điều gì ?


Người anh đã làm gì sau đó ?


+ Điều kì lạ gì xảy ra ?
+ Theo anh, em vất vả hơn ở điểm nào?
+ Người anh cho thế nào mới là công bằng ?
+ Từ ngữ nào cho thấy hai anh em rất yêu quý nhau?
+ Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ?
KL: Anh em cùng một nhà luôn yêu thương lo lắng, đùm bọc lẫn nhau trong mọi hòan cảnh.
2.2.  Luyện đọc lại truyện:
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc gữa các nhóm. 
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.
 C. Kết luận:
- Qua câu chuyện này em biết được điều gì?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới: 
	      Hoạt động của HS


- 2HS lên bảng  đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: lấy lúa, để cả, nghĩ


- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài:  Ngày mùa đến./ họ gặt rồi bó lúa/ chất thành hai đống bằng nhau,/ để cả ở ngoài đồng.//
- Nếu phần lúa của mình/ cũng bằng phần của anh/ thì thật không công bằng.//
- Nghĩ vậy,/ người em ra đồng/ lấy lúa của mình/ bỏ thêm vào phần của anh.//

- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.
- Các nhóm thi  đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 






- 3- 4 HS đọc bài



-  HS đọc thầm. TLCH  

+ Chia lúa thành hai đống bằng nhau.
+ Ở ngoài đồng.
+ ... Anh còn phải nuôi vợ con. Nếu  phần lúa của mình cũng bằng anh thì không công bằng.
+ Ra đồng lấy lúa của mình bỏ vào cho anh.
+ Rất yêu thương, nhường nhịn anh.
+ Em sống một mình vất vả. Nếu phần của ta cũng bằng phần của chú thì không công bằng.
+ Lấy lúa của mình cho vào phần em. 
+ Hai đống lúa vẫn bằng nhau.
+ ... Phải sống một mình.

+ Chia cho em phần nhiều.
+ Xúc động, ôm chầm lầy nhau.

+ Hai anh em rất thương yêu nhau. Hai anh em luôn lo lắng cho nhau.
 



- Đọc nối tiếp trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- HS phát biểu: Phải đoàn kết, giúp đỡ nhau, yêu thương đùm bọc nhau, ... 



Tiết 4: Toán:                     100 TRỪ ĐI MỘT SỐ (t- 71)
I. Mục tiêu:     
- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số. Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục.
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                        - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                         - Phương tiện: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’

15’





















 7’




  6'


  


   5’

	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 
- Đọc các công thức trừ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
 2.1. Giới thiệu phép trừ:
a, 100 - 36 = ?
- Có 100 que tính bớt đi 36 que tính. còn lại bao nhiêu que tính ?
- Muốn biết có bao nhiêu qt ta làm ntn?
- Vậy 100 q.tính bớt 36 q.tính còn mấy que tính?
- Vậy 100  trừ 36 bằng mấy ?
 Viết 100 - 36 = 64 
- Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách tÝnh.


b, 100 – 5 = ? 
- Cách làm tương tự ý a. Lưu ý ở chữ số hàng trăm của thương bàng 0, thì không cần viết vào kết quả của phép tính.
100 – 5 = 95

3. Luyện tập:
Bài 1: Tính, Nêu y/c bài tập.
  100      100      100      100      96   
     4          9        22          3      69    

  - Em vận dụng công thức nào để tính ?
Bài 2: Tính nhẩm
- HD hs làm mẫu:
100 – 20 =?
Nhẩm; 10 chục – 2 chục = 8 chục
Vậy: 100 – 20 = 80
- GV nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận: 
- Bài học hôm nay các em học được kiến thức gì ?
 - NX đánh giá tiết học. 
	

- HS lên bảng làm bài.
- HS dưới lớp đọc quy tắc.  
- HS khác nhận xét  



- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán 
- Thực hiện phép tính trừ 100 - 36
- Thao tác trên que tính và nêu  còn 64 que tính 
- 100  trừ 36 bằng 64 
 _ 100      Viết 100 rồi viết 36  
      36       Viết dấu trừ và vạch  
      64    kẻ ngang . Trừ từ phải sang trái, 0 không trừ được 6 lấy 10 trừ 6 bằng 4. Viết 4, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6.



- HS nối tiếp nêu cách tính.

Bài 1:  Hs thực hiện vào bảng con.
  100      100      100       100      96   
      4          9        22          3      69    
    96         91        78        97      27

 Bài 2: trao đổi theo cặp, nêu kq nối tiếp.
100 – 70 = 30
100 – 40 = 60
100 – 10 = 90


- Bài học hôm nay em được học kiến thức 100 trừ đi một số.




Ngày soạn: 28/11/2015                               Thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2015
 Ngày giảng: 01/12/215                                                 
 Tiết 1: Toán:                              TÌM  SỐ TRỪ (t- 72)
 I. Mục tiêu:  
   	- Biết tìm x trong các bài tập dạng a – x = b ( với a, b là các số có không quá 2 chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính (biết cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu). Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.Biết giải toán dạng tìm số trừ chưa biết. 
II. Phương pháp, phương tiện:
                                             - Phương pháp: Thực hành
                                           - Phương tiện: Bảng phụ, PHT

III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

7'









7'










5'





5'







5'





3'
	A.  Mở đầu: 
1. Ổn định tổ chức. 
2. Kiểm tra: - Yêu cầu đặt tính, tính
100- 8,      100 - 49,     100 – 60
- Giáo viên nhận xét  đánh giá 
B. Các hoạt động dạy học:
1.Khám phá: Giới thiệu bài, ghi đầu bài
2. Kết nối: 
H§1: - Có 10 ô vuông, sau khi bớt đi một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông. Hỏi đã bớt đi mấy ô vuông ?
- Lúc đầu có tất cả bao nhiêu ô vuông ?
- Số ô vuông chưa biết ta gọi là x.
- Còn lại bao nhiêu ô vuông ?
- Viết bảng: 10 - x = 6. 
- HD cách tính
- Vậy muốn tìm số trừ ta làm thế nào ?
H§2: - GT kĩ thuật tính.
- Gọi số ô vuông  ban đầu chưa biết là x . Số ô vuông bớt đi là 4. Số ô vuông còn lại là 6. Nêu phép tính tương ứng.
- Tìm số ô vuông ban đầu ta làm gì ?
- Ghi bảng : 10 – x = 6 .
- Số ô vuông bớt đi là bao nhiêu?
- Vậy muốn tìm số trừ x ta làm như thế nào ? 
- Gọi nhiều em nhắc lại 
3. Thực hành:
Bài 1(cột 1, 3): Tìm x.
- Y/cầu lớp vào vở. 2 em lên bảng làm 
- Tổ chức nhận xét, đánh giá.



Bài 2( cột 1,2,3): 
- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài 
- Muốn tính số  trừ ta làm thế nào?
- Muốn tính hiệu ta làm sao ?
- Yêu cầu tự làm bài vào vở.



Bài 4: - Yêu cầu 1 em đọc đề.
 

- Mời một em lên bảng làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương.
C. Kết luận :
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Giao BT về nhà.
	

- Hai em lên bảng thực hiện phép tính
- Nhận xét bài bạn .


- Vài em  nhắc lại tên bài.



- Quan sát nhận xét .
- Còn lại 6 ô vuông .
- Thực hiện phép tính 10 - x = 6 

      10          -         x        =          6
 (
Số 
 
trừ 
) (
Hiệu 
) (
Số bị trừ 
)                                                

- Thực hiện phép tính 10  - 6= 4
 


 10- x = 6 
       x = 10 - 6  
       x = 4 

- Lấy số bị  trừ, trừ đi hiệu.






Bài 1. Một em đọc  đề bài.
- Lớp thực hiện vào vở, 2 em lên bảng làm.  
15- x = 10               32 - x = 14 
       x = 10 - 6               x = 32 - 14  
       x = 5                      x = 18 
Bài 2( cột 1,2,3):  Đọc đề 
- Nêu lại cách tính từng thành phần .
	Số bị trừ 
	75
	84
	58

	Số trừ 
	36
	24
	24

	Hiệu 
	39
	60
	34


 
Bài 4:  Đọc yêu cầu đề  
Bài giải:
Số ô tô đã rời bến là:
35 – 10 = 25 (ô tô)
Đ/s: 25 ô tô

- 2em nhắc lại ND bài vừa học.
- Học bài và làm bài ở nhà.




Tiết 3: Tập đọc:                                  BÉ HOA
 I. Mục tiêu:     
- Biết ngắt nghỉ đúng hơi sau các dấu câu; đọc rõ thư của bé Hoa trong bài.
- Hiểu nội dung: Hoa rất yêu thong em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II. Phương pháp – Phương tiện:
    - Phương ph¸p : Trực quan, thảo luận nhóm trình bày ý kiến cá nhân
       - Phương tiện: Bảng phụ. Tranh minh họa
III. Tiến trình dạy - học
	TG
5’






1'

17’











10’














5’


3'
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: y/c đọc bài và TLCH về nội dung bài “Hai anh em”.     

  
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu: HS q/sát tranh 
2. Kết nối: 
 2.1.Luyện đọc:
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài  
- Đọc nối tiếp từng câu 
- Đọc từng đoạn : 
- HD ngắt giọng: Y/c đọc đúng ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh  
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
- Thi đọc: Mời các nhóm thi đua đọc 
- Đọc đồng thanh: Y/c đọc ĐT cả bài.
2.2. Tìm hiểu bài:
- GV đọc lại bài.
- Y/c lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
 - Em biết những gì về gia đình Hoa?


- Em Nụ có những nét gì đáng yêu ?
- Tìm những từ ngữ cho thấy Hoa rất yêu em bé ?
- Hoa đã làm gì giúp mẹ ?
- Hoa thường làm gì để ru em ?
- Trong thư gửi bố Hoa kể chuyện gì và mong ước điều gì ?

- Theo em Hoa đáng yêu ở chỗ nào?
2.3. Luyện đọc lại:
- GV HD hs luyện đọc diễn cảm.
- Nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận: 
- Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
	         Hoạt động của HS


- 1 em đọc bài “Hai anh em” và trả lời câu hỏi của  giáo viên.





- Lớp lắng nghe đọc mẫu 
- §ọc nối tiếp câu, tìm tiếng từ khó  
 - lắm, lớn lên, nắn nót, đưa võng.
- ®ọc từng đoạn nối tiếp trước lớp.



- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Các nhóm thi đua đọc bài.
Các em khác lắng nghe và nhận xét
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.



- Theo dõi.
- Lớp đọc thầm bài 
- GĐ Hoa có 4 người: Bố Hoa đi làm xa, mẹ Hoa, Hoa và em Nụ.
- Môi đỏ hồng, mắt mở to đen láy.
- Cứ nhìn mãi, yêu em, thích đưa võng ru em ngủ.
- Ru em ngủ và trông em giúp mẹ.
- Hát.
- Hoa kể em Nụ rất ngoan, Hoa hát hết các bài hát ru em và mong bố về để bố dạy thêm...
- Còn bé mà biết giúp mẹ và rất yêu em bé.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.





Tiết 2:  Chính tả (tập chép):           HAI ANH EM
I. Mục tiêu:     
  	- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn có lời diển tả ý nghĩ nhân vật trong ngoặc kép. Làm được BT2; BT3 a/b.  
II. Phương pháp – Phương tiện:
                                        - Phương ph¸p: Đàm thoại, thực hành
                              - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’
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	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần in/ iên.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Đoạn viết là lời nghĩ của ai nghĩ đến ai ?

- Đoạn văn viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?


- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp).
 2.2. Cho HS nhìn sách chộp bài chính tả:
- Yêu cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Tìm 2 từ chứa tiếng có vần ai, 2 từ chứa tiếng có vần ay. 

Bài 3: s/x
- Chỉ thầy thuốc
- Chỉ tên một loài chim
- Trái nghĩa với đẹp
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, tin, tiền....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- Đoạn viết là lời nghĩ của em với anh.  
- ... có 3 câu.
- Dấu  phẩy,dấu hai chấm,dấu chấm, dấu mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép.
- Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: nghĩ, nuôi, ra đồng.


- Nhìn sách chép bài chính tả.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét



Bài 2:
- ai: cái tai, ngày mai, làm sai,
- ay: hôm nay, máy bay, rất say
Bài 3:  Trao đổi theo cặp cùng bàn
- ...bác sĩ
-... chim sẻ
- ...xấu


                                                                                                                     
                                      BUỔI CHIỀU
  Tiết 1: Tập viết:                                 Chữ hoa  N 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa N   ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Nghĩ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Nghĩ trước nghĩ sau ( 3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa N
 III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
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	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ M và từ  Miệng    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ N
- Chữ hoa N gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ N cao mấy « li ?


- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa N vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?



- Nêu cách viết nét từ N sang gh ?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Nghĩ 
- Yêu cầu viết chữ vào bảng
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.

- ... gồm 1 nét.
- Nét 1gồm nét cong trái và nét lượn ngang  
- Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong . 
- Cao 5li rộng là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.

- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .

- Chữ cao 2,5 li .chữ  g, h
- Chữ cao  1 li: :i, u, ơ, n;, a, 
- Chữ cao 1,5 li: t 
- Chữ cao : 1,25 li : r, s
- Nối nét cuối của chữ N sang chữ i.
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 
- Thực hành viết vào bảng Nghĩ .


- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở 5 em.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:     HAI ANH EM
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                    - Phương pháp: Thực hành
                                        - Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'



8'


8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài "Tin nhắn"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hòa thuận, buồn phiền, bẻ gãy, đùm bọc.
HĐ2: Đọc đoạn văn chú ý hạ thấp giọng câu có " ... " 
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Đọc phân biệt lời người kể và lời  nhân vật:
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.

C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

HĐ4:  1 hs  đọc trước lớp. cả lớp theo dõi.
- Trao đổi nhóm, nêu kq.
+  ý:  c.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .


Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống (tiết 1)  CHỦ ĐỀ 3: TỰ  BẢO VỆ MÌNH
I, Mục tiêu:
         - HS biết những điều nguy hiểm do điện.
         - Biết cách phòng tránh tai nạn điện. 
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
                       - Phương tiện:  Vở bài tập, ổ điện, xì tóc...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Để phòng tránh những nguy hiểm do các con vật em cần làm gì ?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Những điều nguy hiểm:
- Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. Trình bày trước lớp.
- QS các bức tranh (tr 28 – 29) cho biết điều gì có thể xảy ra với các nhân vật trong các tranh?


- Y/c hs đọc ghi nhớ (trang 28 - 29)
- Nhận xét,tuyên dương.
HĐ2: Cách phòng tránh tai nạn điện.
 - Cho hs thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn điện.

- Y/c hs làm bài vào VBT.
- Mời các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, 
- Y/c hs đọc ghi nhớ (trang 30 - 31)
HĐ 3: Thực hành cứu người khi bị điện giật



- Nhận xét, kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 1: (trang 26)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn - 
- Lựa chọn những điều có thể xảy ra 
với các nhân vật trong các tranh.
VD:
- Sờ tay vào ổ điện dễ bị điện giật.
- Xì tóc day không an toàn dễ bị điện giật.
...
- Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét.

Bài tập 2: 

- thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh bị tai nạn về điện.
- Làm việc theo nhóm. ĐD các nhóm lên báo cáo – nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài vào vở, nếu có kq sai.

HĐ 3: Làm việc theo nhóm
-  Sơ cứu khi bị điện giật.
Mỗi nhóm cử ra một giám khảo để theo dõi các thao tác thực hành, 
- Báo cáo, nhận xét và đánh giá.
- Đọc lại những viecj nên và không nên làm.



Ngày soạn: 28/11/2015                                  Thứ tư ngày 02 tháng 12 năm 2015
 Ngày giảng: 02/12/215                                                 
Tiết 1:  LT và câu:    	TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. 
CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu:     
- Nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật (thực hiện 3 trong 4 mục của BT1, toàn bộ BT2).
          - Biết chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu Ai thế nào? 
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thảo luận.
 		- Phương tiện: Tranh minh hoạ. bảng phụ.                    
III.Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Mẹ em nấu cơm.
- Hãy kể về công việc em thường làm giúp bố mẹ?
- NX đánh giá bài làm học sinh  
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: Giới thiệu bài: Hôm nay chóng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ về tình cảm trong gđ. Câu kiểu Ai như thế nào?
2. Kết nối: 
3. Thực hành: 
- Bài tập 1: Dựa vào tranh TLCH.
   
- Cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 2: Tìm những từ chỉ đặc điểm của người và vật:

	Đặc điểm

	Tính tình của người
	Màu sắc của một vật
	Hình dáng của người, vật

	

	
	



- Chia lớp thành 2 nhóm. Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy, một bút dạ. 
- Mời các nhóm trình bày bài của nhóm mình , các nhóm khác lắng nghe bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá.
Bài tập 3: Em chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy:
	Ai (cái gì, con gì)
	Thế nào ?

	M: Mái tóc ông em
.................................
	Bạc trắng.
............



- Tổ chức cho hs nhận xét, kết luận.

C. Kết luận:
- Bài học hôm nay em biết thêm KT gì ?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết  học.
	
- Tìm thành phần TLCH Ai làm gì
- 1 em lên bảng làm, lớp nhận xét.



- Lắng nghe.


Bài tập 1: Trao đổi nhóm đôi
- Đại diện nhóm trình bày. các nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung.


Bài tập 2: Thực hiện vào phiếu

	Đặc điểm

	Tính tình của người
	Màu sắc của một vật
	Hình dáng của người, vật

	tốt, ngoan, hiền, ...
............
	trắng, xanh, đỏ, 

............
	cao, tròn, vuông, ...

............


- Đ D nhóm lên trình bày.
- nhóm khác lắng nghe bổ sung



Bài tập 3: Thực hiện vào VBTTV.
-  Hs làm vµo vở.  Nối tiếp đọc bài làm trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung.
	Ai (cái gì, con gì)
	Thế nào ?

	M: Mái tóc ông em
- Mẹ em 
- Em
...
	Bạc trắng.
rất hiền.
rất vui
...



- Xung phong phát biểu.


Tiết 1:  Toán:                               ĐƯỜNG THẲNG
I, Mục tiêu:
- Nhận dạng được và gọi đúng tên đoạn thẳng, đường thẳng.
- Biết vẽ đoạn thẳng, đường thẳng qua hai điểm thẳng hàng bằng thước và bút.
- Biết ghi tên đường thẳng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                            -  Phương pháp: QS, Luyện tập, thực hành
                                             - Phương tiện: Que tính - Bảng phụ
 III. Tiến trình dạy - học:
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	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- 100- 6       100- 52         100- x = 48
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: : Hoâm nay chuùng ta seõ ...
2. Kết nối: 
2.1. Đường thẳng - ba điểm thẳng hàng.
- GV chấm 2 điểm. Y/c lên bảng đặt tên 2 điểm và vẽ đường thẳng qua 2 điểm.
- Để vẽ được đt AB trước hết ta chấm 2 điểm A và B, dùng bút và thước thẳng nối 2điểm A,B ta được đoạn thẳng AB.
- Viết bảng: ”Đoạn thẳng AB”
- Dùng bút và thước kéo dài đoạn thẳng về hai phía, ta được đường thẳng AB và viết là đường thẳng AB.
 2.2. Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng.
- 3 điểm A,B,C cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói A,B,C là ba điểm thẳng hàng. GV chấm điểm D ở ngoài đường thẳng vừa vẽ, em có n/x gì ?


3, Thực hành
Bài 1: Yêu cầu HS tự vẽ vào vở.
- Đổi vở kiểm tra nhau, nx
Bài 2 : Yêu cầu gì ?
- Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm ntn?
- GV hướng dẫn HS dùng thước để KT
- Nhận xét, cho điểm.
- Nhận xét, đánh giá.

C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm 1 ý.
- Học sinh khác làm bc, nhận xét  .



- HS lên bảng t. hiƯn. Lớp vẽ nháp.
            
      .                                .
      A                                 B


- §oaïn thaúng AB. 
      .                                   .
      A                                 B
- §öôøng thaúng AB.
      .                .             .
      A              B                  C
         D .
- 3điểmA,B,D k0 cùng nằm trên 1đg/t, nên3 điểm A,B,D k0 thẳng hàng.
 
Bài 1: Thực hiện vào vở
- Nhận xét.
Bài 2: - Nêu tên 3 điểm thẳng hàng.
- 3 điểm cùng nằm trên một đg/t.
- HS làm bài. dùng thước để kiểm tra.
- Nhận xét.
- Học bài, làm thêm bài tập.



BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2) : Luyện viết
Nghe - viết:    HAI ANH EM
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                          - Phương pháp: Thực hành
                                               - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Hai anh em" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.



- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc: BÉ HOA
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Phương pháp: Thực hành           
                                               - Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //..
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: quà sáng, đã đánh dấu, que chuyền.
- T/c cho hs thi đọc.

HĐ2: HD chọn câu trả lời đúng.

- T/c chữa bài.
HĐ3: Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Viết một tin nhắn.
- HD tìm hiểu y/c của bài. làm vào vở.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng: quà sáng, đã đánh dấu, que chuyền.:  ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: 
- b, Nhắn bằng cách viết ra giấy.
.
Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi, nêu kq.

HĐ4: Làm bài cá nhân vàoVBTTV, chữa bài.





Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ; TÌM SỐ TRỪ
I, Mục tiêu:    
     - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số. 
- Củng cố cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu. Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.Biết giải toán dạng tìm số trừ chưa biết. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                                     - Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
                                     - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Tính

HĐ2:Bài tập 2. Nối:
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
HĐ 3: Bài tập 3. Tìm x
18 - x = 10              34 - x = 16



HĐ 4: Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống:
- Nghe báo cáo, nhận xét.
HĐ 5: Bài tập 5: Giải bài toán
- Cho hs đọc bài toán, tìm hiểu nd.
- HD chữa bài.



 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành nối vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.

- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
  18 - x = 10               34 - x = 16
        x = 18 – 10               x = 34 - 16
        x = 8                         x = 18
Bài tập 4: Làm vào VBTT, đổi vở chữa bài theo cặp.

-  Bài tập 5: 
Bài giải
Cửa hàng còn số xe đạp là:
40 - 10 = 30 (xe đạp)
                 Đáp số:  30 xe đạp
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



 

Ngày soạn: 28/11/2015                Thứ  năm ngày 03 tháng 12 năm 2015
Ngày giảng: 03/12/215              
   Tiết 1:     Toán                          LUYỆN TẬP (tr 74)
   I. Mục tiêu: 
  	- Học sinh thuộc các bảng trừ đã· học để tính nhẩm.
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 .
 - Biết tìm số bị trừ, tìm số trừ.  
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                             -  Phương pháp:  thực hành
                                             - Phương tiện: SGK, VBTT
   III. Tiến trình dạy – học:
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	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Vẽ đg thẳng đi qua 2 điểm cho trước C,D
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
Bài 1: Tính nhẩm. Nªu y/c BT?
- Yêu cầu HS tự nhẩm, ghi kết quả vào Vở và báo cáo kết quả.

Bài 2:
- Yêu cầu HS tự làm bài. Gọi 5 HS lên bảng làm bài. Mỗi HS thực hiện 2 con tính.
- Nhận xét.

Bài 3:Tìm x
- Hỏi: BT yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu HS làm ý a, b. 2 HS lên bảng làm bài. Các HS còn lại làm vào vở.
- Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?
- Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương.
C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- HS lên bảng mỗi em làm BT.
- Học sinh khác nhận xét  .



Bài 1: Tính nhẩm
- Một em đọc y/c của bài
- HS làm vào Sgk, nối tiếp nêu kết quả. 
- Nhận xét.
Bài 2: Tính.
- 2 hs lên bảng, lớp làm vào bc
- Nêu cách tính đối với các phép tính trên. 
- Nhận xét.
Bài 3:
- Nêu quy tắc tìm số trừ; số bị trừ.
ý a, b. 2 HS lên bảng làm bài. Các HS còn lại làm vào vở.





Tiết 2: Chính tả (nghe viết):      BÉ HOA
I, Mục tiêu: 
- Nghe-viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
- Làm được bài tập 3 a/b. 
II, Phương pháp, phương tiện:
              - Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Vở viết chính tả, sgk, vbttv.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Thi viết tiếng bắt đầu bằng  x/s.
- Nhận xét.

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD nghe viết.
2.1, Hướng dẫn viết chính tả
- Đọc đoạn văn cần viết.
- Đoạn văn kể về ai?
- Bé Nụ có những nét nào đáng yêu?
- Bé Hoa yêu em ntn?
* Hướng dẫn cách trình bày


- Đoạn trích có mấy câu?
- Trong đoạn trích có những từ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa?
- Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS đọc các từ khó.
- Yêu cầu HS viết các từ vừa đọc.
- Viết chính tả
- Soát lỗi.  Nhận xét  bài
 2. 2, Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài tập 2
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Y/c HS hoạt động theo cặp.
- Nhận xét từng HS.
Bài tập 3: Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Treo bảng phụ.
- Y/cHS tự làm. NX, đưa đáp án đuùng
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 
+ x:  xách túi. 
+ s: chim sẻ, sương muối, sẽ, ...

- Lắng nghe



- Theo dõi.
- Bé Nụ.
- Môi đỏ hồng, mắt mở to, tròn và đen láy.
- Cứ nhìn em mãi, rất yêu em và thích đưa võng ru em ngủ.
- 8 câu.
- Bây, Hòa, Mẹ, Nụ, Em, Có. Là những tiếng đầu câu và tên riêng.
- Đọc: là, Nụ, lớn lên.
- Viết bảng con.

- HS viết bài.


- Tìm những từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay.
- Từ chỉ sự di chuyển trên không?
- Bay.
- Điền vào chỗ trống.
- HS dưới lớp làm vào Vở bài tập.
- Sắp xếp; xếp hàng; sáng sủa; ...
- Nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Tập làm văn:     CHIA VUI. KỂ VỀ ANH CHỊ EM
I. Mục tiêu: 
- Biết cách nói lời chia vui (chúc mừng) hợp tình huống giao tiếp ( BT1. BT2). 
	- Viết được 1 đoạn ngắn kể về anh chị em (BT3)
	- KNS: Thể hiện sự cảm thông, xác định giá trị, tự nhận thức về bản thân.
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến cá nhân, bài tập tình huống.
- Phương tiện: Tranh. Bảng phụ, bút dạ. Một số tình huống.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	  6'




   1'

  


  14'








  12'








  5'
	A. Mở đầu:  
- 1. ổn định:                                                 
- 2. KT bài cũ: 
- 2hs kể về ông (bà) của mình cho các bạn nghe.
- Ở dưới lớp nghe và nhận xét bạn.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá:
- Giới thiệu bài: Khi ai đó gặp chuyện buồn, ta phải làm gì? Khi người khác hạnh phúc, chúng ta sẽ nói gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết điều đó.
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài 1 và 2: 
- Gọi hs đọc y/c bài 1 và các CH gợi ý.  
Bài 1 và 2.
- Treo bức tranh và hỏi bức tranh vẽ cảnh gì?
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Chị Liên có niềm vui gì?
- Nam chúc mừng chị Liên ntn?
- Nếu là em, em sẽ nói gì với chị Liên để chúc mừng chị.


Bài 3: Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm.
-  Gọi HS đọc.
- Nhận xét, chấm điểm từng HS.








C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	


- Hai em kể.












- Bài 1: Làm miệng.
- HS đọc đề bài 
- Bé trai ôm hoa tặng chị.
- Bạn Nam chúc mừng chị Liên được giải nhì trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh. Nhắc lại lời của Nam.
- Đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh.
- Tặng hoa, nói: Em chúc mừng chị. Chúc chị sang năm được giải nhất.
- 3 đến 5 HS nêu.
- HS nói lời của mình.
- Hãy viết từ 3 đến 4 câu kể về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em.
- HS thi đua thực hiện cặp đôi.
- Em rất yêu bé Nam, năm nay  bÐ 2tuổi. Môi bé Nam đỏ hồng, da trắng. Nam luôn tươi cười ngộ nghĩnh.





Tiết 4: Ôn Tiếng Việt (Tiết 4)  LV:  TLCH. VIẾT VỀ ANH CHỊ EM
 I, Mục tiêu: 
	- Viết được câu TL cho các câu hỏi về anh chị em của em.
	- Viết được thành đoạn văn.
II, Phương pháp, phương tiện:
     - Phương pháp: Thực hành
     - Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	6'





1'


15'







15'







4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Đọc và trả lời các câu hỏi ở BT1.






HĐ2: HD viết nội dung trả lời ở BT1 vào phần bài 2 trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
- Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1: 
- 1 – 2 hs đọc các câu hỏi.
- Trao đổi trong cặp.
- Viết câu trả lơì vào vở.
- Nối tiếp đọc bài trướ lớp, nx bổ sung.
 HĐ2: Viết bài
  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 









Ngày soạn: 28/11/2015                Thứ  sáu ngày 04 tháng 12 năm 2015
Ngày giảng: 0412/215              
   TiÕt 1: Toán:                 LUYỆN TẬP CHUNG (trang 75)
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm.
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính.
   	- Biết giải bài toán với các số có kèm đơn vị cm.
II, Phương pháp, phương tiện:
               - Phương pháp: Luyện tập thực hành.
               - Phương tiện: Bảng phụ, sgk, vbtt.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

9'




7'




8'






9'







5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Bài 1, Tính nhẩm.
- Trò chơi thi nói nhanh kết quả của phép tính.

Bài 2: Yêu cầu HS nêu đề bài.
- Khi đặt tính ta phải chú ý điều gì?
- Yêu cầu HS làm vào Vở. 
- Gọi HS nhận xét bài bạn.

Bài 3: BT yêu cầu làm gì?
- Viết lên bảng: 42 – 12 – 8 và hỏi: Tính từ đâu tới đâu?
- Gọi 1 HS nhẩm kết quả.
- Yêu cầu HS tự làm bài. 
- Yêu cầu HS nhận xét bài.
Bài 5:
? Bài toán cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?
- Y/c hs làm vào vở.
- GV nhận xét và đánh giá.

- Nhận xét, kết luận.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

Bài 1: - HS nêu y/c tính nhẩm .
- Thi nói nhanh kết quả của phép tính.


Bài 2:  Đặt tính rồi tính.
- HS lên bảng thực hiện.

   32         53          44           30
-             -             -              -
   25         29            8             6
   17         24          36           24...
-Bài 3:  Yêu cầu tính.
- Tính lần lượt từ trái sang phải.
- 42 trừ 12 bằng 30, 30 trừ 8 = 22.
- HS làm bài. Chẳng hạn:
   58 – 24 – 6 = 34 – 6 = 28
-Baøi 5:  Băng giấy đỏ: 65cm,
 Giấy xanh ngắn hơn 17cm. 
 Giấy xanh : ....cm?
- HS làm bài 
Bài giải
Băng giấy màu xanh dài là:
65 - 17 = 48 ( cm)
                             Đáp số: 48 cm.




Tiết 4: Ôn toán ( tiết 2):    100 TRỪ ĐI MỘT SỐ ; TÌM SỐ TRỪ
 I. Mục tiêu:     
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100,	
-  Biết giải bài toán có một phép trừ trên dạng tìm số trừ.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                                - Ph¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
                                                 - Ph¬ng tiÖn: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'








1'

10'




6'


6'


  6'




5'
	A. Mở đầu: 
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 
 _56        _37           _68
    7             8               9

- Giáo viên nhận xét, đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
3. Luyện tập:
Bài 1: Tính nhẩm 
11 – 2 = ...    11 – 3 = ...
11 - 3 = ...     11 - 4 = ...
.....                 ......
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
- Y/c làm vào bảng con.    
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Bài 3: Tính


Bài 4: Đọc bài toán hỏi:
- Bài toán cho biết gì  ? 
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Yêu cầu tự tóm tắt và giải bài vào vở.
- Nhận xét, đánh giá. 
C. Kết luận:
- Nhận xét, đánh giá tiết học 
	

- HS thực hiện vào bảng con
_56        _37           _68
    7            8               9
  49          29             59





Bài 1, TÝnh nhẩm. 
- HS làm vào vở, nêu kq.
- Đổi vở cho nhau nhận xét.


Bài 2: Số ?
- HS làm vào bảng con.

Bài 3: 
- Làm vào phiếu bài tập.
- Trình bày, nhận xét.
Bài 4: 
- Đọc đề .Hs làm vào vở 
                     Bµi giải 
Thanh gỗ còn lại dài số cm là :
             64 - 24  = 40 (cm )
                   Đ¸p sè : 40 cm.
- HS nhắc lại ND bài vừa häc.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 15
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần15.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
           + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
           + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
           + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
           + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 16: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Luyện viết chữ đẹp, giải toán trên Intonets
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng Ngày thành lập Quân đội VN 22/ 12. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM










                                                          TUẦN  16
Soạn:   05/12/2015                                                       
Giảng: 7/12/2015                         Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2015
TiÕt 1: Chào cờ                    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
 Tiết 2: Tập đọc:              CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM (tiết 1)
I, Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Sự gần gũi, đáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm của bạn nhỏ.     
- Kiểm soát cảm xúc, thể hiện sự cảm thông, trình bày suy nghĩ, tư duy sáng tạo, phản hồi, lắng nghe tích cực, chia sẻ.                                                                     	           
II, Phương tiện day học:
- Ph/ pháp: Đ/ não, trải nghiệm, TL nhóm, tr/bày ý kiến cn, p/ hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’

6’




12’








12’




3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc: “ Bé hoa”     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu

2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.

- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.

2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
 C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá chung.
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.
	      Hoạt động của HS


- 2HS lên bảng  đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
a) - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: nhảy nhãt, tung tăng, lo lắng, vẫy đuôi, rối rít.


b) - Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài:  Bé rất thích chó / nhưng nhà Bé không nuôi con nào .// 
c) Cún mang cho Bé /khi thì tờ báo hay cái bút chì , / khi thì con búp bê…//
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.


- Các nhóm thi  đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 





Tiết 3: Tập đọc:              CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM  (tiết 2)
I. Mục tiêu:
 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Sự gần gũi, đáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm của bạn nhỏ.     
- Kiểm soát cảm xúc, thể hiện sự cảm thông, trình bày suy nghĩ, tư duy sáng tạo, phản hồi, lắng nghe tích cực, chia sẻ.                                                                     
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
    	- Phương tiện: Tranh minh hoạ, bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	T G
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

15'














12'







5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Chanh chua, cua cắp"
B, Các hoạt động dạy học
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
 HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
 Câu 1: Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Y/c đọc thầm đoạn và TLCH
Câu 1: Bạn của Bé ở nhà là ai ?
Câu 2: Khi Bé bị thương Cún đã làm gì giúp Bé ?
Câu 3: Những ai đến thăm Bé ? Vì sao bé vẫn buồn ?

Câu 4: Cún đã làm cho Bé vui như thế nào?
Câu 5: Bác sĩ nghĩ rằng vết thương của Bé mau lành là nhờ ai ?
HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- Y/c đọc theo vai.
- Câu chuyện gồm mấy vai?
- Đó là những vai nào?
- Lần 1 giáo viên là người dẫn chuyện.
- Lần 2, 3 học sinh tự phân vai đọc
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Câu chuyện cho em biết thêm điều gì
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Thực hiện trò chơi.



- Lắng nghe

- Theo dõi.
- HS đọc thầm từng đoạn 



- Bạn của bé là cún con.
- Khi Bé bị thương Cún chạy đi tìm người giúp, 

- Bè bạn thay nhau đến thăm bé. Bé buồn vì nhớ cún.
- Mang cho bé lúc cái bút chì, khi con búp bê...

- Bác sĩ nghĩ rằng vết thương của Bé mau lành là nhờ có cún


- Câu chuyện gồm 3 vai
 + 1 là người đẫn chuyện
 + 2 là bé
 + 3 là mẹ của bé
- 3 - 4 nhóm thi đọc theo vai
- Nhận xét
- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 2 hs đọc lại toàn bài.
- Phát biểu.




Tiết 4: Toán:                     NGÀY, GIỜ (t- 76)
I. Mục tiêu:     
- Nhận biết được một ngày có 24 giờ; 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.
- Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày ; bước đầu nhận biết đơn vị đo thời gian : ngày, giờ.                                  
- Biết xem giờ đúng trên đồng hồ .
- Nhận biết thời điểm, khoảng thời gian, các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm.
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                        - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                         - Phương tiện: VBTT, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’

15’











 7’



  6'


   5’

	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 
- Đọc các công thức tìm số trừ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
 2.1. Giới thiệu ngày giờ:
2.1. Hướng dẫn và thảo luận cùng HS về nhịp sống tự nhiên hàng ngày:
Lúc 5 giờ sáng em làm gì ?
Lúc 11 giờ trưa em làm gì ?
Lúc 3 giờ chiều em làm gì ?
Lúc 8 giờ tối em làm gì ?
 2.2. Giới thiệu các giờ trong ngày:
Một ngày có 24 giờ bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau 
3. Luyện tập:
Bài 1: Điền số giờ 
VD : Em chơi bóng lúc 17 giờ chiều.



Bài tập 3: 1 h/s đọc yêu cầu.
- GV giới thiệu về đồng hồ điện tử
- Y/c HS làm vào VBT. 
C. Kết luận: 
- Bài học hôm nay các em học được kiến thức gì ?
	

- HS lên bảng làm bài.
- HS dưới lớp đọc quy tắc.  
- HS khác nhận xét  



- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán 
HS đọc bảng phân chia thời gian : CN - ĐT

Luyện tập củng cố cách gọi giờ 





Bài 1:  1 h/s đọc đề bài
- HS quan sát tranh và đọc số giờ trên mặt đồng hồ và nêu hoạt động tương ứng
- HS làm bài
Bài 3:  1 h/s đọc yêu cầu
- GV giới thiệu về đồng hồ điện tử
- HS làm vào VBT 
- Nhận xét bài 



Ngày soạn: 05/12/2015                               Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2015
 Ngày giảng: 08/12/215                                                 
 Tiết 1: Toán:                              THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (t- 78)
 I. Mục tiêu:  
- Biết xem đồng hồ ở thời điểm sáng, chiều, tối 
- Nhận biết số chỉ giờ lớn hơn 12h:  17h, 23h ...
- Nhận biết các hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày có liên quan đến thời gian.
II. Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, thảo luận
- Phương tiện: Mặt đồng hồ  -VBT
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






2'

15'













15'



5'


	A.  Mở đầu: 
1. Ổn định tổ chức. 
2. Kiểm tra: - Yêu cầu đặt tính, tính
100- 8,      100 - 49,     100 – 60
- Giáo viên nhận xét  đánh giá 
B. Các hoạt động dạy học:
1.Khám phá: Giới thiệu bài, ghi đầu bài
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Điền số giờ  	
- Hướng dẫn : Quan sát tranh , liên hệ với số giờ ghi ở bức tranh, xem đồng hồ và nêu tên đồng hồ chỉ thời gian thích hợp 
- Y/c tự làm BT.
- HD chữa BT:
An đi học lúc 7h sáng nối với đồng hồ B.
An thức dậy lúc 6h sáng nối với đồng hồ A.
Buổi tối An xem phim  lúc 20h nối với đồng hồ D.
17h An đá bóng nối với đồng hồ C.
- Gọi nhiều em nhắc lại 
Bài 2: Câu nào đúng, câu nào sai.
- Y/cầu lớp vào vở. 2 em lên bảng làm 
- Tổ chức nhận xét, đánh giá.
- Nhận xét, tuyên dương.
C. Kết luận :
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Giao BT về nhà.
	

- Hai em lên bảng thực hiện phép tính
- Nhận xét bài bạn .


- Vài em  nhắc lại tên bài.


Bài 1: Điền số giờ 
- Quan sát nhận xét .
- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát.

- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài 






Bài 2. Một em đọc  đề bài.
- Lớp thực hiện vào vở.
- KQ: ý b, d, e.


- 2em nhắc lại ND bài vừa học.
- Học bài và làm bài ở nhà.



Tiết 3: Tập đọc:                 THỜI GIAN BIỂU
 I. Mục tiêu:     
- Biết đọc chậm, rõ ràng các số chỉ giờ, ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu, giữa cột, dòng
   - Hiểu tác dụng của thời gian biểu.
II. Phương pháp – Phương tiện:
    - Phương ph¸p : Trực quan, thảo luận nhóm trình bày ý kiến cá nhân
       - Phương tiện: Bảng phụ. Tranh minh họa
III. Tiến trình dạy - học
	TG
5’






1'

13’













10’











8’


3'
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: y/c đọc bài và TLCH về nội dung bài “Hai anh em”.     

  
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu: HS q/sát tranh 
2. Kết nối: 
 2.1.Luyện đọc:
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài  
- Đọc nối tiếp từng câu 
- Đọc từng đoạn : 
- HD ngắt giọng: Y/c đọc đúng ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh  
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
- Thi đọc: Mời các nhóm thi đua đọc 
- Đọc đồng thanh: Y/c đọc ĐT cả bài.
2.2. Tìm hiểu bài:
- GV đọc lại bài.
- Y/c lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
Câu 1: Đây là lịch làm việc của ai? Kể các việc làm hàng ngày của Thảo.

Câu 2: Bạn Thảo ghi các việc cần làm vào thời gian biểu để làm gì?
Câu 3 : TGB ngày nghỉ của Thảo có gì khác ngày thường? 
2.3. Luyện đọc lại:
- GV HD hs luyện đọc diễn cảm.
- Nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận: 
- Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
	         Hoạt động của HS


- 1 em đọc bài “Con chó nhà hàng xóm” và trả lời câu hỏi của  giáo viên.





- Lớp lắng nghe đọc mẫu 
- §ọc nối tiếp câu, tìm tiếng từ khó  
 
- ®ọc từng đoạn nối tiếp trước lớp.
 
6 g  6 giờ - 6 giờ 30 / Ngủ dậy , tập thể dục ,/vệ sinh cá nhân //
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Các nhóm thi đua đọc bài.
Các em khác lắng nghe và nhận xét
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Theo dõi.
- Lớp đọc thầm bài 
- HS đọc thầm từng đoạn TLCH
- Đây là lịch làm việc của Thảo.
...
- Bạn Thảo ghi các việc cần làm vào thời gian biểu để tiện theo dõi và làm việc đúng giờ.
- TGB ngày nghỉ của Thảo có ghi môn học bạn yêu thích, đén nhà bà chơi.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.




Tiết 2:  Chính tả (tập chép):           CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I. Mục tiêu:     
  	- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi. 
- Làm được BT2; BT3 a.  
II. Phương pháp – Phương tiện:
                                        - Phương ph¸p: Đàm thoại, thực hành
                              - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’









14’





7’




3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần in/ iên.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Đoạn viết là lời nghĩ của ai nghĩ đến ai ?
- Đoạn văn viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Vì sao từ bé trong bài phải viết hoa?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp).
 2.2. Cho HS nhìn sách chộp bài ch/ tả:
- Y/cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Tìm 2 từ chứa tiếng có vần ui, 2 từ chứa tiếng có vần uy. 
Bài 3: ... ch: Chỉ, chăn, ....
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, tin, tiền....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- Đoạn viết là lời nghĩ của em với anh.  
- ... có 3 câu.
- Dấu  phẩy,dấu hai chấm,dấu chấm, dấu mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép.
- Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: quấn quýt, bị thương, giường, giúp bé 


- Nhìn sách chép bài chính tả.

- Nhìn sách và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét
Bài 2:  ui: núi, túi, mũi, ...
          Uy: suy nghĩ, ma túy, tàu thủy,
Bài 3: chậu, chén, chăn, chiếu, ...





                                                                                                                                                     
BUỔI CHIỀU
  Tiết 1: Tập viết:                                 Chữ hoa  O 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa O  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Ongĩ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ong bay bướm lượn ( 3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa O
 III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’












10’



























12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ N và từ  Nghĩ    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ O
- Chữ hoa O gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ O cao mấy « li ?


- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa O vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?



- Nêu cách viết nét từ O sang ng ?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Ong 
- Yêu cầu viết chữ vào bảng
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.

- ... gồm 1 nét.
- Nét 1gồm nét cong trái và nét lượn ngang  
- Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong . 
- Cao 5li rộng là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.

- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .

- Chữ cao 2,5 li .chữ  g, h, b, l
- Chữ cao  1 li: :ư, ơ, o, n;, a, 
- Chữ cao 1,5 li: 
- Chữ cao : 1,25 li : 
- Nối nét cuối của chữ O sang chữ ng.
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 
- Thực hành viết vào bảng Ong.


- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                    - Phương pháp: Thực hành
                                        - Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'



8'


8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài "Tin nhắn"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hòa thuận, buồn phiền, bẻ gãy, đùm bọc.
HĐ2: Đọc đoạn văn chú ý hạ thấp giọng câu có " ... " 
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Đọc phân biệt lời người kể và lời  nhân vật:
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.

C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

HĐ4:  1 hs  đọc trước lớp. cả lớp theo dõi.
- Trao đổi nhóm, nêu kq.
+  ý:  c.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống (tiết 1)  CHỦ ĐỀ 3: TỰ  BẢO VỆ MÌNH
I, Mục tiêu:
         	- HS biết những việc làm nguy hiểm do té ngã.
         	- Biết cách phòng tránh té ngã. 
	- Có ý thức nhắc bạn phòng bị té ngã.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
                       - Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, xì tóc...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Để phòng tránh những nguy hiểm do điện giật em cần làm gì ?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Những nguy cơ bị thương do té ngã:
- Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. Trình bày trước lớp.
- QS các bức tranh (tr 33) cho biết điều gì có thể xảy ra với các nhân vật trong các tranh?


- Y/c hs đọc để ghi nhớ. 
- Nhận xét,tuyên dương.
HĐ2: Cách phòng tránh tai nạn té ngã.
 - Cho hs thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh bị té ngã.

- Y/c hs làm bài vào VBT.
- Mời các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, 
- Y/c hs đọc ghi nhớ viêc nên làm và không nên làm (trang 34)
HĐ 3: Phòng tránh sét.


- Nhận xét, kết luận.
- Cho hs đọc lời khuyên (trang 36)
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
- Dăn dò việc nên làm và không nên làm để phòng tránh bị té ngã khi ở trường, ở nhà.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 1: (trang 26)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn - 
- Lựa chọn những điều có thể xảy ra 
với các nhân vật trong các tranh.
VD:
- Leo trèo qua lan can dễ bị té ngã.
- Đuổi nhau trên cầu thang dễ bị té ngã.
...
- Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét.

Bài tập 2: 

- thảo luận nhóm nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh bị té ngã.
- Làm việc theo nhóm. ĐD các nhóm lên báo cáo – nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài vào vở, nếu có kq sai.

HĐ 3: Làm việc theo nhóm đôi
-  Nối mỗi tranh với câu HD phù hợp.
- Báo cáo, nhận xét và đánh giá.
- Đọc lại những việc nên và không nên làm.

- Đọc thuộc lời khuyên.


Ngày soạn: 05/12/2015                                  Thứ tư ngày 09 tháng 12 năm 2015
 Ngày giảng: 09/12/215                                                 
Tiết 1:  LT và câu:    	TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. 
CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu:     
- Bước đầu tìm được từ trái nghĩa với từ cho trước (BT 1). Biết đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa tìm được theo mẫu Ai thế nào ? (BT 2). Nêu đúng tên các con vật được vẽ trong tranh BT 3.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thảo luận.
 		- Phương tiện: Tranh minh hoạ. bảng phụ.                    
III.Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Mẹ em nấu cơm.
- Hãy kể về đặc điểm của các con vật mà em biết ?
- NX đánh giá bài làm học sinh  
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: Giới thiệu bài: Hôm nay chóng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai như thế nào?
2. Kết nối: 
3. Thực hành: 
- Bài tập 1: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau.
- tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe.
- Cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 2: Chọn cặp từ trái nghĩa với BT1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó. 
	Ai (cái gì, con gì)
	Thế nào?

	VD: Chú mèo ấy
	Rất ngoan.


- Chia lớp thành 2 nhóm. Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy, một bút dạ. 
- Mời các nhóm trình bày bài của nhóm mình , các nhóm khác lắng nghe bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá.
Bài tập 3: Viết tên các con vật trong tranh

- Tổ chức cho hs nhận xét, kết luận.


C. Kết luận:
- Bài học hôm nay em biết thêm KT gì ?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết  học. 
- Dặn về nhà học bài, xem trước bài mới: 
	

- Tìm thành phần TLCH Ai NTN ?
- 1 em lên bảng làm, lớp nhận xét.



- Lắng nghe.
Bài tập 1: Trao đổi nhóm đôi
- Đại diện nhóm trình bày. các nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung.


Bài tập 2: Thực hiện vào phiếu


	Ai (cái gì, con gì)
	Thế nào?

	- Con chó này
	Rất khôn.


- Đ D nhóm lên trình bày.
- nhóm khác lắng nghe bổ sung


Bài tập 3: Thực hiện vào VBTTV.
-  Hs làm vµo vở.  Nối tiếp đọc bài làm trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung.
- Xung phong phát biểu.




Tiết 1:  Toán:                               NGÀY, THÁNG
I, Mục tiêu:
- Biết đọc tên các ngày trong tháng. Biết xem lịch để xác định được số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần lễ. Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, tháng (biết tháng 11 có 30 ngày, tháng 12 có 31 ngày),  ngày, tuần lễ, (bài 1, 2).
II, Phương pháp, phương tiện:
                                            -  Phương pháp: QS, Luyện tập, thực hành
                                             - Phương tiện: Que tính - Bảng phụ
 III. Tiến trình dạy - học:
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	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: : Hoâm nay chuùng ta seõ ...
2. Kết nối: 
2.1.GT cách đọc tên các ngày trong tháng.
- GV treo tờ lịch tháng 12 và giới thiệu 
- GV khoanh tròn số 5 và hỏi : “ Đây là ngày mấy trong tháng ?  Ngày đó ứng với thứ mấy trong tuần 
 2.2. Giới thiệu về tờ lịch trong tháng và cách xem lịch:
- Cột ngoài cùng ghi số chỉ tháng(trong năm)
- Cột thứ hai ghi tên các ngày trong tuần .
- Cột còn lại ghi số chỉ các ngày trong tháng 
Cách đọc : Thứ bảy, ngày 5 tháng 9
Đọc số ngày của từng tháng :Tháng 9 có 30 ngày(bắt đầu từ ngày 1 đến 30 tháng 9 )
3, Thực hành
Bài 1 : Đọc, viết theo mẫu.
- GV hướng dẫn mẫu 
	Đọc
	Viết

	Ngày bảy tháng mười một
	Ngày 7   tháng 11

	Ngày mười lăm tháng mười một
	Ngày 15 tháng 11

	Ngày mười lăm tháng mười
	Ngày 15 tháng 10

	Ngày hai mươi tháng mười một
	Ngày 20 tháng 11


Bài 2: Ghi tiếp ngày còn thiếu vào tờ lịch tháng 12
Xem lịch rồi viết vào chỗ chấm.
Ngày 25 tháng 12 là thứ ..năm..
Tháng 12 có .4..ngày chủ nhật .
Thứ sáu liền sau ngày 19 tháng 12 là....
Thứ sáu liền trước ngày 19 tháng 12 là ngày ..12..
C. Kết luận:
 Tập xem ngày tháng trong tháng
- Nhận xét giờ học.
	

HS tập xem đồng hồ


- GV chỉ - 3,4 HS trả lời 
- Thực hiện tương tự với một số ngày khác.

- Nghe GV giới thiệu 
- HS thực hành đọc tên ngày,số ngày của từng tháng ,tìm ngày trong tuần .
 


Bài 1:  HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài 
- Chữa bài theo cặp 
- Ngày mồng bảy tháng mười một. Viết : Ngày 7 tháng 11
- Nhận xét.
[
Bài 2:  HS đọc yêu cầu 
- HS quan sát tờ lịch tháng 12
- HS tự điền
- 3 HS đọc bài chữa
- HS quan sát lịch tháng 12
- HS làm bài 
- 3 HS đọc bài chữa 
- Nghe GV nhận xét giờ học.



BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2) : Luyện viết
Nghe - viết:    CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                              - Phương pháp: Thực hành
                                                  - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	T/ gian
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Hai anh em" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.



- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc: THỜI GIAN BIỂU
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                                               - Phương pháp: Thực hành           
                                               - Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //..
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: quà sáng, đã đánh dấu, que chuyền.
- T/c cho hs thi đọc.

HĐ2: HD chọn câu trả lời đúng.

- T/c chữa bài.
HĐ3: Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Viết một tin nhắn.
- HD tìm hiểu y/c của bài. làm vào vở.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng: quà sáng, đã đánh dấu, que chuyền.:  ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: 
- b, Nhắn bằng cách viết ra giấy.
.
Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi, nêu kq.

HĐ4: Làm bài cá nhân vàoVBTTV, chữa bài.





Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I, Mục tiêu:    
- Biết xem đồng hồ ở thời điểm sáng, chiều, tối 
- Nhận biết số chỉ giờ lớn hơn 12h:  17h, 23h ...
- Nhận biết các hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày có liên quan đến thời gian.

I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
- Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT, mô hình đồng hồ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bài 1: Điền số giờ 	
- Hướng dẫn : Quan sát tranh , liên hệ với số giờ ghi ở bức tranh, xem đồng hồ và nêu tên đồng hồ chỉ thời gian thích hợp 
- Y/c tự làm BT.
- HD chữa BT:
An đi học lúc 7h sáng nối với đồng hồ B.
An thức dậy lúc 6h sáng nối với đồng hồ A.
Buổi tối An xem phim  lúc 20h nối với đồng hồ D.
17h An đá bóng nối với đồng hồ C.
Bài 2: Điền § hay S?
- BT y/c gì?
- Y/c quan sát tranh 1:  Đi học muộn giờ vì vào học 7 giờ mà bạn đến trường lúc 8 giờ .
    Câu :  Đi học muộn giờ  - §
               Đi học đúng giờ  - S 
- HD chữa BT:
Tranh 2:  Cửa hàng đã mở cửa       - S
               Cửa hàng đóng cửa         - §
Tranh 3:  Lan tập đàn lúc 20h       - §
               Lan tập đàn lúc 8h sáng - S
- NX đánh giá chung.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cg chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát.

- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài 






- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát tranh , liên hệ giờ ghi trên đồng hồ với “ thời gian thực tế ” và điền § hay S
- Cả lớp làm PHT
- Chữa bài 
- NX.




- Nghe dặn dò
- HS sưu tầm lịch mang đến lớp


 

Ngày soạn: 05/12/2015                Thứ  năm ngày 10 tháng 12 năm 2015
Ngày giảng: 10/12/215              
   Tiết 1:     Toán               THỰC HÀNH XEM LỊCH (tr 80)
   I. Mục tiêu: 
- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó trong tuần. 
II. Phương pháp – Phương tiện: 
 	-  Phương pháp:  thực hành
 				- Phương tiện: SGK, VBTT
   III. Tiến trình dạy – học:
	5’




1'


15’











12’








5’

	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
Đọc tên các ngày trong tháng, tuần 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
Bài 1: Ghi tiếp các ngày còn thiếu 
- Y/c HS quan sát tờ lịch tháng 1 và làm BT.
	  1
	Thứ
hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	


Bài 2:
Điền vào chỗ trống các chữ còn thiếu 
- Y/c quan sát và làm BT theo cặp
- Thứ sáu trong tháng 4 là ngày nào?
- Thứ ba này ngày 20 tháng 4 thì thứ ba tuần trước ngày? thứ ba tuần sau ngày?            
- Ngày 30 tháng tư là ngày thứ mấy?
- NX, đánh giá.
- Nhận xét, tuyên dương.
C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- 1 HS đọc tên các ngày trong tháng, tuần  .
- Học sinh khác nhận xét  .



Bài 1: 
- 1HS đọc yêu cầu
- HS quan sát tờ lịch tháng 1 và làm BT
- Chữa bài: Đọc các ngày đã điền , nêu số ngày trong tháng 1 
- Nhận xét




Bài 2: - 1 HS đọc đề bài 
- HS quan sát tờ lịch tháng 4 
- HS làm bài và chữa bài.
- 4,11,18,25
- 13 tháng 4
- 27 tháng 4
- Thứ sáu.





Tiết 2: Chính tả (nghe viết):      TRÂU ƠI 
I, Mục tiêu: 
          - Nghe viết chính xác, trình bày đúng một bài  ca dao thể thơ lục bát. Làm đúng các bài tập phân biệt: ch/ tr.
II, Phương pháp, phương tiện:
              - Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Vở viết chính tả, sgk, vbttv.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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10'










12'
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4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Tập viết: tàu thuỷ, quả núi, cái chăn, con trăn .
- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Hướng dẫn nghe viết
a) Hướng dẫn h/s chuẩn bị :
+ Đọc bài chính tả 
+ Tìm hiểu nội dung bài và hướng dẫn cách trình bày bài
? Đây là lời của ai nói với ai?
? Tình cảm của người nông dân đối với trâu như thế nào?
? Bài ca dao viết theo thể thơ nào?
? Hãy nêu cách trình bày thể thơ này?
+ Học sinh tập viết những tiếng khó: nông gia, nghiệp 
b) Đọc -  viết bài vào vở.
c) Giáo viên  chữa bài
- Nhận xét bài 5 -7 em
- GV nhận xét, đánh giỏ
- Soát lỗi.  Nhận xét  bài
 2. 2, Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài 2 : GV gọi hs nêu y/c của bài  
- Y/c HS trao đổi cặp đôi.
- Gọi HS trình bày KQ.
- Nhận xét, đánh giá.
Bài 3a : Điền tr hay ch
- Y/c tự làm BT.
- Gọi HS chữa BT.
- NX đánh giá.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 



- Lắng nghe



- Theo dõi.
- HS đọc bài CT
- HS trả lời, nhận xét.

- Người nói với trâu.
- HS nêu
- Thể thơ lục bát.
- 2-3 h/s viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con

- HS nghe viết bài vào vở
- Học sinh chữa lỗi bằng chì. 
- Nộp bài viết.






- HS tự làm baøi. chữa bài.


- Nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Tập làm văn:     
KHEN NGỢI. KỂ NGẮN VỀ CON VẬT LẬP THỜI GIAN BIỂU
I. Mục tiêu: 
    - Dựa vào câu và mẫu cho trước nói được câu tỏ ý khen.
    - Kể được một vài câu về con vật nuôi quen thuộc trong nhà. Biết lập thời gian biểu (nói hoặc viết) một buổi tối trong ngày.
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến cá nhân, bài tập tình huống.
- Phương tiện: Tranh. Bảng phụ, bút dạ. Một số tình huống.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	   6'






  1'

 14'





12'




   5'



   7'



    5'

	A. Mở đầu:  
- 1. ổn định:                                                 
- 2. KT bài cũ: 
- 2hs kể về anh, chị em của mình cho các bạn nghe.
- Ở dưới lớp nghe và nhận xét bạn.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá:
Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Nói các câu khen ngợi theo mẫu.
- BT y/c gì?
        M: Đàn gà rất đẹp.
             Đàn gà mới đẹp làm sao!
- GV nêu cách nói lời khen ngợi.
- NX.
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài 1: Cách nói lời khen ngợi
- GV nêu cách nói lời khen ngợi.
- NX.






Bài 2: Kể về con vật nuôi trong nhà. 
- GV hướng dẫn HS : Giới thiệu đó là con vật gì ? Đặc điểm? ích lợi ? Tình cảm của em với con vật đó ?
- GV nhận xét, bình chọn.
Bài 3 : Lập thời gian biểu buổi tối của em.
- Y/c tự viết bài.
- GV nhận xét , bình chọn
C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	


- Hai em kể.





- 1-2 H/s đọc yêu cầu.
- Nãi theo mẫu






- Bài 1- HS làm VBT 
- 4-5 HS đọc trước lớp 
 Chú Cường mới khoẻ làm sao!
Lớp mình hôm nay sạch quá!
Bạn Nam học giỏi quá!
- Tặng hoa, nói: Em chúc mừng chị. Chúc chị sang năm được giải nhất.
- H/s đọc yêu cầu 
- HS lắng nghe.
- HS làm vào VBT
- 4-5 HS nêu. 

- 1 HS nêu yêu cầu
- HS viết vào VBT
- 3 HS viết  bài trên bảng phụ. 
- Nghe nhận xét giờ học.



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt (Tiết 4)  LV: VIẾT THỜI GIAN BIỂU CỦA HÀ
 I, Mục tiêu: 
	- Viết được thời gian biểu của Hà. Từ đó biết lập được thời gian biểu của mình.
II, Phương pháp, phương tiện:
     - Phương pháp: Thực hành
     - Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	6'
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15'




15'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Đọc và điền các thông tin ở BT1.



HĐ2: HD viết nội dung trả lời ở BT1 vào phần bài 2 trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
- Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1: 2 hs đọc các câu hỏi.
- Trao đổi trong cặp.
- Viết câu trả lơì vào vở.
- Nối tiếp đọc bài trước lớp, nx bs.
 HĐ2: Viết bài
  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 





Ngày soạn: 05/12/2015                Thứ  sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015
Ngày giảng: 11/12/215              
   TiÕt 1: Toán:                 LUYỆN TẬP CHUNG (trang 81)
I. Mục tiêu:
- Biết các đơn vị đo thời gian; ngày, giờ, tháng. Biết xem lịch.
II, Phương pháp, phương tiện:
               - Phương pháp: Luyện tập thực hành.
               - Phương tiện: Bảng phụ, sgk, vbtt.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Đi chợ".

 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bài 1: Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau ?
-Y/c quan sát tranh. TLCH
Câu a : Tranh D       Câu c : Tranh C
Câu b : Tranh A      Câu d : Tranh B
Bài 2: Gọi HS nêu y/c
a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 
	


  5
	Thứ
hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	
	
	
	1
	2

	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	31
	
	
	
	
	
	


b) Điền các từ còn thiếu :
Ngày 1 tháng 5 là thứ................
Tháng 5 có .. .... ngày thứ bảy . 
Đó là các ngày: ...................................
Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5 . Thứ ba tuần sau là ngày ...........
- Nhận xét, kết luận.
 C, Kết luận:
- Trò chơi: Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ đúng giờ:
- Chia 3 đội chơi.
8 giờ sáng        2 giờ chiều
           20 giờ               21 giờ
           9 giờ tối           14 giờ
- Nhận xét giờ học. dặn dò. Tập xem đồng hồ , xem lịch. 
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự chỉ huy của bạn.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe
Bài 1:  1 HS đọc yêu cầu 

- Quan sát tranh vẽ 
- HS nối tranh với câu phù hợp
- 1 HS đọc chữa bài

Bài 2:  1 HS đọc yêu cầu 
- HS tự điền KQ
- 3-4 HS đọc các ngày đã điền
- Nhận xét 
- HS xem lịch để trả lời câu hỏi 







- Thứ bảy
- 5 ngày chủ nhật.
- 2, 9, 16, 23, 30.

- 18 tháng 5






- HS thực hành quay kim đồng hồ trên mặt đồng hồ 
- GV kiểm tra 




Tiết 4: Ôn toán ( tiết 2):    THỰC HÀNH XEM LỊCH
 I. Mục tiêu:     
- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó trong tuần. 
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                          - Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
                          - Phư¬ng tiÖn: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'
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10'
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6'


  6'
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	A. Mở đầu: 
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 

 - Giáo viên nhận xét, đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
3. Luyện tập:
Bài 1: Đây là tờ lịch tháng 12:
- Y/c hs đọc tờ lịch tháng 12.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá


Bài 2: Cho hs dựa vào tờ lịch tháng 12 ở BT 1 rồi viết tiếp vào chỗ chấm. 
- Y/c làm vào vở.    
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Bài 3: Viết các ngày còn thiếu vào tờ lịch tháng 1.

Bài 4: Cho hs dựa vào tờ lịch tháng 12 ở BT 1 rồi viết tiếp vào chỗ chấm. 
- Y/c làm vào vở.    
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
C. Kết luận:
- Nhận xét, đánh giá tiết học 
	

- HS thực hiện xem đồng hồ đọc giờ.





Bài 1, 
- Đọc các ngày của tháng 12.
- Viết theo mẫu.
- HS làm vào vở.
- Đổi vở cho nhau nhận xét.
Bài 2: Điền vào chỗ trống.
- HS làm vào vở, chữa bài.


Bài 3: 
- Làm vào phiếu bài tập.
- Trình bày, nhận xét.
Bài 4: 
- Đọc các ngày của tháng 12.
- Viết theo mẫu.
- HS làm vào vở.
- Đổi vở cho nhau nhận xét.

- HS nhắc lại ND bài vừa häc.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 16
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần16.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 17: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng Ngày thành lập Quân đội VN 22/ 12. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM





	TUẦN  17:
	Soạn:   12/12/2015 
Giảng: 14/12/2015 
	Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015


TiÕt 1: Chào cờ                    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
 Tiết 2: Tập đọc:                          TÌM NGỌC (tiết 1)
I, Mục tiêu:
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc với giọng kể chậm rãi.	           
II, Phương tiện day học:
- Ph/ pháp: Đ/ não, trải nghiệm, TL nhóm, tr/bày ý kiến cn, p/ hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’

6’






12’









12’
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc: “ Thời gian biểu”     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu



2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.


- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.

2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá chung.
	      Hoạt động của HS


- 2HS lên bảng  đọc và trả lời câu hỏi của  giáo viên.





- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: rắn, kim hoàn, đánh tráo, ngoạm ngọc, sà xuống toan rỉa, tình nghĩa.


- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài:  - Xưa / có một chàng trai / thấy bọn trẻ định giết một con rắn nước / liền bỏ tiền ra mua / rồi thả rắn đi .// Không ngờ / con rắn ấy là con của Long Vương  .// 
1. - Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.

- Các nhóm thi  đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 




Tiết 3: Tập đọc:              TÌM NGỌC  (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc với giọng kể chậm rãi.
- Hiểu ND: Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người (TL được CH 1, 2, 3). 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học: 
- Phư¬ng pháp: Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
    	- Phư¬ng tiện: Tranh minh hoạ, bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	T G
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Chanh chua, cua cắp"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài của tiết 2.
2, Kết nối:
 HĐ1: HD tìm hiểu bài.
GV đọc lại bài lần 2.
- Y/c hs đọc thầm nội dung từng đoạn để trả lời các câu hỏi.
 Câu 1: Hưíng dẫn tìm hiểu bài
- Y/c đọc thầm đoạn và TLCH
Câu 1: Do đâu chàng trai có viên ngọc quý ?
Câu 2: Ai đánh tráo viên ngọc?
Câu 3: Mèo và chó đã làm cách nào để lấy lại viên ngọc ?
 a, Ở nhà người thợ kim hoàn.

 b, Khi ngọc bị cá đớp mất.


 c, Khi ngọc bị quạ cướp mất.


C©u 4: Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó?
C©u 5: Em thấy Mèo và Chó ở nhà em có khôn không ?
HĐ2: Luyện đọc lại bài.
- Y/c ®äc diễn cảm.
- HD hs luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- T/c cho hs thi đọc giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Câu chuyện cho em biết thêm điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Thực hiện trò chơi.



- Lắng nghe

- Theo dõi.
- HS đọc thầm từng đoạn 




- Thấy bọn trẻ bắt rắn ... Long Vương tặng cho viên ngọc quý.
- Người thợ kim hoàn đánh tráo.
- Mèo và Chó xin chủ đi tìm:

+  Ở nhà người thợ kim hoàn Mèo bắt một con chuột đi tìm cho.
+ Khi ngọc bị cá đớp mất Mèo và Chó rình ở bờ sông  ... Mèo nhảy tới ngoạm ngọc chạy biến.
+ Khi ngọc bị quạ cướp mất Mèo nằm phơi bụng ... Quạ van lạy xin trả lại ngọc.
- Hai con vật thông minh, tình nghĩa.





- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp. cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- 2 hs đọc lại toàn bài.

- Phát biểu.




Tiết 4: Toán:           ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 
I. Mục tiêu:     
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm. 
  	- Thực hiện được phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. 
  	- Giải bài toaùn về nhiều hơn. 
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                                        - Phương pháp: Trực quan, thực hành
                                         - Phương tiện: VBTT, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’


6’



8’

8'






8’








4'
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 
- Đọc các công thức bảng công, trừ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
3. Luyện tập:
Bài 1: Tính nhồm
· Yêu cầu điền kết quả vào SGK
· Nêu miệng lần lượt.
Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 




  +      -         +         -   
Bài 3: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
-Bài toán yêu cầu làm gì ? 
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở.
- Nhận xét ghi điểm từng em.



Bài 4. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Bài toán có dạng gì ?
- Mời 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng .
- Nhận xét bài làm học sinh  .
C. Kết luận: 
- Bài học hôm nay các em học được kiến thức gì ?
	

- HS lên bảng làm bài.
- HS dưới lớp đọc quy tắc.  
- HS khác nhận xét  




Bài 1:  - Tính nhẩm . H làm tiếp sức
16 – 7 = 9    12 – 8 = 4    11 – 6 = 5
16 – 9 = 7    12 – 4 = 8    11 – 5 = 6
Bài 2:  Đặt tính rồi tính . làm bảng con.
- Nhận xét bài bạn trên bảng.
Bài 3:  Điền số thích hợp vào ô trống. HS làm theo nhóm.
- Không cần vì 9 + 8 = 9 + 1 + 7 Ta có thể ghi ngay kết quả là 17.
 (
17
) (
10
) (
9
)           + 1              + 7
                                
Bài 4:  Đọc đề 
- Lớp 2A trồng 48 cây .2B nhiều hơn 12 cây.
- Số cây lớp 2B trồng ?
- Dạng toán  nhiều hơn                       
                          48 cây               
Lớp 2 A :                              12 cây
Lớp 2B:                                        
                                                                 
                                ? cây   
* Giải :                 Đ/S : 60 cây 
- Nhận xét bài bạn .



Ngày soạn: 05/12/2015                               Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2015
 Ngày giảng: 15/12/215                                                 
 Tiết 1: Toán:                        ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ  
 I. Mục tiêu:  
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm .                        
- Thực hiện được phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. 
- Giải bài toán về ít hơn.
II. Phương pháp, phương tiện:
- Phư¬ng pháp: Trực quan, thực hành, thảo luận
- Phư¬ng tiện: Mặt đồng hồ  -VBT
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





2'


9'



10'


8'





8'














4'
	A.  Mở đầu: 
1. Ổn định t/c
2. Kiểm tra bài cũ


+                     - 
B. Các hoạt động dạy học:
1.Khám phá: Giới thiệu bài, ghi đầu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: - Gọi một em đọc yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu nhẩm và nêu kết quả nhẩm 
         12 – 6 = 6              6 + 6 = 12
         9 + 9 = 18            13 – 5 = 8       
Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 




+          -           +          -
Bài 3. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Y/c 3 em lên bảng làm bài.
17 - 9 = 8                 15 – 6 = 9 
16 – 9 = 7                 14 – 8 = 6
16 – 6 – 3 = 7          14 – 4 – 4 = 6

Bài 4. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài  toán hỏi gì ?
- Bài toán có dạng gì  ?


- Mời 1 em lên bảng làm bài.


- Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng 
- Nhận xét bài làm học sinh.


C. Kết luận: 
- Nhận xét đánh giá tiết học
	

- Hai em lên bảng thực hiện phép tính
- Nhận xét bài bạn .

- Vài em  nhắc lại tên bài.


Bài 1: Tính nhẩm
- Tính nhẩm, H làm tiếp sức
- Theo dõi nhận xét bài bạn.
14 – 7 = 7              8 + 7 = 15
17 – 8 = 9             16 – 8 = 8
Bài 2:  Đọc yêu cầu đề bài. 
- Đặt tính rồi tính. H làm bảng con
- Nhận xét bài bạn trên bảng.
Bài 3:  Đọc yêu cầu đề bài.
- Điền số thích hợp vào ô trống.HS làm theo nhóm.
 (
 8  888      
) (
14   14      
) (
17       
)               
            - 3              - 6  	...
Bài 4:  Đọc đề 
- Thùng to đựng 60 l. thùng bé đựng ít hơn thùng to 22l
- Thùng bé đựng bao nhiêu l?
ít hơn                          
                             60 l 
Thùng to:           
Thùng nhỏ                                22l     

                             ? l
Bài giải
Số dầu thùng nhỏ đựng là:
60 - 22 = 38 (lít)
                             Đ/S : 38 lít
- Hai em nhắc lại ND bài 



Tiết 2: Tập đọc:                 GÀ "TỈ TÊ" VỚI GÀ
 I. Mục tiêu:     
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu. Hiểu ND: Loại gà cũng có tình cảm với nhau: che chở, bảo vệ, yêu thương nhau như con người. (TL được các CH trong SGK). 
II. Phương pháp – Phương tiện:
    - Phương ph¸p : Trực quan, thảo luận nhóm trình bày ý kiến cá nhân
       - Phương tiện: Bảng phụ. Tranh minh họa
III. Tiến trình dạy - học
	TG
5’




1'

13’















10’













8’


3'
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: y/c đọc bài và TLCH về nội dung bài “Hai anh em”.     
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu: HS q/sát tranh 
2. Kết nối: 
 2.1.Luyện đọc:
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài  
- Đọc nối tiếp từng câu 
- Đọc từng đoạn : 
- HD ngắt giọng: Y/c đọc đúng ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh  
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 
- Thi đọc: Mời các nhóm thi đua đọc 
- Đọc đồng thanh: Y/c đọc ĐT cả bài.

2.2. Tìm hiểu bài:
- GV đọc lại bài.
- Y/c lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi:
C©u 1: Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi nào?
C©u 2: Nói lại cách gà mẹ báo cho con biết :
- Không có gì nguy hiểm.

- Có mồi ngon, lại đây.

- Tai họa nấp nhanh.

2.3. Luyện đọc lại:
- GV HD hs luyện đọc diễn cảm.
- Nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận: 
- Ở nhà em có nuôi gà không ? Em thấy gà mẹ nuôi con ntn ?
	         Hoạt động của HS

- 1 em đọc bài “Tìm ngọc” và trả lời câu hỏi của  giáo viên.





- Lớp lắng nghe đọc mẫu 
- §ọc nối tiếp câu, tìm tiếng từ khó  
 
"Từ khi gà con còn nằm trong trứng/ gà mẹ đã nói chuyện với chúng bằng cách gõ mỏ lên vỏ trứng/ còn chúng thì phát tín hiệu nũng nịu đáp lời mẹ//
- ®ọc từng đoạn nối tiếp trước lớp.
6 g  
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Các nhóm thi đua đọc bài.
Các em khác lắng nghe và nhận xét
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Theo dõi.
- Lớp đọc thầm bài 
- HS đọc thầm từng đoạn TLCH
- Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi
Còn ở trong trứng.


- Gà mẹ kêu đều đều "cúc ... cúc ...cúc"
- Gà mẹ vừa bới vừa kêu nhanh "cúc, cúc, cúc" 
- Gà mẹ mà xù lông kêu liên tục, gấp gáp "roóc, roóc"
- Luyện đọc trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.


- Phát biểu




Tiết 3:  Chính tả (nghe viết):      TÌM NGỌC
I. Mục tiêu:     
- Nghe viết lại  chính xác đoạn tóm tắt nội dung trong chuyện “Tìm ngọc”
- Làm đúng bài tập 2, bài tập 3a).	
II. Phương pháp – Phương tiện:
                                        - Phương ph¸p: Đàm thoại, thực hành
                              - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’









14’





7’



3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần in/ iên.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Đoạn viết được trích từ bài nào ?
- Đoạn văn viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Vì sao từ bé trong bài phải viết hoa?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp).
 2.2. Đọc cho hs viết bài ch/ t¶:
- Y/cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Điền vào chỗ chấm vần ui/ uy. 
Bài 3: r, d,hay gi:
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, tin, tiền....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- Đoạn viết là lời nghĩ của em với anh.  
- ... có 4 câu.
- Dấu  phẩy, dấu chấm.
- Các chữ cái đầu câu, Chó, Méo, Long Vương phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: Mèo, nghĩa, Long Vương, quý. 


- Nghe rõ rồi viết bài chính tả.


- Nhìn sách và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét
Bài 2:  
 thủy- quý- ngùi- ủi- chui- vui
Bài 3: rừng- dừng- giang- rang.





                                                                                                                                                     BUỔI CHIỀU
  Tiết 1: Tập viết:                                 Chữ hoa  Ô, Ơ 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa Ô, Ơ   (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Ơn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ơn sâu nghĩa nặng ( 3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa Ô, Ơ
 III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’









10’

































12’





5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ Ơ và từ  Ơn    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ Ơ
- Chữ hoa Ơ gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ Ơ cao mấy « li ?


- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa Ơ vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
Ơn sâu nghĩa nặng
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?



- Nêu cách viết nét từ Ơ sang n ?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Ơn 
- Yêu cầu viết chữ vào bảng
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .

- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.

- ... gồm 1 nét.
- Nét 1gồm nét cong trái và nét lượn ngang  
- Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong . 
- Cao 5li rộng là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.

- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .

- Chữ cao 2,5 li .chữ  g, h
- Chữ cao  1 li: â, o, n;, a, i
- Chữ cao 1,5 li: 
- Chữ cao : 1,25 li : s
- Nối nét cuối của chữ Ơ sang chữ n.
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 
- Thực hành viết vào bảng Ơn.



- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc: TÌM NGỌC
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
                               - Phương pháp: Thực hành
                                - Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'


8'


6'




3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài "Tin nhắn"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Đọc đúng, rõ ràng các từ: 
Long Vương, kim hoàn, đánh tráo, ngoạm.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Khoanh vào câu trả lời đúng:
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
HĐ 4: Nối các câu a, b, c với số 1,2,3 cho đúng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.

C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.
- ý đúng: b.
HĐ4:  1 hs  đọc trước lớp. cả lớp theo dõi.
- Trao đổi nhóm, nêu kq.
+  ý:  c.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3:  Rèn luyện kĩ năng sống:
CHỦ ĐỀ 4: TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ (tiết 1) 
I, Mục tiêu:
- Biết nêu được những khó khăn gặp phải , cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
	- Nêu được các tình huống cụ thể và cách tìm kiếm sự giúp đỡ.
	- Biết vận dụng tìm kiếm sự giúp đỡ vào cuộc sông khi gặp khó khăn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
                       - Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'















10'







10'




5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Để phòng tránh những nguy hiểm do điện giật, té ngã em cần làm gì ?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Trong cuộc sống hằng ngày em có thường nhờ người khác giúp đỡ không? Hãy nhớ lại các tình huống em đã nhờ người khác giúp đỡ và cho biết:
- Khi đó em đã gặp khó khăn gì?
- Em đã nhờ ai giúp đỡ?
- Em đã nói ntn để người đó giúp đỡ em?
- Người đó có giúp đỡ em không?
- Sự giúp đỡ của người đó có giúp em vượt qua khó khăn không?
- Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. Trình bày trước lớp.
- Nhận xét,tuyên dương.
HĐ2:  Cách xin hỗ trợ.
 - Cho hs thảo luận Nối mỗi tranh với ô chữ ghi cách xin hỗ trợ phù hợp.
- Y/c hs làm bài vào VBT.
- Mời các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, 
- Y/c hs nêu những cách tìm kiếm sự hỗ trợ mà em biết.
HĐ 3: - Y/c hs đọc nội dung  chọn viêc nên làm và không nên làm để vẽ mặt cười hay mặt mếu (trang 40)
- Nhận xét, kết luận.
- Cho hs đọc lại kết quả.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
- Dăn dò việc nên làm và không nên làm để tìm sự giúp đỡ khi ở trường, ở nhà.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 1: (trang 26)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn 
VD:
- Khi đó em bị trẹo chân và đau không đi được. 
...
- Gọi vài em trình bày, lớp nhận xét.










Bài tập 2: 
- Làm việc theo cá nhân.  các em lên báo cáo – bạn khác nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài vào vở, nếu có kq sai.




Bài tập 3: Làm việc theo nhóm đôi
-  Nối mỗi tranh với câu ND phù hợp.
- Báo cáo, nhận xét và đánh giá.
- Đọc lại những việc nên và không nên làm.
- Đọc thuộc lại kết quả đúng.



Ngày soạn: 12/12/2015                                  Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
 Ngày giảng: 16/12/215                                                 
Tiết 1:  LT và câu:    TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu:     
-  Mở rộng vốn từ về vật nuôi. Biết dùng đúng từ chỉ đặc điểm của mỗi lồi vật. Bước đầu biết so sánh các đặc điểm. Biết nói câu có dùng ý so sánh.
- Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu chính xác.
- Giáo dục hs yêu thương loài vật.
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thảo luận.
 		- Phương tiện: Tranh minh hoạ. bảng phụ.                    
III.Các hoạt động dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






1'



12’







11’







6'



5’
	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                    2. KT bài cũ: 
- Mẹ em nấu cơm.
- Hãy kể về đặc điểm của các con vật mà em biết ?
- NX đánh giá bài làm học sinh  
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: Giới thiệu bài: Hôm nay chóng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai như thế nào?
2. Kết nối: 
3. Thực hành: 
- Bài tập 1: Yêu cầu học sinh đọc đề bài
- Treo bức tranh lên bảng 
- Yêu cầu quan sát tranh, thảo luận theo nhóm để chọn từ thích hợp.
1. Trâu khỏe          3. Rùa chậm
2. Thỏ nhanh         4. Chó trung thành       
- Cho các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 2: Mời một em đọc nội dung bài tập 2, đọc cả câu mẫu 
- Yêu cầu làm theo nhóm.
- Đẹp như tiên, cao như sếu, khỏe như voi, nhanh như gió, chậm như rùa, hiền như bụt, trắng như tuyết, xanh như lá cây, đỏ như son .
- Nhận xét, đánh giá.
Bài tập 3: Y/c một em đọc đề bài
- Gọi học sinh  đọc câu mẫu 
- Yêu cầu làm vào vở 
- Tổ chức cho hs nhận xét, kết luận.
C. Kết luận:
 Bài học hôm nay em biết thêm KT gì ?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết  học. 
- Dặn về nhà học bài, xem trước bài 
	- Hát, báo cáo sĩ số.

- Tìm thành phần TLCH Ai NTN ?
- 1 em lên bảng làm, lớp nhận xét.

- Lắng nghe.



Bài tập 1: Trao đổi nhóm đôi
- Đại diện nhóm trình bày. các nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung.





Bài tập 2: Thực hiện vào phiếu
- ĐD nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác lắng nghe bổ sung





Bài tập 3: Thực hiện vào VBTTV.
-  Hs làm vµo vở.  Nối tiếp đọc bài làm trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung.

- Xung phong phát biểu.






Tiết 4:  Toán:    ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
I, Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm. Thực hiện được phép cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán về ít hơn, tìm số bị trừ, số hạng của 1 tổng (bài 1 (cột 1, 2, 3) bài 2 (cột 1, 2), bài 3, bài 4).
II, Phương pháp, phương tiện:
-  Phương pháp: QS, Luyện tập, thực hành
             - Phương tiện: Que tính - Bảng phụ
 III. Tiến trình dạy - học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1'

8’



6'





7’


8’











5’


	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
- Gọi hs đọc thuộc các bảng cộng, trừ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Hoâm nay chuùng ta seõ ...
2. Kết nối: 
Bài 1: - Gọi một em đọc yêu cầu đề bài .
5 + 9    8 + 6      3 + 9     14 – 7 
9 +5     6 + 8      3 + 8     16 – 8 

Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Gọi 3 em khác n/x bài bạn trên bảng .


 +         +     


Bài 3: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Nhận xét.

Bài 4: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
-Bài toán có dạng gì  ?
- Mời 1 em lên bảng làm bài.
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Gọi em khác n/x bài bạn trên bảng 




C. Kết luận:
 ... củng cố được kiến thức gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- 3,4 HS đọc 

 


Bµi 1:  [- Tính nhẩm .
- Nối tiếp nhau mỗi em đọc kết quả 1 phép tính
- Theo dõi nhận xét bài bạn  .
Bµi 2:  Đọc yêu cầu đề bài
- Đặt tính rồi tính 
- HS làm bảng con
- Nhận xét bài bạn trên bảng .
Bµi 3:   Đọc yêu cầu đề bài .
- HS làm theo nhóm
x + 16 = 20           x - 28 = 14 
        x = 20 - 16           x = 14 + 28
        x =  4                   x = 42
Bµi 4:   Đọc bài toán 
 Anh cân nặng 50 kg.Em nhẹ hơn 16 kg  
- Em cân nặng bao nhiêu kg  ?
- Dạng tóan ít hơn .
- 1 em lên bảng làm bài .                          
Bài giải :
Em cân nặng là :
50 - 16  = 34 ( kg )
                         Đ/S : 34 kg
- Nhận xét bài bạn .
- Hai em nhắc lại nội dung bài.

- Phát biểu, nhận xét.



BUỔI CHIỀU
Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (T2) : Nghe - viết: TÌM NGỌC
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'





8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Tìm ngọc" theo y/c.

- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.



- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc: GÀ "TỈ TÊ" VỚI GÀ
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'



6'



7'



5'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: gõ mỏ, tín hiệu, nũng nịu, roóc roóc.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- T/c chữa bài.
HĐ3: Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs thi đọc.
- Nhận xét, chữa bài.
HĐ4: Viết một tin nhắn.
- HD tìm hiểu y/c của bài. làm vào vở.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: gõ mỏ, tín hiệu, nũng nịu, roóc roóc.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: quà sáng, đã đánh dấu, que chuyền.:  ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //

Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Thi đọc trước lớp.


HĐ4: Làm bài cá nhân vàoVBTTV, chữa bài.




Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
I, Mục tiêu:  
 - Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm. Thực hiện được phép cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán về ít hơn, tìm số bị trừ, số hạng của 1 tổng (bài 1 (cột 1, 2, 3) bài 2 (cột 1, 2), bài 3, bài 4). 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
- Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT, mô hình đồng hồ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

12'


13

5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bài 1, Tính:
9 + 5       = ...        15 – 8       =
9 + 1 + 4 = ...        15 – 5 – 3 =  
Bµi 2, Đặt tính rồi tính:
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài

- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài 



Ngày soạn: 12/12/2015                Thứ  năm ngày 17 tháng 12 năm 2015
Ngày giảng: 17/12/215              
   Tiết 1:     Toán                ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tr 85)
   I. Mục tiêu: 
Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật. Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết vẽ hình theo mẫu. ( bài 1, 2. 4).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
-  Phương pháp:  thực hành	
- Phương tiện: SGK, VBTT
   III. Tiến trình dạy – học:
	5’




1'


15'






12’


5’

	A. Mở đầu: 1. ổn định:                                                 
                   2. KT bài cũ:
 x - 28 = 14              35 - x = 15

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối: 
Bài 1:   a: hình tam giác
             b: hình tứ giác
             c: hình tứ giác
             d: hình vuông
             g: hình vuông
             e: hình chữ nhật
- Nhận xét bài làm của học sinh  
Baøi 2:Cho hs đọc y/c
 Chia nhóm giao việc
- Nhận xét, tuyên dương.
C. Kết luận:
 - Nhận xét, dặn dò. 
	

- 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng con.
- Học sinh khác nhận xét  .



Bài 1: Quan sát các hình ở BT1 trang 85, nêu tên hình.
- Nhận xét bạn.




Bài 2: Đọc y/c
- N1: ý a
- N2: ý b



Tiết 2: Chính tả (TC):      GÀ "TỈ TÊ" VỚI GÀ
I, Mục tiêu: 
          - Chép lại chính xác bài CT, trình bày đúng doạn văn có nhiều dấu câu..
- Làm được BT2 hoặc bt (3)a/b
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
- Phương tiện: Vở viết chính tả, sgk, vbttv.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Tập viết: tàu thuỷ, quả núi, cái chăn, con trăn .
- Nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1, Hướng dẫn tập chép : 
GV đọc bài viết




- Đoạn viết nói lên điều gì?

- Hãy đọc câu văn lời của gà mẹ nói với gà con .
- Đoạn văn có mấy câu?
- Cần dùng dấu câu nào để ghi lời gà mẹ?
- Những chữ nào cần viết hoa?
- Tìm những từ dễ lẫn và khó viết.
- Yêu cầu lớp viết bảng con các từ khó
- Mời hai em lên viết trên bảng lớp. 
HĐ2, Cho học sinh viết đoạn văn vào vở.  
- Đọc lại chậm rãi để học sinh dò bài. 
- Thu vở HS và nhận xét.
HĐ3, Bài tập:
Bài 2: - Yêu cầu đọc đề. 
- Yêu cầu làm việc theo từng tổ.  
- Y/c  thảo luận theo tổ.
- Mời 2 em lên bảng làm bài. 
- Nhận xét bài làm học sinh.  
Bài 3: Gọi một em đọc yêu cầu đề bài. 
- Treo bảng phụ.
- Y/c 2 em lên bảng làm.  
- HD nhận xét bài làm của bạn. 
- Mời 2 HS đọc lại. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá. 
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát.

- Viết bảng con. 



- Lắng nghe


- Theo dõi.
- HS đọc bài CT
- HS trả lời, nhận xét.
- Ba em  đọc đoạn viết ,lớp đọc thầm  
- Cách gà mẹ báo tin cho con biết : “ không có gì nguy hiểm “, “ có mồi ngon , lại đây “ .- “cúc ...cúc ...cúc “ “ Không có gì nguy hiểm , các con kiếm mồi đi “.
- Có 4 câu.
- Dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
- Các chữ cái đầu câu viết hoa.
- Mời hai em lên viết trên bảng lớp.
 thong thả , miệng , nguy hiểm lắm 


- HS tự chép bài vào vở.
- Học sinh chữa lỗi bằng bút chì. 
- Nộp bài viết.


- Thực hiện vào VBT, chữa bài.
sau - gạo – sáo – xao – rào – báo – mau – chào.


- HS tự làm baøi. chữa bài.
a, rán – gián – dán; dành – giành – rành.
b, bánh tét – eng éc – khét – ghét.

- Nhận xét, bổ sung.


Tiết 3: Tập làm văn:     
NGẠC NHIÊN, THÍCH THÚ, LẬP THỜI GIAN BIỂU
I. Mục tiêu: 
    	- Biết nói lời thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú phù hợp với tình huống giao tiếp (BT 1, BT 2).
- Dựa vào mẩu chuyện, lập được thời gian biểu theo cách đã học (BT 3).
KNS: - Kiểm soát cảm xúc.Quản lý thời gian. Lắng nghe tích cực.Trình bày ý kiến cá nhân. Bài tập tình huống.
II, Phương pháp, phương tiện:
 - Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến cá nhân, bài tập tình huống.
- Phương tiện: Tranh. Bảng phụ, bút dạ. Một số tình huống.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:  
- 1. ổn định:                                                 
- 2. KT bài cũ: 
- Kể về con vật cho các bạn nghe.
- Ở dưới lớp nghe và nhận xét bạn.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2. Kết nối: 
3. Thực hành:                      
Bài 1, Y/c hs đọc lời bạn nhỏ trong bức tranh BT 1.
- Lời nói của cậu bé thể hiện thái độ gì? 
- Y/c hs thảo luận theo nhóm.


Bài 2: - Mời một em đọc nội dung BT
- Mời một số em đại diện nói 
- Ghi các câu học sinh  nói lên bảng.
- N/x tuyên dương những em nói tốt.


Bài 3 : Lập thời gian biểu buổi tối của em.
- Y/c tự viết bài.
- GV nhận xét , bình chọn
C. Kết luận: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	


- 2 em kể.






- Quan sát tranh và nêu nhận xét.
- Đọc yêu cầu đề bài.
- Một em đọc lời của cậu bé. 
Ơi! Quyển sách đẹp quá! Con cảm ơn me! 
-Thái độ ngạc nhiên và thích thú.
- Đọc đề bài.
- Ôi! Con cảm ơn bố! Con ốc biển đẹp quá! / Cám ơn bố! Đây là món quà con rất thích .
Ôi! con ốc đẹp quá! Con xin bố ạ! 
- Nhận xét các câu của bạn .
- Một em đọc yêu cầu đề bài. HS làm vào vở
- HS viết vào VBT
- 3 HS viết  bài trên bảng phụ. 

- Nghe nhận xét giờ học.



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt (Tiết 4)  LV: CHỮ HOA: N, O
 I, Mục tiêu: 
	- Luyện viết các chữ hoa N, O cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ N và O.
HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe

HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 HĐ2: 



- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa N và O.
HĐ3:  
- Viết bài
HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 






Ngày soạn: 12/12/2015                Thứ  sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015
Ngày giảng: 18/12/215              
   TiÕt 1: Toán:                 ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG (trang 86)
I. Mục tiêu:
- Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân. Biết xác định số ngày trong tháng nào đó là ngày thứ mấy trong tuần.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ 12. (bài 1, bài 2 (a, b), bài 3 (a), bài 4).
II, Phương pháp, phương tiện:
               - Phương pháp: Luyện tập thực hành.
               - Phương tiện: Bảng phụ, sgk, vbtt.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Đi chợ".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bµi 1: Chuẩn bị một số vật thật.
- Sử dụng cân đồng hồ yêu cầu học sinh  cân và đọc to số đo.
- Yêu cầu quan sát tranh và nêu số đo của từng vật.  
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 2: Treo tờ lịch lên bảng
- Tháng 10 có bao nhiêu ngày?Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?
- Tháng 11 có bao nhiêu ngày ? Có mấy ngày chủ nhật ? Có mấy ngày thứ năm?Đó là các ngày nào ?
- Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bảy?Em được....ngày?
Bài 3: Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:
- Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?
- Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?
- Nhận xét bài làm học sinh.
Bài 4: - Cho HS q/s tranh, TLCH:
- Các bạn chào cờ lúc mấy giờ?
- Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?
- Nhận xét, kết luận.
 C, Kết luận:
- Trò chơi: Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ đúng giờ:
- Chia 3 đội ch¬i.NX giờ học. dặn dò. 
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự chỉ huy của bạn.
- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

Bài 1:  1 HS đọc yêu cầu 

- Quan sát tranh vẽ 
- HS nối tranh với câu phù hợp
- 1 HS đọc chữa bài

Bài 2:  1 HS đọc yêu cầu 
- HS tự điền KQ
- 3-4 HS đọc các ngày đã điền
- Nhận xét 
- HS xem lịch để trả lời câu hỏi 






Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ tư.
Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ sáu.

- HS quan sat mô hình đồng hồ và trả lời.




- HS thực hành quay kim đồng hồ trên mặt đồng hồ. KT chéo giữa các nhóm 



Tiết 4: Ôn toán ( tiết 2):    ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG 
 I. Mục tiêu:     
- Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân. Biết xác định số ngày trong tháng nào đó là ngày thứ mấy trong tuần. Biết đọc tên hình.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ 12. 
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
                          - Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
                          - Phư¬ng tiÖn: Que tính, bảng phụ 
 III. Tiến trình dạy - học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu: 
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 
 - Giáo viên nhận xét, đánh giá 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
3. Luyện tập:
Bài 1: Nối theo mẫu
- Giáo viên nhận xét, đánh giá


Bài 2: Vẽ các đoạn thẳng có độ dài là 6cm, 1dm. 
- Y/c làm vào vở.    
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Bài 3: Viết các ngày còn thiếu vào tờ lịch tháng 11.

Bài 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
- Y/c làm vào vở.    
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm.
a, tháng 11 có 30 ngày.
b, Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.
c, Ngày 30 tháng 11 là thứ ba.
C. Kết luận:
- Nhận xét, đánh giá tiết học 
	

- HS thực hiện xem đồng hồ đọc giờ.




Bài 1, 
- Nối từng hình với tên của chúng.
- HS làm vào vở.
- Đổi vở cho nhau nhận xét.
Bài 2: Điền vào chỗ trống.
- HS làm vào vở, chữa bài.


Bài 3: 
- Làm vào phiếu bài tập.
- Trình bày, nhận xét.
Bài 4: 
- HS làm vào vở.
- Đổi vở cho nhau nhận xét.
Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm.
a, tháng 11 có 30 ngày.
b, Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.
c, Ngày 30 tháng 11 là thứ ba.

- HS nhắc lại ND bài vừa häc.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 17
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần17.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
- Tổng kết thi đua chào mừng Ngày Quốc phòng toàn dân.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 18: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM















	TUẦN 18
	Ngày soạn: 19/12/2015                
Ngày giảng: 21/12/215              
	
	Thứ  hai ngày 21 tháng 12 năm 2015


Tiết 1:  Chào cờ:                   TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tiếng Việt:                ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở kì I (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng /phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã học.Thuộc 2 đoạn thơ đã học. Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2) biết viết bảng tự thuật theo mẫu đã học(BT3).
	HS khá giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ trên 40 tiếng/ phút.)
 II, Phương pháp, phương tiện:
   - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
   - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
 III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra:
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau:
- Đọc y/c của bài (tr 147).
- Đọc cá nhân nối tiếp.
- Nhận xét, chốt nd đúng.
HĐ3:  Viết bảng tự thuật theo mẫu đã học.
- Nhận xét, chốt nd đúng.
* HD trò chơi đoán "ô chữ"
Đây là tên đầu bài của một tiết chính tả : Nghe viết: gọi tên một con vật, gồm 6 chữ cái.
	
	
	â
	
	
	i


C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài Gà "tỉ tê" với gà.



- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2:  Làm miệng
- Đọc y/c của bài.
- Cá nhân nối tiếp nhau đọc kết quả.
Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.
HĐ3:  Làm vào phiếu theo nhóm:
- Đại diện lên t/ bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.

- Chia làm 2 nhóm thi đoán các ô chữ.
Nhóm nào đoán đúng và đọc được ô chữ thì thắng cuộc.
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Tiết 3: Tiếng Việt:              ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (tiết 2)
I. Mục tiêu:
 - Đọc rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở kì I (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng /phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã học.Thuộc 2 đoạn thơ đã học. Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2) biết viết bảng tự thuật theo mẫu đã học(BT3).
	- HS khá giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ trên 40 tiếng/ phút.)
- Biết đặt câu tự giới thiệu mình với người khác (BT2).
- Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn thành 5 câu và viết lại cho đúng chính tả.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
       - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá    nhân, phản hồi tích cực.
       - PTDH: Tranh minh hoạ ND bài học sgk, bảng phụ luyện đọc.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời.
theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2,  Đặt 2 câu theo mẫu:
VD: Thưa bác cháu là Hương, học cùng lớp bạn Hằng. Bác cho cháu hỏi bạn Hằng có ở nhà không ạ?
- T/c cho hs trình bày, nhận xét.
HĐ3: dùng dấu chấm để tách đoạn thành 5 câu và viết lại cho đúng chính tả. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.


- Lắng nghe


HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2, Đặt 2 câu theo mẫu:
N1: nói theo tình huống 2.
N2: nói theo tình huống 3.
- Thảo luận ghi vào phiếu, trình bày.

HĐ3: Làm việc cá nhân vào VBT.
- Vài em trình bày trước lớp, chữa bài.




Tiết 4:  Toán:                  ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN  (trang 88)
  I, Mục tiêu:
     	 - Biết tự giải được các bài toán bằng 1 phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn, ít hơn 1 số đơn vị. (bài 1, 2, 3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
            - Phương pháp: Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
            - Phương tiện:  VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- T/C trò chơi: "Chanh chua cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bài tập 1:
- Cho hs đọc bài toán, tìm hiểu nội dung
Trao đổi theo cặp, tự giải vào vở
- Y/c hs thực hiện vào vở bài tập.
- Nhận xét chốt nội dung.


Bài tập2: 
- Đọc y/c trong sgk, HD tìm hiểu y/c của bài rồi làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.



Bài tập 3:  
- Đọc bài toán, tìm hiểu bài rồi giải.
- Y/c hs làm vào VBTT.
- Làm bài cá nhân.
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Hôm nay chúng ta củng cố được kiến thức gì ?
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	
-  Cả lớp cùng chơi theo 2 nhóm.
 
-  Cả lớp kiểm tra chéo..



-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

Bài tập 1: 
- Thực hiện vào vở bài tập,1 em làm vào bảng phụ, trình bày trước lớp. 
Bài giải
Cả 2 buổi bán được số lít dầu là:
48 + 37 = 85 (lít)
                             Đ/s: 85 lít dầu
Bài tập2:  
- Làm vào VBTT, 1 em làm bảng phụ, trình bày trước lớp.    
Bài giải
An cân nặng số kg là:
32 - 6 = 26 (kg)
                          Đáp số: 26 kg
Bài tập 3:  
- 1 hs lên bảng thực hiện.
Bài giải
Liên hái được số bông hoa là:
24 + 16 = 40 (bông)
                             Đ/s: 40 bông hoa
- Đổi vở nhận xét bài chéo nhau.
- Phát biểu.


                                                    
	Ngày soạn: 19/12/2015                
Ngày giảng: 22/12/215              
	
	Thứ  ba ngày 22 tháng 12 năm 2015


Tiết 2: Toán:                                 LUYỆN TẬP CHUNG  (tr 88)    
I. Mục tiêu
- Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết tìm số hạng, số bị trừ. Biết giải bài toán về ít hơn 1 số đơn vị. (bài 1 (cột 1, 2, 3), bài 2 (cột 1, 2), bài 3 (cột a, b), bài 4).
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                         - Phương pháp: Quan sát, hỏi đáp, luyên tập.
                         - Phương tiện: Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc một trong các bảng cộng ...

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài tập 1, tính nhẩm

Bài tập 2. Đặt tính rồi tính:
- Cho hs làm vào bc.
- Nhận xét chốt nội dung.
Bài tập 3. Tìm x:
x + 18 = 62     x – 27 = 37



Bài tập 4:
  - Y/c hs đọc bài toán, tìm hiểu bài toán.
- Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Kiểm tra 3 em..
+ HS 1: Bảng cộng 6.
+ HS 2: Bảng cộng 8.



- Lắng nghe
HĐ1: Làm vào vở.
- Nối tiếp nhau đọc lại kết quả.
Bài tập 2: Làm bảng con.


Bài tập 3. Thực hiện vào vở. 1 em lên bảng thực hiện.
x + 18 = 62          x – 27 = 37
       x = 62 – 18           x = 37 + 27       
       x = 44                   x = 64
Bài tập 4:
Bài giải
Con lợn bé cân nặng số kg là:
92  - 16 = 76 (kg)
                   Đáp số: 76 kg
- Chép đầu bài vào vở.



 Tiết 2: Tiếng Việt:            ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (tiết 3)
I. Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. 
- Biết thực hành sử dụng mục lục sách (BT2). 
- Nghe-viết chính xác, trình bày đúng bài CT; tốc độ viết khoảng 40 chữ/ 15’.
 II, Phương pháp, phương tiện:
     - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
     - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
 III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đặt câu nói về con vật.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập 1 theo mục lục. 
HĐ3, Nghe viết:
a, HD tìm hiểu nd:
- Đọc y/c của bài và bài viết.
+ Ban đầu Bắc học như thế nào?
+ Bắc làm gì để trở thành học sinh giỏi?
- Cho hs Luyện viết chữ khó.
b, HD nghe viết:
- Đọc cho hs viết bài.
- Đọc cho hs soát lại bài.
c, Nhận xét, đánh giá
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp suy nghĩ đặt câu: VD
+ Con mèo Tam Thể của nhà em rất đẹp.


- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: 
- Làm việc theo cặp.
- Các cặp thi tìm nhanh tên bài tập đọc giữa hai đội. Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

- Đọc y/c của bài và bài chính tả, TLCH.
- Luyện viết chữ khó.
- quyết, giảng, giỏi.
- Viết bài vào vở.
- Đổi vở chéo nhau soát bài.
- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.







Tiết 3: Tiếng Việt :          ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (tiết 4) 
I. Mục tiêu: 
- Đọc rõ ràng, trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. 
- Nhận biết được từ chỉ hoạt động và dấu câu đã học.
- Biết cách nói lời an ủi và cách hỏi để người khác tự giới thiệu về mình.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
     - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
     - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ 1 em nêu tên bài ?
+ 1 em tìm trên mục lục ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra.
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Tìm 8 từ chỉ hoạt động trong đoạn văn. 

HĐ3: Tìm các dấu câu... 
- Nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét, kết luận.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.


- HS1 nêu tên bài Tập đọc.
- HS2 tìm trên mục lục.
- Lớp nhận xét.


- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: Đọc tìm gạch chân các từ chỉ hoạt động: nằm, lim dim, kêu, chạy, vươn, dang, vỗ, gáy.
HĐ3: Tìm các dấu câu... 
- ... có các dấu sau: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu chấm lửng.

- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.



Chiều:    Tiết 1: Tiếng Việt : ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (tiết 5) 
I, Mục tiêu:
          - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như tiết 1. 
- Tìm được từ chỉ hoạt động theo tranh vẽ và đặt câu với từ đó.
- Biết nói lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp với tình huống cụ thể.
II, Phương pháp, phương tiện:  
                     - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                     - PT: PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
+ Em hãy nói 1 câu an ủi khi mẹ bị ốm?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Tìm từ chỉ hoạt động ... 
a, Bạn HD em gấp chiếc thuyền giấy.
b, Em làm rơi chiếc bút của bạn.
 ....
- Nhận xét, đánh giá.
HD 3: Ghi lại lời nói của em trong các tình huống a, b, c.
- Cho hs đọc y/c của bài.
- Giao việc cho các nhóm.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp suy trả lời. Nhận xét.



- Lắng nghe


HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài 
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: Làm việc chung cả lớp.
- Đọc y/c của bài, TLCH.
- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.


HD 3: Làm bài theo nhóm vào phiếu bài tập.
- ĐD nhóm trình bày, các nhóm nx chéo nhau.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:  BỒ CÂU VÀ KIẾN
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập                                
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Đọc lại bài "Bồ câu và kiến" trang 13, TLCH.
- Bạn Na được thưởng vì điều gì?
 HĐ2: Ghi dấu / vào chỗ có dấu phẩy hoặc chỗ cần ngắt hơi, ...//
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.



HĐ3: Chọn câu trả lời đúng...
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

 HĐ1: Đọc lại bài "Bồ câu và kiến" 
- Viết vào vở ôn.

HĐ2: 
- Viết vào vở ôn. nối tiếp đọc KQ trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện đọc đoạn văn sau khi đánh dấu.
HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
- Nhạn xét, chữa bài..
+ Chọn ý a.



Tiết 3:  Rèn luyện KNS:   CHỦ ĐỀ 2: TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ (tiết 2)
I, Mục tiêu:
- Biết nêu được những khó khăn gặp phải , cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
	- Nêu được các tình huống cụ thể và cách tìm kiếm sự giúp đỡ.
	- Biết vận dụng tìm kiếm sự giúp đỡ vào cuộc sông khi gặp khó khăn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
                       - Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


10'








10'







10'




5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Để phòng tránh bị sét đánh em cần làm gì ?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Em hãy ghi số điện thoại khẩn cấp cho mỗi lĩnh vực:
- HD hs đóng vai gọi và nghe điện thoại cứu hỏa/ cứu thương/ cảnh sát.
- Cho hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp.
- Nhận xét,tuyên dương.


HĐ2:  Danh bạ quan trọng của em.
 - Cho hs thảo luận điền nội dung còn thiếu vào chỗ chấm cho phù hợp.
- Y/c hs làm bài vào VBT.
- Mời các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, 
- Y/c hs nêu những cách tìm kiếm sự hỗ trợ mà em biết.
HĐ 3:- Y/c hs đọc nội dung  chọn viêc nên làm và không nên làm để trao đổi với bạn (trang 43)
- Nhận xét, kết luận.
- Cho hs đọc lại kết quả.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
- Dăn dò việc nên làm và không nên ...
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 4: (trang 41)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn 
VD: Đóng vai.
- HS1: Người gọi điện thoại khẩn cấp.
- HS2: Người trực máy của tổng đài.
Các tình huống: Khi bị cháy nhà; Khi người bị ốm nặng; Khi có vụ khủng bố, ...
- Nhiều nhóm hs lên thực hiện đóng vai, hs khác nhận xét.
Bài tập 5: (trang 41- 42)
- Làm việc theo cá nhân. Vài em lên báo cáo – bạn khác nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài vào vở, nếu có kq sai.



Bài tập 3: Làm việc theo nhóm đôi
-  HS1: Nêu tình huống 
- HS2: Nói câu ND phù hợp (nên hay không nên làm).
- Nhận xét và bổ sung.
- Đọc lại những việc nên và không nên làm.
- Đọc thuộc lại kết quả đúng.



	Ngày soạn: 19/12/2015                
Ngày giảng: 23/12/215              
	
	Thứ  tư ngày 23 tháng 12 năm 2015


Tiết 1:  Tiếng Việt:              ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  (tiết 7)
I. Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1 (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. 
          - Tìm được từ chỉ đặc điểm trong câu (BT2).
- Viết được một bưu thiếp chúc mừng thầy cô giáo (BT3)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
- Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


7'





9'










9'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ Khi em làm rơi đồ của bạn em phải làm gì ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.
- Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi sai.
+ Đọc đúng từ đúng tiếng...

3. Thực hành:
a, Ôn luyện về từ chỉ đặc điểm của người và vật.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Sự vật được nói đến trong câu càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá là gì?
- Càng về sáng tiết trời ntn?
- Vậy từ nào là từ chỉ đặc điểm của tiết trời khi về sáng?
- Yêu cầu tự làm các câu còn lại và báo cáo kết quả làm bài.
- Theo dõi và chữa bài.
b, Ôn luyện về cách viết bưu thiếp.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3
- Yêu cầu cầu HS tự làm bài sau đó gọi một số HS đọc bài làm, nhận xét
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Cả lớp suy trả lời.



- Lắng nghe

- HS lần lượt lên bảng, bốc thăm chọn bài tập đọc sau đó đọc 1 đoạn hoặc cả bài như trong phiếu đã chỉ định. 
- Nhận xét, đánh giá bạn.

- 
- HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. 
- Là tiết trời

- Càng lạnh giá hơn.
- Lạnh giá.
b) vàng tươi, sáng trưng, xanh mát.
c) siêng năng, cần cù.


- 2 HS đọc thành tiếng.
- Làm bài cá nhân.
- HS đọc bài làm, nhận xét.



Tiết 4: Toán                         LUYỆN TẬP CHUNG  (tr 89)       
I. Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu pt cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                 - Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm.
                 - Phương tiện: Bảng phụ, thước.                             
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


5''




7'




6'





5'




     5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Ch/chua, cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính
  28 + 19 ;   73 – 35 ;   53 + 47    
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài 1: Nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét và đánh giá.

Bài 2, Tính: Nêu yêu cầu.  
- BT yêu cầu chúng ta làm gì?
- Viết lên bảng: 14 – 8 + 9 và yêu cầu HS nêu cách tính.
- Yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập.
- Nhận xét.
Bài 3: Nêu yêu cầu
- Cho HS nêu cách tìm số bị trừ, số trừ, hiệu trong phép tính trừ. Sau đó YC làm phần b.
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng lớp. Nhận xét 
Bài 4:
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài. Gọi 2 HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- 3 em lên bảng làm, dưới lớp làm vào bảng con.


-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Tính
- Tự làm bài và chữa.
        [image: ]             [image: ]            [image: ]
          70               100            025
- Làm bài và chữa bài .






	Số bị trừ
	44
	63
	64
	90

	Số trừ
	18
	36
	30
	38

	Hiệu
	26
	27
	34
	52


- Điền số vào ô trống.
            
                       Bài giải
Số dầu trong can to là:
14 + 8 = 22(l)
       Đáp số: 22 lít dầu




Buổi chiều:
 Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
Nghe viết: BỒ CÂU VÀ KIẾN
I, Mục tiêu: 
      	- Nghe viết được chính xác đoạn văn viết chính tả "Bồ câu và kiến". Làm được bài tập 2; 3a.(tr 86).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


17'








8'




4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc cho hs viết:  con dao, rao hàng, giao bài.. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: a, HD viết chính tả
- Đọc lại bài viết.
- Khi đang uống nước ở dưới suối bồ câu thấy gì?
- HD viết đúng các chữ khó, 
b, HD hs tập chép bài "Bồ câu và kiến" theo y/c.
- Y/c hs tự đọc câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 2: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).

- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con.



- Lắng nghe

HĐ1:  Viết
- 2 em đọc bài viết trước lớp.
- TLCH 

- Thực hiện vào bảng con. 


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.
HĐ2:  Bài tập
- 2, Điền ng/ngh:
+nghỉ ngơi, ngọn cây, nghề nghiệp, nghiêng ngả.
- 3, ngắn gọn, ghi bài, trêu ghẹo, gặp bạn.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
TIẾNG CHIM BUỔI SÁNG
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức bài học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập                              
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


8'


   8'



6'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  HD luyện đọc .HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
HĐ2: Chọn dòng nào ....
- a, chăm chỉ, chịu khó
- b, hiền hậu, vui tính
HĐ3: Đọc y/c của bài
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc 
HĐ4: HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Luyện đọc ngắt đúng nhịp ở chỗ có dấu.

- Bài 2: Làm bài cá nhân
- Chọn ý a hoặc ý b, c, d theo y/c.

- Bài 3: Viết vào vở
- Làm việc theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Ôn Toán (T1):  ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
I, Mục tiêu:    
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu pt cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
 	- Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'



6'



6'





     5'


  5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Đi chợ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Tính
10  + 6 =             15 + 5 =
26 + 37 =            45 + 21 =

Bài tập 2. Số ? 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.

Bài tập 3. đọc bài toán theo tóm tắt và giải. 





Bài tập 4: Số?
- Đếm hình
- HD chữa bài.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành  vào vở rồi nêu kq.
10  + 6 =  16       15 + 5 = 20 
26 + 37 = 63      45 + 21 = 66 
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.
     2 + 3 = 5  
     5 + 10 + 15 =30 
- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
                     Bài giải
Đội 2 trồng được số cây là:
56 + 9 = 65 (cây)
                 Đáp số: 65 cây
- 1 hs đọc lại bài giải trên bảng .
Bài tập 4: Số?
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



                                        

	Ngày soạn: 19/12/2015                
Ngày giảng: 24/12/215              
	
	Thứ  năm ngày 24 tháng 12 năm 2015


Tiết 1: Toán                 LUYỆN TẬP CHUNG  (tr 89)
I. Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.          
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
            - Phương pháp: Quan sát, thực hành
            - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




2'


8'




8'





9'









5'



4'
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đặt tính rồi tính
  2 + 19 ;   71 – 35 ;   83 + 14 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá : GT bài:  
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS lên bảng làm bài.
	38 + 27;      70 – 32;      83 –8.
- Nhận xét.

Bài 2: Nêu yêu cầu 
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện tính giá trị biểu thức có đến 2 dấu phép tính 
     12 + 8 + 6 	= 20 + 6 = 26
     36 + 19 – 19 = 55 –1 9 = 36
- Nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3: Nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Bài toán thuộc dạng toán gì? Vì sao?
- Yêu cầu HS tóm tắt và làm bài.

- Tóm tắt :                     70 tuổi
  Ông /-------------------------/---------/
  Bố   /-------------------------/ 32 tuổi
		             
                        ? tuổi
Bài 4: HS giỏi
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
- Viết lên bảng: 75 + 18 = 18 + 
- Điền số nào vào ô trống?Vì sao?
C. Kết luận: Nhận xét đánh giá tiết học 
- Chuẩn bị: Thi HK1.
	

- HS thực hiện. Bạn nhận xét.



- Đặt tính rồi tính.
        [image: ]             [image: ]            [image: ]
         65                38             75
- HS NX.

- Thực hành tính từ trái sang phải.
- Làm bài.




- Đọc đề bài.
- Bài toán về ít hơn, kém là ít hơn.
- Giải bài toán
                     Bài giải
	        Số tuổi của bố là:
		    70 – 32 = 38 (tuổi)
                          Đáp số: 38 tuổi



- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Quan sát.
- Điền số 75.Vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LV: TKB. KỂ VỀ NGƯỜI THÂN CỦA EM 
I. Mục tiêu:
	- Biết dựa vào bài Thời gian biểu của bạn, lập được thời gian biểu của em.
- Viết được 1 đoạn văn ngắn kể về anh chị em.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
         - Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
         - Phương tiện: Vở BTCCKTKN và SGK.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


15'




15'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ Khi em được người khác giúp đỡ, em phải làm gì ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
a,  Bài 1: Đọc các việc làm vào ngày chủ nhật của bạn Hoàng. Lập Thời gian biểu ngày chủ nhật cho bạn Hoàng.
- Tổ chức chữa chữa bài.

b, Bài 2: Cho hs đọc y/c của bài. Viết bài.


C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Cả lớp suy trả lời.



- Lắng nghe


- 3 em đọc trước lớp.
- Cả lớp làm vào vở.
- Nối tiếp đọc kết quả trước lớp.
- Nhận xét, chữa bài.
- 2 em đọc yêu cầu nối tiếp. làm bài.
- 3 em nối tiếp đọc bài làm trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.



Tiết 3: ôn toán:  ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ   
I. Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.          
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
           - Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
           - Phương tiện: SGK.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'



6'



8'






9'


5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài 1:  Tính
10  + 6 =             15 + 5 =
26 + 37 =            45 + 21 =

Bài tập 2. Số ? 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.

 Bài tập 3. đọc bài toán theo tóm tắt và giải. 





HĐ 4: Bài tập 4: Số?
- Đếm hình
- HD chữa bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.


- Lắng nghe
Bài 1: Thực hành  vào vở rồi nêu kq.
10  + 6 =  16       15 + 5 = 20 
26 + 37 = 63      45 + 21 = 66 
Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.
     2 + 3 = 5  
     5 + 10 + 15 =30 

Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
                     Bài giải
Đội 2 trồng được số cây là:
56 + 9 = 65 (cây)
                 Đáp số: 65 cây
- 1 hs đọc lại bài giải trên bảng .
Bài tập 4: Số?
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.




	Ngày soạn: 19/12/2015                
Ngày giảng: 25/12/215              
	
	Thứ  sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015


Tiết 1: Toán:     KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
                              (Thực hiện theo đề của cấp trên ra)

Tiết 2: Tiếng Việt:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I (đọc)
                              (Thực hiện theo đề của cấp trên ra)

Tiết 3: Tiếng Việt:     KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I (viết)
                              (Thực hiện theo đề của cấp trên ra)

Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 18
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 18.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 19: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Triển khai thi đua chào mừng Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. 

                                                                Ngày     tháng     năm 2015
                                                                     Phê duyệt của tổ CM
















	TUẦN 19
	Ngày soạn: 02/01/2016               
Ngày giảng: 04/01/216             
	Thứ  hai ngày 04 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:            CHUYỆN BỐN MÙA  (tiết 1)     
I, Mục tiêu:  
- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. 
- Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. (trả lời được câu hỏi 1, 2, 4). 
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’

6’


12’







12’





3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Thông báo điểm KTCHKI     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bµi: 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu

2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.

- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: sung sướng, đâm chồi, nảy lộc, trăng rằm rước đèn, phá cỗ
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài:  Nhưng phải có nắng của em Hạ,/ cây trong vườn mới đơm trái ngọt.// Có em Hạ,/ các cô cậu học trò mới được nghỉ hè//
1. - Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.

- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 




Tiết 3: Tập đọc:             CHUYỆN BỐN MÙA  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. 
- Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. (trả lời được câu hỏi 1, 2, 4). 
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’














12’




3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Thông báo điểm KTCHKI     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
Câu1: Bốn nàng tiên trong chuyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm ?
Câu 2: Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay?


Câu 3: Mùa hạ, mùa thu, mùa đông có gì hay?

Câu 4: Em thích nhất mùa nào? Vì sao ?
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc thầm từng đoạn.
- Bốn nàng tiên trong chuyện tượng trưng cho 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông.
- Theo lời nàng Đông: Chị là người sung sướng nhất...
Theo bà Đất: Xuân làm cho cây cối tốt tươi.
- Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, HS nhớ ngày tựu trường. Đông ấp ủ mầm sống.
- HS nêu 
1. - Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.

- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 




Tiết 4: Toán:         TỔNG CỦA NHIỀU SỐ (tr 91)
I, Mục tiêu: 
- Nhận biết tổng của nhiều số. Biết cách tính tổng của nhiều số.
- Bài 1( cột 2) Bài 2 (cột 1, 2, 3) Bài 3(a).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’

12’
















12’
















3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Thông báo điểm KTCHKI     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
a) Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính.
- GV giới thiệu phép cộng và ghi bảng 
          2 + 3 + 4 =
Đọc : 2 cộng 3 cộng 4
         Tổng của 2 , 3 , 4
GV giới thiệu cách đặt tính và tính viết và ghi bảng 
       2        2 cộng 3 bằng 5
  +   3        5 cộng 4 bằng 9
4 viết 9 
9
- GV giới thiệu phép cộng tương tự 
             12 + 34 + 40 
             15 + 46 + 29 + 8 
 3. Thực hành:
Bài tập 1: Tính 
- Y/c nêu cách tính và làm BT cá nhân.
- HD nhận xét.


Bài tập 2: Tính 
- Y/c thực hiện theo nhóm
N1: 15 + 15 + 15 + 15 
N2:  14 + 33 + 21 
N3: 36 + 20 + 9 
- HD nhận xét
Bài tập 3: Số? 
- Y/c quan sát tranh và ghi phép tính.
         12 kg + 12 kg + 12 kg = 36 kg
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe



- HS lắng nghe


- 3 HS đọc kết quả tính 
1 HS tính 
- Cách làm giống như trên 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở, đọc chữa bài
  Phép cộng 6 + 6 + 6 = 18 là phép cộng có các số hạng bằng nhau. 





- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT trên bảng phụ.
- Chữa bài: nêu cách tính và nhận xét các phép tính. 
- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS quan sát tranh và điền phép tính vào vở.
N1: 15 + 15 + 15 + 15 = 60
N2:  14 + 33 + 21 = 68
N3: 36 + 20 + 9 = 65



12 kg + 12 kg + 12 kg = 36 kg
- Chữa bài : Nêu cách tính 



	Ngày soạn: 02/01/2016               
Ngày giảng: 05/01/2016             
	                 Thứ  ba ngày 05 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:                                  PHÉP NHÂN (Tr 92)
I, Mục tiêu:
- Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau. Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân. Biết cách tính kết quả phép nhân dựa vào phép cộng.(bài 1, bài 2).
II. Phương pháp – Phương tiện:  
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ, VBTT.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’

15’










8'





8’



3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: 24 + 24 + 24 + 24 =     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
a) Giới thiệu phép nhân
- GV giới thiệu phép nhân và ghi bảng 
          2 + 2 + 2 + 2 + 2  = 10
2 + 2 + 2 + 2 + 2  là tổng của 5 số hạng bằng nhau mỗi số hạng là 2.
- Ta chuyển thành phép nhân, viết như sau: 2 x 5 = 10
Đọc là: Hai nhân năm bằng mười.
Dấu x gọi là dấu nhân.
3. Thực hành:
Bài tập 1: Chuyển tổng các số ... thành phép nhân.
- Y/c quan sát nêu cách tính và làm BT cá nhân.
- HD nhận xét.
Bài tập 2: Viết phép nhân 
- Y/c thực hiện theo nhóm
- HD nhận xét chữa bài.
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 2 hs lên bảng giải.

- HS lắng nghe.



- HS theo dõi.




Bài tập 1: 
- Làm bài vào vở. Chữa bài.
a. 4 + 4 = 8  b. 5 + 5 + 5 = 15
    4 x 2 = 8       5 x 3 = 15
c. 3 + 3 + 3 + 3 = 12
    3 x 4 = 12.
Bài tập 2: 
a, 4 x 5 = 20
b, 9 x 3 = 27  
c, 10 x 5 = 50




Tiết 2: Tập đọc:              THƯ TRUNG THU
I, Mục tiêu:  
        - Biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài, đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí.
        - Hiểu nội dung: Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho Thiếu nhi VN. (TL được các câu hỏỉ và thuộc đoạn thơ trong bài.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’
12'












10’







8’





3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Chuyện bốn mùa     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Y/c hs đọc nối tiếp từng câu
- Đọc nối tiếp từng đoạn. Giải nghĩa từ.
- Tổ chức cho hs thi đọc.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.



2.2. Tìm hiểu bài:
Câu 1: Tết Trung thu Bác Hồ nhớ tới ai?
Câu 2: Những câu thơ nào cho biết bác Hồ rất yêu thiếu nhi?
Câu 2: Theo Bác các cháu thiếu niên và nhi đồng là những người ntn?
Câu2: Bác khuyên các cháu làm những việc gì? 
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Qua bài tập đọc này em biết gì?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 2 hs đọc, lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe


- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: ngoan ngoãn, kháng chiến, gìn giữ, hãy xứng đáng.
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài:  

- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 


- HS đọc thầm từng đoạn, trả lời
- Bác thường nhớ tới các cháu TN NĐ
- Ai yêu các nhi đồng. Bằng Bác Hồ Chí Minh.
- Bác thấy các cháu đều ngoan ngoãn, xinh xinh.
- Cố gắng thi đua học hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ...

- Luyện đọc thuộc lòng bài thơ.
- Thi đọc thuộc lòng phần lời thơ nhóm, cỏ nhõn.
 







Tiết 3: Chính tả (Tập chép) Bài: CHUYỆN BỐN MÙA
I. Mục tiêu: 
- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng một đoạn văn xuôi.  
 II. Phương pháp – Phương tiện:
 	- Phương pháp: Trải nghiệm, trinh bày  ý kiến cá nhân.
 	- Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần in/ iên.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Đoạn văn viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Vì sao từ Xuân, Hạ, Thu, Đông trong bài phải viết hoa?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp).
 2.2. Cho HS nhìn sách chộp bài ch/ tả:
- Y/cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Tìm 2 từ chứa tiếng có vần ui, 2 từ chứa tiếng có vần uy.
- ui: núi, túi, mũi, ...
- Uy: suy nghĩ, ma túy, tàu thủy,
Bài 3: ... ch: Chỉ, chăn, ....: chậu, chén, chăn, chiếu, ...
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, tin, tiền....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- ... có 5 câu.
- Dấu phẩy, dấu chấm,dấu chấm than. - Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.

- Vì đó là tên riêng nên phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: trái ngọt,  tựu trường, ấp ủ,


- Nhìn sách chép bài chính tả.


- Nhìn sách và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét
Bài 2:  Đọc y/c làm bài vào vở.
      

    
Bài 3: Làm vào phiếu, nhận xét, chữa bài.





                       
Buổi chiều
Tiết 1: Tập viết: (Tiết 19)  Ch÷ hoa  P 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa P  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Phong (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn ( 3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa P
 III. Tiến trình dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
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	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ O và từ  Ong    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ P
- Chữ hoa P gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ P cao mấy « li ?
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa P vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?
- Nêu cách viết nét từ P sang h ?
- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Phong 
- Yêu cầu viết chữ vào bảng con
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .



- Học sinh quan sát.


- Phát biểu
- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .
- Chữ cao 2,5 li: P, h, chữ  g, l
- Chữ cao  1 li: o, n;, a, â
- Chữ cao 1,5 li: 
- Chữ cao : 1,25 li : 
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 







- Thực hành viết vào bảng Phong.

- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: Ôn tập: CHUYỆN BỐN MÙA
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hòa thuận, buồn phiền, bẻ gãy, đùm bọc.
HĐ2: Đọc đoạn văn chú ý hạ thấp giọng câu có " ... " 
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Đọc phân biệt lời người kể và lời  nhân vật:
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..

 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

HĐ4:  1 hs  đọc trước lớp. cả lớp theo dõi.
- Trao đổi nhóm, nêu kq.
+  ý:  c.
-  Nhận xét bài của bạn.
- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: RLKNS:  CHỦ ĐỀ 4: TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ (tiết 3) 
I, Mục tiêu:
- Biết nêu được những khó khăn gặp phải, cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
	- Nêu được các tình huống cụ thể và cách tìm kiếm sự giúp đỡ.
	- Biết vận dụng tìm kiếm sự giúp đỡ vào cuộc sông khi gặp khó khăn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
- Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'
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3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số việc nên làm khi gặp tình huống nguy hiểm ?
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. 
VD: HS1: nêu tình huống: Em đang học ở lớp thì bị đau bụng.
- HS2: Thưa cô em bị đau bụng ạ! Cô có thuốc gì uống để khỏi đau không ạ.
Ghi vào vở.
HĐ2:  Đóng vai.
- Các nhóm nối tiếp trình bày 12 tình huống.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho hs đọc lại kết quả.
C, Kết luận: - Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 7: (trang 44)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn ghi nội dung trao đổi cho phù hợp với tình huống vào vở.



Bài tập 8: (trang 45)
- Vài em lên đóng vai trước lớp, lớp nhận xét.






	Ngày soạn: 02/01/2016               Ngày giảng: 06/01/216              
	                 Thứ  tư ngày 06 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu:  TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI 
CÂU HỎI KHI NÀO?
I, Mục tiêu: 
- Biết gọi tên các tháng trong năm (BT 1) xếp được các ý theo ý theo lời bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm (BT 2). Biết đặt và trả lời câu hỏi  có cụm từ Khi nao ? (BT 3).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hỏi đáp; Động não; Thực hành.
- Phương tiện:  sgk, vở bttv.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:  1. Ổn định: 
                     2. Kiểm tra: 
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: Viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với từng mùa :
Tháng giêng
Tháng hai                      Mùa xuân 
Tháng ba 
Tháng tư
Tháng năm                     Mùa hạ 
Tháng sáu 
Tháng bảy
Tháng tám                     Mùa thu 
Tháng chín
Tháng mười
Tháng 11                       Mùa đông
Tháng 12 
Bài 2 : Viết các ý sau vào chỗ trống cho đúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa 
- Y/c tự làm BT, chữa BT
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
	Mùa xuân
- HS nối tên tháng với từng mùa 
- Nhận xét 
	Mùa hạ

	Cây lá tươi tốt
	Cho trái ngọt hoa thơm...


Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau :
       Khi nào học sinh được nghỉ hè ?
       Khi nào học sinh tựu trường ?
       Mẹ thường khen em khi nào ?
       Em vui nhất khi nào ?
- GV nhận xét.
C. Kết luận:  
- Chơi trò chơi : Ai nhanh nhất 
+ HD cách chơi
+ Chơi TC
	








1 H/s đọc yêu cầu 
- HS trao đổi trong nhóm
- Đại diện các nhóm lên nói tên ba tháng liên tiếp nhau. 








- 1 H/s đọc yêu cầu, lớp đọc thầm
- HS làm bài vào VBT 
- 3 HS làm vào giấy khổ to 


	Mùa thu
	Mùa đông

	Nhắc HS nhớ  ngày tựu trường
	 ấp ủ mầm sống
...




- 1 H/s đọc yêu cầu 
- 1 HS hỏi -1 HS đáp 
- HS làm bài vào vở 
- HS đọc tiếp nối bài chữa  







Tiết 2: Toán:                Thõa sè - TÝch
I. Mục tiêu: 
         - BiÕt thõa sè, tÝch.
          - Biết viết tổng các số hạng bằng nhau thành tích và ngược lại. Biết tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.                                        
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, trình bày ý kiến cá nhân, thực hành
- Phương tiện: Bảng phụ. Các tấm bìa ghi: thừa số, tích.
III.  Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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3
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2.Kiểm tra: TÝnh 3+3+3+3    4+5+6
- Nêu phép tính có các số hạng bằng nhau?
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
Hướng dẫn HS nhận biết tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân :
- GV viết phép tính :  2  x 5 = 10
      Đọc: Hai nhân năm bằng mười
 (
10
) (
5
) (
2
)
                       x                 =              
      
         
       Thừa số       Thừa số        Tích 
- Y/c HS nhắc lại.
3. Thực hành:
Bài 1: Viết các tổng thành tích rồi tính:
- GV hướng dẫn mẫu 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 
3 x 5 = 15
- Nhận xét: Nêu tên gọi các thành
- Giới thiệu tên gọi của phép tính:    
 phần của phép nhân 
Bài 2: Viết các tích thành tổng rồi tính:
- HD làm BT tính nhẩm các tổng tương ứng
6 x 2 = 6 + 6 = 12  Vậy 6 x 2 = 12
- Y/c làm BT trên bảng phụ
- NX đánh giá.
Bài 3: Viết theo M
- Y/c nêu cách làm BT.
- Làm BT vào VBT
- NX, đánh giá.
C. Kết luận:  
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	

- HS làm BT theo dãy bàn. Chữa bài, NX








- 5 HS đọc
- 5 HS đọc tên gọi 
- Gv chỉ, HS nói tên gọi 
 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS làm VBT
- 1 HS đọc bài chữa 


- 1 HS đọc yêu cầu
- HS làm BT theo nhóm
- Chữa bài, NX



- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm VBT
8 x2  = 16 
10 x2 = 20
5 x 4 = 20
- Nghe nhận xét giờ học. Dặn dò.


Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: Ôn tập (Tập chép)
CHUYỆN BỐN MÙA
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Viết tiếng có chứa vần iê/ uya 

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Chuyện bốn mùa" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con, 2 em lên bảng viết.


- Lắng nghe


- Theo dõi.




- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.
- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt (tiết 3):  Luyện đọc: THƯ TRUNG THU
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'


10'



8'



8'







5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Chọn từ trong bài thơ Thư trung thu điền vào chỗ trống và học thuộc bài thơ.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: Khoanh tròn chữ cái trước những câu thơ cho thấy Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi.
- T/c chữa bài.
HĐ3: Khoanh tròn chữ cái trước những lời khuyên của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
- Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs thi đọc.
- Nhận xét, chữa bài.
+ Ý d.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Làm việc cá nhân.
- Điền vào vở, đọc thuộc bài thơ.
- Thi đọc thuộc bài thơ.

Bài 2: Khoanh câu a) Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi.


Bài 3: 
- Làm việc theo nhóm đôi.
- Thi đọc trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn, bổ sung.




Tiết 3: Ôn Toán) Ôn tập:  TỔNG CỦA NHIỀU SỐ 
I, Mục tiêu: 
- Nhận biết tổng của nhiều số. Biết cách tính tổng của nhiều số.
- Bài 1( cột 2) Bài 2 (cột 1, 2, 3) Bài 3(a).
  II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’


10’



10’








9'


3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Thông báo điểm KTCHKI     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
 3. Thực hành:
Bài tập 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.
- Y/c hs thực hiện vào vở rồi báo cáo.
a,  3+ 3 + 3 + 3 = 12   hay là 3 x 4 = 12
Bài tập 2: Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính.
- Y/c thực hiện theo nhóm
N1: 8 x 2 = 8 + 8 = 16 
N2:  5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20
N3: 9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
- HD nhận xét
Bài tập 3: Số? 
- Y/c quan sát tranh và ghi phép tính.
         7 + 7 + 7 = ... x 3 = ....
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở, đọc chữa bài
  

- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT trên bảng phụ.
- Chữa bài: nêu cách tính và nhận xét các phép tính. 



- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS quan sát tranh và điền số vào vở.
- Chữa bài 



	Ngày soạn: 02/01/2016               
Ngày giảng: 07/01/216              
	                 Thứ  năm ngày 07 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:                            BẢNG NHÂN 2
  I. Mục tiêu: 
- Lập bảng nhân 2 và nhớ được bảng nhân 2.
- Biết giải BT bằng1 phép nhân (Trong bảng nhân 2). Biết đếm thêm 2                                    
  II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận , thực hành
 		- Phương tiện: Bảng phụ, bìa có chấm tròn.
 III. Tiến trình dạy học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






12’















7’





8’





6’





2’
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  TÝnh 2 +2 +2=?
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
a, Hướng dẫn học sinh lập bảng nhân2 .
- GV dùng tấm bìa gắn chấm tròn giới thiệu các phép nhân
   + Gắn 1tấm bìa có 2 chấm tròn, ta có 2 được lấy 1 lần là 2 
                  2 x 1 = 2 ( 2 nhân 1 bằng 2 )
   + Gắn 2 tấm bìa ta có 2 lấy 2 lần là 4 
                  2 x 2 = 4 ( 2 nhân 2 bằng 4 )
   + Gắn 3 tấm bìa ta có 2 lấy 3 lần là 6
                  2 x 3 = 6 ( 2 nhân 3 bằng 6 )
- Y/c nhận xét các cột của 3 phép tính trên.
- Y/c tự thành lập các PT còn lại bảng nhân 2.
- Hướng dẫn học thuộc bảng nhân 2 
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
            2 x 2=4           2 x 8=16
            2 x 4=8           2 x10=20
            2 x 6=12         2 x  1= 2        ...
- Nhận xét : nêu lời giải khác 

Bài 2: Tóm tắt 
1 con : 2 chân 
6 con : ...? chân 
- Y/c tự giảI BT
- HD nhận xét, đánh giá
Bài 3: Đếm thêm 2 từ 2 đến 20 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
- NX: các số trong dãy số này gọi là các số chẵn, số sau hơn số trước 2 đ/vị và ngược lại. 
C. Kết luận: 
 Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- HS thực hiện, nêu KQ






- HS nêu phép nhân và đọc kết quả

- HS đọc CN-ĐT (xuôi ngược, tiếp nối “ xì điện”, cách dòng, đố nhanh 


1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT ( dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả )
1 HS đọc bài chữa 
Nhận xét : Kết quả của phép tính 2 x6 và 6 x2 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
6 con gà có số chân là:
2 x 6 = 12(chân)
                            Đáp số: 12 chân
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20


- 5 HS đọc dãy số  



- Nghe dặn dò về nhà.



Tiết 2: Chính tả: (nghe viết)  THƯ TRUNG THU
I, Mục tiêu:   
- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.
II. Phương pháp, Phương tiện:
 - Phương pháp: Trải nghiệm, thảo luận nhóm
 - Phương tiện:  Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy, học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






1'

7’







13’

5’


8’







2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Gv nhận xét, tuyên dương những HS viết sạch, đẹp, tiến bộ.
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: GT bài 
2. Kết nối: 
  Hướng dẫn tập chép
a) Hướng dẫn h/s chuẩn bị:
+ GV đọc bài 
+ Tìm hiểu nội dung bài: Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào?
Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?
+ Học sinh tập viết các chữ khó: Xuân, Hạ, Thu, Đông, tựu trường .
b) Học sinh Nghe- viết bài vào vở

c) Giáo viên chữa bài
- HD nhận xét, chữa lỗi
3. Thực hành:
Bài 2: Viết tên các vật
           l hay n - Dấu hỏi hay dấu ngã            
- Y/c tự làm BT
- HD chữa BT
- GV chốt lại bài làm đúng
C. Kết luận:  
- Khen ngợi những em viết bài sạch sẽ.
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	










- 1-2 HS đọc lại

- Các cháu, Bác

- Bác Hồ Chí Minh. Tên riêng; chữ đầu dòng thơ
- 2-3 h/s viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con
- HS viết bài
- Học sinh chữa lỗi bằng bút chì.
- HS nộp bài


- HS  nêu Y/C của bài
- Cả lớp làm BT vào V
- Chữa bài  
         a, Lá,  na, len, nón
b, Tủ, gỗ, cửa sổ, muỗi

- Nghe GV nhận xét giờ học.



Tiết 3: Tập làm văn:  ĐÁP LỜI CHÀO, LỜI TỰ GIỚI THIỆU
I. Mục tiêu:
         - Biết nghe và biết cách đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản.     
        - Điền đúng các lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại.                                  
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành
- Phương tiện: Tranh minh ho¹, bảng phụ.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2'



10’






12’












14’











3’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Nhận xét bài kiểm tra viết, rút kinh nghiệm.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Hãy ghi lời đáp của các bạn học sinh trong hai tranh dưới đây
- Y/c quan sát tranh và luyện nói theo cặp
  - GV nêu cách nói lời đáp. 

Bài 2: Ghi lời đáp của em trong những trường hợp sau :
     Có một người lạ đến nhà em và tự giới thiệu : “Chú là bạn của bố cháu. Chú đến thăm bố mẹ cháu”
a) Nếu bố mẹ có nhà : 
- Cháu chào chú. Cháu mời chú vào nhà. Bố mẹ cháu có nhà đấy ¹.
a) Nếu bố mẹ không có nhà :
- Cháu chào chú. Hôm nay bố mẹ cháu đi vắng, chú gặp bố mẹ cháu có việc gì, cháu sẽ nhắn lại giúp ¹.
Bài 3: Viết lời đáp của Nam:
 Y/c tự viết lời đáp theo ý.
- Chào cháu     
- Cháu chào cô. Cô hỏi ai ¹?
- Cháu cho cô hỏi : Đây có phải nhà bạn Nam không?
- Dạ thưa cô cháu là Nam đây ¹.
- Tốt quá. cô là mẹ bạn Sơn đây.
- Dạ mời cô vào nhà.
- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học. 
- GV HD nhận xét, bình chọn
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	
 
- Lăng nghe

 




- 1-2 H/s đọc yêu cầu. 

- Cả lớp đọc thầm và quan sát tranh  
- Thực hành nói theo cặp  
- HS làm VBT 
- 4-5 HS nói trước lớp 

- H/s đọc yêu cầu 



- HS thực hành giới thiệu và đáp lời giới thiệu theo cặp  
- HS làm vào VBT
- 4-5 HS đọc tiếp nối 
- GV nhận xét , bình chọn ,



- 1 HS nêu yêu cầu
- HS viết BT vào V
- 3 HS viết  bài trên bảng phụ
- Chữa bài. NX 
 


- Lắng nghe nhận xét.



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: ĐÁP LỜI CHÀO, LỜI TỰ GIỚI THIỆU
I. Mục tiêu:
         - Biết nghe và biết cách đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản.     
        - Điền đúng các lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại.                                  
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành
- Phương tiện: Tranh minh ho¹, bảng phụ.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2'



10’





12’








14’












3’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Nhận xét bài kiểm tra viết, rút kinh nghiệm.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Xem tranh 1 đọc lời chào lời đáp của các bạn học sinh trong hai tranh.
- Y/c quan sát tranh và luyện nói theo cặp
  - GV nêu cách nói lời đáp. 
Bài 2: Ghi lời đáp của em trong những trường hợp sau :
     Có một người lạ đến nhà em và tự giới thiệu : “Bác là tổ trưởng tổ 11. bác đến để gửi giấy mời họp cho bố cháu”


Bài 3: Viết lời đáp của em trong đoạn đối thoại:
 Y/c tự viết lời đáp theo ý.
- Chào cháu     
- Cháu chào cô. Cô hỏi ai ¹?
- Cháu cho cô hỏi : Đây có phải nhà bạn Nam không?
- Dạ thưa cô cháu là Nam đây ¹.
- Tốt quá. cô là mẹ bạn Sơn đây.
- Dạ mời cô vào nhà.
- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học. 
- GV HD nhận xét, bình chọn
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	
 
- Lăng nghe

 




 - 1-2 H/s đọc yêu cầu. 

 - Cả lớp đọc thầm và quan sát tranh  
 - Thực hành nói theo cặp  
 - HS làm VBT 
 - 4-5 HS nói trước lớp 
- H/s đọc yêu cầu 
 - HS thực hành giới thiệu và đáp lời  giới thiệu theo cặp.  
 - HS làm vào VBT
 - 4-5 HS đọc tiếp nối 
 - GV nhận xét , bình chọn.
 - 1 HS nêu yêu cầu
 - HS viết BT vào vở
 - 3 HS viết  bài trên bảng phụ
 - Chữa bài. NX 
 


- Lắng nghe nhận xét.



	Ngày soạn: 02/01/2016               
Ngày giảng: 08/01/216              
	                 Thứ  sáu ngày 08 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:                               LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:   
          - Thuộc bảng nhân 2. Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện tính nhân số có kèm đơn vị đo với 1 số. Biết giải bài toán có 1 phép tính nhân. Biết thừa số, tích.                                   
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
          - Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
5’







7’









7’





7’







5’



7’


2’
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra: Đọc bảng nhân 2 
B. Hoạt động dạy học: 
 1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành:                            
Bài 1: Điền số 
- GV hướng dẫn h/s cách tính và làm vở    
 (
10
) (
2
) (
2
) (
16
)               x 8                               x 5
	
 (
2
) (
8
) (
2
) (
9
) (
4
)
 (
2
)        x2          +5                     x4          -6

- Nhận xét. 

Bài 2: Tính 
- Y/c tự làm BT.
- HD NX chốt KQ đúng.
   2cm x5 = 10cm        2kg x 4= 8kg
  2dm x 8 = 16dm       2kg x 6 = 12kg ...
Bài 3: y/c đọc BT.
Tóm tắt; Y/c tự giải BT.
         1 xe đạp : 2 bánh 
         8 xe đạp : ... bánh ?
- HD NX, đánh giá.


Bài 4: Điền số
- Hướng dẫn : Lấy 2 nhân với 1 số ở hàng trên được tích là bao nhiêu viết xuống dưới 
Bài 5: Điền số :
- Tổ chức thành trò chơi : điền số nhanh.
- Chia 3 đội (mỗi đội 5 em).
- NX, tuyên dương.
C. Kết luận:  
- Học ôn bảng nhân 2.  
	Hoạt động của HS


- 5-10 HS đọc 




- 1HS đọc yêu cầu
- HS làm BT vào vở




- Chữa bài: Đọc các số vừa điền được. 
- Nhận xét. 
- 1HS đọc đề bài. 
- HS tự làm bài, 4 HS làm/ bảng. 
- Nhận xét.  


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vµoV. 1 HS làm/ bảng 
- Nhận xét : Nêu lời giải khác 
Bài giải
8 xe đạp có số bánh xe là:
2 x 8 = 16(bánh)
                         Đáp số: 16 bánh xe
- 1 hs đọc đề bài 
- Tự làm BT ở nhà.



- 1 hs đọc đề bài 

- 3 đội chơi TC

- Nghe nhận xét giờ học.


Tiết 2: Ôn Toán:                         BẢNG NHÂN 2
  I. Mục tiêu: 
- Lập bảng nhân 2 và nhớ được bảng nhân 2.
- Biết giải BT bằng1 phép nhân (Trong bảng nhân 2). Biết đếm thêm 2                                    
  II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận , thực hành
 		- Phương tiện: Bảng phụ, bìa có chấm tròn.
 III. Tiến trình dạy học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







9’





9’






9’





5’
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  TÝnh 2 +2 +2=?
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
a, 3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
            2 x 2=4           2 x 8=16
            2 x 4=8           2 x10=20
            2 x 6=12         2 x  1= 2        ...
- Nhận xét : nêu lời giải khác 

Bài 2: Tóm tắt 
1 con : 2 chân 
6 con : ...? chân 
- Y/c tự giảI BT
- HD nhận xét, đánh giá

Bài 3: Đếm thêm 2 từ 2 đến 20 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
- NX: các số trong dãy số này gọi là các số chẵn, số sau hơn số trước 2 đ/vị và ngược lại. 
C. Kết luận: Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- HS thực hiện, nêu KQ


1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT ( dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả )
1 HS đọc bài chữa 
Nhận xét : Kết quả của phép tính 2 x6 và 6 x2 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
6 con gà có số chân là:
2 x 6 = 12(chân)
                            Đáp số: 12 chân
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20


- 5 HS đọc dãy số  


- Nghe dặn dò về nhà.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 19
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 19.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 20: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Triển khai thi đua chào mừng Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM




















	TUẦN 20
	Ngày soạn: 09/01/2016               
Ngày giảng: 11/01/216             
	Thứ  hai ngày 11 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:           TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:            ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ  (tiết 1)     
I, Mục tiêu:  
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài. 
- Hiểu ND: Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên – nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên. (trả lời được CH 1, 2, 3, 4).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Thông báo điểm KTCHKI     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bµi: 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu





2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.

- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.


2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: 
1. + Thần Gió, hoành hành, lồm cồm, nổi giận, ngạo nghễ, vững chãi.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài: 
+ Sáng hôm sau,/ mặt trời lên,/ ông Mạnh mở cửa,/ thấy cây cối xung quanh đổ rạp.//
+ Từ đó,/ Thần gió thường đến thăm ông,/ đem cho ngôi nhà/ không khí mát lành/ từ biển cả và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa.//


- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 




Tiết 3: Tập đọc:             CHUYỆN BỐN MÙA  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài. 
- Hiểu ND: Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên – nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên. (trả lời được CH 1, 2, 3, 4).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Thông báo điểm KTCHKI     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1: Thần Gió đã làm gì để ông Mạnh nổi giận ?
C©u 2: Kể việc làm của ông Mạnh chống lại Thần Gió?

C©u 3: Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay?

C©u 4: Ông Mạnh làm gì để thần Gió trở thành bạn của mình ?
C©u 5: Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho cái gì?
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc thầm từng đoạn.
- Thần Gió đã xô ông Mạnh ngã lăn quay làm ông Mạnh nổi giận.
- Lấy gỗ dựng nhà, lấy những cây gỗ lớn làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường.
- Hình ảnh cây cối xung quanh đổ rạp nhưng nhà ông Mạnh vẫn vững chãi.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
- Ông Mạnh an ủi, mời thỉnh thoảng Thần Gió đến chơi từ đó trở thành bạn.
1. - Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.


- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Thi đọc bài cá nhân. 




Tiết 4: Toán:                      BẢNG NHÂN 3  (tr 97)
II, Mục tiêu:
- Lập được bảng nhân 3. Nhớ được bảng nhân 3. Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 3). Biết đếm thêm 3 (bài 1, 2, 3).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 2.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
a, Hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 3.
- GV dùng tấm bìa gắn chấm tròn giới thiệu các phép nhân
   + Gắn 1tấm bìa có 3 chấm tròn, ta có 3 được lấy 1 lần là 3
                  3 x 1 = 3 ( 3 nhân 1 bằng 3 )
   + Gắn 2 tấm bìa ta có 3 lấy 2 lần là 6 
                  3 x 2 = 6 ( 3 nhân 2 bằng 6)
   + Gắn 3 tấm bìa ta có 3 lấy 3 lần là 9
                  3 x 3 = 9 ( 3 nhân 3 bằng 9 )
- Y/c nhận xét các cột của 3 phép tính trên.
- Y/c tự thành lập các PT còn lại bảng nhân 3.
- Hướng dẫn học thuộc bảng nhân 3 
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
            3 x 2=6           3 x 8=24
            3 x 4=12         3 x10=30
            3 x 6=18         3 x  1= 3        ...
- Nhận xét : nêu lời giải khác 

Bài 2: Tóm tắt 
1 nhóm : 3 hs 
10 nhóm : ...hs ?
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá

Bài 3: Đếm thêm 3 từ 3 đến 30 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	      Hoạt động của HS


- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.



- HS lắng nghe


- 3 HS đọc kết quả tính 
1 HS tính 





1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT(dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả)
1 HS đọc bài chữa. 
Nhận xét : Kết quả của phép tính 3 x6 và 6 x3 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
10 nhóm có số hs là:
3 x 10 = 30(chân)
                            Đáp số: 30 chân
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30


- 5 HS đọc dãy số  
- Nghe dặn dò về nhà.
- Chữa bài : Nêu cách tính 



	Ngày soạn: 02/01/2016               
Ngày giảng: 12/01/2016             
	                 Thứ  ba ngày 12 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:                                  LUYỆN TẬP (Tr 98)
I, Mục tiêu:
          - Thuộc bảng nhân 3. Biết vận dụng bảng nhân 3 để thực hiện tính nhân số có kèm đơn vị đo với 1 số. Biết giải bài toán có 1 phép tính nhân. Biết thừa số, tích. 
II. Phương pháp, Phương tiện:  
       - Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
       - Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra: Đọc bảng nhân 3 
B. Hoạt động dạy học: 
 1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành:                            
Bài 1: Điền số 
- GV hướng dẫn h/s cách tính và làm vở    
 (
27
) (
3
) (
3
) (
9
)               x 3                               x 9
 (
15
) (
244
)	 (
3
)
 (
3
)        x8                              x4  x5        -

- Nhận xét. 
Bài 2: Tính 
- Y/c tự làm BT.
- HD NX chốt KQ đúng.
   2cm x5 = 10cm        2kg x 4= 8kg
  2dm x 8 = 16dm       2kg x 6 = 12kg ...
Bài 3: y/c đọc BT.
Tóm tắt; Y/c tự giải BT.
         1 can: 3 lít 
         5 can : ... lít ?
Bài giải
5 can đựng được số lít là:
3 x 5 = 15 (lít)
                         Đáp số: 15 (lít)
- HD NX, đánh giá.
Bài 4: Điền số
- Hướng dẫn : Lấy 3 nhân với 1 số ở hàng trên được tích là bao nhiêu viết xuống dưới 
Bài 5: Điền số :
- Tổ chức thành trò chơi : điền số nhanh.
- Chia 3 đội (mỗi đội 5 em).
- NX, tuyên dương.
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 5-6 HS đọc 




- 1HS đọc yêu cầu
- HS làm BT vào vở


- Chữa bài: Đọc các số vừa điền được. 
- Nhận xét. 

- 1HS đọc đề bài. 
- HS tự làm bài, 4 HS làm/ bảng. 
- Nhận xét.  


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vµoV. 1 HS làm/ bảng 
- Nhận xét : Nêu lời giải khác 






- 1 hs đọc đề bài 
- Tự làm BT ở nhà.




- 1 hs đọc đề bài.
- 3 đội chơi TC.

- Nghe nhận xét giờ học.



Tiết 2: Tập đọc:              MÙA XUÂN ĐẾN
I, Mục tiêu:  
         - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc rành mạch được bài văn.
-  Hiểu Bài văn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân (TL được CH 1, 2; CH 3 (mục a hoặc b).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’
12'













10’












8’






3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Chuyện bốn mùa     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Y/c hs đọc nối tiếp từng câu
- Đọc nối tiếp từng đoạn. Giải nghĩa từ.
- Tổ chức cho hs thi đọc.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.


- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.


2.2. Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc thầm từng đoạn, trả lời rồi nhận xét – Kết luận.
Câu 1: Dấu hiệu báo mùa xuân đến là hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến.
Câu 2: Khi mùa xuân đến mọi vật thay đổi như: Bầu trời thêm xanh, ... trầm ngâm.
Câu 3: Tìm từ ngữ giup em cảm nhận được hương vị riêng của mỗi loại hoa; 
 + Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, ...
+ chích hòe nhanh nhảu, Khướu lắm điều, ...
2.3. Luyện đọc lại:
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Qua bài tập đọc này em biết gì?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 2 hs đọc, lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe


- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: rực rỡ, nhanh nhảu, chú khướu.
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài: Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh của một cành hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và n/xét bạn đọc.
- Các nhóm thi đọc đồng thanh.
- Thi đọc bài cá nhân.  



- HS đọc thầm từng đoạn, trả lời, nhận xét, bổ sung.

 

- HS đọc thầm từng đoạn, trả lời, nhận xét, bổ sung.




- 1 -2 em đọc diễn cảm trước lớp.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc.
- Đọc đồng thanh.



Tiết 3: Chính tả (nghe viết) Bài:  GIÓ
I. Mục tiêu: 
- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng một thơ.  
 II. Phương pháp, Phương tiện:
 	- Phương pháp: Trải nghiệm, trinh bày  ý kiến cá nhân.
 	- Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’
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	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần in/ iên.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Bài thơ viết có mấy câu ?
- Bài thơ có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp). rất xa, khẽ, mèo mướp.
 2.2. Đọc cho hs nghe viết bài bài ch/ t¶:
- Y/cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Tìm 2 từ chứa tiếng có vần ui, 2 từ chứa tiếng có vần uy.
- s: hoa sen, hoa súng, sen lẫn, xúng xính, ...
- x: suy nghĩ, ma túy, tàu thủy,
Bài 3: xuân, sương.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, tin, tiền....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- ... có 5 câu.
- Dấu phẩy, dấu chấm,dấu chấm than. - Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con.


- Nhìn sách chép bài chính tả.


- Nhìn sách và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét.
Bài 2:  Đọc y/c làm bài vào vở.
      

    
Bài 3: Làm vào phiếu, nhận xét, chữa bài.





                     
Buổi chiều
Tiết 1: Tập viết: (Tiết 19)  Ch÷ hoa  Q 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa Q  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Quê (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Quê hương tươi đẹp (3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa Q
 III. Tiến trình dạy – học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
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12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ O và từ  Ong    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ Q
- Chữ hoa Q gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ Q cao mấy « li ?
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa Q vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?
- Nêu cách viết nét từ Q sang u ?
- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Quê
- Yêu cầu viết chữ vào bảng con
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .





- Học sinh quan sát.


- Phát biểu
- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .
- Chữ cao 2,5 li: Q, h, g
- Chữ cao 2 li: p, đ
- Chữ cao  1 li: ê, ơ;, ư, e
- Chữ cao 1,25 li : t
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 










- Thực hành viết vào bảng .

- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: Ôn tập: CHUYỆN BỐN MÙA
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: hòa thuận, buồn phiền, bẻ gãy, đùm bọc.
HĐ2: Đọc đoạn văn chú ý hạ thấp giọng câu có " ... " 
- T/c cho hs đọc bài và chữa lỗi.
HĐ3:  Đọc phân biệt lời người kể và lời  nhân vật:
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..


 HĐ2:  Đọc trong nhóm.


HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

HĐ4:  1 hs  đọc trước lớp. cả lớp theo dõi.
- Trao đổi nhóm, nêu kq.
+  ý:  c.
-  Nhận xét bài của bạn.
- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: RLKNS:  CHỦ ĐỀ 5: CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ (tiết 1) 
I, Mục tiêu:
- Biết nêu được những khó khăn gặp phải , cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
	- Nêu được các tình huống cụ thể và cách tìm kiếm sự giúp đỡ.
	- Biết vận dụng tìm kiếm sự giúp đỡ vào cuộc sông khi gặp khó khăn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
- Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số việc nên làm khi gặp tình huống nguy hiểm ?
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Cho hs thảo luận nhóm đôi, ghi kq thảo luận vào vở. 
VD: HS1: nêu tình huống: Em đang học ở lớp thì bị đau bụng.
- HS2: Thưa cô em bị đau bụng ạ! Cô có thuốc gì uống để khỏi đau không ạ.
Ghi vào vở.
HĐ2:  Đóng vai.
- Các nhóm nối tiếp trình bày 12 tình huống.
- Nhận xét, kết luận.
- Cho hs đọc lại kết quả.
C, Kết luận: - Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 7: (trang 44)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn ghi nội dung trao đổi cho phù hợp với tình huống vào vở.



Bài tập 8: (trang 45)
- Vài em lên đóng vai trước lớp, lớp nhận xét.






	Ngày soạn: 02/01/2016               Ngày giảng: 13/01/216              
	                 Thứ  tư ngày 13 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu:  TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI 
                            CÂU HỎI KHI NÀO?  DẤU CHẤM, DẤU CHẤM THAN
I, Mục tiêu: 
- Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa ( BT1 )
 	- Bieỏt dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm; điền đúng dấu câu vào đoạn văn ( BT3 )
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hỏi đáp; Động não; Thực hành.
- Phương tiện:  sgk, vở bttv.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'
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	A. Mở đầu:  1. Ổn định: 
                     2. Kiểm tra: Em thích nhất mùa nào ? Vì sao?
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: Chọn các từ trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết với từng mùa :
Mùa xuân : ấm áp
Mùa hạ : nóng bức
Mùa thu : se se lạnh
Mùa đông: giá lạnh
Bài 2 : Thay cụm từ khi nào bằng cụm từ khác  trong dấu (...) 
- Y/c tự làm BT, chữa BT
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
a, Khi nào trường bạn được nghỉ hè ?
(Bao giờ trường bạn được nghỉ hè ?)
b, Bạn làm bài tập này khi nào ?
(Bạn làm bài tập này lúc nào ?)
Bµi 3: Chọn dấu chấm hay dấu chấm than:
 - GV nhận xét.
Thứ tự các dấu là: !, !, !, .
C. Kết luận:  
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
	
- HS trả lời, nhận xét.





1 H/s đọc yêu cầu. 
- HS trao đổi trong nhóm.
- Đại diện các nhóm lên trình bày. 

- 1 H/s đọc yêu cầu, lớp đọc thầm
- HS làm bài vào VBT. 
- 3 HS làm vào giấy khổ to.

- 1 H/s đọc yêu cầu. 
- 1 HS hỏi -1 HS đáp. 



- 1 H/s đọc yêu cầu. 
- HS làm bài vào vở. 
- HS đọc tiếp nối bài chữa.  




Tiết 2: Toán:               BẢNG NHÂN 4  (tr 99)
II, Mục tiêu:
- Lập được bảng nhân 4. Nhớ được bảng nhân 4. Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 4). Biết đếm thêm 4 (bài 1, 2, 3).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 3.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
a, Hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 4.
- GV dùng tấm bìa gắn chấm tròn giới thiệu các phép nhân
   + Gắn 1tấm bìa có 4 chấm tròn, ta có 4 được lấy 1 lần là 4
                  4 x 1 = 4 (4 nhân 1 bằng 4 )
   + Gắn 2 tấm bìa ta có 4 lấy 2 lần là 8 
                  4 x 2 = 8 (4 nhân 2 bằng 8)
   + Gắn 3 tấm bìa ta có 4 lấy 3 lần là 12
                4 x 3 = 12 (4 nhân 3 bằng 12)
- Y/c nhận xét các cột của 3 phép tính trên.
- Y/c tự thành lập các PT còn lại bảng nhân 4.
- Hướng dẫn học thuộc bảng nhân 4 
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
           4 x 2 = 8          4 x 8 = 32
           4 x 4 =16         4 x10 =40
           4 x 6 =24         4 x  1= 4        ...
- Nhận xét : nêu lời giải khác 
Bài 2: Tóm tắt 
              1 xe : 4 bánh
              5 xe : ... bánh?
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá
Bài 3: Đếm thêm 4 từ 4 đến 40 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	      Hoạt động của HS


- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.



- HS lắng nghe


- 3 HS đọc kết quả tính 
1 HS tính 






1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT(dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả)

1 HS đọc bài chữa. 
Nhận xét : Kết quả của phép tính 4 x3 và 3 x4 



- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
5 xe có số bánh là:
4 x 5 = 20(bánh xe)
                            Đáp số: 20 bánh xe
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.
	4
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40


- 5 HS đọc dãy số. 

- Nghe dặn dò về nhà.
- Chữa bài : Nêu cách tính. 


Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (Tập chép)  CHUYỆN BỐN MÙA
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Viết tiếng có chứa vần iê/ uya 

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Chuyện bốn mùa" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con, 2 em lên bảng viết.


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt :  Luyện đọc:      MÙA XUÂN ĐẾN
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'


10'


8'


8'





5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Luyện đọc các từ khó:
- T/c cho hs thi đọc.

HĐ2: Luyện ngắt hơi các câu văn dài
- T/c chữa bài.

HĐ3: Nối nội dung ở cột A, phù hợp với nội dung ở cột B.
- Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc cá nhân,  
- T/c cho hs chữa bài.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Làm việc cá nhân.
- Luyện đọc các từ khó theo cặp.
- Thi đọc từ khó.
Bài 2: Luyện ngắt hơi các câu văn dài.
- Nhận xét bạn đọc.
Bài 3: 
- Làm việc cá nhân.
- Vài hs đọc trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn, bổ sung.




Tiết 3: Ôn Toán) Ôn tập:           BẢNG NHÂN 3 
II, Mục tiêu:
            - Lập được bảng nhân 3. Nhớ được bảng nhân 3. Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 3). Biết đếm thêm 3 (bài 1, 2, 3).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
        - Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
             - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’


8’





6’

7'




6'


3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 2.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
            3 x 2=6           3 x 8=24
            3 x 4=12         3 x10=30
            3 x 6=18         3 x  1= 3        ...
- Nhận xét : nêu lời giải khác 
Bài 2: Số?
- Cho hs làm vào vở, chữa bài.
Bài 3: Tóm tắt 
1 cái : 3 cánh 
5 nhóm : ...cánh ?
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá

Bài 4: Đếm thêm 3 từ 3 đến 30 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	      Hoạt động của HS

- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.


- HS lắng nghe


- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm VBT(dựa vào bảng nhân để tính kết quả)
- 1 HS đọc bài chữa. 


- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
5 cái có số cánh là:
3 x 5 = 15(cánh)
                            Đáp số: 15 cánh
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30


- 5 HS đọc dãy số  
- Nghe dặn dò về nhà.
- Chữa bài : Nêu cách tính 



	Ngày soạn: 02/01/2016               
Ngày giảng: 14/01/216              
	                 Thứ  năm ngày 14 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:                            LUYỆN TẬP (tr 100)
  I. Mục tiêu: 
- Thuộc bảng nhân 4. Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 4), (bài 1 (a), 2, 3).                                  
  II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận , thực hành
 		- Phương tiện: Bảng phụ, bìa có chấm tròn.
 III. Tiến trình dạy học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1'



8’




7’







8’




6’




2’
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  Đọc thuộc bảng nhân 4.
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
4 x 4 = 16    4 x 9 = 36    4 x 6 = 24
4 x 5 = 20    4 x 2 = 8      4 x 10 = 40
4 x 8 = 32    4 x 7 = 28    4 x 1 = 4
- Y/c hs nêu miệng nối tiếp.
Bµi 2: Tính (theo mẫu) cho hs làm vào vở. 
- Nhận xét : nêu lời giải khác. 
a. 4 x 8 + 10 = 32 + 10
                      = 42.
b. 4 x 9 + 14 = 36 + 14
                     = 50.
c. 4 x 10 + 60 = 40 + 60
                       = 100.
Bài 3: Tóm tắt 
             1 HS : 4 quyển sách 
             5 HS : ... quyển sách 
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá
Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
Kết quả đúng là: C
C. Kết luận: 
 Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- HS thực hiện.





- Làm bài vào vở.



- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm VBT, 1 HS đọc bài chữa 
Nhận xét 





- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
6 con gà có số chân là:
2 x 6 = 12(chân)
                            Đáp số: 12 chân
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.



- Nghe dặn dò về nhà.




Tiết 2: Chính tả: (nghe viết)  MƯA BÓNG MÂY
I, Mục tiêu:   
- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.
II. Phương pháp, Phương tiện:
 - Phương pháp: Trải nghiệm, thảo luận nhóm
 - Phương tiện:  Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy, học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1'


7’







13’

5’

8’








2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  đọc từ xuân sang, y/c hs viết.
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: GT bài 
2. Kết nối: Hướng dẫn nghe viết
a) Hướng dẫn h/s chuẩn bị:
+ GV đọc bài 
+ Tìm hiểu nội dung bài: Mưa bóng mây là mưa ntn ?
Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?
+ Học sinh tập viết các chữ khó: Thoáng qua, che trang vở.
b) Học sinh Nghe- viết bài vào vở
c) Giáo viên nhận xét, chữa bài.
- HD nhận xét, chữa lỗi
3. Thực hành:
Bài 2: Viết tên các vật
           l hay n - Dấu hỏi hay dấu ngã            
- Y/c tự làm BT
- HD chữa BT
- GV chốt lại bài làm đúng: sương mù, cây xương rồng, đất phù sa, đường xa; xót xa, thiếu sót.
C. Kết luận:  
- Khen ngợi những em viết bài sạch sẽ.
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	

- Viết bảng con








- 1-2 HS đọc lại


- 2-3 h/s viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con.
- HS viết bài
- Học sinh chữa lỗi bằng bút chì.
- HS nộp bài.


- HS  nêu Y/C của bài.
- Cả lớp làm BT vào vở.
- Chữa bài.  
         


- Nghe GV nhận xét giờ học.


Tiết 3: Tập làm văn: Bài 20:    TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA
I. Mục tiêu:
- Đọc và TLCH về ND bài văn ngắn (BT 1). Dựa vào gợi ý, viết được đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) về mùa hè ( BT 2).
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành
- Phương tiện: VBT, bảng phụ.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2'



15’




15’



3’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Gọi hs thực hành đáp lời chào hỏi.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bµi 1: Đọc đoạn văn và TLCH:
- Y/c đọc và luyện nói theo cặp
  - GV nêu cách nói lời đáp. 

Bài 2: Y/c hs viết 1 đoạn văn từ 3 – 5 câu nói về mùa hè.
- GV HD nhận xét, bình chọn.

C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	
 
- 1-2 cặp thực hiện, lớp theo dõi nhận xét.

 



 - 1-2 H/s đọc yêu cầu. 
 - Cả lớp đọc thầm và thực hành nói
 theo cặp.  
 - 4 HS nói trước lớp. nhận xét.
 - 1 HS nêu yêu cầu.
 - HS viết BT vào vở.
 - 2 HS viết  bài trên bảng phụ.
 - Chữa bài. NX 

- Lắng nghe nhận xét.



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV: CHỮ HOA: P, Q
 I, Mục tiêu: 
	- Luyện viết các chữ hoa P, Q cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

8'


8'




10'


8'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ P và Q

HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 
HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa P và Q.
HĐ3:  
- Viết bài
HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 






	Ngày soạn: 02/01/2016               
Ngày giảng: 15/01/216              
	                 Thứ  sáu ngày 15 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:                   BẢNG NHÂN 5  (tr 101)
II, Mục tiêu:
- Lập được bảng nhân 5. Nhớ được bảng nhân 5. Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 5). Biết đếm thêm 5 (bài 1, 2, 3).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’

12’















6’






7'





6'



3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 4.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
a, Hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 5.
- GV dùng tấm bìa gắn chấm tròn giới thiệu các phép nhân
   + Gắn 1tấm bìa có 5 chấm tròn, ta có 5 được lấy 1 lần là 5
                  5 x 1 = 5 (5 nhân 1 bằng 5)
 + Gắn 2 tấm bìa ta có 5 lấy 2 lần là 10 
       5 x 2 = 10 (5 nhân 2 bằng 10)
   + Gắn 3 tấm bìa ta có 5 lấy 3 lần là 15
                5 x 3 = 15 (5 nhân 3 bằng 15)
- Y/c nhận xét các cột của 3 phép tính trên.
- Y/c tự thành lập các PT còn lại bảng nhân 5.
- Hướng dẫn học thuộc bảng nhân 5 
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
           5 x 2 = 10          5 x 8 = 40
           5 x 4 = 20          5 x10 =50
           5 x 6 =30           5 x  1= 5        
- Nhận xét : nêu lời giải khác 

Bài 2: Tóm tắt 
              1 tuần : 5 ngày
              4 tuần : ... ngày?
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Đếm thêm 5 từ 5 đến 50 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.

C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học - Dặn dò
	      Hoạt động của HS


- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.



- HS lắng nghe


- 3 HS đọc kết quả tính 
- HS nhận xét.
- Lập tiếp các phép tính để hoàn thành bảng nhân 5.
- Đọc thuộc bảng nhân 5.








1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT(dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả)

1 HS đọc bài chữa. 
Nhận xét : Kết quả của phép tính 5 x3 và 3 x5 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
4 tuần mẹ đi làm số ngày là:
5 x 4 = 20 (ngày)
                            Đáp số: 20 ngày
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50


- 5 HS đọc dãy số. 

- Nghe dặn dò về nhà.


Tiết 2: Ôn Toán:                         BẢNG NHÂN 4
  I. Mục tiêu: 
- Củng cố bảng nhân 4 và thuộc được bảng nhân 4.
- Biết giải BT bằng1 phép nhân (Trong bảng nhân 4). 
  II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận , thực hành
 		- Phương tiện: Bảng phụ, vbt.
 III. Tiến trình dạy học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







7’





7’






6’




7’






5'
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  Đọc bảng nhân 2, 3, 4.     
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
a, 3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
            4 x 2=8          4 x 8=32
            4 x 4=16        4 x10=40
            4 x 6=24        4 x  1= 4        ...
- Nhận xét : nêu lời giải khác 
Bài 2: Điền số 
- GV hướng dẫn h/s cách tính và làm vở    
 (
28
) (
4
) (
4
) (
24
)               x 6                               x 7
 (
20
) (
324
)	 (
4
)
 (
4
)        x8                              x4  x5        -

- Nhận xét. 
Bài 3: Tính:
a. 4 x 9 + 4 = 36 + 4
                     = 40.
b. 4 x 3 + 14 = 12 + 14
                      = 26.
Bài 4:                  Tóm tắt
1 nhóm: 4 bạn 
  6 nhóm: ...? bạn 
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá.


C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- HS thực hiện, nêu KQ


1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT (dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả).
1 HS đọc bài chữa. 

- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vào vở.





- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào bảng phụ theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vào vở.

Bài giải
6 nhóm có số bạn là:
4 x 6 = 24(chân)
                            Đáp số: 24 bạn

- Nghe dặn dò về nhà.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 20
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 20.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 21: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng Ngày thành lập ĐTN. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM
















	TUẦN 21
	Ngày soạn: 16/01/2016                
Ngày giảng: 18/01/216             
	Thứ  hai ngày 18 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc: §55:  CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG  (tiết 1)     
I, Mục tiêu:  
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài. 
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

6’




12’











12’





3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Mùa xuân đến    
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bµi: 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu


2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.





- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.



- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: 
1. + sà xuống, ngào ngạt, khốn khổ.
1. 
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài: 
+ Nhưng sáng hôm sau ... sơn ca buồn thảm.
+ Sơn ca dù khát/ phải vặn hết nắm cỏ/ vẫn không đụng đến bông hoa//




- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.






Tiết 3: Tập đọc:  §56:  CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được toàn bài. 
- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. (TL được CH 1, 2, 4, 5).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’
















15’






3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1: Cho hs đọc và trả lời CH 1.
KL: Trước khi bị bỏ vào lồng chim và hoa sống vui vẻ.
C©u 2: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Vì chim bị nhốt vào lồng.
C©u 3: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Cã cậu bé rất vô tình đối với chim thì bỏ cho chim đói, khát đến chết.; Đối với hoa thì cắt héo đi
C©u 4: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Việc làm của các cậu đã làm cho chim bị chết, hoa héo khô.
C©u 5: Em muốn nói gì với cậu bé?
Qua bài học em rút ra được bài học gì ?
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

1. - HS đọc thầm từng đoạn.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
1. 
1. 
1. - Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc.


1. - Đọc từng đoạn trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


- HS phát biểu ý kiến.


- Các nhóm thi đọc bài cá nhân
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.





Tiết 4: Toán:       §101.               LUYỆN TẬP  (tr 101)
II, Mục tiêu:
- Thuộc bảng nhân 5. Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 5). 
- Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó (bài 1 (a), bài 2, bài 3).
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy, học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1'



8’




7’









8’







6’

	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  Đọc thuộc bảng nhân 5.
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
5 x 4 = 20    5 x 9 = 45    5 x 6 = 30
5 x 5 = 25    5 x 2 = 10    5 x 10 = 50
5 x 8 = 40    5 x 7 = 35    5 x 1 = 5
- Y/c hs nêu miệng nối tiếp.
Bµi 2: Tính (theo mẫu) cho hs làm vào vở. 
- Nhận xét : nêu lời giải khác. 
a. 5 x 7 - 15 = 35 - 15
                      = 20.
b. 5 x 8 - 20 = 40 - 20
                     = 20.
c. 5 x 10 - 28 = 50 - 28
                       = 22.
Bài 3: 
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá
- Chữa bài. NX tuyên dương.




C. Kết luận: 
 Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- 2 em đọc bài.




- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm VBT, 1 HS đọc bài chữa 
Nhận xét 



- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào phiếu.







- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
5 ngày Liên học số giờ là:
5 x 5 = 25(giờ)
                            Đáp số: 25 giờ
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP.

- Nghe dặn dò về nhà.



	Ngày soạn: 16/01/2016                
Ngày giảng: 19/01/216             
	                 Thứ  ba ngày 19 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:  §102.  ĐƯỜNG GẤP KHÚC, ĐỘ DÀI  Đ GẤP KHÚC (t.103)  
II, Mục tiêu:
- Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc. Nhận biết đọ dài đường gấp khúc. Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó. ( bài 1(a), bài 2, bài 3).
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy, học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’
12’






6’


7'




6'


3’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 5.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
a, Giới thiệu đường gấp khúc ABCD.
- Đường gấp khúc ABCD gồm những đoạn thẳng nào? Điểm nào?
- Đường gấp khúc ABCD gồm những đoạn thẳng AB, BC, CD.
- Điểm: A, B, C, D
- Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD.
Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là bao nhiêu?
2cm + 4cm + 3cm = 9cm
3. Thực hành :
Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc 1a.
- GV y/c HS nối tiếp nêu KQ 
Bài 2: HD làm ý a
Bài giải
Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:
    3 + 2 + 4 = 9(cm)
                            Đáp số: 9(cm)
- Y/c tự giải ý b.
- HD nhận xét, đánh giá.
Bài 3: 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	

- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe

- Phát biểu.

- Đoạn thẳng AB, BC, CD.
- Điểm: A, B, C, D.




- Nêu phép tính.

1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT, 2 em làm vào bảng phụ
1 HS trình bày bài, chữa bài. 
- Nhận xét 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở




Bài 3: 
- Thi làm BT theo nhóm.






Tiết 2: Tập đọc:          §57.    VÈ CHIM
I, Mục tiêu:  
- Biết ngắt nghỉ đúng nhịp khi đọc các dòng trong bài vẽ.
- Hiểu ND: Một số loài chim cũng có đặc điểm, tính nết giống như con người (TL được CH 1, CH 3, học thuộc được 1 đoạn trong bài vẽ).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’
12'











10’








8’






3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Chim sơn ca và bông cúc trắng.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Y/c hs đọc nối tiếp từng câu


- Đọc nối tiếp từng đoạn. Giải nghĩa từ.
- Tổ chức cho hs thi đọc.
- HS đọc vắt giọng giữa hai dòng thơ.

- Yêu cầu đọc nối tiếp trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.2. Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc thầm từng đoạn, trả lời rồi nhận xét – Kết luận.
Câu 1: sáo, liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo, chìa vôi, thím khách, chim sẻ, chim sâu, tu hú, cú mèo.
Câu 2: Từ em sáo, cậu chìa vôi, bà, thím, mẹ cô, bác.
Câu 3: Em thích con chim nào? Vì sao?
2.3. Luyện đọc lại:
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm. 
- Đọc cá nhân. 
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp.
- Mời các nhóm thi đua đọc thuộc bài.
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho hs.
 C. Kết luận:
- Qua bài tập đọc này em biết gì?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 2 hs đọc, lớp theo dõi, nhận xét.


- HS lắng nghe


- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo, mách lẻo, nhấp nhem.
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài: 
- Đọc vắt giọng giữa hai dòng thơ.
- HS khác lắng nghe và n/xét bạn đọc.
- Thi đọc bài cá nhân.  
- Các nhóm thi đọc đồng thanh.

- HS đọc thầm, trả lời, nhận xét, bổ sung.

 

- HS đọc thầm từng đoạn, trả lời, nhận xét, bổ sung.

- Phát biểu.


- 1 -2 em đọc diễn cảm trước lớp.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc.
- Đọc đồng thanh.


Tiết 3: Chính tả (tập chép): §41.  CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I. Mục tiêu:
- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật. Làm được BT 2(a).
 II. Phương pháp, Phương tiện:
 	- Phương pháp: Trải nghiệm, trinh bày  ý kiến cá nhân.
 	- Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’









14’





7’










3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần s/ x.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Bài thơ viết có mấy câu ?
- Bài thơ có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Y/c hs tìm những chữ bắt đầu bằng r, tr, s (chữ có thanh sắc/ ngã)
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp). giữa, sà xuống, sung sướng, véo von.
 2.2.  Cho hs chộp bài ch/ tả:
- Y/cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp.
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Đọc y/c cho hs làm bài, chữa bài
-Tìm từ ngữ chỉ các loài vật:
- Có tiếng bắt đầu bằng ch: chào mào, chìa vôi, chèo bẻo
- Có tiếng bắt đầu bằng tr: trâu, trăn, trê, trắm, ...
Bài 3: Giải các câu đố:
- Tiếng có âm ch/ tr:
- NX lời giải: chân trời.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Đi xa, phù sa, ....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- ... có 5 câu.
- Dấu phẩy, dấu chấm,dấu hai chấm, dấu chấm than. 
- Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
+ r: rào, rằng, rồi; tr: trắng, trời; 
+ s: sơn, sà, sao, sung sướng.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con.


- Nhìn sách chép bài chính tả.

- Nhìn sách và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét.

Bài 2:  Đọc y/c làm bài vào vở.
    



    
Bài 3: Làm vào phiếu, nhận xét, chữa bài.





                     
Buổi chiều
Tiết 1: Tập viết: §19.  Ch÷ hoa  R 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa R  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Ríu (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ríu rớt chim ca (3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa R
 III. Tiến trình dạy – học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






1'

10’



























12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ O và từ  Quê    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ R
- Chữ hoa R gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ R cao mấy « li ?
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa R vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?
- Nêu cách viết nét từ R sang iu ?
- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Ríu
- Yêu cầu viết chữ vào bảng con
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .





- Học sinh quan sát.


- Phát biểu
- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .
- Chữ cao 2,5 li: R, h, g
- Chữ cao 2 li: p, đ
- Chữ cao  1 li: ê, ơ;, ư, e
- Chữ cao 1,25 li : t
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 










- Thực hành viết vào bảng .

- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: Ôn tập: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'

8'


6'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: bờ rào, sà xuống.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng
- Nhận xét.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.ý b
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: RLKNS:  CHỦ ĐỀ 5: CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ (tiết 2) 
I, Mục tiêu:
- Biết nêu được những tình huống khó khăn gặp phải. 
- Nêu được cách xử lí tình huống cụ thể.
	- Biết vận dụng sự cảm thông, chia sẻ vào cuộc sông với mọi người.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
- Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


15'



15'




3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số việc nên làm khi gặp tình huống nguy hiểm ?
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Cho hs thảo luận nhóm đôi, nối tình huống A với cách ứng xử B. vào vở.

HĐ2: HD đóng vai, y/c các nhóm tập đóng vai thể hiện sự cảm thông chia sẻ.

- Nhận xét, kết luận, tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 5: (trang 53)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn nối nội dung trao đổi cho phù hợp với tình huống vào vở.
Bài tập 6: (trang 53)
- Các nhóm đôi tập đóng vai thể hiện sự cảm thông chia sẻ trong nhóm.
- Vài em lên đóng vai trước lớp, lớp nhận xét.





	Ngày soạn: 16/01/2016                
Ngày giảng: 20/01/216             
	                 Thứ  tư ngày 20 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §21. TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC. 
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU?
I, Mục tiêu: 
- Xếp được tên 1 số loài chim theo nhóm thích hợp (BT 1).
- Biết đặt và TLCH có cụm từ ở đâu (BT 2, BT 3).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hỏi đáp; Động não; Thực hành.
- Phương tiện:  sgk, vở bttv.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'









1'


9'










8'






8'




4'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Thay cụm từ khi nào bằng cụm từ khác.
- Y/c tự làm BT, chữa BT
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
a, Khi nào trường bạn được nghỉ hè ?
(Bao giờ trường bạn được nghỉ hè ?)
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: GV y/c hs xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào các nhóm thích hợp.



- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
+ Tên gọi theo hình dáng: chim cánh cụt, vàng anh, cú mèo.
+ Tên gọi theo tiếng kêu: tu hú, quốc, quạ.
+ Tên gọi theo cách kiếm ăn: bói cá, gõ kiến, chim sâu.
Bµi 2 : Dựa vào bài tập đọc đã học TLCH sau
- Y/c tự làm BT, chữa BT
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
HS 1: Bông cúc trắng mọc ở đâu ?
HS 2: Bông cúc trắng mọc ở ngay bên bờ rào.
HS 3: Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?
HS 4: Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.
Bµi 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau:
 - GV nhận xét.
- Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.
- Đặt CH:  Sao chăm chỉ họp ở đâu ?
...
C. Kết luận:  
- Qua bài học này em biết thêm kiến thức gì?
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
	

- HS trả lời, nhận xét.










1 H/s đọc yêu cầu. 
- HS trao đổi trong nhóm. làm bài vào phiếu.
- Đại diện các nhóm lên trình bày. nhóm khác nhận xét.






- 1 H/s đọc yêu cầu, lớp đọc thầm
- HS làm bài vào VBT. 
- 3 HS làm vào giấy khổ to.

- 1 H/s đọc yêu cầu. 
- 1 HS hỏi -1 HS đáp. 



- 1 H/s đọc yêu cầu. 
- HS làm bài vào vở. 
- HS đọc tiếp nối bài chữa.  





- Phát biểu.


Tiết 2: Toán:       §103.        LUYỆN TẬP  (tr 104)
II, Mục tiêu:
- Biết tính độ dài đường gấp khúc. (bài 1 (b), bài 2).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’


15’





13'





5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 5.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
3. Thực hành :
Bài 1b: Cho hs đọc đề toán.
- Nhận xét.
Bài giải
Độ dài đường gấp khúc đó là.
10 + 14 + 9 = 33 (dm)
                               Đáp số: 33 dm.
Bài 2: - Y/c tự giải BT
Bài giải
Con ốc sên phải bò đoạn đường dài là.
         5 + 2 + 7 = 14 (dm).
                       Đáp số: 14 dm.
- HD nhận xét, đánh giá.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	      Hoạt động của HS


- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe


- 3 HS đọc kết quả tính. 





- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm vở, bài chữa. 
- Nhận xét 




- Nghe dặn dò về nhà.









Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (Tập chép) CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I, Mục tiêu: 
- Luyện viết đúng chính tả qua bài Chim sơn ca và bông cúc trắng. Làm được bài tập 2, bài tập 3.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'


5'


15'




8'


4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Viết tiếng có chứa vần iê/ uya 

B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Chim sơn ca và bông cúc trắng" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập cá nhân.
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con, 2 em lên bảng viết.


- Lắng nghe


- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.


- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.





Tiết 2: Ôn Tiếng Việt :  Luyện đọc:      VÈ CHIM
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'


10'



8'


8'




5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Luyện đọc các từ khó: sáo, nghịch, tếu, mách lẻo, nhấp nhem, liếu điếu.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: Gạch chân tên các loài chim nói đến trong bài.
- T/c chữa bài.
HĐ3: Nối nội dung ở cột A, phù hợp với nội dung ở cột B.
- Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc cá nhân,  
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Làm việc cá nhân.
- Luyện đọc các từ khó theo cặp.
- Thi đọc từ khó.

Bài 2: Luyện ngắt hơi các câu văn dài.
- Nhận xét bạn đọc.

Bài 3: 
- Làm việc cá nhân.
- Vài hs đọc trước lớp.
- Nhận xét bài của bạn, bổ sung.




Tiết 3: Ôn Toán) Ôn tập:           BẢNG NHÂN 5 
II, Mục tiêu:
            - Lập được bảng nhân 5. Nhớ được bảng nhân 5. Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 5). Biết đếm thêm 5 (bài 1, 2, 3).
II. Phương pháp – Phương tiện: 
        - Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
             - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’


8’




6’

7'



6'



3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 4.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
            5 x 2= 10        5 x 8=40
            5 x 4=20         5 x10=50
            5 x 6=30         5 x  1= 5        ...
Bài 2: Số?
- Cho hs làm vào vở, chữa bài.
Bài 3. Tóm tắt 
1 đĩa : 5 quả 
6 đĩa : ...quả ?
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá
Bài 4:  Y/c thi làm BT theo nhóm
Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:     
4 + 4 + 4 = 12 cm hoặc 4 x 3 = 12     
- Chữa bài. NX tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	      Hoạt động của HS

- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.


- HS lắng nghe


- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm VBT(dựa vào bảng nhân để tính kết quả)
- 1 HS đọc bài chữa. 

- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở
Bài giải
6 đĩa có số quả là:
5 x 6 = 30(quả)
                            Đáp số: 30 quả
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào BP. chữa bài.




- Ghi đầu bài vào vở.



	Ngày soạn: 16/01/2016                
Ngày giảng: 21/01/216             
	                 Thứ  năm ngày 21 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán: § 104.               LUYỆN TẬP CHUNG
I, Mục tiêu: 
- Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có 1 phép nhân. Biết tính độ dài đường gấp khúc ( bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 (a))
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’


7’


7'



7'






6’





5'
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 5.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
3. Thực hành :
Bài 1: Cho hs đọc đề toán.
- Y/c hs nhẩm tính rồi nêu kq.
- Nhận xét. gọi hs đọc lại các pt.
Bài 3: Tính.
5 x 5 + 6 = 25 + 6      2 x 9 -18 = 18-18
               = 31                            = 0
- Nhận xét. gọi hs đọc lại các pt.
Bài 4: Tóm tắt
    1 đôi đũa: 2 chiếc 
    7 đôi đũa: ... chiếc ?
Bài giải
7 đôi đũa có số chiếc là.
2 x 7 = 14 (chiếc)
                               Đáp số: 14 chiếc.
Bài 5: - Y/c tự giải BT
Bài giải
Độ dài đường gấp khúc là:
3 + 3 + 3 = 9 (cm); hoặc 3 x 3 = 9 (cm)
                       Đáp số: 9 cm.
- HD nhận xét, đánh giá.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	      Hoạt động của HS


- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe


Bµi 1: Tính nhẩm
- HS nêu nối tiếp kết quả tính. 

Bµi 3: 2 hs lên bảng tính, dưới lớp làm vào vở, ch ữa bài.


Bài 4: 
- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm vở, bài chữa. 
- Nhận xét 



Bài 5:
 - 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm vở, bài chữa. 
- Nhận xét 


- Nghe dặn dò về nhà.




Tiết 2: Chính tả  §42.   (Nghe viết): SÂN CHIM
I, Mục tiêu: 
- Nghe – viết chính xác chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm được BT 2(a), BT 3 (a).
 II. Phương pháp, Phương tiện:
 	- Phương pháp: Trải nghiệm, trinh bày  ý kiến cá nhân.
 	- Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’






14’





7’






3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần in/ iên.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Bài viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp). rất xa, khẽ, mèo mướp.
 2.2. Đọc cho hs nghe viết bài bài ch/ t¶:
- GV đọc từng từ cho hs viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp .
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Điền vào chỗ trống ch/ tr:
- Đánh trống, chống gậy
- chèo bẻo, leo trèo.
- quyển truyện, câu chuyện.
Bài 3: Chia nhóm, phát phiếu.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Liên, tin, tiền....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- ... có 5 câu.
- Dấu phẩy, dấu chấm,dấu chấm than. - Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con.


- Nghe viết bài chính tả.


- Nhìn sách và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét.
Bài 2:  Đọc y/c làm bài vào vở.
      

    
Bài 3: Làm vào phiếu, nhận xét, chữa bài.





                 
Tiết 3: Tập làm văn  §21. ĐÁP LỜI CẢM ƠN. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM  
I, Mục tiêu: 
- Biết đáp lại lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp đơn giản BT 1, BT 2. Thực hiện được y/c của bài 3 (tìm câu văn miêu tả trong bài, viết 2, 3 câu về 1 loài chim). KNS: - Giao tiếp: Ứng xử văn hoá. - Tự nhận thức. 
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành viết.
- Phương tiện: VBT, bảng phụ.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2'



10’




18’










5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Gọi hs thực hành đáp lời chào hỏi.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bµi 1: Đọc lời thoại và sắm vai.
- Y/c đọc và luyện nói theo cặp
  - GV nêu cách đáp lời cảm ơn. 

Bài 2: 
- Đọc bài văn Chim chích bông
+ Tìm nhừng từ tả hình dáng của chích bông.
+ Tìm nhừng từ tả hoạt động của chích bông.
- Y/c hs viết  đoạn văn từ 2 – 3 câu nói về một loài chim em thích.

- GV HD nhận xét, bình chọn.
C. Kết luận:
- Qua bài học em biết thêm kiến thức gì?
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	
 
- 1-2 cặp thực hiện, lớp theo dõi nhận xét.

 



 - 1-2 H/s đọc yêu cầu. 
 - Cả lớp đọc thầm và thực hành nói
 theo cặp.  
 - 4 HS sắm vai trước lớp. nhận xét.
 - 1 HS nêu yêu cầu.
 - Đọc bài văn Chim chích bông TL.




 - HS viết BT vào vở.
 - 2 HS viết  bài trên bảng phụ.
 - Chữa bài. NX 



 - Phát biểu.
- Lắng nghe nhận xét.



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt  §84. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM  
I, Mục tiêu: 
- Biết viết 3, 4 câu về 1 loài chim em thích. 
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành viết.
- Phương tiện: VBT, bảng phụ.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2'



10’





18’







5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Gọi hs thực hành đáp lời chào hỏi.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bµi 1: Đọc lại bài Chim chích bông viết câu trả lời cho từng câu hỏi (tr 18).
- Y/c đọc và luyện trả lời theo cặp.
  - GV nêu cách đáp lời cảm ơn. 

Bài 2: 
- Đọc bài văn Chim chích bông
- Y/c hs viết  đoạn văn từ 2 – 3 câu nói về một loài chim em thích theo câu hỏi gợi ý.

- GV HD nhận xét, bình chọn.
C. Kết luận:
- Qua bài học em biết thêm kiến thức gì?
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	
 
- 1-2 cặp thực hiện, lớp theo dõi nhận xét.

 



 - 1-2 H/s đọc yêu cầu. 
 - Cả lớp đọc thầm và thực hành nói
 theo cặp.  
 - 4 HS luyện trả lời theo cặp trước lớp.
 nhận xét.
 - 1 HS nêu yêu cầu.
 - Đọc bài văn Chim chích bông TL.

 - HS viết BT vào vở.
 - 2 HS viết  bài trên bảng phụ.
 - Chữa bài. NX 



 - Phát biểu.
- Lắng nghe nhận xét.



	Ngày soạn: 16/01/2016              
Ngày giảng: 22/01/216              
	                 Thứ  sáu ngày 22 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:   § 105.               LUYỆN TẬP CHUNG  (Tr 106)
I, Mục tiêu: 
- Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. Biết thừa số, tích.
- Biết giải bài toán có 1 phép nhân. (bài 1, 2, 3 (cột 1), bài 4).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, thực hành, động não
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy – học:	
	TG
5’



1’


7’


7'




7'







5'
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 5.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
3. Thực hành :
Bài 1: Cho hs đọc đề toán.
- Y/c hs nhẩm tính rồi nêu kq.
- Nhận xét. gọi hs đọc lại các pt.
Bµi 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
	TS
	2
	5
	4
	3
	5
	3
	2
	4

	TS
	6
	9
	8
	7
	8
	9
	7
	4

	T
	12
	45
	32
	21
	40
	27
	14
	16


- Nhận xét. gọi hs đọc lại các pt.
Bài 4: Tóm tắt
    1 HS mượn: 5 quyển 
    8 HS mượn: ... quyển ?
Bài giải
7 đôi đũa có số chiếc là.
2 x 7 = 14 (chiếc)
                               Đáp số: 14 chiếc.
- HD nhận xét, đánh giá.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	      Hoạt động của HS


- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe


Bµi 1: Tính nhẩm
- HS nêu nối tiếp kết quả tính. 

Bµi 2: 2 hs lên bảng tính, dưới lớp làm vào vở, chữa bài.


Bài 4: 
- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm vở, bài chữa. 
- Nhận xét 





- Nghe dặn dò về nhà.



               
Tiết 2: Ôn Toán:  §42         ÔN BẢNG NHÂN 2, 3, 4, 5
  I. Mục tiêu: 
- Củng cố bảng nhân 2, 3, 4, 5 và thuộc được các bảng nhân.
- Biết giải BT bằng1 phép nhân (Trong bảng nhân 2, 3, 4, 5). 
  II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận , thực hành
 		- Phương tiện: Bảng phụ, vbt.
 III. Tiến trình dạy học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







7’


7’







6’




7’






5'
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  Đọc bảng nhân 2, 3, 4.     
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
a, 3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
- Nhận xét 
Bài 2: Điền số 
- GV hướng dẫn h/s cách tính và làm vở    
 (
28
) (
4
) (
4
) (
24
)               x 6                               x 7
 (
20
) (
324
)	 (
4
)
 (
4
)        x8                              x4  x5        -

- Nhận xét. 
Bài 3: Tính:
a. 3 x 8 + 12 = 24 + 12
                     = 36.
b. 5 x 7 + 21 = 35 + 21
                      = 56
Bài 4:                  
- Y/c tự giải BT
- HD nhận xét, đánh giá.
Bài giải
Mỗi luống có số cây là:
3 x 9 = 27(cây)
                            Đáp số: 27 cây
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- HS thực hiện, nêu KQ


1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT (dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả).
1 HS đọc bài chữa. 

- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vào vở.





- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào bảng phụ theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vào vở.



- Nghe dặn dò về nhà.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 21
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 21.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 22: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tổng kết thi đua chào mừng Ngày thành lập ĐTN. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM
	TUẦN 22
	Ngày soạn: 23/01/2016               
Ngày giảng: 25/01/216              
	Thứ  hai ngày 25 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc: §58:  MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN  (tiết 1)     
I, Mục tiêu:  
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. 
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

6’




12’














12’




3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Mùa xuân đến    
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bµi: 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu


2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.








- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nxét chỉnh sửa cho hs.
 C. Kết luận:
- Gọi 1 em đọc lại cả bài.
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.



- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: vẫn ngầm, "Có mà trốn đằng trời", nghĩ kế, buồn bã, nghĩ ra.


- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nxét bạn đọc.
- Hs đọc theo đoạn, 
- Luyện đọc câu văn dài: 
+ Gà rừng /và chồn là đôi bạn thân/ nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn.// Một hôm,/ Chồn hỏi Gà Rừng://
- Bạn có bao nhiêu trí khôn ?//
- Mình chỉ có một thôi.//
- Ít thế sao ?// Mình thì có hàng trăm.//
- Luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm
- vài em đọc trước lớp. Nxét bạn đọc.

- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.


- Đọc bài, lớp nghe, nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:  §59: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. Hiểu bài học rút ra từ câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh của mỗi người; chớ kiêu căng, xem thường người khác. (TL được CH 1, 2, 3, 5)
KNS:- Tư duy sáng tạo.
          - Ra quyết định.
          - Ứng phó với căng thẳng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’















15’






3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1: Cho hs đọc và trả lời CH 1.
KL: Ít thế sao ? Mình thì có hàng trăm.
C©u 2: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Khi gặp nạn Chồn chẳng có trí khôn nào cả..
C©u 3: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Gà Rừng nghĩ ra một mẹo để cả hai cùng thoát nạn.

C©u 4: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.
C©u 5: Chọn tên khác cho câu chuyện ?
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
1. 
1. - Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.

- Đọc đoạn 4 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- HS phát biểu ý kiến.


- Các nhóm thi đọc bài cá nhân
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.




- 1 em đọc lại toàn bài.
- HS phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Toán: §106.  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (GHKII)
                                 Thực hiện theo đề của cấp trên ra

	Ngày soạn: 23/01/2016              
Ngày giảng: 26/01/216             
	                 Thứ  ba ngày 26 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:  §107.                   PHÉP CHIA (t.107)  
II, Mục tiêu:
- Nhận biết được phép chia. Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành hai phép chia. (bài 1, 2)
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, động não, thực hành.
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy, học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’
12’






6’


7'




6'


3’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 2.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
a, HD hs quan sát các ô vuông. 
- Hàng trên có ? ô vuông. (3 ô vg)
- Hàng dưới có ? ô vuông. (3 ô vg)
Bạn nào nêu được phép tính. (3x2=6)
Có 6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có mấy ô vuông? (3 ô). 
- Ta có phép chia: 6 : 2 = 3
- Ghi bảng: 3 x 2 = 6
                   6 : 2 = 3
                   6 ; 3 = 2
- Nêu lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia.

3. Thực hành :
Bài 1: HD làm ý a.
4 x 2 = 8
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
- GV y/c HS nối tiếp nêu KQ 
Bài 2: Tính
3 x 4= 12               4 x 5 = 20
12 : 3 = 4               20 : 4 = 5
12 : 4 = 3               20 : 5 = 4
- HD nhận xét, đánh giá.
Bài 3: 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	

- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe

- Phát biểu.



- Nêu phép tính.



- 3 hs đọc lại các phép tính.
- Nêu được lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia.

- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm VBT ý b, c, 
- 2 em làm vào bảng phụ
1 HS trình bày bài, chữa bài. 
- Nhận xét 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở trình bày bài, chữa bài. 



Bài 3: 
- Thi làm BT theo nhóm.


.........................



Tiết 2: Tập đọc:          §57.    VÈ CHIM
I, Mục tiêu:  
- Biết ngắt nghỉ đúng nhịp khi đọc các dòng trong bài vẽ.
- Hiểu ND: Một số loài chim cũng có đặc điểm, tính nết giống như con người (TL được CH 1, CH 3, học thuộc được 1 đoạn trong bài vẽ).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’
12'











10’








8’






3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Chim sơn ca và bông cúc trắng.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Y/c hs đọc nối tiếp từng câu


- Đọc nối tiếp từng đoạn. Giải nghĩa từ.
- Tổ chức cho hs thi đọc.
- HS đọc vắt giọng giữa hai dòng thơ.

- Yêu cầu đọc nối tiếp trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.2. Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc thầm từng đoạn, trả lời rồi nhận xét – Kết luận.
Câu 1: sáo, liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo, chìa vôi, thím khách, chim sẻ, chim sâu, tu hú, cú mèo.
Câu 2: Từ em sáo, cậu chìa vôi, bà, thím, mẹ cô, bác.
Câu 3: Em thích con chim nào? Vì sao?
2.3. Luyện đọc lại:
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm. 
- Đọc cá nhân. 
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp.
- Mời các nhóm thi đua đọc thuộc bài.
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho hs.
 C. Kết luận:
- Qua bài tập đọc này em biết gì?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 2 hs đọc, lớp theo dõi, nhận xét.


- HS lắng nghe


- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo, mách lẻo, nhấp nhem.
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài: 
- Đọc vắt giọng giữa hai dòng thơ.
- HS khác lắng nghe và n/xét bạn đọc.
- Thi đọc bài cá nhân.  
- Các nhóm thi đọc đồng thanh.

- HS đọc thầm, trả lời, nhận xét, bổ sung.

 

- HS đọc thầm từng đoạn, trả lời, nhận xét, bổ sung.

- Phát biểu.


- 1 -2 em đọc diễn cảm trước lớp.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc.
- Đọc đồng thanh.


Tiết 3: Chính tả (tập chép): §41.  CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I. Mục tiêu:
- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói của nhân vật. Làm được BT 2(a).
 II. Phương pháp, Phương tiện:
 	- Phương pháp: Trải nghiệm, trinh bày  ý kiến cá nhân.
 	- Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’









14’





7’










3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần s/ x.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Bài thơ viết có mấy câu ?
- Bài thơ có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Y/c hs tìm những chữ bắt đầu bằng r, tr, s (chữ có thanh sắc/ ngã)
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp). giữa, sà xuống, sung sướng, véo von.
 2.2.  Cho hs chộp bài ch/ tả:
- Y/cầu đọc nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp.
- Để học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Đọc y/c cho hs làm bài, chữa bài
-Tìm từ ngữ chỉ các loài vật:
- Có tiếng bắt đầu bằng ch: chào mào, chìa vôi, chèo bẻo
- Có tiếng bắt đầu bằng tr: trâu, trăn, trê, trắm, ...
Bài 3: Giải các câu đố:
- Tiếng có âm ch/ tr:
- NX lời giải: chân trời.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Đi xa, phù sa, ....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- ... có 5 câu.
- Dấu phẩy, dấu chấm,dấu hai chấm, dấu chấm than. 
- Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
+ r: rào, rằng, rồi; tr: trắng, trời; 
+ s: sơn, sà, sao, sung sướng.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con.


- Nhìn sách chép bài chính tả.

- Nhìn sách và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét.

Bài 2:  Đọc y/c làm bài vào vở.
    



    
Bài 3: Làm vào phiếu, nhận xét, chữa bài.





                     
Buổi chiều
Tiết 1: Tập viết: §19.  Ch÷ hoa  R 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa R  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Ríu (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ríu rớt chim ca (3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa R
 III. Tiến trình dạy – học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






1'

10’



























12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ O và từ  Quê    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ R
- Chữ hoa R gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét 1 và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Nét thứ 2 gồm những nét cơ bản nào nối với nhau?
- Chữ R cao mấy « li ?
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa R vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?
- Nêu cách viết nét từ R sang iu ?
- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Ríu
- Yêu cầu viết chữ vào bảng con
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .





- Học sinh quan sát.


- Phát biểu
- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .
- Chữ cao 2,5 li: R, h, g
- Chữ cao 2 li: p, đ
- Chữ cao  1 li: ê, ơ;, ư, e
- Chữ cao 1,25 li : t
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 










- Thực hành viết vào bảng .

- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: Ôn tập: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'

8'


6'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: bờ rào, sà xuống.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng
- Nhận xét.
HĐ 4: Lựa chọn câu đúng.ý b
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: RLKNS:  CHỦ ĐỀ 5: CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ (tiết 2) 
I, Mục tiêu:
- Biết nêu được những tình huống khó khăn gặp phải. 
- Nêu được cách xử lí tình huống cụ thể.
	- Biết vận dụng sự cảm thông, chia sẻ vào cuộc sông với mọi người.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
- Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


15'



15'




3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số việc nên làm khi gặp tình huống nguy hiểm ?
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Cho hs thảo luận nhóm đôi, nối tình huống A với cách ứng xử B. vào vở.

HĐ2: HD đóng vai, y/c các nhóm tập đóng vai thể hiện sự cảm thông chia sẻ.

- Nhận xét, kết luận, tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 5: (trang 53)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn nối nội dung trao đổi cho phù hợp với tình huống vào vở.
Bài tập 6: (trang 53)
- Các nhóm đôi tập đóng vai thể hiện sự cảm thông chia sẻ trong nhóm.
- Vài em lên đóng vai trước lớp, lớp nhận xét.














	TUẦN 22
	Ngày soạn: 23/01/2016               
Ngày giảng: 25/01/216              
	Thứ  hai ngày 25 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc: §58:  MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN  (tiết 1)     
I, Mục tiêu:  
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. 
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’

6’



12’













12’




3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Mùa xuân đến    

B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bµi: 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Đọc nối tiếp từng câu

2.2. HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Y/c đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp.







- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.
2.3. Luyện đọc lại:
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nxét chỉnh sửa cho hs.
 C. Kết luận:
- Gọi 1 em đọc lại cả bài.
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.



- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: 

- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS khác lắng nghe và nxét bạn đọc.
- Hs đọc theo đoạn trước lớp, 
- Luyện đọc câu văn dài: 
+ Gà rừng /và chồn là đôi bạn thân/ nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn.// Một hôm,/ Chồn hỏi Gà Rừng://
- Bạn có bao nhiêu trí khôn ?//
- Mình chỉ có một thôi.//
- Ít thế sao ?// Mình thì có hàng trăm.//
- Luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm
- vài em đọc trước lớp. Nxét bạn đọc.


- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.


- Đọc bài, lớp nghe, nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:  §59: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. Hiểu bài học rút ra từ câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh của mỗi người; chớ kiêu căng, xem thường người khác. (TL được CH 1, 2, 3, 5)
- KNS: Tư duy sáng tạo; Ra quyết định; Ứng phó với căng thẳng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’















15’






3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1: Cho hs đọc và trả lời CH 1.
KL: Ít thế sao ? Mình thì có hàng trăm.
C©u 2: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Khi gặp nạn Chồn chẳng có trí khôn nào cả..
C©u 3: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Gà Rừng nghĩ ra một mẹo để cả hai cùng thoát nạn.

C©u 4: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
Nhận xét KL: Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.
C©u 5: Chọn tên khác cho câu chuyện ?
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
1. 
1. - Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.

- Đọc đoạn 4 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- HS phát biểu ý kiến.


- Các nhóm thi đọc bài cá nhân
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.




- 1 em đọc lại toàn bài.
- HS phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Toán: §106.  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (GHKII)
                                 Thực hiện theo đề của cấp trên ra

	Ngày soạn: 23/01/2016              
Ngày giảng: 26/01/216             
	                 Thứ  ba ngày 26 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:  §107.                   PHÉP CHIA (t.107)  
II, Mục tiêu:
- Nhận biết được phép chia. Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành hai phép chia. (bài 1, 2)
II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Trải nghiệm, động não, thực hành.
               - Phương tiện: bảng phụ.
III. Tiến trình dạy, học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’
12’












6’




7'



6'


3’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc bảng nhân 2.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. KÕt nèi:
a, HD hs quan sát các ô vuông. 
- Hàng trên có ? ô vuông. (3 ô vg)
- Hàng dưới có ? ô vuông. (3 ô vg)
Bạn nào nêu được phép tính. (3x2=6)
Có 6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có mấy ô vuông? (3 ô). 
- Ta có phép chia: 6 : 2 = 3
- Ghi bảng: 3 x 2 = 6
                   6 : 2 = 3
                   6 ; 3 = 2
- Nêu lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia.
3. Thực hành :
Bài 1: HD làm ý a.
4 x 2 = 8
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
- GV y/c HS nối tiếp nêu KQ 
Bài 2: Tính
3 x 4= 12               4 x 5 = 20
12 : 3 = 4               20 : 4 = 5
12 : 4 = 3               20 : 5 = 4
- HD nhận xét, đánh giá.
Bài 3: 
- Y/c thi làm BT theo nhóm
- Chữa bài. NX tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Qua bài học em biết thêm kiến thức gì
- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	

- 2HS đọc, lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe

- Phát biểu.



- Nêu phép tính.



- 3 hs đọc lại các phép tính.
- Nêu được lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia.


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm VBT ý b, c, 
- 2 em làm vào bảng phụ
1 HS trình bày bài, chữa bài. 
- Nhận xét 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm BT vào vở trình bày bài, chữa bài. 



Bài 3: 
- Thi làm BT theo nhóm.
- Nhận xét

- Phát biểu.




Tiết 2: Tập đọc:          §60.    CÒ VÀ CUỐC
I, Mục tiêu:  
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đọc rành mạch toàn bài.
Hiểu ND: Phải lao động vất vả mới có lúc thanh nhàn, sung sướng. (TL được các CH trong SGK)
- KNS: Tự nhận thức; xác định giá trị bản thân;Thể hiện sự cảm thông.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1’

12'















10’















8’






3’
	Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài 
2. Kết nối:
2.1. Luyện đọc:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Y/c hs đọc nối tiếp từng câu


- Đọc nối tiếp từng đoạn. Giải nghĩa từ.
- HS đọc ngắt giọng giữa câu văn dài.
- Tổ chức cho hs thi đọc.



- Yêu cầu đọc nối tiếp trong nhóm.
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc.



2.2. Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc thầm từng đoạn, trả lời rồi nhận xét – Kết luận.
Câu 1:Y/c hs đọc và trả lời:
Nhận xét, kết luận: Chị bắt tép vất vả thế chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao ?
Câu 2: Cò nói: Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị.
Câu 3: Vì hằng ngày Cuốc vẫn thấy Cò bay giữa trời cao trắng phau phau, Trái ngược hẳn với Cò bây giờ đang mò tôm, bắt tép.
Câu 4: Phải có lúc vất vả lội bùn, mới có ngày thảnh thơi bay giữa trời cao.
- Phải chịu khó lao động thì mới có lúc được sung sướng.
2.3. Luyện đọc lại:
- Y/c hs luyện đọc diễn cảm. 
- Yêu cầu các nhóm 
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.
- Đọc cá nhân. 
- Mời các nhóm thi đua đọc thuộc bài.
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho hs.
 C. Kết luận:
- Qua bài tập đọc này em biết gì?
- Nhận xét giờ học.
	Hoạt động của HS


- 2 hs đọc, lớp theo dõi, nhận xét.


- HS lắng nghe


- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: lội ruộng, bụi rậm, dập dờn
- Hs đọc theo đoạn, luyện đọc câu văn dài: Em sống trong bụi cây dưới đất,/ nhìn lên trời xanh,/ thấy các anh chị trắng phau phau,/ đôi cánh dập dờn như múa,/ không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này.//
- Đọc ngắt giọng giữa câu văn dài.
- HS khác lắng nghe và n/xét bạn đọc.
- Thi đọc bài cá nhân.  
- Các nhóm thi đọc đồng thanh.

- HS đọc thầm, trả lời, nhận xét, bổ sung.
- HS đọc thầm từng đoạn, trả lời, nhận xét, bổ sung.

- Phát biểu.











- 1 -2 em đọc diễn cảm trước lớp.
- Luyện đọc trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc.
- Đọc đồng thanh.



Tiết 3: Chính tả (nghe viết): §43. MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời của nhân vật. Làm được BT 2(a), Bài 3(a).
 II. Phương pháp, Phương tiện:
 	- Phương pháp: Trải nghiệm, trinh bày ý kiến cá nhân.
 	- Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’





1'

10’







14’






7’









3’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần s/ x.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Bài thơ viết có mấy câu ?
- Bài thơ có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp). thợ săn, cuống quýt, reo lên, đằng trời, thọc.
 2.2.  Đọc cho hs viết bài ch/ t¶:
- Y/cầu hs nghe rõ, nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp.
- Đọc cho học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d, gi.
- Kêu lên vì vui mừng: reo
- Cố dùng sức để kéo về: giằng
- Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây: gieo.
Bài 3: Điền vào chỗ trống r, d, hay gi ?
Các từ điền: giọt, riêng, giữa.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ:
 Đi xa, phù sa, ....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- ... có 5 câu.
- Dấu phẩy, dấu chấm,dấu hai chấm, dấu chấm than, dấu ngoặc kép. 
- Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: thợ săn, cuống quýt, reo lên, đằng trời, thọc.

- HS nghe rõ, nhớ từng từ rồi viết bài vào vở.

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét.

Bài 2:  Nghe gv đọc từng ý các nhóm phất cờ giành quyền trả lời.
    



Bài 3: Làm vào phiếu, nhận xét, chữa bài.





                     
Buổi chiều
Tiết 1: Tập viết: §19.  Ch÷ hoa  S 
 I. Mục tiêu:      
  		 - Viết đúng chữ hoa S  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  chữ và câu ứng dụng:  Sướu (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Sướu rớt chim ca (3 lần).
 II. Phương pháp – Phương tiện: 
- Phư¬ng ph¸p: Trực quan, thực hành
             - Phư¬ng tiện: Bảng phụ. Mẫu chữ hoa S
 III. Tiến trình dạy – học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






1'

10’





























12’




5’
	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Y/c lớp viết vào bảng chữ R và từ  Ráo    Giáo viên nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài:
2. Kết nối: 
 2.1. Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Quan sát số nét quy trình viết chữ S
- Chữ hoa S gồm mấy nét ? 
- Chỉ nét và hỏi học sinh: Nét 1 là sự kết hợp giữa nét nào với nét nào?
- Chữ S cao mấy « li ?




- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình
- Học sinh viết bảng con 
- Yêu cầu viết chữ hoa S vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ.
- Quan sát , nhận xét :
- Yêu cầu nhận xét về độ cao các chữ?
- Nêu cách viết nét từ S sang áo ?
- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu ? 
- Viết bảng:  Sáo
- Yêu cầu viết chữ vào bảng con
- Theo dõi sửa cho học sinh. 
2.2. Thực hành:
- Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Y/c viết bài vào VTV.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .   
C. Kết luận: 
- N hận xét đánh giá tiết  học.
	


- Lên bảng viết các chữ theo y/c
- Lớp thực hành viết vào bảng con .





- Học sinh quan sát.


- Phát biểu
- Qsát theo giáo viên hướng dẫn  
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không trung sau đó viết bảng con .
- Chữ cao 2,5 li: S, h, 
- Chữ cao 1,25 li : t
- Chữ cao  1 li: a, o;, ă, m, i
- 1®/v chữ (bằng viết đủ âm o) 












- Thực hành viết vào bảng .

- Viết vào vở tập viết.

- Nộp vở.


- Về nhà tập viết lại  nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: Ôn tập: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'

8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: trí khôn, trốn, cuống quýt, thợ săn, vọt ra, đuổi.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu /.
HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng
- Nhận xét.
HĐ 4: Viết ý kiến của em để hoàn thành đoạn văn nói về mẹo của gà rừng.
- HD hs điền vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: RLKNS:  CHỦ ĐỀ 5: CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ (tiết 3) 
I, Mục tiêu:
- Biết viết được những câu nói thể hiện sự cảm thông, chia sẻ trong các tình huống. 
	- Biết những biểu hiện bên ngoài cho thấy người gặp khó khăn/ có chuyện buồn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
- Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


15'





15'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số việc thể hiện sự cảm thông, chia sẻ.
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Cho hs làm bài cá nhân.
viết được những câu nói thể hiện sự cảm thông, chia sẻ trong các tình huống sgk. 


HĐ2: HD đóng vai, y/c các nhóm tập đóng vai thể hiện sự cảm thông chia sẻ.

- Nhận xét, kết luận, tuyên dương.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 7: (trang 54)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn nối nội dung rồi tô màu vào ngôi sao cho phù hợp với tình huống vào vở.
Bài tập 8: (trang 55)
- Các nhóm đôi tập đóng vai thể hiện sự cảm thông chia sẻ trong nhóm.
- Vài em lên đóng vai trước lớp, lớp nhận xét.





	Ngày soạn: 23/01/2016                
Ngày giảng: 27/01/216              
	                 Thứ  tư ngày 27 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: LT&C:   TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY 
I, Mục tiêu: 
- Nhận biết đúng tên 1 số loài chim vẽ trong tranh (Bt 1); điền đúng tên loài chim đã cho vào chỗ trống trong thành ngữ (BT 2).
Đặt đúng dấu  phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT 3).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hỏi đáp; Động não; Thực hành.
- Phương tiện:  sgk, vở bttv.
III. Tiến trình dạy - học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'







1'


9'







8'








8'
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	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đặt và TLCH Ở đâu?
- Y/c tự làm BT, chữa BT
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
a, Trường bạn đi thăm quan ở đâu?
(Trường tôi đi thăm Lăng Bác Hồ?)
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: GV y/c hs núi tên các loài chim cú trong tranh.



- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
1. chào mào    2. chim sẻ     3. cò
4. đại bàng     5. vẹt        6.sáo sậu  
7. cú mèo 
Bµi 2 : Mời một em đọc nội dung bài tập  
- GV gắn các băng giấy có ghi nội dung bài tập 2 lên bảng. 
- Cho HS thảo luận nhóm. Sau đó lên bảng gắn đúng tên các loài chim vào các câu thành ngữ, tục ngữ.
- Gọi HS nhận xét và chữa bài.
- Yêu cầu HS đọc các câu tục ngữ.
- Vì sao người ta lại nói “ Đen như quạ”? 
- Y/c tự làm BT, chữa BT
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bµi 3: Yêu cầu một em đọc đề bài.
- Yêu cầu lớp thực hành vào vở.
- Yêu cầu HS đọc, nhận xét và chữa bài.


 C. Kết luận:  
- Qua bài học này em biết thêm kiến thức gì?
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
	

- HS trả lời, nhận xét.






- Lắng nghe

1 H/s đọc yêu cầu. 
- HS trao đổi trong nhóm. làm bài vào phiếu.
- Đại diện các nhóm lên trình bày. nhóm khác nhận xét.






- 1 H/s đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.
- HS làm bài vào VBT. 
- 3 HS làm vào giấy khổ to.
- Một em lên bảng ch÷a bài .
a.quaï; b.cuù; c. caét; d.veït ; 
e. khướu.  
 - Vì con quạ có màu đen. 


- Một em đọc đề bài.
- Lớp tiến hành làm bài. §äc bµi, NX.
- Hai em  nêu lại nội dung vừa học. 

- Phát biểu.



Tiết 2: Toán:   :           §108            B¶ng chia 2
I. Mục tiêu: 
- Lập được bảng chia 2. Nhớ được bảng chia 2.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 2). 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
          - Ph­¬ng tiƯn: Các tấm bìa mỗi tấm có 2 chấm tròn.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'




1'



	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  3 x 5=15       2 x 6=12
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay chúng ta tìm hiểu  “Bảng chia 2”
2. KÕt nèi:  
-  Lập bảng chia 2
- Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi tất cả có bao nhiêu chấm tròn ?
- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong 2 tấm bìa ?
- Nêu bài toán : Trên các tấm bìa có tất cả 4 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy tấm bìa?
- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa bài toán yêu cầu ?
- Viết 4 : 2 = 2, y/c HS đọc phép tính .
- GV có thể hướng dẫn lập bảng chia.
 - Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 2?
- Y/c học sinh  học thuộc bảng chia 2 
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 : Yêu cầu HS nêu đề bài .
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Gọi một em lên bảng làm bài.
- Nhận xét ghi điểm
 
C. Kết luận: 
-  Đọc đồng thanh bảng chia 2
	

- HS lên bảng viÕt phÐp chia.
 




- Quan sát, nhận xét 
- Hai tấm bìa có 4 chấm tròn.

- 2 x 2 = 4 
- Phân tích bài toán và đại diện trả lời.  
- Có tất cả 2 tấm bìa 
- Phép tính 4 : 2 = 2 

- Lớp đọc đồng thanh : Bốn chia hai bằng hai .
- Các kết quả lần lượt là : 1 , 2 ,3 , 4 ,5 , 6, 7 ,8 ,9 , 10 .
- Tự học thuộc lòng bảng chia 2 
 

- TÝnh nhÈm.
- Nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét.
- HS nêu đề bài .

- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Mỗi bạn nhận được số kẹo là :
12 : 2 = 6  (cái kẹo )
                       Đáp số : 6 cái kẹo
- Đọc đồng thanh bảng chia 2 .




                                    Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (T2) : 
Nghe - viết: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Một trí khôn hơn trăm trí khôn" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (tiết 3):  Luyện đọc: CÒ VÀ CUỐC
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'



6'



7'



5'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: bụi rậm, tắm rửa, vất vả.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- T/c chữa bài.
HĐ3: Cho hs đọc y/c.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.(b)
HĐ4: Viết một tin nhắn.
- HD tìm hiểu y/c của bài. làm vào vở.
- Cho hs làm miệng. Chữa bài khoanh vào ý (c)
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.


HĐ4: Làm bài cá nhân vàoVBTTV, chữa bài.




Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : ÔN TẬP BẢNG CHIA 2
I, Mục tiêu:
	- Biết thực hiện các phép tính trong bảng nhân 2, chia 2 và biết được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; nối phép tính với kết quả thích hợp.
	- Giải được bài toán có lời văn trong bảng chia 2.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

6'




6


6'

6'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Tính nhẩm:
2 x 3 =         2 x 5 =         2 x 7 =
6 : 2 =          10 : 2 =        14 : 2 =
- Nhận xét, HD hs hiểu về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
Bµi 2, Số ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.

Bµi 3, Nối phép chia với kết quả tính.

Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.



 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài



- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài 
- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài 
Bài giải
Mỗi túi có số kg gạo là:
10 : 2 = 5 (kg)
                             Đáp số: 5 kg gạo


  


	Ngày soạn: 23/01/2016               
Ngày giảng: 28/01/216             
	                 Thứ  năm ngày 28 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:                 §109:   MỘT PHẦN HAI (trang 110)
I, Mục tiêu:

- Nhận biết bằng hình ảnh trực quan "Một phần hai", biết đọc viết .
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau.(bài 1; bài 3).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Quan sát, thảo luận, trình bày và thực hành.
- Phương tiện: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác. que tính
III, Tiến trình dạy – học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'





15'
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5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức: 
- Giới thiệu các cô Giám khảo đến dự
- Kiểm tra sĩ số.
2, Kiểm tra bài cũ:
	4 : 2 = 2
	8 : 2 = 4


- Nhận xét, tuyên dương.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:- Giới thiệu bài: 
- 4 : 2, tức là 4 được chia thành 2 phần. Mỗi phần này được gọi là gì các em sẽ được biết qua giờ học hôm nay.
2, Kết nối: 

a, Giới thiệu "Một phần hai. "  
- Ví dụ 1: GV cầm trên tay hình vuông hỏi:
+ Cô có hình gì ? 
- Cô sẽ chia hình vuông này thành hai phần bằng nhau. Kẻ 1 đường chia HV hành hai phần bằng nhau.
+ Cô vừa làm gì ?

- Nói: Cô lấy một phần hai hình vuông. 
- Gắn 1 hình vuông lên bảng, cho hs nhận xét:
+ Cô gắn lên bảng hình gì ?
- Dùng thước kẻ để chia hình vuông thành hai phần bằng nhau. 
+Cô đã chia hình vuông thành mấy phần ?
- Dùng màu tô 1 phần, nói đã tô màu một phần hai hình vuông.
- HD viết: 

+ Một phần hai được viết là: 
+ Cách 1 li trên đường kẻ 1, viết số 1.
+ Viết 1 nét kẻ ngang tại đường kẻ 1.

+ Cách 1 li dưới nét kẻ ngang viết số 2, ta được số . 
- HD đọc: Số ghi trên nét gạch ngang ta đọc trước, tiếp đến nét gạch ngang ta đọc là "phần" rồi đọc số bên dưới nét gạch ngang.
- Bạn nào biết đọc rồi?

+ Một phần hai còn được gọi là gì ?

- Nhận xét.Lưu ý: Chỉ có  mới được gọi là một nửa.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Ví dụ 2: Có 4 bông hoa chia thành 2 phần bằng nhau. Mỗi phần có mấy bông hoa?

- Nhận xét chốt lại.

- Nói: Trong toán học, để thể hiện một phần hai hình vuông; một phần hai hình tam giác; một phần hai hình tròn, hay một phần hai của một nhóm đồ vật, loài vật nào người ta sử dụng số: . 
- Vậy bài mới, hôm nay chúng ta học là bài gì ?
- Ghi đầu bài: "Một phần hai" lên bảng.
- Để khắc sâu hơn kiến thức, chúng ta cùng thực hành qua các bài tập sau.
3, Thực hành:

a, Bài 1: Đã tô màu  hình nào?
- Cho hs đọc y/c bài tập 1.

- Y/c hs quan sát, suy nghĩ làm bài, gọi đại diện báo cáo kết quả.

- Nhận xét và kết luận: Đã tô màu  các hình A, C, Đ.
- HD hs hỏi nhóm bạn.




- Ở bài tập 1, cô thấy các em làm bài khá tốt, để khắc sâu kiến thức hơn chúng ta tìm hiểu tiếp qua bài tập 2 cách làm tương tự như bài tập 1, các em sẽ làm ở nhà; Giờ chúng ta chuyển sang bài tập 3.

b, Bài 3: Hình nào đã khoanh vào  số con cá ? Chia nhóm.
- Cho hs đọc y/c bài tập 3 (dưới hình thức Khăn phủ bàn.)
- Ra hiệu lệnh cho các nhóm.
- Y/c hs quan sát, suy nghĩ làm bài, làm xong gắn lên bảng.
- HD nhận xét. Gợi ý hs hỏi nhau:

+ Vì sao nhóm bạn chọn H. b đã khoanh  con cá?


+ Tại sao bạn không chọn ý a ?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nếu còn thời gian cho hs gấp giấy thể hiện chia thành hai phần bằng nhau.
- Ví dụ: Từ 1 tờ giấy HCN em hãy gấp 1 đường thẳng, để được hai phần bằng nhau.
+ Mỗi phần của HCN được gọi là gì?
C, Kết luận:
- Để biết các em nắm chắc bài học không cô sẽ làm bài kiểm tra sau:

- Các em cầm trên tay 4; 6; 8 que tính. Lấy  số que tính đó ra. 
- Em vừa lấy ra được mấy que tính  ?
- Làm thế nào để lấy được số que tính  đó ?
- Vậy em vừa vận dụng bảng chia nào để thực hiện ?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét giờ học, dặn dò.
	
- Cả lớp hát bài 
- CTHĐTQ báo cáo sĩ số lớp.

- 2 HS lên bảng, dưới lớp làm vào bảng con.



- Lắng nghe.





- Theo dõi.
+ Hình vuông.



+ Chia hình vuông thành hai phần bằng nhau.
- Lấy một phần hai hình vuông.


- Hình vuông.

- Phát biểu. VD: Chia hình vuông thành 2 phần bằng nhau.
-  Đã tô màu 1 phần, gọi là một phần hai hình vuông.






- Luyện viết vào bảng con .




- Xung phong đọc nối tiếp "Một phần hai." 
+ Một phần hai còn gọi là một nửa.



- Phát biểu – nhận xét.
- VD: Có 4 bông hoa chia thành 2 phần bằng nhau. Mỗi phần có 2 bông hoa.






- Phát biểu – nhận xét.
- Nối tiếp đọc đầu bài."Một phần hai" 



Bài 1: Làm việc theo nhóm
- 2 em đọc đề bài. Cả lớp quan sát, thảo luận làm bài vào phiếu.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.



- Phát biểu: Hình vuông A đã tô màu 
...
- Hỏi nhóm bạn ví dụ:
- N1 hỏi N2:  Vì sao nhóm bạn không chọn H.b?
- N2: Nhóm tôi không chọn H.b vì H.b chia hai phần không bằng nhau.




Bài 3: 3 em đọc y/c bài tập 3. 

- Mỗi nhóm 4 em điền vào khăn phủ bàn.
- Thực hiện theo nhóm. 
- Mỗi nhóm cử 1 bạn lên trình bày.

+ Vì H.b có 6 con cá, đã khoanh 3 con, ở ngoài còn 3 con. Nhóm tôi thấy số cá đã khoanh và số cá ở ngoài bằng nhau.
+ Tại vì H.a có số cá đã khoanh và số cá ở ngoài không bằng nhau.





- HS thực hiện gấp trên giấy.

+ Mỗi phần của HCN được gọi là "Một phần hai" HCN

- Lấy 2; 3; 4 que tính 

- Lấy tổng số que tính chia thành 2 phần bằng nhau.
- Em vận dụng bảng chia 2 để thực hiện. 



Tiết 2: Chính tả (Nghe viết):          CÒ VÀ CUỐC
I, Mục tiêu: 
 	- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời của   nhân vật. Làm được BT 2(a), Bài 3(a).
 II. Phương pháp, Phương tiện:
 	- Phương pháp: Luyện tập, trinh bày ý kiến cá nhân.
 	- Phương tiện: Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’
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10’







14’
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	A. Mở đầu:
1. ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: HS viết các tiếng có chứa vần ch/ tr.
- Yêu cầu lớp viết BC. Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài 
2. Kết nối
 2.1. Hướng dẫn nghe viết:
- Đọc mẫu đoạn văn cần viết.
- Đoạn viết có mấy câu ?
- Đoạn văn có những dấu câu nào ?
- Trong bài có những chữ nào viết hoa ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng con (nháp). Cuốc, bụi rậm.

 2.2.  Đọc cho hs viết bài ch/ t¶:
- Y/cầu hs nghe rõ, nhớ từng từ rồi viết vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ cho học sinh yếu viết kịp tốc độ của lớp.
- Đọc cho học sinh so¸t bài, tự bắt lỗi. 
- Thu và nhận xét 5 bài. 
 2.3. Bài tập:
Bài 2 : Tìm các tiếng có thể ghép các tiếng có trong bài.


Bài 3: Điền vào chỗ trống r, (d, hay gi) ?
Các từ điền: giọt, riêng, giữa.
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết  học.
	

- 3HS lên bảng viết các từ: VD, câu chuyện, đánh trống, chống gậy, ....


- Lắng nghe.

- HS đọc, lớp đọc thầm tìm hiểu bài.

- ... có 5 câu.
- Dấu phẩy, dấu chấm,dấu hai chấm, dấu hỏi chấm, dấu gạch đầu dòng. 
- Các chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con.

- HS nghe rõ, nhớ từng từ rồi viết bài vào vở.


- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì 
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét.

Bài 2: - riêng: ở riêng, của riêng...
- giêng: tháng giêng, giêng hai...
- dơi: con dơi
- rơi: đánh rơi, rơi vãi, rơi rớt,...
Bài 3: Làm vào phiếu, nhận xét, chữa bài.





                    
Tiết 3: Tập làm văn: ĐÁP LỜI XIN LỖI. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM
I, Mục tiêu: 
- Biết đáp lại lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp đơn giản BT 1, BT 2. Thực hiện được y/c của bài 3 (tìm câu văn miêu tả trong bài, viết 2, 3 câu về 1 loài chim).
* KNS: - Giao tiếp; Ứng xử văn hoá; Tự nhận thức.
 II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin. đóng vai.
          - Phương tiện: sgk, vở tập làm văn
III, Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
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	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Gọi hs thực hành đáp lời cảm ơn.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bµi 1: Đọc lời thoại và sắm vai.
- Y/c đọc và luyện nói theo cặp
 - GV nêu cách đáp lời xin lỗi. 

 - Nhận xét, đánh giá.
Bµi 2:  Em đáp lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào?
A, Một bạn vội nói với em trên cầu thang: "Xin lỗi cho tớ đi trước một chút.".
B,  Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói, "Xin lỗi, tớ vô ý quá!"
....
- Nhận xét, chữa bài.
Bµi 3:  Sắp xếp các câu theo thứ tự để tạo thành một đoạn văn tả con chim gáy.
- GV HD nhận xét, chữa bài. thứ tự là: 
1, b; 2, a; 3, d; 4, c.
C. Kết luận:
- Qua bài học em biết thêm kiến thức gì?
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	
 
- 1-2 cặp thực hiện, lớp theo dõi nhận xét.

 



 - 1-2 H/s đọc yêu cầu. 
 - Cả lớp đọc thầm và thực hành nói
 theo cặp.  
 - 4 HS sắm vai trước lớp. nhận xét.
 
 - 1 HS nêu yêu cầu. trao đổi theo cặp.
 - Vài cặp trình bày trước lớp.
 - Lớp nhận xét.






 - Đọc yêu cầu, làm vào vở bài tập.
 - Vài em đọc bài làm trước lớp.


 - Phát biểu.
- Lắng nghe nhận xét.



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV: CHỮ HOA: R, S
 I, Mục tiêu: 
	- Luyện viết các chữ hoa R, S cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'
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10'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ R và S

HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 
HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa R và S.
HĐ3:  
- Viết bài
HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 






	Ngày soạn: 23/01/2016               
Ngày giảng: 29/01/216              
	                 Thứ  sáu ngày 29 tháng 01 năm 2016


Tiết 1: Toán:            §110:        LUYỆN TẬP
I, Mục tiêu: 
- Thuộc bảng chia 2. Biết giải bài toán có 1 phép chia (trong bảng chia 2) biết thực hành chia 1 nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau (bài 1, 2, 3, 5).
  II. Phương pháp - Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, HĐ nhóm.
- Phương tiện: Bảng phụ, PHT
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	


























	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 

2. Kiểm tra: Tìm  trong các hình tô màu.
- Nhận xét đánh giá bài học sinh
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
2. Kết nối: Nối tiếp đọc bảng chia 2
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Toồ chửực cho HS nối tiếp nêu KQ nhẩm.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: Yêu cầu HS nêu đề bài.
- Yêu caàu lớp hoạt động nhóm.
- Nhận xét.
Bài 3: Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS tự tóm tắt đề bài và giải.
- Y/c lớp làm bài vào vở. Gọi HS lên bảng.
- Yc lớp nhận xét.                       
Bài 5: Gọi 1HS nêu yêu cầu của bài.
-Yc quan sát hình vẽ và cho biết hình nào có một phần hai số con chim đang bay.
-Vì sao em biêt trong hình a có một phần hai số chim đang bay ?
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài  vào vở
C. Kết luận: 
- NX đánh giá tiết học.
- CB bài:“Số bị chia. Số chia. Thương”
	


- HS lên bảng t×m .
- Nhận xét.


- HS đọc bảng chia 2

- Tính nhẩm.
- Nêu miệng:
8 : 2 = 4    10 : 2 =5    14 : 2 = 7
16: 2= 8    6 : 2 =  3    20 : 2 =10 …

- TÝnh nhÈm.
2 x 6 = 12    2 x 8 = 16    2 x 2= 4
12 : 2 = 6    16 : 2=  8      4 : 2 =2…
- Một em đọc đề bài .
- Một em  lên bảng giải bt
Bài giải
Số lá cờ mỗi tổ nhận được là :
18 : 2 = 9 ( lá cờ )
                §¸p sè: 9 lá cờ 


- Hình a, và c có   số con chim đang bay.


- Vì ở hình a số chim được chia thành hai phần = nhau, mỗi phần có 4 con chim .

- HS nhắc lại nội dung bài học.




Tiết 2: Ôn Toán:       ÔN BẢNG CHIA 2; MỘT PHẦN HAI
  I. Mục tiêu: 
- Củng cố bảng chia 2 và thuộc được bảng chia 2.
- Biết giải BT bằng1 phép chia (Trong bảng chia 2). 
- Biết so sánh, biết tìm ½ .
  II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận , thực hành
 		- Phương tiện: Bảng phụ, vbt.
 III. Tiến trình dạy học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1'



7’




7’





6’

5'

5'
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  Đọc bảng chia 2.     
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
a, 3. Thực hành :
Bài 1: Tính nhẩm 
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
 14 : 2 =             14 : 2 =          14 : 2 =                
 16 : 2 =             14 : 2 =          14 : 2 =                    
- Nhận xét : nêu lời giải khác 
Bài 2: - Y/c tự giải BT
- HD h/s tìm hiểu và làm vở    
- HD nhận xét, đánh giá.



Bài 3: Điền dấu <; >; =
a. 7.... 14 : 2       8 ....  18 : 2
- Nhận xét, chữa bài.
Bµi 4:  Nêu miệng kết quả                
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- HS thực hiện, nêu KQ


1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT (dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả).
1 HS đọc bài chữa. 
- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vào vở.
Bài giải
Mỗi lọ có số bông hoa là:
14 : 2 = 7(bông)
                            Đáp số: 7 bụng
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào bảng phụ theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.

- Nghe dặn dò về nhà.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 22
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 22.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 23: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tổng kết thi đua chào mừng Ngày thành lập ĐTNCSHCM. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM

Tiết 4: Sinh hoạt:      NHẬN XÉT TUẦN 22










	TUẦN 23
	Ngày soạn: 13/02/2016                
Ngày giảng: 15/02/216             
	Thứ  hai ngày 15 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §61,         BÁC SĨ SÓI (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
- Đọc trôi chảy từng đoạn, toàn bài. Nghỉ hơi đúng chỗ. 
- Hiểu ND: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị ngựa thông minh bày mưu trị lại. (TL được CH 1, 2, 3, 5)
- KNS:  Ra quyết định; Ứng phó với căng thẳng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’






1’


5’

12'






12'









3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc “Cò và Cuốc”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối:
a, HD luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 


c, HD đoïc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm .
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS .
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.




1. - HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: giởû trò, chữa giúp, bác sĩ, rên rỉ, bật ngửa...

- Chia làm 3 đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm. HS khác lắng nghe và nxét bạn đọc.

- Hs đọc theo đoạn trước lớp, 
- Luyện đọc câu văn dài: 
- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.

- Đọc bài, lớp nghe, nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:  §62:              BÁC SĨ SÓI  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Đọc trôi chảy từng đoạn, toàn bài. Nghỉ hơi đúng chỗ. 
- Hiểu ND: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị ngựa thông minh bày mưu trị lại. (TL được CH 1, 2, 3, 5)
- KNS:  Ra quyết định; Ứng phó với căng thẳng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’

















15’







5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1: Cho hs đọc và trả lời CH 1.
KL: Sói thèm rỏ rãi.
C©u 2: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
- Nhận xét KL: Sói giả bộ làm bác sĩ để lừa ngựa.
C©u 3: Y/c hs đọc và trả lời CH 3.

Nhận xét KL: Cảm ơn bác sĩ. Cháu đau chân quá ... cháu xin chịu.
C©u 4: Y/c hs đọc và trả lời CH 4.

Nhận xét KL: ... làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra.
C©u 5: Chọn tên khác cho câu chuyện ?
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm.
- Mời các nhóm thi đua đọc.

- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
- Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 2 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


- Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


- HS phát biểu ý kiến.


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại điện các nhóm thi đọc bài.
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.




- 1 em đọc lại toàn bài.
- HS phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Toán: §111. Số bị chia, số chia, thương 
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết số bị chia, số chia, thương.
- Biết cách tìm kết quả của phép chia.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp.
          - Phương tiện: Bảng phụ. PHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	       Hoạt động của HS

	5’






2’
10’







9'






8’




5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
2 x 3 … 2 x 5;   10 : 2 … 2 x 4;  
12… 20 : 2 
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Số bị chia. Số chia - Thương
2. Kết nối:
 - Y/c tính 6 : 2 
- Giới thiệu phép chia 6 : 2 = 3 
- Thì 6 là số bị chia ; 2 là số chia ; 3 là thương.
- Yêu cầu HS nêu tên gọi các thành phần và kết quả.
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập 
- Hãy nêu tên gọi các thành phần và kết quả của phép tính chia 8 : 2 = 4.
- Vậy ta phải viết các số của phép chia này vào bảng ra sao?
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Mời 2 em lên bảng làm bµi
Bài 2 : Yêu cầu HS nêu đề bài 
- Đề bài yêu cầu ta làm gì?
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 
- Mời 2 em lên bảng làm bài.
- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng GV nhận xét.
C. KÕt luËn: - HS nêu tên các thành phần phép chia.
 VËn dông: - HS ôn lại bảng chia 2.
- Nhận xét đánh giá tiết học 
	

- 3 HS lµm BT
- Nhận xét.






- Theo dõi  giáo viên  hướng dẫn. 
- 6 là số bị chia.
- 2 là số chia. 3 là thương.

- Số bị chia; số chia; thương




- 8 là số bị chia, 2 là số chia, 4 là thương.





	Ngày soạn: 13/02/2016                
Ngày giảng: 16/02/216             
	Thứ  ba ngày 16 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Toán:           §112.     Bảng chia 3
I. Mục tiêu: 
- Lập được bảng chia 3. Nhớ được bảng chia 3.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 3) 
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
- Ph­¬ng tiƯn: Các tấm bìa mỗi tấm có 3 chấm tròn .
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
5’






2’


15’


















7’


7'






4’
	Hoạt động của GV

A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kieồm tra:   Đọc bảng nhân 3
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay chúng ta tìm hiểu  “Bảng chia 3”
2. KÕt nèi:    Lập bảng chia 3
- Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi 4 tÊm b×a cã tất cả có bao nhiêu chấm tròn ?
- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong 4 tấm bìa ?
- Nêu bài toán : Trên các tấm bìa có tất cả 12 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?
-Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa bài toán yêu cầu ?
- Viết 12 : 3 = 4, y/c HS đọc phép tính.
- GV có thể hướng dẫn lập bảng chia.
-  Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 3?
- Y/c học sinh  học thuộc bảng chia 3 
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: 
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Gọi một em lên bảng làm bài.
- Nhận xét.


 C. Kết luận: 
-  Đọc đồng thanh bảng chia 3
-Vận dụng: Làm BT 3- vbt
	Hoạt động của HS


- HS leân đọc..
 




- Quan sát, nhận xét 
- 1tấm bìa có 3 chấm tròn…
- 3 x 4 =12 vậy 12: 3=4


- Phân tích bài toán và đại diện trả lời  
- Có tất cả 4 tấm bìa.

 
- Phép tính 12 : 3 = 4 

- Lớp đọc đồng thanh 

- Các kết quả lần lượt là : 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10.
- Tự học thuộc lòng bảng chia 3 
 


- TÝnh nhÈm.
- Nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét.

- HS nêu đề bài .
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Mỗi tỉ cã sè HS là :
24 : 3 = 8  ( HS)
                     Đáp sè : 8 HS

- Đọc đồng thanh bảng chia 3.



Tiết 2: Tập đọc: :      §63.        Nội quy Đảo Khỉ
  I. Mục tiêu:   
      	- Biết nghỉ hơi đúng chỗ, đọc rõ ràng, rành mạch được từng điều trong bản nội quy. 
        	- Hiểu và có ý thức tuân theo nội quy. (trả lời được CH 1, 2) 
  II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
            - Phương tiện: Tranh minh họa.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1'

5’




7’





20’

















2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kieåm tra:Đoïc baøi “ Bác sĩ Sói”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Nội quy là gì?...
2. Kết nối: 
2.1, Luyện đọc:
- Đọc mẫu: diễn cảm bài giọng vui, êm ả.
- Đoïc từng câu: 
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
- Trong bài có những từ nào khó phát âm 
- Luyện đọc đoạn: 
 - Chia nhóm HS, đọc bài trong nhóm.
- Đọc báo cáo:

- Đọc đồng thanh: Lớp đọc đồng thanh. 
2.2, Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Nội qui của đảo Khỉ có mấy điều  ?
- Em hiểu những điều quy định nói trên như thế nào?
-Yêu cầu lớp chia thành 4 nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận để tìm nội dung của mỗi điều trong bản nội qui .
- Sau 5 phút yêu cầu đại diện các nhóm lên báo cáo trước lớp .
- GV và lớp theo dõi nhận xét ý kiến các nhóm.



- Vì sao đọc xong nội qui Khỉ Nâu lại khoái chí ?
C. Kết luận: 
- Nhận xét tiết học
	

- 2HS lên đọc bài và trả lời CH.  


- Những điều đề ra cần tuân thủ thực hiện.


- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
 - §ọc nèi tiÕp caâu.  

- Đảo Khỉ , cảnh vật , bảo tồn...

- Các nhóm luyện đọc bµi theo cặp.
- Đại diện một số nhóm đọc trước lớp
- Cả lớp đọc đồng thanh.

- Nội qui đảo Khỉ có 4 điều.
Điều 1: Mỗi người khi lên đảo tham quan đều phải mua vé vì Đảo Khỉ cần có tiền để chắm sóc đàn Khỉ .
 Điều 2 :Vì thú nuôi trong chuồng bị trêu chọc nó sẽ tức giận  có thể gây nguy hiểm cho mọi người .
Điều 3 : Khi cho thú ăn thức ăn lạ sẽ làm cho chúng bị mắc bệnh...
Điều 4 :Khách tham quan không được vứt rác, khạc nhổ, đi tiểu tiện bừa bãi như thế sẽ làm ô nhiễm môi trường. 
- Vì nó thấy Đảo Khỉ và họ hàng của nó được bảo vệ chăm sóc tử tế




Tiết 3: Chính tả: (Tập chép):   §45. Bác sĩ sói
I. Mục tiêu: 
- Chép chính xác bài CT, trình bài đúng đoạn tãm t¾t bµi B¸c sÜ Sãi.
         	- Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
- Ph­¬ng tiƯn: Bảng phụ viết sẵn đoạn văn.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
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	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: GV đọc HS viết
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Tranh vẽ minh hoạ bài TĐ nào? 
2. Kết nối:
- HD viết chính tả.
- Đọc mẫu đoạn văn. yêu cầu HS đọc lại.
- Đoạn trích nói về nội dung gì ? 

- Hướng dẫn trình bày:
- Đoạn văn có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Câu nói của Sói và Ngựa  được đặt trong dấu gì?
- Bài còn có những dấu câu nào nữa?
- Những chữ nào trog bài phải viết hoa ?
* Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trog bài các chữ có dấu hỏi, ngã ?
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Chép bài: Y/c nhìn bảng để chép bài.
- Soát lỗi. Thu bài và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày bµi chÝnh t¶
	Hoạt động của HS



- HS viết:ngã, rẽ, củ cải, cửa cũ,..


- Bác sĩ Sói.


- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.
- Sói đóng giả bác sĩ để lừa Ngựa Ngựa bình tĩnh đối phó với Sói. Sói bị Ngựa đá cho một cái trời giáng.
- Bài viết có 3 câu.
- Viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu câu.
 - Viết sau dấu hai chấm và nằm trong dấu ngoặc kép.
- Dấu chấm , dấu phẩy.
- Sói, Ngựa và các chữ cái đầu câu.
- giả vờ, chữa giúp…
- Lớp thực hành viết từ khó.


- Nhìn bảng để chép bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.


- Chia thành 4 nhóm. 
- Các nhóm thảo luận sau 5 phút 
a, nối liền, lối đi, ngọn lửa, một nửa
b, ước mong , khăn ướt , lần lượt , cái lược.  



Buổi chiều
Tiết 1: Tập viết:    §23.  Ch÷ hoa  T
I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa T (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng Thẳng (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Thẳng như ruột ngựa (3 lần).
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, làm mẫu, thực hành.
          - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa,  cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 

	TG
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	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  viết  HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa          
 Tvà một số từ ứng dụng có chữ  hoa T
- Quan sát số nét quy trình viết chữ 
Chữ T có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ. 
- HD viết bảng con 
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm  từ .
- Em hiểu “Th¼ng nh­ ruét ngùa” nghĩa là  gì?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt.
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ  Thẳng
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  



- Chữa bài  
- NX đánh giá.



 C. KÕt luËn: GV NX đánh giá tiết  học.
 - Dặn về nhà hoàn thành nốt bài viết.
	Hoạt động của HS


- 2 HS lên bảng viết. NX

- Chữ  T



- Học sinh quan sát.
- Gồm 1 nét liền là kết hợp của 3 nét cơ bản: 2 nét cong trái và nét lượn ngang .
- Quan sát.



- Lớp theo dõi, viết vào bảng con.

- ẹoùc: Thẳng như ruột ngựa 
- Chỉ những người thẳng thắn không ưa gì thì nói ngay, không để bụng
- Viết bảng : Thẳng

 
- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ T hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ T. hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Thẳng. cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ  Thẳng cỡ vừa.
  3 lần caâuThẳng như ruột ngựa 
- Từ 5-7 em nộp vở để nhËn xÐt.
- Vận dụng luyện viết nhiều lần.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,         BÁC SĨ SÓI
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: rỏ dãi, áo choàng, trời giáng, mừng rơn.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: RLKNS:  CHỦ ĐỀ 6: BIẾT TỪ CHỐI (tiết 1) 
I, Mục tiêu:
- Nhớ lại trong cuộc sống em thường từ chối trong những  tình huống nào. 
	- Biết trong trường hợp nào mình cần từ chối và các tình huống cần từ chối.
	- Biết viết lời từ chối trong các tình huống đã cho (BT 4 - 59-60).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
- Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số việc thể hiện sự cảm thông, chia sẻ.
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Nhớ lại trong cuộc sống em thường từ chối trong những  tình huống nào?


- Tổ chức cho các nhóm báo cáo trước lớp.
HĐ2: HD hs làm bài vào vở, 2 hs làm vào bảng phụ.
- Gắn bài trên bảng lớp, chữa bài.
- Nhận xét, kết luận, tuyên dương.
HĐ3:Tổ chức trò chơi đóng vai, qua 4 tình huống.



HĐ4: Viết lời từ chối theo các tình huống.

C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: (trang 57)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn theo cặp về những tình huống cụ thể mình đã từ chối. Lần đó từ chối có thành công không?


Bài tập 2: (trang 57)
- Làm bài cá nhân. Gạch chéo từ cần từ chối. Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: (trang 58-59)
- Nhóm 1: đóng vai, nhóm 2 theo dõi, nhận xét bổ sung.
- Nhóm 2: đóng vai, nhóm 1 theo dõi, nhận xét bổ sung.
Bài tập 4: (trang 59-60)
- Nhóm 1: làm ý a, b, c, d.
- Nhóm 1: làm ý e, g, h, i
- Trình bày trước lớp. nhận xét.



	Ngày soạn: 13/02/2016                
Ngày giảng: 17/02/216             
	        Thứ  tư ngày 17 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §23. Từ ngữ về mu«ng thú.
   Đặt và trả lời câu hỏi. Như thế nào ?
I. Mục tiêu: 
- Xếp được tên một số con vËt theo nhóm thích hợp (BT1).
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ nh­ thÕ nµo? (BT2, BT3).
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
          - Phương tiện: Baỷng thoáng keõ tửứ cuỷa BT1. 
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi 3 em lên bảng hỏi đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Kể tên một số muông thú  mà em biết? 
2. KÕt nèi: Hôm nay chúng ta tìm hiểu về từ ng÷ chỉ mu«ng thĩ và thực hành hỏi và đặt câu hỏi ntn?
3. Thực hành:
- Bài 1:  Gọi một em đọc đề bài.
- Yêu cầu HS đọc các từ trong ngoặc đơn.
- Y/c đọc tên các con vËt.
- Yêu cầu HS đọc mẫu.
- Có mấy nhóm, các nhóm phân biệt với nhau nhờ đặc điểm gì ?
- Y/c lớp suy nghĩ và làm bài cá nhân.
- Nhận xét. 
- Bài 2: Mời một em đọc nội dung BT2 
- Yêu cầu lớp trao đổi theo cặp. 1em hỏi, 1 em trả lời sau đó đổi ngược lại. 
- Mời một số cặp lên trả lời trước lớp .
- Vậy khi muốn biết ai đó tn, ta dùng từ gì để hỏi ?
- Em hãy hỏi bạn bên cạnh một câu hỏi mà có dùng từ: ntn ?
- Yêu cầu HS lên trình bày trước lớp. NX
 Bài 3: Yêu cầu một em đọc đề bài.
- Yc hai HS thực hành theo câu mẫu.
- Yêu cầu lớp thực hành vào vở.
- Nhận xét. 
C. Kết luận: 
HTH kiến thức. NX tieát hoïc.
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  ở đâu

- HS thi nêu miệng.






- Xếp tên các con vật dưới đây vào từng nhóm thích hợp. 
- Có 2 nhóm là:
+ Nhóm thú dữ nguy hiểm
+ Nhóm thú không nguy hiểm.
- Thực hành hỏi đáp theo cặp  


- HS1 : Thỏ chạy như thế nào?
- HS2 : Thỏ chạy nhanh như bay.
- Ta phải dùng từ : Nh­ thÕ nµo?
- HS ngồi cạnh nhau thực hành 
- 1số cặp lên trình bày trước lớp 



- Một em đọc đề bài.
- 2 em lên bảng thực hành.
- Lớp tiến hành làm bài. §äc bµi, NX
- HS nêu lại nội dung vừa học 


  
Tiết 2: Toán:                                §113. Mét phÇn ba
I. Mục tiêu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) một phần ba, biết đọc, viết 1/3.
- Biết thực hành chia 1 nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Ph­¬ng tiƯn: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
III. Tiến trình dạy học:
 
	TG
5’
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	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Y/c lên bảng chia h×nh thµnh 1/2. Nhận xét  đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:Y/c HS quan saựt cho biết đó là hình gì? Hãy chia hình vuông thành 3 phần bằng nhau.
- 1 h/vuông chia thành 3 phần bằng nhau, lấy đi 2 phần, còn lại một phần ba hình vuông. ViÕt, y/c ®äc.
- Tương tự giới thiệu: 1/3 hình tròn, 1/3 hình CN.

- Viết là :  
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Yêu cầu học sinh  suy nghĩ và tự làm bài, sau đó gọi học sinh  phát biểu ý kiến.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3: 
- Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX
C. Kết luận: 
- Trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh: 1/3? 
- Làm BT - VBT.
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.




- Một phần ba





- HS đọc 

- Một em đọc đề bài .

- Các hình đã tô màu  hình là  A, C, D
 
- Hình nào đã khoanh vào một phần ba số con gµ? 
- Hình b đã khoanh vào một phần ba số con gµ. Vì hình b có 6 con gµ  đã khoanh vào 3 con gµ.
- Nhận xét. 

- 3 đội chơi trò chơi.



Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (T2) : Tập chép: BÁC SĨ SÓI
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Bác sĩ Sói" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): NỘI QUY ĐẢO KHỈ
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'



9'



7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: bến tàu, trêu chọc, khành khạch
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Nối từng việc làm ở cột A với điều mà người làm việc đó vi phạm nội quy Đảo Khỉ ở cột B.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.








Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : ÔN TẬP BẢNG CHIA 3
I, Mục tiêu:
	- Biết thực hiện các phép tính trong bảng nhân 3, chia 3 và biết được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; nối phép tính với kết quả thích hợp.
	- Giải được bài toán có lời văn trong bảng chia 3.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'

6'




6


6'

6'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Tính nhẩm:
2 x 3 =         3 x 5 =         3 x 7 =
6 : 3 =          15 : 3 =        21 : 3 =
- Nhận xét, HD hs hiểu về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
Bµi 2, Số ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.

Bµi 3, Nối phép chia với kết quả tính.

Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.



 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài



- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài 
- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài 
Bài giải
Mỗi can có số lit nước mắm là:
15 : 3 = 5 (lít)
                         Đáp số: 5 lít nước mắn


 
	Ngày soạn: 13/02/2016                
Ngày giảng: 18/02/216             
	Thứ  năm ngày 18 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Toán:                   §114.  Luyện tập 
   I. Mục tiêu: - Thuộc bảng chia 3 để tính nhẩm.
         	          - Biết giải bài toán có một phép chia.
         	          - Bieỏt thực hiện phép chia có kèm đơn vị đo.(Chia cho 2; 3) 
   II. Phương pháp- Phương tiện: 
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







2’




7’




7’



8’




5’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết độ dài các đoạn thẳng : AB là 4 cm ; BC là 5 cm và CD là 7 cm.
- Nhận xét đánh giá bài học sinh .
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay các em sẽ củng cố các KT trong bảng chia 3. Một phần ba
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ

- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Y/c lớp làm bài. HS lên bảng thực hiện.
- Y/c lớp nhận xét bài.
Bài 4: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Nx
C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	


- HS lên bảng tính:
          4 + 5 +7= 16(cm)
- HS nhận xét.



- Học bảng chia 2,3.




- Tính nhẩm.
 6:3 = 2        12:3=4       15:3= 5
 9:3 = 3        27:3=9       24:3=8…
- Nhận xét.
- Tính nhÈm.
3 x 6 = 18    3 x 9 =27      3 x 3 = 9
18 : 3 = 6     37 : 3= 9        9 : 3 = 3 …
- NX
- Một em đọc đề bài .

- 2 em lên bảng giải BT.
Bài giải
Mỗi túi có số ki lô gam gạo là :
15 : 3 = 5 ( kg )
               Đáp số: 5kg




Tiết 2: Chính tả: (Nghe viết): §46. Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
I. Mục tiêu: 
- Nghe - viết lại chính xác bài CT, trình bài đúng ®o¹n tãm t¾t.
     	- Làm được BT(2) a / b.
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
- Ph­¬ng tiÖn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




2’



10’



























12’





6'





2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết trầy xước, ướt át, lướt ván. HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Tranh vẽ gì? Baứi vieỏt hoõm nay caực em seừ nghe vieỏt moọt ủoaùn trong baứi “Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên”   
2. Kết nối: 
2.1, Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- Treo bảng phụ bài thơ GV đọc mẫu.
- Đoạn viết nói về nội dung gì ?
- Ngày hội đua voi của đồng bào Tây Nguyên diễn ra vào mùa nào ?
- Những con voi được miêu tả ntn? 
- Bà con các dân tộc đi xem hội  ra sao ?

2.2, Hướng dẫn cách trình bày 
- Đoạn viết có mấy câu ? 
- Trong bài có các dấu câu nào ?
- Các chữ đầu đoạn văn viết như thế nào ?
- Các chữ đầu câu văn viết ra sao?
2.3, Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm những từ có âm  và vần khó viết?  
- Yc lớp viết bảng con các từ khó 
3. Thực hành:
3.1, Viết chính t¶: Đọc cho học sinh viết bài.
3.2, Soát lỗi chấm bài: GV đọc,học sinh soát 
- Thu bài và nhận xét.
3.3, Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên bảng .
- Nhận xét và đánh giá bài viết của học sinh.
C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	

- HS viết bảng con.


- Tranh vẽ cảnh đua voi...




- Lắng nghe, đọc lại.
- Đoạn văn nói về ngày hội đua voi của đồng bào Ê-đê, Mơ-nông.
- Mùa xuân
- Hàng trăm con voi nục nịch...
- Mặt trời chưa mọc bà con đã nườm nượp đổ ra. các chị mặc váy rực rỡ, cổ đeo vòng bạc...
- Đoạn văn có 4 câu 
- Dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang , dấu ba chấm 
- Viết hoa và lùi vào một ô.

- nục nịch , nườm nượp , rực rỡ.. .
- Thực hành viết vào bảng con.

- HS nghe-viÕt vào vở.
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 

- Điền vào chỗ trống l hay n.
- Một học sinh  lên bảng làm bài. Năm gian lều cỏ thấp le te 
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt ...


          
Tiết 3: Tập làm văn: §23, ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH. ViÕt néi quy
  I. Mục tiêu: 
		- Biết đáp lại lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp đơn giản BT 1, BT 2. 
            - Đọc và chép lại được 1; 2 điều quy định của trường.
            - KNS: Giao tiếp ứng xử văn hoá, lắng nghe tích cực.
  II. Phương pháp- Phương tiện:  
             - Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
             - Phương tiện:  Baỷn noọi quy.
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’


1’

20’













5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: 
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Bài TLV hôm nay, các  em sẽ học viết néi quy.
2. KÕt nèi:
- Hướng dẫn làm bài tập
3. Thực hành:
Bài 3: 
3.1, Đọc các tình huống, đáp lời khẳng định
- Mời một số em đọc lại các tình huống trước lớp. 
- Mời một số em đọc lại 2 - 3 điều nội quy nhà trường trước lớp 
- Cho HS thực hành viết nội quy vào bảng nhóm.
- Trình bày kết quả thảo luận.



- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Vận dụng:Thực hện tốt nội quy trường lớp.
	- Lắng nghe giới thiệu bài.



- HS nêu yêu cầu bài tập 3.

- 4 học sinh đọc nội quy.
- Chia nhóm thảo luận và viết nội quy
- Đại diện trình bày kq thảo luận:
1. Đi học đúng gìơ, nghỉ học có lý do.
2. Thực hiện tốt nề nếp 15 phút đầu giờ.
3. Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài...
- Nhận xét chéo
- Thực hành viết néi quy vào vở.
- Báo cáo kết quảø nhận xét.
- Chấp hành tốt nội quy trường lớp..






Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH. ViÕt néi quy
  I. Mục tiêu: 
		- Biết đáp lại lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp đơn giản BT 1, BT 2. 
            - Đọc và chép lại được 1; 2 điều quy định của trường.
            - KNS: Giao tiếp ứng xử văn hoá, lắng nghe tích cực.
  II. Phương pháp- Phương tiện:  
             - Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
             - Phương tiện:  Baỷn noọi quy.
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’


1’



12'












5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: 
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Bài TLV hôm nay, các  em sẽ học viết néi quy.
2. KÕt nèi:
- Hướng dẫn làm bài tập
3. Thực hành:
Bài 3: 
3.1, Đọc các tình huống, đáp lời khẳng định
- Mời một số em đọc lại các tình huống trước lớp. 
- Mời một số em đọc lại 2 - 3 điều nội quy nhà trường trước lớp 
- Cho HS thực hành viết nội quy vào bảng nhóm.
- Trình bày kết quả thảo luận.



- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Vận dụng:Thực hện tốt nội quy trường lớp.
	- Lắng nghe giới thiệu bài.



- HS nêu yêu cầu bài tập 3.

- 4 học sinh đọc nội quy.
- Chia nhóm thảo luận và viết nội quy
- Đại diện trình bày kq thảo luận:
1. Đi học đúng gìơ, nghỉ học có lý do.
2. Thực hiện tốt nề nếp 15 phút đầu giờ.
3. Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài...
- Nhận xét chéo
- Thực hành viết néi quy vào vở.
- Báo cáo kết quảø nhận xét.
- Chấp hành tốt nội quy trường lớp..






	Ngày soạn: 13/02/2016                
Ngày giảng: 19/02/216             
	Thứ  sáu ngày 19 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Toán:     :        §115. Tìm một thừa số của phép nhân
  I. Mục tiêu: 
  - Biết thực hiện. Tìm một thừa số bằng cách lấy tích chia thừa số kia.

  - Biết tìm thừa số x trong các BT dạng: x xa=b,  a x x=b. 
  - Biết giải toán có 1 phép tính chia. 
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
            - Phương tiện: Theỷ tửứ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1'
8’






5’

7’

8’








2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 21: 3 =     2 x 3 =       3 x 8 =  
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:      
- Hướng dẫn tìm thừa số chưa biết.
- Yêu cầu HS nêu tên gọi các thành phần và kết quả trong phép nhân 2 x 3= 6
- Dựa vào phép nhân trên hãy lập ra các phép chia tương ứng ?
- Vậy ta thấy : Nếu lấy tích chia cho một thừa số thì được thừa số kia.
- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm ntn? 
2. KÕt nèi:
- Hướng dẫn tìm thừa số x chưa biết.
              x  x  2 = 8          3 x x  =15  
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Toồ chửực cho HS nối tiếp nêu KQ.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Yêu cầu HS nêu đề bài.
- HD mÉu.
- Yêu cầu lớp ho¹t ®éng nhãm.
- Nhận xét.




C. Kết luận: 
- HTH kiÕn thøc. NX đánh giá tiết học.
	

- HS lên bảng tính.
- Nhận xét.


       2        x       3     =        6
 Thõa sè       Thõa sè       TÝch
 
        6 : 2 = 3 
        6 : 3 = 2

- Ta lấy tích chia cho thừa số kia.


x  x  2 = 8             3 x x  =15 
        x  = 8 : 2             x  = 15 : 3
        x  =  4                 x  =  5

- TÝnh nhÈm.
- Nêu miệng:
2 x 4 = 8     3 x 4 =12     3 x 1 =3
8 : 2 = 4      12 :3 = 4      3 : 3  =1
8 :  4 = 2     12 :4 = 3      3 : 1 = 3
 
- Tìm x theo M
  x  x 3 = 12                3 x x = 21
         x = 12: 3                  x = 21: 3
         x = 4                        x = 7
- Lớp nhận xét.
- HS nhắc lại nội dung bài học.



Tiết 2: Ôn Toán: Ôn, TÌM MỘT THỪA SỐ. MỘT PHẦN BA
  I. Mục tiêu: 
		- Biết thực hiện. Tìm một thừa số bằng cách lấy tích chia thừa số kia.
  	- Biết giải toán có 1 phép tính chia. 
- Biết đếm hình.
  II. Phương pháp, Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận , thực hành
 		- Phương tiện: Bảng phụ, vbt.
 III. Tiến trình dạy học:	
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1'



7’




7’





6’

5'

5'
	A. Mở đầu:
1. OÅn định: 
2. Kiểm tra:  Đọc bảng chia 2.     
B. Hoạt động dạy học:                             
1. Khám phá: GT bài: 
2. Kết nối:
 3. Thực hành :
Bài 1: Nối  
- GV y/c HS nối tiếp nêu PT và KQ 
 14 : 2 =             14 : 2 =          14 : 2 =                
 16 : 2 =             14 : 2 =          14 : 2 =                    
- Nhận xét : nêu lời giải khác 
Bài 2: - Y/c tự giải BT
- HD h/s tìm hiểu và làm vở    
- HD nhận xét, đánh giá.



Bài 3: Điền dấu <; >; =
a. 7.... 14 : 2       8 ....  18 : 2
- Nhận xét, chữa bài.
Bµi 4:  Nêu miệng kết quả                
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	

- HS thực hiện, nêu KQ


1 HS đọc yêu cầu 
HS làm VBT (dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả).
1 HS đọc bài chữa. 
- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm BT vào vở.
Bài giải
Mỗi lọ có số bông hoa là:
14 : 2 = 7(bông)
                            Đáp số: 7 bụng
- 1 HS đọc yêu cầu 
- HS làm vào bảng phụ theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.

- Nghe dặn dò về nhà.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 23
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 23.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 24: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua học tập tốt. 
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM











	TUẦN 24
	Ngày soạn: 20/02/2016                
Ngày giảng: 22/02/216             
	Thứ  hai ngày 22 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §64,   QUẢ TIM KHỈ (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
          - Biết ngắt hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
          - Hiểu ND: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng Khỉ đã khôn khéo thoát nạn. Những kẻ bội bạc như Cá Sấu không bao giờ có bạn.
          - KNS: Ra quyết định, ứng phó với căng thẳng, tư duy sáng tạo.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’

12'






12'









3’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc “Nội quy Đảo Khỉ”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối:
a, HD luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 


c, HD đoïc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.




- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: ven sông, quaãy mạnh, dài thöôït,...
1. 
- Chia làm 3 đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm. HS khác lắng nghe và nxét bạn đọc.

- Hs đọc theo đoạn trước lớp, 
- Luyện đọc câu văn dài: ...
- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Đọc bài, lớp nghe, nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:  §65:          QUẢ TIM KHỈ (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
          - Biết ngắt hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
          - Hiểu ND: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng Khỉ đã khôn khéo thoát nạn. Những kẻ bội bạc như Cá Sấu không bao giờ có bạn.
          - KNS: Ra quyết định, ứng phó với căng thẳng, tư duy sáng tạo.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’






















15’







5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1: Cho hs đọc và trả lời CH 1.
KL: Da sần sùi, dài thượt, răng nhọn hoắt, mắt ti hí.
C©u 2: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
- Nhận xét KL: Cá Sấu nước mắt chảy dài vì không có ai chơi.
C©u 3: Y/c hs đọc và trả lời CH 3.
Nhận xét KL: Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến nhà chơi và định lấy quả tim của Khỉ.
C©u 4: Y/c hs đọc và trả lời CH 4.

Nhận xét KL: Đầu tiên Khỉ hoảng sơ sau đó lấy lại bình tĩnh
- 
C©u 5: Tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật ?
- Khỉ: Là người bạn tốt và rất thông minh.
- Cá Sấu: Là con vật bội bạc, là kẻ lừa dối, xấu tính.
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
- Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 2 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


- Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


- HS phát biểu ý kiến.


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại điện các nhóm thi đọc bài.
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.







- 1 em đọc lại toàn bài.

- HS phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Toán:                   §116.  Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Biết cách tìm thừa số trong các bài tập dạng: X x a = b; a x X = b. Biết tìm
 một thừa số chưa biết. Biết giải toán có một phép tính chia (trong bảng chia 3).
II. Phương pháp- Phương tiện: Phương pháp: Trực quan, thảo luận nhóm.
                                                     Phương tiện: Bảng phụ. PHT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’



7’




7’







10’









2’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Tìm x 
           x  x 3 = 18         2  x  x = 14  
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: củng cố tìm các thành phần của phép nhân.
2. KÕt nèi:
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập 
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở 
- Mời 2 em lên bảng làm bµi. NX§G.
- Muốn tìm thừa số chưa biết làm ntn?

Bài 3 : Yêu cầu HS nêu đề bài 
- Đề bài yêu cầu ta làm gì?
- Yêu cầu H§ nhãm
- Trưng bày KQ.
- HD NX, đánh giá.

Bài 4: Gọi HS đọc bài tập 4.
- Có tất cả bao nhiêu ki lô gam gạo? 
- 12 kg gạo được chia đều thành mấy túi?
- Vậy làm thế nào để tìm được số gạo trong mỗi túi
- Gọi HS lên bảng tính. Líp làm vào vở
- Nhận xét.
C. Kết luận: 
- HS nêu tên các thành phần phép nh©n.
- HS ôn lại bảng chia 2, 3.
	


- 2 HS lµm BT.
- Nhận xét  





- Tìm x :
x  x 2 = 4                  3 x x  = 27  
       x = 4 : 2                   x  = 27 : 3 
       x = 2                         x  =  9
- Viết số thích hợp…

	Thừa
số
	2
	2
	2
	3
	3
	3

	Thừa số
	6
	6
	3
	2
	5
	5

	Tích
	12
	12
	6
	6
	15
	15



- Một em đọc đề bài 4
- Có tất cả 12 ki lô gam gạo
- 12 kg được chia thành 3 túi.
- Ta thực hiện phép chia 12 : 3
- 1HS lên bảng, lớp làm vào vở
Bài giải
Mỗi túi có số ki lô gam gạo là:
12 : 3 = 4 ( kg gạo )
                      Đáp sè: 4 kg gạo






Ngày soạn: 20/02/2016                                      Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2016
Ngày giảng:23/02/2016                                  .
     Tiết 1       Toán:  §117.             Bảng chia 4
   I. Mục tiêu: 
-  Lợp được bảng chia 4. Nhớ được bảng chia 4.
-  Biết giải bài toán có một phép chia, thuộc bảng chia 4. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
- Ph­¬ng tiƯn: Các tấm bìa mỗi tấm có 4 chấm tròn.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	7’




1'

13'


















6.



7'





3'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kieồm tra:  Đọc bảng nhân 4
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:       
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay chúng ta tìm hiểu  “Bảng chia 4”
2. KÕt nèi:    Lập bảng chia 4
- Mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Hỏi 3 tÊm b×a cã tất cả có bao nhiêu chấm tròn ?
- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong 3 tấm bìa ?
- Nêu bài toán : Trên các tấm bìa có tất cả 12 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?
- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa bài toán yêu cầu?
- Viết 12 : 4 = 3, y/c HS đọc phép tính.
- GV có thể hướng dẫn lập bảng chia.
- Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 4?
- Y/c học sinh  học thuộc bảng chia 4 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 : Yêu cầu HS nêu đề bài .
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải.
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Gọi một em lên bảng làm bài.
- Nhận xét.  
 C. Kết luận:- Nhận xét giờ học 
	

- HS đọc.





- Quan sát, nhận xét 
- 3 tấm bìa có 12 chấm tròn.
- 3 x 4 =12 

- Phân tích bài toán và trả lời  

- Có tất cả 3 tấm bìa 
- Phép tính 12 : 4 = 3 

- Lớp đọc đồng thanh 
- Lập bảng chia dựa vào bảng nhân 4
- Các kết quả lần lượt là : 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10.
- Tự học thuộc lòng bảng chia 4 
 
- TÝnh nhÈm.
- Nối tiếp nêu KQ.
- Nhận xét.
- HS nêu đề bài .
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Mỗi tổ có số HS là :
32 : 4 = 8  (HS)
                     Đáp sè : 8 HS


 Tiết 2:            Tập đọc:   §66        Voi nhà
    I. Mục tiêu:   
    	- Biết nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong bài.
    	- Hiểu ND: Voi rừng được nuôi dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho
    con người. (KNS: Ra quyết định, ứng phó với căng thẳng.)
    II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1’


7’


21’



























2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kieåm tra: Đoïc baøi “Quả tim khỉ”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em biết tranh vẽ con vật gì ?
2. KÕt nèi:  Luyện đọc
- Đọc mẫu: đọc với giọng kể thong thả ở đoạn đầu, lo lắng hồi hộp ở đoạn cuối.
3. Thực hành:
- Đọc từng câu: 
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
- Trong bài có những từ nào khó phát âm 
- Luyện đọc đoạn: Chia ®o¹n.
 - Chia nhóm HS, đọc bài trong nhóm.
- Đọc báo cáo:
- Đọc đồng thanh: Lớp đọc đồng thanh. 
* Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
- Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?
- Tìm câu văn cho thấy các chiến sĩ cố gắng mà chiếc xe vẫn không di chuyển?
- Chuyện gì đã xảy ra khi trời gần sáng?

- Vì sao mọi người rất sợ voi?
- Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi lại gần xe?

- Con voi đã giúp họ thế nào?
- Vì sao tác giả viết : Thật may cho chúng tôi gặp được voi nhà?
C. Kết luận: 
- Gọi 2 em nhắc lại nội dung.
	

- 2HS lên đọc bài và trả lời CH.  



-Vẽ một chú voi đang dùng vòi kéo chiếc ô tô qua khỏi vũng lầy 
- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm.


 - §ọc nèi tiÕp câu.  

- nhúc nhích, vũng lầy, lúc lắc, quặp chặt , huơ vòi ,...
- Các nhóm luyện đọc trong nhóm.
- Các nhóm đọc bài. NX
- Cả lớp đọc đồng thanh.

- Vì mưa rừng ập xuống chiếc xe bị lún xuống vũng lầy.
-Tứ rú ga mấy lần nhưng chiếc xe không nhúc nhích.
- Một con voi già lững thững xuất hiện 
-Vì voi khoẻ mạnh và dữ.
- Nép vào lùm cây định bắn voi, vì nghĩ nó sẽ đập nát xe.
- Nó quặp chặt vòi vào đầu xe , co mình lôi mạnh chiếc xe qua vòng lầy.
- Vì con voi này rất gần gũi với người, biết giúp người qua cơn hoạn nạn.



Tiết 2        Chính tả (Nghe viết): §45.    Quả tim khỉ
I. Mục tiêu: 
         - Chép chính xác bài CT, trình bày bài đúng đoạn v¨n xu«i cã lêi nh©n vËt.
         - Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1’

10’














12'



7'







3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: GV đọc HS viết
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Tranh vẽ minh hoạ bài TĐ nào? 
2. KÕt nèi:  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Đọc mẫu đoạn văn. yêu cầu HS đọc lại.
- Đoạn trích có những nhân vật nào?
- Vì sao Cá Sấu lại khóc ?
- Khỉ đã đối xử với Cá Sấu như thế nào ? 
- Hướng dẫn trình bày:
- Đoạn viÕt có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Bài còn có những dấu câu nào?

- Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt?
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 3 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Trong 5 phút đội nào tìm được nhiều từ đúng hơn là đội thắng cuộc 
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. KÕt luËn: Y/c nhắc lại cách trình bày 
	
- HS viết: lược , trượt , phước...


- Quả tim khỉ.


- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.
- Cá Sấu , Khỉ .
- Vì chẳng có ai chơi với nó.
- Thăm hỏi, kết bạn và hái hoa quả cho cá Sấu ăn.
- §o¹n viết có 6 câu.
- Viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu câu.
- Cá Sấu, Khỉ; Bạn, Vì, Tôi
- Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu gạch đầu dòng, dấu hai chấm. 
- Cá Sấu, nghe, những…

- Lớp thực hành viết từ khó.


- Nghe viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.


- Chia thành 3 nhóm. 
- Các nhóm thảo luận sau 5 phút 
+ s : sói, sư tử, sóc, sứa, sò, sao, san sẻ, sam, sơn ca, sáo… ,  
+ x : xúc xắc,... 
- Các nhóm khác nhận xét chéo.
- HS nhắc lại cách trình bày.



 Buổi chiều
Tiết 4          Tập viết:   §24. Chữ hoa  U, Ư 
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  U, Ư (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Ươm (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Ươm cây gây rừng (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	7’




5’

10’




























15’












3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa U, Ư và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ U, Ư  có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ U - Ư 
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ 
- HD viết bảng con 
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu Ươm cây gây rừng” nghĩa là  gì?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt.
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ 
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  





-  NX đánh giá.
C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Ch÷  U, Ư 




- Học sinh quan sát.
- Chữ U, Ư  gồm 2 nét là nét móc hai đầu và nét móc ngược phải.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Ươm cây gây rừng
- Là công việc trång c©y mà tất cả mọi người cần tham gia để bảo vệ môi trường.


- Viết bảng : Ươm

 
- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ Ư hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Ư hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Ươm cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Ươm cỡ vừa.
  2 dòng câu Ươm cây gây rừng
- Từ 5-7 em nộp vở.
-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,         QUẢ TIM KHỈ
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'


8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: quẫy, sần sùi, trườn, giả dối
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: RLKNS:  CHỦ ĐỀ 6: BIẾT TỪ CHỐI (tiết 2) 
I, Mục tiêu:
- Thực hành đóng vai từ chối trong 2 tình huống ở bài tập 3,4. 
	- Biết trong trường hợp nào mình cần từ chối và các tình huống cần từ chối.
	- Biết lợi ích của việc từ chối trong các tình huống đã cho (BT 7 - 61).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
- Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	4'






1'


10'






7'



12'



10'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số việc thể hiện sự cảm thông, chia sẻ.
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Thực hành đóng vai từ chối trong những  tình huống (Các nhóm tự chọn ở BT 3, 4) 


- Tổ chức cho các nhóm báo cáo trước lớp.
HĐ2: HD hs làm bài vào vở, 2 hs làm vào bảng phụ.
- Gắn bài trên bảng lớp, chữa bài.
- Nhận xét, kết luận, tuyên dương.
HĐ3:HD hs làm bài vào vở.


- Nhận xét, kết luận, tuyên dương.
HĐ4: Qua bài học này khuyên chúng ta những điều gì?


C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 5: (trang 61)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn theo cặp về những tình huống cụ thể mình đã từ chối. Lần đó từ chối có thành công không?


Bài tập 6: (trang 61)
- Làm bài cá nhân. Khoanh vào chữ cái trong từ cần từ chối. Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 7: (trang 61-62)
Trao đổi theo cặp, rình bày trước lớp.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.

Bài tập 4: (trang 59-60)
- Nhóm 1: làm ý a, b, c, d.
- Nhóm 1: làm ý e, g, h, i
- Trình bày trước lớp. nhận xét.



	Ngày soạn: 20/02/2016                
Ngày giảng: 24/02/216             
	        Thứ  tư ngày 24 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §24. Từ ngữ về LOÀI thú.
   DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. Mục tiêu: 
I. Mục tiêu:  
- Nắm được một số từ ngữ chỉ tên, đặc điểm của các loài vật ( BT1, BT2).
- Biết đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'






1'






9'









9'









9'




5'
	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Kể tên một số loµi thú  mà em biết? 
2. KÕt nèi: Hôm nay chúng ta mở rộng kiến thức về các loài thú và thực hành dÊu phÈy, dÊu chÊm?
3. Thực hành:
Bài 1:  Gọi một em đọc đề bài.
- Bức tranh vẽ những con vật nào ?
- Hãy đọc các từ chỉ đặc điểm mà bài đưa ra?
- Yêu cầu lớp suy nghĩ và làm bài cá nhân.
- Tr×nh bµy KQ, nêu ý nghĩa.
- Nhận xét. 
Bài 2: Mời một em đọc nội dung bài tập  2. 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu lớp làm vào vở. 
- Yêu cầu hai học sinh  đọc lại đoạn văn (đọc cả dấu chấm, dấu phẩy)
- Yêu cầu HS lên. NX.
Bài 3: Nêu y/c hs làm bài vào VBTTV.



C. Kết luận: 
- HTH kiến thức. NX tieát hoïc.
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  ở đâu











- HS thi nêu miệng.






- Xếp tên các con vật dưới đây vào từng nhóm thích hợp. 
+ Dữ như hổ.
+ Nhát như thỏ.
+ Khỏe như voi.
+ Nhanh như sóc.
- Trình bày trước lớp, nhận xét.

- Một em đọc đề bài.
- 2 em lên bảng thực hành.
- Lớp tiến hành làm bài. §äc bµi, NX.

- HS nêu lại nội dung vừa học 



Tiết 2: Toán:                                §118. Mét phÇn TƯ
I. Mục tiêu:

- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) một phần tư, biết đọc, viết .
- Biết thực hành chia 1 nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: Hình vuoõng, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1'

12’










7'



7'




5’

	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 

2. Kiểm tra: Y/c lên bảng chia h×nh thµnh . Nhận xét  đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:Y/c HS quan saựt cho biết đó là hình gì? Hãy chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau.
- 1 h/vuoâng chia thành 4 phần bằng nhau, lấy đi 1 phần, gọi là một phần tư hình vuông. ViÕt, y/c ®äc.


- Tương tự giới thiệu: hình tròn, hình CN.

- Viết là : 
 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Yêu cầu học sinh  suy nghĩ và tự làm bài, sau đó gọi học sinh  phát biểu ý kiến.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3: 
- Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX
C. Kết luận: 

- Trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh: ? 
- Làm BT - VBT.
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.




- Một phần ba





- HS đọc 

- Một em đọc đề bài .

- Các hình đã tô màu  hình là  A, C, D
 
- Hình nào đã khoanh vào một phần ba số con gµ? 
- Hình a đã khoanh vào một phần tư số con thỏ. Vì hình a có 8 con thỏ  đã khoanh vào 2 con thỏ.
- Nhận xét. 

- 3 đội chơi trò chơi.



Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (T2), nghe viết: QUẢ TIM KHỈ
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Bác sĩ Sói" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): VOI NHÀ
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'



9'



7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: khựng, nhúc nhích, lừng lững, quặp, huơ.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Nối từng việc làm ở cột A với điều mà người làm việc đó vi phạm nội quy Đảo Khỉ ở cột B.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.








Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : ÔN TẬP BẢNG CHIA 4. MỘT PHẦN TƯ
I, Mục tiêu:
	- Biết thực hiện các phép tính trong bảng nhân 4, chia 4 và biết được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; nối phép tính với kết quả thích hợp.
	- Giải được bài toán có lời văn trong bảng chia 4.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'

6'






6

6'

6'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Tính nhẩm:
20 : 4 =         16 : 4 =         24 : 4 =
8   : 4 =         40 : 4 =         12 : 4 =
...
- Bài tập 1, em vừa vận dụng vào bảng chia nào để thực hiện.
- Nhận xét.
Bµi 2, Số ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.

Bµi 3, Khoanh vào  số con cá.
Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.



 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài

- Nhận xét. Chữa bài 


- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài.
 

Bài giải
Mỗi đoạn có số dm là:
40 : 4 = 10 (dm)
                         Đáp số: 10 dm


 
	Ngày soạn: 20/02/2016                
Ngày giảng: 25/02/216             
	Thứ  năm ngày 25 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Toán:                   §119.  Luyện tập 
   I. Mục tiêu: 
- Thuộc bảng chia 4.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 4).
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
   II. Phương pháp- Phương tiện: 
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







2’




6’





6’



6’







5’





3'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
20 : 4 =     28: 4 =    36: 4 =


- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay các em sẽ củng cố các KT trong bảng chia 4. Một phần tư.
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ

- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài 
- Y/clớp làm bài. HS lên bảng thực hiện.
- Y/c lớp nhận xét bài, kết luận đúng, sai.
Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét.


Bài 5: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- Học bảng chia 2, 3, 4.
- HS nhận xét.






 - TÝnh nhÈm.
 8 : 4 = 2      12  : 4 = 3       20 : 4 = 5
 36 : 4 = 9    24 : 4 = 6       40 : 4 = 10…
- Nhận xét.
- Tính nhÈm.
4 x 3 =12      4 x 2 = 8          4 x 1 = 4
12 : 4 = 3       8 : 4 = 2          4 : 4 = 1
12 : 3 = 4       8 : 2 = 4          4 : 1 = 4…
- Nhận xét.

- Một em đọc đề bài .
- 2 em lên bảng giải BT.
Bài giải
Mỗi tỉ cã sè häc sinh là :
40 : 4 = 10 (HS )
               Đáp số: 10HS
- Hình nào đã khoanh vào một phần tư số con  hươu? 
- Hình a đã khoanh một phần tư  số con hươu. 
- Vì hình a có 8 con hươu đã khoanh vào 2 con  hươu.




Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):         §48. voi NHÀ
I. Mục tiêu: 
      - Nghe - viết chính xác vài CT, trình vày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật.
      - Làm được BT2 a/b.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




2’



10’



























12’



6'





2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết chim cút, nhút nhát, nhúc nhắc. HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Tranh vÏ minh ho¹ bµi T§ g×? Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Voi nhà”
2. KÕt nèi: 
- Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu.
- Mọi người lo lắng như thế nào  ?
- Con voi đã làm gì để giúp các chiến sĩ  ?


- Hướng dẫn cách trình bày 
- Đoạn viết có mấy câu ? 
- Câu nói của Tứ viết cùng với những dấu câu nào ?
- Các chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? 

- Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm những từ có âm  và vần khó viết?  
- Yc lớp viết bảng con các từ khó 
- Viết chính t¶: Đọc cho học sinh viết bài.
- Soát lỗi chấm bài: GV đọc,học sinh soát 
- Thu bài và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên 
- Nhận xét học sinh.



C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	

- HS viết bảng con.




- Lắng nghe, đọc lại.
- Lo lắng con voi sẽ đập nát chiếc xe và hải bắn chết nó.
- Nó quặp chặt vòi vào đầu xe, co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũùng lầy.
- Đoạn văn có 7 câu 
- Đặt sau dấu hai chấm dấu gạch ngang. Cuối câu có dấu chấm than
- Con, Nó, Phải, Nhưng, Lôi, Thật vì đây là chữ cái đầu mỗi câu. Tªn riªng ph¶i viÕt hoa.
- quặp chặt, vũng lầy, huơ vòi.. .
- Thực hành viết vào bảng con.

- HS nghe-viÕt vào vở .
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 


- Điền vào chỗ trống s hay x…
- Một học sinh  lên bảng làm bài.              a, sâu bọ, xâu kim, củ sắn, xắn tay áo, sinh sống, xinh đẹp, xát gạo…
b,ut :  lụt , rút , sút , thút , nhút…  
  uc : lúc , rúc , rục , súc , thúc…


          
Tiết 3: Tập làm văn: §24, ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH. NGHE TRẢ LỜI CÂU HỎI
  I. Mục tiêu: 
- Bieỏt ủaựp lụứi phủ định phù hợp với tình huoỏng giao tieỏp đơn giản. 
            - Nghe kể và trả lời đúng câu hỏi về mẩu chuyện vui.
            - KNS: Giao tiếp ứng xử văn hoá, lắng nghe tích cực.
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’


1’
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5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Đọc nội quy đã làm.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Treo tranh minh hoạ.  
- Bức tranh minh hoạ điều gì ?  
- Khi gọi điện thoại đến, bạn nói thế nào ?
- Cô chđ nhà nói thế nào ?
- Lời nói của cô chủ nhà là một lời phủ định, khi nghe thấy chủ nhà phủ định điều mình hỏi, bạn học sinh  đã nãi thế nào ?
- Bạn nào có thể tìm được câu nói khác thay cho lời đáp của bạn học sinh ?
Bài 2:  Gọi một em nêu yêu cầu.
- Yêu cầu hai em ngồi cạnh nhau đóng vai.
- Gọi c¸c cặp lên diễn lại tình huống.

- GV chữa bài HS.

Bài 3: giáo viên  kĨ.
- Truyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?
- Lần đầu về quê chơi cô bé thấy thế nào ?
- Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì ?
- Cậu bé giải thích ra sao ?
- Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì.



C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .


- Bức tranh vẽ cảnh 1bạn đang gọi điện thoại đến nhà bạn .
- Cô cho cháu gặp bạn Hoa ạ.  
- Ở đây không có ai tên là Hoa đâu cháu à.
- Bạn nói : Thế ạ? Cháu xin lỗi cô.


- Một em đọc yêu cầu bài 2. 
HS1: Cô làm ơn chỉ giúp cháu nhà bác Hạnh ở đâu ạ?.
HS2 : Rất tiếc, cô không biết vì cô không phải người ở đây.
HS1: Dạ, xin lỗi c«.
- Lắng nghe    
- Có hai nhân vật là cô bé và cậu anh họ.
- Cô bé thấy mọi thứ đều lạ.
- Sao con bò này không có sừng, hả anh?
- Bò không có sừng vì có con bị gãy sừng, có con còn non … 
- Là con ngựa.
- Đaùp lời phủ định…




Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV: CHỮ HOA: T, U, Ư
 I, Mục tiêu: 
	- Luyện viết các chữ hoa T, U, Ư cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

8'


8'




10'


8'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ T, U, Ư

HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 
HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa T, U, Ư
HĐ3:  
- Viết bài
HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 






	Ngày soạn: 20/02/2016               
Ngày giảng: 26/02/216              
	                 Thứ  sáu ngày 26 tháng 02 năm 2016


Tiết 1:               Toán:             §120. Bảng chia 5
  I. Mục tiêu: 
   	- Biết cách thực hiện phép chia 5. Lợp được bảng chia 5. Nhớ được bảng chia 5.
    	- Biết giải bài toán có một phép chia thuộc bảng chia 5. 
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Các tấm bìa mỗi tấm có 5 chấm tròn.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’


15’
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	A. Mở đầu: 
1. Ổn định 
2. Kieồm tra: Đọc bảng nhân 5
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay chúng ta tìm hiểu  “Bảng chia 5”
2. KÕt nèi:    Lập bảng chia 5
- Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi 4 tÊm b×a cã tất cả có bao nhiêu chấm tròn ?
- Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong 4 tấm bìa ?
- Nêu bài toán : Trên các tấm bìa có tất cả 20 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?
-Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa bài toán yêu cầu?
- Viết 20 : 5 = 4, y/c HS đọc phép tính.
- GV hướng dẫn lập bảng chia.
-  Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 5?
- Y/c học sinh dọc thuộc bảng chia 5
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh gi¸.

Bài 2: Yêu cầu HS nêu đề bài .
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải
- Gọi một em lên bảng làm bài. Yêu cầu lớp làm BT vào vở.



 C. Kết luận: 
-  Đọc đồng thanh bảng chia 5.
	
- HS đọc.
 




- Quan sát, nhận xét 
- 4 tấm bìa có 20 chấm tròn.

- 5 x 4 = 20 
- Phân tích bài toán và trả lời  

- Có tất cả 4 tấm bìa 
- Phép tính 20 : 5 = 4 

- Lớp đọc đồng thanh 
- Lập bảng chia dựa vào bảng nhân 4
- Các kết quả lần lượt là : 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10.
- Tự học thuộc lòng bảng chia 5 
 
- Sè?
- Nối tiếp nêu KQ.
	SBC
	10
	20
	30
	40
	50
	45
	35
	25
	15

	SC
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	TH
	2
	4
	6
	4
	10
	9
	7
	5
	3




- HS nêu đề bài .
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Mỗi b×nh cã sè hoa là :
15 : 5 = 3  (bông)
                     Đ¸p số : 3 bông hoa
- Đọc đồng thanh bảng chia 5.




Tiết 2: Toán:                            §48. ÔN B¶ng chia 5
  I. Mục tiêu: 
   	- Biết cách thực hiện phép chia 5. Nhớ được bảng chia 5.
    	- Biết giải bài toán có một phép chia thuộc bảng chia 5. 
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Các tấm bìa mỗi tấm có 5 chấm tròn.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’


15’








13’






3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định 
2. Kieồm tra: Đọc bảng nhân 5
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay chúng ta củng cố lại “Bảng chia 5”
2. Kết nối:    
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh gi¸.
Bài 2 : Điền số thích ...


Yêu cầu HS nêu đề bài .
Bài 3 : 
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải
- Gọi một em lên bảng làm bài. Yêu cầu lớp làm BT vào vở.


 C. Kết luận: 
-  Đọc đồng thanh bảng chia 5.
	
- HS đọc.
 




- Tự học thuộc lòng bảng chia 5 
 
- Nhẩm tính
- Nối tiếp nêu KQ.

-1 em làm vào bảng phụ, lớp làm vào vở.
	sbc
	10
	15
	20
	25
	30

	sc
	 5
	 5
	 5
	 5
	 5

	thương
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6



- HS nêu đề bài .
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Số lọ hoa laø :
20 : 5 = 3  (lọ)
                     Đ¸p sè : 3 lọ hoa
- Đọc đồng thanh bảng chia 5.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 24
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 24.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 25: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM









	TUẦN 25
	Ngày soạn: 27/02/2016                
Ngày giảng: 29/02/2016             
	        Thứ  hai ngày 29 tháng 02 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §67,   SƠN TINH, THỦY TINH (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
         - Bieỏt  nghổ hụi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.  
- ND: Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở nước ta hàng năm là do Thuỷ Tinh ghen tøc Sơn Tinh g©y ra. §ång thêi ph¶n ¸nh viƯc ND ®¾p ®ª chèng lơt.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’

12'



12'









5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc “Voi nhà”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối:
a, HD luyện đọc:
- Đọc mẫu bài văn.
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 
c, HD đoïc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.


- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: lễ vật, cơm nếp,rút lui, lũ lụt.
- Chia làm 3 đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm. HS khác lắng nghe và nxét bạn đọc.

- Hs đọc theo đoạn trước lớp, 
- Luyện đọc câu văn dài: ...
- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Đọc bài, lớp nghe, nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:  §65:       SƠN TINH, THỦY TINH  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
    - Bieỏt  nghổ hụi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.  
    - ND: Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở nước ta hàng năm là do Thuỷ Tinh ghen tøc Sơn Tinh g©y ra. §ång thêi ph¶n ¸nh viƯc ND ®¾p ®ª chèng lơt.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’


















15’







5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Gọi hs đọc lại toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1: Cho hs đọc và trả lời CH 1.
KL: Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương là Sơn Tinh, Thủy Tinh.
C©u 2: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
- Nhận xét KL: Sơn Tinh đến từ vùng non cao, T/T đến từ vùng nước thẳm.
C©u 3: Y/c hs đọc và trả lời CH 3.
Nhận xét KL: Hùng Vương cho phép ai mang lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương về làm vợ.
C©u 4: Y/c hs đọc và trả lời CH 4.

Nhận xét KL: 100 ván .... hồng mao.
C©u 5: Câu chuyện này nói lên điều gì có thật ?
KL: ý c.
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 2 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


-

 Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


- HS phát biểu ý kiến.


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại điện các nhóm thi đọc bài.
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.


- 1 em đọc lại toàn bài.
- HS phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Toán:                   §121.  MỘT PHẦN NĂM
I. Mục tiêu:                 
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) một phần năm, biết đọc, viết 1/5.
- Biết thực hành chia 1 nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
          - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1'


12’








7'





6'







3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Y/c lên bảng chia h×nh CN thµnh 1/3. Nhận xét  đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Y/c HS quan saựt cho biết đó là hình gì? Hãy chia hình CN thành 5 phần bằng nhau.
2. Kết nối:
-1 h×nh CN chia thành 5 phần bằng nhau, lấy đi 4 phần, còn lại một phần n¨m hình CN. ViÕt, y/c ®äc.

-Viết là :  
- Tương tự giới thiệu: 1/5 hình tròn...
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Yêu cầu học sinh  suy nghĩ và tự làm bài, sau đó gọi học sinh  phát biểu ý kiến.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3: 
- Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- N
C. Kết luận: 
- Trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh: 1/5? 
* Vận dụng: 
- Làm BT - VBT.
	
 (
1
3
)

- HS thực hành

	


	
	
	
	






- HS đọc 




- Một em đọc đề bài .

- Các hình đã tô màu  hình là  A,D,C
 
- Hình nào đã khoanh vào một phần n¨m số con vÞt? 
- Hình a đã khoanh vào một phần n¨m số con vÞt. Vì hình b có 10 con vÞt đã khoanh vào 2 con vÞt.
- Nhận xét.

- 3 đội chơi trò chơi.




Ngày soạn: 27/02/2016                                      Thứ ba ngày 01 tháng 3 năm 2016
Ngày giảng:01/3/2016                                  .
     Tiết 1       Toán:  §122.             LUYỆN TẬP
   I. Mục tiêu: 
- Thuộc bảng chia 5.
 - Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 5).
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Thực hành.
- Phương tiện: VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’




1'



6'



7'




7'



7'







5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kieồm tra:  Đọc bảng chia 5
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:       
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay chúng ta củng cố về bảng chia 5.
2. Kết nối:    
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX.
Bài 5: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX



 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS đọc.






- Tính nhẩm.
 10:5 = 2       15:5=3     20:5= 4
 30:5=  6        45:5=9       35:5= 7…
- Nhận xét.
- Tính nhÈm.
	5x2 =10
10:5= 2
10:2= 5
	5x3 =15
15:3= 5
15:5= 3
	5x4 =20
20:4= 5
20:5= 4


- NX
- Một em đọc đề bài .
- 2 em lên bảng giải BT.
Bài giải
Mỗi bạn có số vở là:
35 : 5 = 7 (quyển )
               Đáp số: 7 quyển
- Hình nào đã khoanh vào một phần n¨m số con  voi? 
- Hình a đã khoanh một phần n¨m số con voi. 
- Vì hình a có 15 con voi đã khoanh vào 3 con voi.



 Tiết 2:            Tập đọc:   §69.   BÉ NHÌN BIỂN
    I. Mục tiêu:   
- Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi, hồn nhiên  .
- Hiểu nội dung: Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng lớn mà ngộ nghĩnh như trẻ con. (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 3 khổ thơ đầu.) 

    II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’


12'

















10'








8'




5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc bài “Sơn Tinh, Thủy Tinh”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em biết tranh vẽ con vật gì ?
2. KÕt nèi: 
2.1,  Luyện đọc
- Đọc mẫu lần 1: 
+ Luyện đọc từng câu.
- Yc HS nêu các từ khó phát âm.
- Trong bài có những từ nào có thanh hỏi và thanh ngã và từu có âm cuối  n , c , t  mà em thấy khó phát âm ?
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
+ Luyện đọc đoạn : Yêu cầu tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ trước lớp .
- Tổ chức cho HS luyện đọc bài theo từng nhóm nhỏ . Mỗi nhóm có 4 em.
- T/c thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân 
- Nhận xét.



- Y/c cả lớp đọc đồng thanh.
2.2, Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu một em đọc bài 
- Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng  ?
- Những câu thơ nào cho biết biển giống như trẻ con ?
- Em thích khổ thơ nào trong bài nhất ? Vì sao ?



2.3, Học thuộc lòng bài thơ:
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ y/c lớp đọc đồng thanh bài thơ, sau đó xoá dần bài thơ trên bảng cho HS đọc TL.
- T/c để HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
C . Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Về nhà học thuộc bài và xem trước bài
	

- 2HS lên đọc bài và trả lời CH.  




- Đọc tên đầu bài : “ Bé nhìn biển”.

- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
- HS đọc nối tiếp từng câu.
- biển, nghỉ hè, tưởng rằng, nhỏ, bãi giàng, bÔ, vẫn, trẻ, ...

- HS đọc đoạn.
 
- 3 em nối tiếp nhau đọc bài, mỗi em đọc 1 khổ. 
- Lần lượt từng bạn trong nhóm đọc bài, các bạn khác theo dõi chỉnh sửa cho nhau.
- Thi đọc cá nhân ( mỗi nhóm cử 2 bạn )
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .

- Một em đọc bài , lớp đọc thầm theo 
- Tưởng rắng biển nhỏ / Mà to bằng trời 
Như con sông lớn / Chỉ có một bờ / 
Biển to lớn thế .
- Bãi giàng với sóng / Chơi trò kéo co / 
Lon ta lon ton .
- HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân .


- Lớp đọc đồng thanh .
- HTL từng khổ thơ rồi cả bài thơ .
- Các nhóm thi đọc, Cá nhân thi đọc
- Một em đọc lại cả bài .




Tiết 2        Chính tả (Nghe viết): §49.  . Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
I. Mục tiêu: 
         - Chép chính xác bài CT, trình bày bài đúng đoạn v¨n xu«i cã lêi nh©n vËt.
         - Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1’


10’











12'




7'











3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: sâu bọ, xâu kim
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.


- Đoạn viÕt có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Bài còn có những dấu câu nào?
2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 3 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Trong 5 phút đội nào tìm được nhiều từ đúng hơn là đội thắng cuộc 
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.



C. KÕt luËn: Y/c nhắc lại cách trình bày 
	


- HS vieát bảng con.





- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.
- Đoạn văn giới thiệu về vua Hùng Vương thứ 18. Có người con gái xinh đẹp tuyệt vời…  
- §o¹n viết có 3  câu.
- Viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu câu.
- Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
- HS nêu: 
- tuyệt trần, công chúa, chồng,…


- Lớp thực hành viết từ khó.


-  Nh×n b¶ng viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.
- Điền vào chỗ trống: tr/ch...
- trú mưa, truyền tin, chuyền cành, chở hàng, trở về.
- số chẵn, số lẻ, chăm chỉ, lỏng lẻo.. 
- Các nhóm thảo luận sau 5 phút 
+ hái : chổi rơm, ngủ say, ngỏ lời, ngẩng đầu, thăm thẳm…
+ng·: ngõ hẹp, ngẫm nghĩ, xanh thẫm, kĩ càng… 








 Buổi chiều
Tiết 4          Tập viết:   §24. Chữ hoa  V 
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  V (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Vượt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Vượt suối băng rừng (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	7’




5’

10’




























15’












3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa V và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ V  có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ V 
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ 
- HD viết bảng con 
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu "Vượt suối băng rừng ” nghĩa là  gì?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt.
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ 
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  





-  NX đánh giá.
C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Chữ  V 




- Học sinh quan sát.
- Chữ V  gồm 2 nét là nét móc hai đầu và nét móc ngược phải.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Vượt suối băng rừng 
- Là công việc trång c©y mà tất cả mọi người cần tham gia để bảo vệ môi trường.


- Viết bảng :Vượt 

- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ V hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ V hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Vượt  cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Vượt  cỡ vừa.
  2 dòng câu Vượt suối băng rừng 
- Từ 5-7 em nộp vở.
-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,         SƠN TINH, THỦY TINH
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'


8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: quẫy, sần sùi, trườn, giả dối
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: Tăng cường:  ÔN CÁC BẢNG NHÂN 2, 3, 4, 5 
I, Mục tiêu:
- Yêu cầu thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Ôn luyện
- Phương tiện:  Các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'






1'

10'

7'

12'








3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng nhân.
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Chia nhóm giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.
HĐ 3: Tổ chức cho hs chơi trò chơi "Đoán đúng, đoán nhanh"







C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Từng cặp hs kiểm tra chéo nhau về các bảng nhân.
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: 
- Lớp chia thành hai đội, các đội thi đua đưa ra các phép tnhs nhân trong các bảng nhân, chia đã học. Nhóm còn lại nêu nhanh kết quả của phép nhân đã được nêu. VD: 
- Đội 1: Nêu 2 nhân 6  bằng 
- Đội 2: Nêu 2 nhân 6  bằng 12.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.





	Ngày soạn: 27/02/2016                
Ngày giảng: 02/3/216             
	        Thứ  tư ngày 02 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §24. Từ  ngữ  về SÔNG BIỂN.
   ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO ?
I. Mục tiêu:  
	- Nắm được một số từ ngữ về sông biển (BT 1, BT 2)
	- Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ? ( BT 3, BT 4).
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'






1'






9'









9'









9'




5'
	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em hãy nêu một số từ ngữ về biển mà em biết?
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Gọi học sinh  đọc bài tập 1  
- Y/c lớp chia ra thành các nhóm nhỏ.
- Gọi 4 em đại diện trình bày bài của nhóm mình lên bảng. 
- Yêu cầu lớp nhận xét bài của bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.



Baứi 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề baứi.
- Y/c HS làm bảng con theo cặp.
- Gọi HS nhận xét và chữa bài. 
- Nhận xét học sinh. 
Bài 3: Nêu y/c hs làm bài vào VBTTV.
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 
- Hãy đọc đoạn văn trong bài ?
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
Kết luận : Trong câu văn trên thì phần được in đậm “vì có nước xoáy” là lí do cho việc “Không được bơi ở đoạn sông này “khi đặt câu hỏi cho lí do của một sự việc nào đó ta dùng cụm từ “ Vì sao ?” để đặt câu hỏi. Câu hỏi của bài tập này là : “ Vì sao chúng ta không được bơi ở đoạn sông này ?”
Bài 4: - Bài tập y/c chúng ta làm gì ? 
- Yêu cầu trao đổi theo cặp .
- Lớp chia thành các cặp thảo luận.
- Đại diện một số em lên trình bày:
 - Gọi HS nhận xét và chữa bài .








C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  ở đâu?



- Lắng nghe giới thiệu bài .

- Đọc yêu cầu 
- Các nhóm thảo luận tìm từ ghi vào bảng nhóm.
- 4 em đại diện 4 nhóm lên bảng gắn : 
- tàu biển, cá biển, tôm biển, chim biển  bão biển, sóng biển, lốc biển, mặt biển, rong biển bờ biển, biển cả, biển khơi, biển xanh, biển rộng,..
 - Tìm từ theo nghĩa tương ứng cho trước .
- Lớp chia thành các cặp thảo luận.
- Đại diện một số em lên trình bày:
- sông, suối, hồ .
- Lớp lắng nghe và nhận xét .
- Đặt câu hỏi cho phần in đậm :
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
 “ Vì sao chúng ta không được bơi ở đoạn sông này ?”




- Dựa vào bài tập đọc “ Sơn Tinh Thuỷ Tinh” để trả lời câu hỏi.
a. Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
- Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì chàng mang lễ vật đến trước. 
b/ Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?
- Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì chằng không lấy được Mị Nương .
c/ Vì sao nước ta có nạn lụt lội ?
- Vì hàng năm Thuỷ Tinh dâng nước để đánh Sơn Tinh 



Tiết 4: Toán:                  §123. LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai đấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5) .
- Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: Hình vuoõng, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’




1'

12’










7'



7'




5’

	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 

2. Kiểm tra: Y/c lên bảng chia h×nh thµnh . Nhận xét  đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  Hôm nay các em sẽ củng cố các kiến thức trong các bảng chia 2 , 3, 4, 5 đã học.
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
- Viết lên bảng : 3 x 4 : 2 
- 3 nhân 4 chia 2 có mấy phép tính ?
- Khi thực hiện dạng bài này ta cũng thực hiện như tính giá trị biểu thức có 2 phép tính cộng và trừ .
- Yêu cầu suy nghĩ để nêu cách tính giá trị biểu thức có hai phép tính nhân và chia. 
- Gọi HS lên bảng tính giá trị biểu thức  
- Yêu cầu lớp làm vào vở 
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Baứi 3: - Yêu cầu HS nêu đề bài 
- Gọi 2 em lên làm bài trên bảng 
- Yêu cầu lớp làm vào vở 
- Y/c lớp nhận xét bài các bạn trên bảng .
- Y/c giải thích cách tìm x của hai bài trên 
- Nhận xét và ghi điểm học sinh 
Bài 4 : - Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài 
- Có tất cả bao nhiêu chuồng ?
- Mỗi chuồng có mấy con  thỏ ? 
- Muốn biết tất cả có bao nhiêu con thỏ  ta làm phép tính gì ?
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện  
- Yêu cầu lớp nhận xét bài trên bảng 
C. Kết luận:
- Nêu cách tính một phần  năm của một số
- Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.

- Vài học sinh nhắc lại đầu bài


- Tính theo mẫu  
- Quan sát và nêu .
- Có 2 phép tính là phép nhân và phép chia 
- Tính từ trái sang phải .
- Tương tự ta cũng tính từ trái sang phải 
- 1 em lên bảng tính, lớp làm vở.
3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6
- Nhận xét bạn 
- Một em đọc đề bài 
- 2 em lên bảng , mỗi em làm một phép tính 
- Lớp thực hiện tính vào vở 
- Lớp  nhận xét  bài bạn 
 

- HS đọc nội dung BT
- Có 4 chuồng.
- Mỗi chuồng có 5 con 
- Làm phép tính nhân :  5 x 4   
- 1em lên bảng, lớp làm vào vở 
Bài giải
Số con thỏ 4 chuồng có là :
5 x 4  = 20 ( con )
         §/S : 20 con 






Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (T2), nghe viết:  SƠN TINH, THỦY TINH
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Sơn Tinh, Thủy Tinh" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): BÉ NHÌN BIỂN
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'



9'



7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: khựng, nhúc nhích, lừng lững, quặp, huơ.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Nối từng việc làm ở cột A với điều mà người làm việc đó vi phạm nội quy Đảo Khỉ ở cột B.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.








Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết 1) : ÔN TẬP BẢNG CHIA 5. MỘT PHẦN NĂM
I, Mục tiêu:
	- Biết thực hiện các phép tính trong bảng nhân 5, chia 5 và biết được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; nối phép tính với kết quả thích hợp.
	- Giải được bài toán có lời văn trong bảng chia 5.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'










1'

6'








6

6'

6'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Tính nhẩm:
20 : 5 =         35 : 5 =         25 : 5=
10   : 5 =       30 : 5 =         15 : 5 =
...
- Bài tập 1, em vừa vận dụng vào bảng chia nào để thực hiện.
- Nhận xét.
Bµi 2, Số ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.
Bµi 3, Khoanh vào 1/5 số con cá.
Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.




 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài

- Nhận xét. Chữa bài 


- Cả lớp làm VBT
- Chữa bài.
 

Bài giải
Mỗi đoạn có số dm là:
45 : 5 = 9 (dm)
                         Đáp số: 9 dm


 
	Ngày soạn: 27/02/2016                
Ngày giảng: 03/3216             
	            Thứ  năm ngày 05 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Toán:                   §124.  GIỜ, PHÚT 
   I. Mục tiêu: 
- BiÕt 1 giê cã 60 phót.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6
- Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút.
- Biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian.
   II. Phương pháp- Phương tiện: 
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







2’


12'


















6’





6’





6’



5’



	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
20 : 4 =     28: 4 =    36: 4 =


- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: ... Có bạn nào biết xem đồng hồ rồi ?
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi: 
- Hướng dẫn xem đồng hồ  .
- Viết lên bảng : 1 giờ = 60 phút 
- Một giờ có bao nhiêu phút  ?
- GV chỉ trên đồng hồ : Khi kim phút quay được một vòng là được 60 phút.
- Quay đến vị trí 8 giờ và hỏi: 
- Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Tiếp tục đến vị trí 8 giờ 15 phút và hỏi 
- Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Hãy nêu vị trí kim phút chỉ 8 giờ 15’ ?
- Yêu cầu HS nhận xét vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút ?
- Y/c HS quay kim đồng hồ.
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Đồng hồ thứ nhất đang chỉ mấy giờ 
-Vì sao em biết?
- 7 giờ 15 phút tối còn gọi là mấy giờ 
Bài 2 : Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh 
Bài 3 : Tính ( theo mẫu )
             1 giờ + 2 giờ = 3 giờ
             5 giờ - 2 giờ = 3 giờ
- yêu cầu học sinh làm bài cá nhân
C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- Học bảng chia 2, 3, 4. 5
- HS nhận xét.




 


- Quan sát phát biểu. nhận xét bạn.











- Trao đổi theo cặp, trình bày trước lớp
- Nhận xét.




- Trao đổi theo cặp, trình bày trước lớp
- Nhận xét




- 1 hs lên bảng giải. Lớp làm vào vở, chữa bài.




Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):  §50. BÉ NHÌN BIỂN
I. Mục tiêu: 
      	- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 3 khổ thơ đầu, mỗi câu thơ 4 chữ  của bài  “Bé nhìn biển” Sách TV2 T 2 trang 66. 
- Làm được bài tập 2 a/b hoặc BT 3a/b.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




2’



10’



























12’



6'





2’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết trú mưa, truyền tin .
-  HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Tranh vÏ minh ho¹ bµi T§ g×? Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Bé nhìn biển”
2. Kết nối: 
- Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu bài thơ  .
- Lần đầu tiên ra biến bé thấy biển  như thế nào  ?
- Hướng dẫn cách trình bày  :
- Bài thơ có mấy khổ thơ ? Mỗi khổ có mấy câu”
- Mỗi câu thơ có mấy chữ ?
- Các chữ đầu câu thơ viết như thế nào ?
- Giữa các khổ thơ viết ra sao ? 
- Ta nên bắt đầu viết mối dòng thơ từ ô nào trong vở cho đẹp ?
- Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm những từ có âm  và vần khó viết?  
- Yc lớp viết bảng con các từ khó 
- Viết chính t¶: Đọc cho học sinh viết bài.
- Soát lỗi chấm bài: GV đọc,học sinh soát 
- Thu bài và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên 
- Nhận xét học sinh.



C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	

- HS viết bảng con.




- Một em đọc lại bài .
- Bé thấy biển to bằng trời và rất giống trẻ con.  
- Bài thơ có 3 khổ. Mỗi khổ có 4 câu thơ.

- Mỗi câu thơ có 4 chữ. 
- Viết hoa .
- Để cách một dòng .
- Bắt đầu viết từ ô thứ 3 để bài thơ vào giữa trang giấy  .

- nghỉ hè , biển , chỉ có, bãi giằng , bể , thở , khiêng  .. .
- Thực hành viết vào bảng con.
- HS nghe-viÕt vào vở .
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 


- Điền vào chỗ trống s hay x…
- Một học sinh  lên bảng làm bài.              
đáp án : ch : cá chép , cá chuối , cá chim , cá chạch , cá chày , cá chình , cá chọi , cá chuồn.
tr : cá trê, cá tra, cá trắm , cá trích , cá trôi   


          
Tiết 3: Tập làm văn: §24, ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. QST - TRẢ LỜI CÂU HỎI
  I. Mục tiêu: 
         - Biết đáp lời đồng ý trong tình huống giao tiếp thông thường.( BT1, BT2) 
         - Quan sát tranh về cảnh biển, trả lời đúng được các câu hỏi về cảnh trong tranh.
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’


2’


13'









12'


















5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Đọc nội quy đã làm.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
- Treo bảng phụ gọi HS đọc. 
- Khi đén nhà Hà, mọi người nói gì với bố Hà?
- Lúc đó bố Hà trả lời như  thế nào?

- Đó là lời đồng ý hay không đồng ý?
- §ể đáp lại lời khẳng định của bố Hà, Mai đã nói thế nào?
- Khi được người khác cho phép hoặc đồng ý, chúng ta thường đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành.
Bài 2: Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau:





















C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .


- Quan sát tranh và đọc lại.  
- Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Hµ.
- Cháu vào nhà đi, Hµ đang học bài.
- Đó là lời đồng ý.
- Cháu cảm  ơn bác/ Cháu xin phép bác ạ .



- Đối thoại theo cặp đôi.
 Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé?
+ Ừ.
- Cảm ơn cậu ! tớ sẽ trả ngay thôi.
- Quan sát tranh  và nêu.
- Bức tranh vẽ cảnh biển.
- Nối tiếp nhau trả lời.  
- Sóng biển cuồn cuộn/ Sóng biển nhấp nhô/ Sóng biển dập dờn/ Sóng biển tung mù , Sóng biển dựng cao như núi ,.. 
- Trên mặt biển có tàu đánh cá / Có những con thuyền đang đánh cá ngoài khơi/ Những chiếc thuyền đang dập giờn trên sóng ...
- Trên bầu trời tưng đàn hai âu đang bay lượn/ Mặt trời đỏ lùng đang từ từ nhô lên ... 



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV:  ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. QST - TRẢ LỜI CÂU HỎI
I. Mục tiêu: 
         - Biết đáp lời đồng ý trong tình huống giao tiếp thông thường.( BT1, BT2) 
         - Quan sát tranh về cảnh biển, trả lời đúng được các câu hỏi về cảnh trong tranh.
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ.
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’


1’


12'


14'





5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Đọc bài đã làm ở nhà.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài.
- Trao đổi theo cặp.
- Gọi vài hs trình bày trước lớp.
- HD, nhận xét.
Baøi 2: QST viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về biển theo câu hỏi gợi ý:
+ Biển rộng như thế nào ?
+ Sóng biển màu gì? Tiếng sóng nghe thế nào ?
+ Trên mặt biển có những gì ? 
+ Bầu trời trên biển có gì đẹp ?
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .


- Đối thoại theo cặp đôi.
 Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé?
+ Ừ.
- Cảm ơn cậu ! tớ sẽ trả ngay thôi.
- Quan saùt tranh TLCH.
- Nối tiếp nhau trả lời.  
- Viết bài vào vở.




	Ngày soạn: 27/02/2016               
Ngày giảng: 04/3/2016              
	                 Thứ  sáu ngày 04 tháng 3 năm 2016


Tiết 1:  Toán:   §125. thực hành xem đồng hồ
 I. Mục tiêu
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6
- Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút.
- Nhận biết các khoảng thêi gian 15 phút. 30 phút.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Mô hình đòng hồ có thể quay được kim chỉ giờ chỉ phút theo ý muốn .
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'






1'
12'
















6'




6'




5'




4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Một giờ bằng … phút ?
- Gọi học sinh  lên bảng . 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- Hướng dẫn xem đồng hồ  .
- GV chỉ trên đồng hồ : Khi kim phút quay được một vòng là được 60 phút.
- Quay đến vị trí 8 giờ và hỏi: 
- Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Tiếp tục đến vị trí 8 giờ 15 phút và hỏi : 
- Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Hãy nêu vị trí kim phút chỉ 8 giờ 15’ ?
- Yêu cầu HS nhận xét vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút ?
- Y/c HS quay kim đồng hồ.
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Đồng hồ thứ nhất đang chỉ mấy giờ ? 
- Vì sao em biết?
- 8 giờ 15 phút tối còn gọi là mấy giờ ?
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân



C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


- 1 giờ bằng 60 phút .





- Lớp quan sát.



- Đồng hồ chỉ 8 giờ.

- Đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút .



- Khi kim phút chỉ vào số 3 .

- Khi kim phút chỉ vào số 6.
- Thực hành quay kim đồng hồ đến vị trí 10 giờ 15, 10 giờ 30 .


- Một em nêu bài tập 1 
- 8 giờ 15 phút. Vì kim giờ đang chỉ qua số 8 và kim phút đang chỉ vào số 3.
- Còn gọi là 20 giờ 15 phút .
1.  Bạn Mai tưới rau lúc 5giờ 30 phút 
2. Lúc 7giê tối tức 19 giờ chiều.
3.Lúc 16 giê 30 phút tức 4 giờ 30 chiều.


- Một em nêu bài tập3.
- Thao tác chỉnh lại đồng hồ theo thời gian đã biết. 
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Thực hành xem đồng hồ.



Tiết 2: Toán:                            §50. ÔN Bảng chia 5
  I. Mục tiêu: 
   	- Biết cách thực hiện phép chia 5. Nhớ được bảng chia 5.
    	- Biết giải bài toán có một phép chia thuộc bảng chia 5. 
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Các tấm bìa mỗi tấm có 5 chấm tròn.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’


15’








13’







3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định 
2. Kieồm tra: Đọc bảng nhân 5
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Hôm nay chúng ta củng cố lại “Bảng chia 5”
2. Kết nối:    
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh gi¸.
Bài 2 : Điền số thích ...


Yêu cầu HS nêu đề bài .
Bài 3 : 
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải
- Gọi một em lên bảng làm bài. Yêu cầu lớp làm BT vào vở.



 C. Kết luận: 
-  Đọc đồng thanh bảng chia 5.
	
- HS đọc.
 




- Tự học thuộc lòng bảng chia 5 
 
- Nhẩm tính
- Nối tiếp nêu KQ.

-1 em làm vào bảng phụ, lớp làm vào vở.
	sbc
	10
	15
	20
	25
	30

	sc
	 5
	 5
	 5
	 5
	 5

	thương
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6



- HS nêu đề bài .
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Số lọ hoa laø :
20 : 5 = 3  (lọ)
                     Đ¸p sè : 3 lọ hoa
- Đọc đồng thanh bảng chia 5.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 25
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 25.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 26: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM










	TUẦN 26
	Ngày soạn: 05/3/2016                
Ngày giảng: 07/3/2016             
	        Thứ  hai ngày 07 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §70,   TÔM CÀNG VÀ CÁ CON (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
- Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu và cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài.  -  Hiểu ND: Cá con và Tôm càng đều có tài riêng. Tôm cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm. Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít.
- KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, ra quyết định, thể hiện sự tự tin.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’

12'



12'









5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc “Bé nhìn biển”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối:
a, HD luyện đọc:
- Đọc mẫu bài văn.
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 
c, HD đoïc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 4 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc thuộc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.



- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: naéc noûm, quẹo, uốn đuôi, ngách đá , áo giáp…
- Chia làm 4 đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm. HS khác lắng nghe và nxét bạn đọc.

- Hs đọc theo đoạn trước lớp, 
- Luyện đọc câu văn dài: ...
- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.

- Đọc bài, lớp nghe, nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:          §71,  TÔM CÀNG VÀ CÁ CON (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu và cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài.  -  Hiểu ND: Cá con và Tôm càng đều có tài riêng. Tôm cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm. Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít.
- KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, ra quyết định, thể hiện sự tự tin.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’






























15’







5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Gọi hs đọc lại toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.

- Tôm Càng đang làm gì ở dưới đáy sông ?
- Khi ®ã T«m Cµng đã gặp một con vật có hình dáng như thế nào? 

- Cá Con làm quen với Tôm Càng ra sao?
- Đuôi của Cá Con có ích lợi gì ?
- Tìm những từ ngữ cho thấy tài riêng của Cá Con?
- Tôm Càng có thái độ như thế nào đối với Cá Con?
- Khi Cá Con đang bơi thì có chuyện gì xảy ra?
- Hãy  kể lại việc tôm Càng cứu Cá Con?
- Yêu cầu lớp thảo luận theo câu hỏi.
- Tôm Càng có điểm gì đáng khen?
* GV kết luận: Tôm Càng rất thông minh nhanh nhẹn. Nó dũng cảm cứu bạn và luôn quan tâm lo lắng cho bạn.
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp lắng nghe bạn đọc.

1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 2 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.


-

 Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.

- Đọc đoạn 4 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.



- HS phát biểu ý kiến.






- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại điện các nhóm thi đọc bài.
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.


- 1 em đọc lại toàn bài.

- HS phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Toán:                   §126.  .   Luyện tập
I. Mục tiêu:                 
-  Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6.
-  Biết thời điểm, khoảng thời gian.
-  Nhận biết việc sử dụng thời gian trong đời sống hằng ngày.                  
II. Phương pháp - Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
          - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1'



8’






7'












6'




3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Thực hành quay kim đồng hồ theo y/c: 5 giờ 30 phút ; 7 giờ 15 phút.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- GV HD HS làm bài xem tranh vẽ, hiểu các hoạt động và thời điểm diễn ra các hoạt động đó.
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời.
- GVnhận xét bài làm của học sinh
Bài 2: Gọi một em  nêu bài tập 2a 
- Hà đến trường lúc mấy giờ ?
- Mời 1 em quay kim đồng hồ đến 7 giờ và GV gắn đồng hồ này lên bảng.
- Toàn đến trường lúc mấy giờ ?
- Y/c HS quay kim đồng hồ: 7 giờ 15 phút  
- Yc QS từng mặt đồng hồ: 
- Ai đến trường sớm hơn  ?
- Vậy bạn Hà đến sớm hơn bạn Toàn bao nhiêu phút ?  
Bài 3: Y/c HS nêu yêu cầu đề bài. 
- GV HD HS làm bài.
- Em điền giờ hay phút vào câu a ? Vì sao?
- Mời lần lượt một số em  lên trả lời.
C. Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS thực hành






- Trả lời từng câu hỏi của bài toán.

- HS tổng hợp toàn bài phát biểu dưới dạng một đoạn tường thuật lại hoạt động ngoại khoá...

- Hà đến trường lúc 7 giờ .
- HS lên quay kim đồng hồ đến7 giơ.ø 
- Toàn  đến trường lúc7giờ 15 phút.
- HS quay kim đồng hồ đến 7 giờ 15 phút.
- Bạn Hà đến trường sớm hơn.
- Bạn Hà ®Õn sớm hơn bạn Toàn 15’

- Một em đọc đề.
- Suy nghĩ làm bài cá nhân.
- Điền giê.  
- Một số em lên trả lời trước lớp.
- Nhận xét.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài



Ngày soạn: 05/3/2016                                      Thứ ba ngày 08 tháng 3 năm 2016
Ngày giảng:08/3/2016                                  .
     Tiết 1       Toán:                    §122.  TÌM SỐ BỊ CHIA
   I. Mục tiêu: 
- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. Biết tìm X trong các bài tập dạng  x : a = b (với a , b là các số bé và phép tính để tìm x là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học). Biết giải bài toán có một phép nhân.
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Thực hành.
- Phương tiện: VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’




1'



12'

















6'



6'


5'




5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  
- Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8……………
- Em làm bài kiểm tra trong 35………….
- HD NX                              
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi:  
- Có 6 h.vuông xếp thành hai hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông ?
- Hãy nêu phép tính giúp em tìm được số hình vuông  trong mỗi hàng 
- Nêu tên gọi các thành phần và k. quả?
- Hướng dẫn tìm số bị chia chưa biết.       
- Y/c HS đọc x  :  2  =  5   
- x  là SBC chưa biết trong phép chia 
- Muốn tìm số bị chia  x trong phép tính chia  này ta làm như thế nào? 
- Vậy x bằng mấy?
- Ta đã tìm được x = 10  để 10 :  2 = 5
- Muốn tìm số bị chia  trong phép chia  ta làm như thế nào ?  
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 : Đề bài yêu cầu ta làm gì?
- x là gì trong phép tính trên ?
- Y/c hoạt động nhóm.
Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX.
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS ®äc giờ, phút.








- Mỗi hàng có 3 hình vuông . 

- Phép chia 6 : 2 = 3  
- Là số bị chia.


   x = 10  

- Ta lấy thương nhân với số chia. 


- Một em đọc đề bài 1.
- Thực hiện vào vở.

- Đề bài yêu cầu tìm x .
- x là số bị chia chưa biết.
- Làm BT trên bảng phụ.  
- HS đọc BT.
Bài giải
Số chiếc kẹo có tất cả là :
5 x 3  = 15 ( chiếc )
                         Đáp sè : 15 chieác 



 Tiết 2:            Tập đọc:   §72.   SÔNG HƯƠNG
    I. Mục tiêu:   
  - Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ, bước đầu biết đọc trôi chảy bài.
       - Hiểu ND:  Vẻ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi sắc màu của dòng sông Hương.
    II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’


12'
















10'












8'





4'


	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc bài “Tôm Càng và Cá Con”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em bieát tranh gì ?
2. KÕt nèi: 
2.1,  Luyện đọc
- Đọc mẫu lần 1: 
+ Luyện đọc từng câu.

- Yc HS nêu các từ khó phát âm.
- Trong bài có những từ nào có thanh hỏi và thanh ngã và từ có âm đầu s/x; ch/ tr  mà em thấy khó phát âm?
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
+ Luyện đọc đoạn : Yêu cầu tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp.

- Tổ chức cho HS luyện đọc bài theo từng nhóm nhỏ. 
- Mỗi nhóm có 4 em.
- T/c thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân 
- Nhận xét.
2.2, HD tìm hiểu bài: 
- Đọc mẫu lần 2:
- Cho hs đọc thầm trả lời câu hỏi.
+ Câu 1: ...
Trả lời: xanh thẳm, xanh biếc, xanh non.
+ Câu 2: ...
Trả lời: ... từ màu xanh sang hồng.
+ Câu 3: ...
Trả lời: Vì đây là cảnh có của tự nhiên rất đẹp.
- Nội dung của bài nói về cái gì ?

2.3, Luyện đọc lại bài:
- HD đọc diễn cảm
- Cho hs luyện đọc trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi đọc trước lớp.
- nhận xét, chốt nội dung của từng đoạn.
C, Kết luận: 
- Qua bài học em biết được gì về SH?
- Nhận xét, dặn dò.
	

- 2HS lên đọc bài và trả lời CH.  




- Đọc tên đầu bài : “ Sông Hương”.

- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
- HS đọc nối tiếp từng câu.
- Luyện đọc từ khó: xanh thaúm, sắc độ, trên, đỏ rực, trăng sáng, ...



- HS ®äc đoạn trước lớp.
- Đọc câu: "Sông Hương là ... vẻ êm đềm".

- Luyện đọc trong nhóm.
- Các cặp hs thi đọc trước lớp.
- Đọc đồng thanh.


- Lắng nghe, đọc lại.
- Đọc thầm trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung.







- Cảnh đẹp của sông Hương vào mùa hè và khi đêm xuống.





- Cảnh đẹp của sông Hương vào mùa hè và khi đêm xuống.



Tiết 2        Chính tả (tập chép): §51.  VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI?
I. Mục tiêu: 
- Chép chính xác bài CT, trình bài đúng đoạn v¨n xu«i.
         - Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






1’

10’






















12'



7'







3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: sâu bọ, xâu kim
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Câu chuyện này nói về ai ?
- Việt hỏi anh điều gì?
- Lân trả lời em ntn ?

- Câu trả lời ấy có gì buồn cười ?

2.2,  Hướng dẫn cách trình bày:
- Đoạn viÕt có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Lời viết của hai anh em được viết sau những dấu câu nào ?
- Bài còn có những dấu câu nào?
2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 3 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Trong 5 phút đội nào tìm được nhiều từ đúng hơn là đội thắng cuộc 
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày 
	


- HS vieát bảng con.





- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.
- ... nói về Việt và Lân.
- ... vì sao cá không biết nói.
- ... vì cá ngậm đầy nước nên không nói được.
- Lân nói Việt hỏi ngớ ngẩn, nếu miệng em ngậm đầy nước em có nói được không?
- §o¹n vieát coù 5  caâu.
- Viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu câu.
- Những chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- Lời viết của hai anh em được viết sau dấu gạch đầu dòng.
- HS nêu: 


- Lớp thực hành viết từ khó.


-  Nh×n b¶ng viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.
- Điền vào chỗ trống: r/d...
Lời ve kim da diết
Xe sợi chỉ âm thanh
Khâu những đường rạo rực,
Vào nền mây trong xanh
- Các nhóm thảo luận sau 5 phút 



- Phát biểu.



 Buổi chiều
Tiết 4          Tập viết:   §26. Chữ hoa  X 
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  X (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Xuôi (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),Xuơi chèo mát lái (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




2’


10’



















15'











5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa X và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ X có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ X/ S 
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ 
- HD viết bảng con 
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu ""Xuôi chèo mát lái "” nghĩa là  gì?
 Quan sát, nhận xét, HD viÕt.
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Yêu cầu hs viết chữ vào vở tập viết

- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  




-  NX đánh giá.
C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Chữ  X 




- Học sinh quan sát.
- Chữ X gồm 1 nét là nét móc hai đầu và nét móc ngược phải.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Xuôi chèo mát lái 
- Là công việc trång c©y mà tất cả mọi người cần tham gia để bảo vệ môi trường.


- Viết bảng :Xuôi

- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ X hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ X hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Xuôi  cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Xuôi  cỡ vừa.
  2 dòng câu Xuôi chèo mát lái 
- Từ 5-7 em nộp vở.

-Tập viết phần còn lại.



   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,         TÔM CÀNG VÀ CÁ CON
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

5'


5'


6'




5'
3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: trân trân, nắc nỏm, uốn đuôi, ngoắt.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: Điền vào chỗ trống:
- TN chỉ 2 tác dụng của đuôi cá con: Đuôi cá vừa là mái chèo vừa là bánh lái..
- Tác dụng của vẩy Cá Con là áo giáp bảo vệ .
HĐ 5: ... kq là ý : a, c, e
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: Tăng cường:  ÔN CÁC BẢNG CHIA 2, 3, 4, 5 
I, Mục tiêu:
	- Yêu cầu thuộc các bảng chia 2, 3, 4, 5.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Ôn luyện
- Phương tiện:  Các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'






1'

10'

7'

12'







3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng nhân.
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Chia nhóm giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.
HĐ 3: Tổ chức cho hs chơi trò chơi "Đoán đúng, đoán nhanh"






C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Từng cặp hs kiểm tra chéo nhau về các bảng chia.
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: 
- Lớp chia thành hai đội, các đội thi đua đưa ra các phép tnhs nhân trong các bảng chia, chia đã học. Nhóm còn lại nêu nhanh kết quả của phép chia đã được nêu. VD: 
- Đội 1: Nêu 6 chia 2  bằng 
- Đội 2: Nêu 12 chia 2  bằng 6 .

- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.



	Ngày soạn: 05/3/2016                
Ngày giảng: 09/3/216             
	        Thứ  tư ngày 09 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §24. Từ  ngữ  về SÔNG BIỂN. DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:  
	- Nhận biết được một số loài cá nước mặn, c¸ nước ngọt (BT1) ; Kể tên được một số con vật sống dưới nước (BT2). 
   	 -  Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy (BT3)	
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận. thực hành.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'






1'




9'








9'







9'







5'
	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX

B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em hãy nêu một số từ ngữ về biển mà em biết?
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  Treo tranh minh hoạ
- Gọi HS đọc tên các loại cá trong tranh.
- Các em hãy quan sát và dùng thẻ từ để gắn tên cho từng loại cá. Yêu cầu lớp suy nghĩ và làm bài cá nhân .
- Yêu cầu lớp nhận xét bài bạn .
- Cho HS đọc bài theo từng nội dung: 
Cá nước mặn, cá nước ngọt
- GV nhận xét tuyên dương.
Baứi 2: Treo tranh minh hoạ
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Một học sinh đọc tên con vật trong tranh
- Chia lớp thành 2 nhóm thi tiếp sức. Một HS viết nhanh tên một con vật sống dưới nước rồi chuyển phấn cho bạn viết.
- Tổng kết  tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Nhận xét- tuyên dương
Baứi 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Treo bảng phụ và đọc đoạn văn.
- Gọi HS đọc câu 1 và 4.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài. 
- Gọi HS đọc lại bài làm. 
- Nhận xét- tuyên dương
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  như thế nào?
- Đêm qua cây đổ vì sao?
- Đêm qua cây đổ vì gió to.


- Lắng nghe giới thiệu bài .

- Đọc yêu cầu 
- HS thi nêu miệng.
- Quan sát tranh minh hoạ 
- 2 học sinh đọc. 
- HS đọc cá nhân, nhóm.



- HS quan sát tranh.
- HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm.
- Tôm, sứa, ba ba...
- Một em đọc bài. 
- 2 HS đọc lại đoạn văn
- 2 HS đọc câu 1 và câu 4


- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vở
- HS nêu lại nội dung vừa học 
- Về nhà hoc bài và làm các BT.




Tiết 4: Toán:                  §128. LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
-  Biết cách tìm số bị chia .
-  Nhận biết số bị chia, số chia , thương .
-  Biết giải bài toán có một phép nhân .
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: Hình vuoõng, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1'

2’

6'


6'




7'



7'






5’

	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
Tìm x      x : 4 = 2;       x : 3 = 6
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  Hôm nay các em sẽ củng cố các kiến thức trong các bảng chia 2 , 3, 4, 5 đã học.
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Tổ chức HS thi lµm BT nhanh.
- GV HD nhận xét đánh giá.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Y/clôùp làm bài vµo PHT.
- Y/c nhận xét bài, kết luận đúng, sai.

Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Yêu cầu NX.

Bài 4: 
 Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.



C. Kết luận:
- Muốn tìm số bị chia ta làm như thế nào
	Hoạt động của HS


- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.

- Vài học sinh nhắc lại đầu bài


- Tìm y.
-  HS lên bảng
y : 2 = 3             y : 3 = 5 
     y = 3 x 2            y = 5 x 3
     y = 6                  y = 15          …
- Tìm x.
x - 2 = 4             x - 4 = 5 
     x = 4 + 2            x = 5 + 4
     x = 6                  x = 9       
- Một em đọc đề bài 
- Viết số thích hợp vào ô trống
	SB chia
	10
	10
	18
	9

	Số chia
	2
	2
	2
	3

	Thương
	5
	5
	9
	3


- Lớp  nhận xét  bài bạn 
- Một em đọc đề bài .
- 2 em lên bảng giải BT.
Bài giải
Số lít dầu có tất cả là :
3 x 6  = 18 ( l )
                        Đáp số : 18 lít daàu.

- Thương nhân số chia.                



Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (T2), nghe viết:  TÔM CÀNG VÀ CÁ CON
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Tôm Càng và Cá Con" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): SÔNG HƯƠNG
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'



9'



7'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: tranh, riêng, phượng vĩ
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Gạch những từ chỉ màu xanh khác nhau trong bài Sông Hương
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.








Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết1): LUYỆN TẬP BẢNG CHIA, TÌM THỪA SỐ
I, Mục tiêu:
	- Biết thực hiện các phép tính trong bảng nhân 5, chia 5 và biết được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; nối phép tính với kết quả thích hợp.
	- Giải được bài toán có lời văn trong bảng chia 5.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'

6'






6





6'






6'



5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Tính nhẩm:
20 : 5 =         35 : 5 =         25 : 5=
10 : 2 =         30 : 3 =         16 : 4 =
...
- Bài tập 1, em vừa vận dụng vào bảng chia nào để thực hiện.
- Nhận xét.
Bµi 2, Viết số thích hợp vào ố ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.
	SBC
	12
	
	
	
	
	

	SC
	4
	4
	5
	6
	5
	8

	Thương
	3
	2
	4
	3
	2
	4



Bài 3: Tìm x.
X : 3 = 4                x : 4 = 3      


- HD hs nhận xét hai phép tính trên,

 
Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.



 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.
- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài



- Làm vào VBTT.

	SBC
	12
	8
	20
	18
	10
	32

	SC
	4
	4
	5
	6
	5
	8

	Thương
	3
	2
	4
	3
	2
	4


- Nhận xét. Chữa bài 

X : 3 = 4                x : 4 = 3      
      X = 4 x 3                 x = 3 x 4
       X = 12                    x = 12
- Làm bảng con.
- Cả lớp làm VBT.
- Chữa bài.
Bài giải
Me có số quả cam là:
3 x 5 = 15 (quả
                         Đáp số: 15 quả cam


 
	Ngày soạn: 05/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 10/ 3/ 216             
	            Thứ  năm ngày 10 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Toán:       §129, CHU VI HÌNH TAM GIÁ, CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
   I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác .
- Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó.
   II. Phương pháp- Phương tiện: 
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







2’
12'


















6’





6’




6’


5’


	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
20 : 4 =     28: 4 =    36: 4 =


- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: - Giới thiệu bài.
2. Kết nối: 
- Giới thiệu về cạnh và chu vi  h. tam giác  
- Hãy đọc tên các đoạn thẳng có trong hình? Vậy hình tam giác ABC có mấy cạnh ?  
- Hãy tính  tổng độ dài các cạnh ®ã ?
 - Vậy tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là bao nhiêu ? 
- Vậy chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu ?
* Giới thiệu về cạnh và chu vi h. tứ giác  
- Hướng dẫn tương tự.
 - Khác: hình tứ giác có 4 cạnh ta tính chu vi  tứ giác là tính tổng độ dài 4 cạnh
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Tính chu vi HTG, độ dài các cạnh.



 
Bài 2 : Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh 
Bài 3 : - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.
- Gọi vài hs trình bày trước lớp, nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận:   
- Bài học giúp em biết thêm kiến thức gì ?
- Nhận xét giờ học, dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- Học bảng chia 2, 3, 4. 5
- HS nhận xét.



- Hình tam giác, h.vuông, h. tứ giác.
- HS nhận xét.
- Lớp quan sát hình.

- Đoạn thẳng AB, BC, CA.
- Tam giác ABC có 3 cạnh.
   3 cm + 5 cm + 4 cm =12 cm
- Tổng độ dài các các cạnh là 12 cm

- Chu vi hình tam giác ABC là 12 cm .

- Trao đổi theo cặp, trình bày trước lớp
- Nhận xét.






- Trao đổi theo cặp, trình bày trước lớp
Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
7 + 10 + 13 = 30 (cm)
                          Đáp số: 30 cm
- Nhận xét
Bài giải
Chu vi hình tứ giác là:
3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)
                          Đáp số: 18 dm



- 1 hs lên bảng giải. Lớp làm vào vở, chữa bài.



- Phát biểu.



Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):  §52. SÔNG HƯƠNG
 I. Mục tiêu: 
- Nghe viết đúng đoạn tư: Mỗi mùa hè ... dát vàng trong bài Sông Hương.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt r/d/g; ưc/ ưt.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	5’



2’

10’









13’




6'




2’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Viết từ chứa tiếng có vần ưc/ ưt. HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Tranh vẽ minh hoạ bài TĐ gì? Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Sông Hương”
2. Kết nối: 
- Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu.
- Đoạn trích viết về cảnh đẹp nào?
- Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp của sông Hương vào thời điểm nào?
- Hướng dẫn cách trình bày 
- Đoạn viết có mấy câu ? 
- Các chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao   ? 
- Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm những từ có âm  và vần khó viết?  
- Yc lớp viết bảng con các từ khó vừa nêu.
3. Thực hành:
- Viết chính tả: Đọc cho học sinh viết bài.
- Soát lỗi  : GV đọc,học sinh soát 
- Thu bài   và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài.
- Nhận xét.


C. Kết luận: 
 NX đánh gia tiết học.
	

- HS viết bảng con.



- Tranh vẽ ...




- Lắng nghe, đọc lại.
- Sông Hương.
- Cảnh đẹp của sông Hương vào mùa hè và khi đêm xuống.

- Đoạn văn có 3 câu 
- Mỗi, Những. Hương Giang.


- Hương Giang, dải lụa, lung linh.
- Thực hành viết vào bảng con.


- HS nghe - viÕt vào vở .
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 




- Điền vào chỗ chấm r/d/g; ửc/ ửt.
- HS làm BT cá nhân. 
a) giải thưởng, rải rác, dải núi.
  Rành mạch, để dành, tranh giành.
b) sức khoẻ, sứt me,û cắt đứt, đạo đức, nức nở, nứt nẻ.

- Luyện viết nhiều lần.


          
Tiết 3: Tập làm văn: §24, ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. TẢ NGẮN VỀ BIỂN
  I. Mục tiêu: 
 - Biết đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước 
(BT1).
- Viết được những câu trả lời về cảnh biển (đã nói ở tiết TLV tuần trước – BT2)
     - KNS: Giao tiếp ứng xử văn hoá, lắng nghe tích cực.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’



1’

2'



12'









13'











5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Đọc bài đã làm.
- Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: Học tiếp cách đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp và viết đoạn văn ngắn về biển.
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
- Gọi một em nêu yêu cầu.
- Đưa ra các tình huống.
- Yeâu caàu HS hỏi đáp.
- Gọi c¸c cặp lên diễn lại tình huống.
- NX§G






Bài 2: Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau:
-  Gọi một em nêu yêu cầu.
 - Treo bức tranh
- Tranh vẽ cảnh gì?
- Sóng biển như thế nào?
- Trên mặt biển có những gì?
- Trên bầu trời có những gì?
- Hãy viết đoạn văn theo các câu trả lời của mình
- HS đọc bài viết của mình
- GV nhận xét.
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 


- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- Quan sát tranh và đọc lại.  
- Tình huống a:
    Cháu cám ơn Bác ạ/ Cám ơn Bác. Cháu sẽ ra ngay/… 
- Tình huống b:
   Cháu cám ơn cô ạ/ cháu cám ơn cô nhiều/ cháu cám ơn cô/ cô ra ngay nhe.ù 
- Tình huống c:
    Hay quá.Cậu sang ngay nhé/ nhanh lên tớ chờ…
- Quan sát tranh .
- Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng
- Sóng biển xanh như dềnh lên/ sóng nhấp nhô trên mặt biển xanh
- Có những cánh buồm đang lướt sóng và những chú hải âu đang bay lượn…
- Mặt trời đang dần dần nhô lên..
- Học sinh tự viết..

- HS đọc cả lớp theo dõi.


- đap lời đồng ý…




Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV:             CHỮ HOA V, X
 I. Mục tiêu: 
         	- Luyện viết các chữ hoa V, X cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

8'


8'



10'


8'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ V, X

HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 
HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa V, X
HĐ3:  
- Viết bài
HĐ4:  Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 






	Ngày soạn: 05/ 3/ 2016               
Ngày giảng: 11/ 3/ 2016              
	                 Thứ  sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016


Tiết 1:  Toán:                          §130. LUYỆN TẬP
 I. Mục tiêu
- Biết tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giá
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: trực quan, thực hành.
          - Phương tiện: Bảng phụ- PHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'






1'

2'



6'







6'







5'
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	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
Tính chu vi h×nh tam giác có độ dài: 5 cm, 12 cm, 9 cm.  
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối: 
- Củng cố về kĩ năng tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác.  
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Y/clớp làm bài theo nhãm.
- Y/c lớp nhận xét bài, kết luận đúng, sai.
- GV đánh giá.
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.






- Gọi hs trình bày, nhận xét.
- Độ dài đường gấp khúc ABCDE và chu vi hình tứ giác ABCDE bằng nhau. Vì độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc bằng độ dài các cạnh của hình tứ giác.
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


- HS lên bảng.
- HS nhận xét.







- H§ nhãm.
- Chu vi hình tam giác ABC là :
              2 + 5 + 4 = 11 ( cm )
                      Ñ/ S : 11 cm



- Tính chu vi hình tứ giác DEGH.
- Chu vi hình tứ giác DEGH là:
              3 +  5 + 6 + 4 = 18 ( cm )
- NX


- Một em đọc đề bài .
- 2 em lên bảng giải BT.
- Độ dài đường gấp khúc ABCDlà:
              3 + 3 + 3 + 3  = 12 ( cm )
                              Ñ/ S : 12 cm
- Chu vi hình tứ giác ABCDlà :
              3 + 3 + 3 + 3  = 12 ( cm )
                              Ñ/ S : 12 cm





Tiết 2: Toán:    §50. ÔN TÍNH CHU VI HÌNH TAM GIÁC,  HÌNH TỨ GIÁC
  I. Mục tiêu: 
  - Biết tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện:  Mô hình đồng hồ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
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8’








7'
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	A. Mở đầu: 
1. Ổn định 
2. Kiểm tra: Tính chu vi h×nh tam giác có độ dài: 5 cm, 12 cm, 9 cm.  
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi:    
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên ghi bảng, nhận xét đánh gi¸.
Bài 2 : Điền số thích ...
- Gọi 1 em làm vào bảng phụ, lớp làm vào vở.
Yêu cầu HS nêu đề bài.

- Nhận xét.
Bài 3 : 
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải
- Gọi một em lên bảng làm bài. Yêu cầu lớp làm BT vào vở.



Bài 4: Tìm hiểu y/c hs nêu kq.
- Nhận xét chốt kq đúng: b
 C. Kết luận: 
-  Chúng ta vừa được củng cố kiến thức gì ?
	

- HS lên bảng tính, lớp làm vào vở.
 




 
- Nhẩm tính
- Nối tiếp nêu KQ.



- HS nêu đề bài .
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Chu vi hình tam giác là :
10 + 20 + 15 = 45 (dm)
                     Đ¸p sè : 45 dm

- HS nêu đề bài.
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Chu vi hình tứ giác laø:
5 + 7 + 10 = 22 (dm)
                     Đ¸p sè : 22 dm

- Trao đổi theo cặp, nêu kq trước lớp.

- Phát biểu ý kiến.




Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 26
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 26.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 26: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM

	TUẦN 27
	Ngày soạn: 12/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 14/ 3/ 216              
	   Thứ  hai ngày 14 tháng 3 năm 2016


Tiết 1:  Chào cờ:                   TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tiếng Việt:                ÔN TẬP GIỮA  HỌC KỲ II (tiết 1)
I. Mục tiêu:
              - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 
( phát âm rõ tốc độ ®äc khoảng 45 tiếng /phút ); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc ) 
              - Biết đặt và trà lời CH với khi nào ? (BT2,BT3); biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4 ) 
 II, Phương pháp, phương tiện:
 - Phương pháp: Đặt câu hỏi. Trình bày ý kiến cá nhân.
       	 - Phương tiện: Phiếu bốc thăm. Bảng phụ. 
 III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bµi 1:  Kiểm tra tập đọc và HTL 
- Bèc thăm ghi sẵn các bài tập đọc .
- Y/cÇu đọc, TLCH về nội dung bài 
- Nhận xét.
Bài 2: T×m bé phËn ...TLCH Khi nào?
 + Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về nội dung gì ?
 + Khi nào hoa phượng vĩ nở đỏ rực 
 + Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Khi nào ?”.
- phần b: hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi nào?
Bài 3: - Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Bộ phận nào trong câu được in đậm 
+Vậy ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào ?
 -Tương tự ..làm phần b.
 - Nhận xét  sửa sai. 
Bài 4 : Nói lời đáp của em.
a. Khi bạn cảm ơn em vì em đã làm một việc tốt cho bạn.
b. Khi một cụ già cảm ơn em vì em.. .
c. Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì ...
C. Kết luận 
+ Khi đáp lại lời cảm ơn của người khác, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào ?
- Nhận xét đánh giá tiết học
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp lấy sách Tiếng Việt ra 1-2 em đọc lại bài  "Sông Hương".



- Lắng nghe

- HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.
 - Đọc  3- 5 em.

- Hỏi về thời gian.

 + Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

 + Mùa hè 
 + Khi hè ve àhoa phượng vĩ nở đỏ rực.

+ Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về  

- Đặt câu hỏi cho bộ phận ...in đậm.
+ Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành ...lung linh dát vàng.
+ Khi nào, dòng sông ...dát vàng ?

+ Ve nhởn nhơ ca hát khi nào ?

- Thảo luận theo cỈp nói lời đáp.
a. Có gì đâu./ Không có gì.

b. Thưa bác khônng có gì đâu ạ!/ Bà đi đường cẩn thận bà nhé.
-Thể hiện thái độ sự lịch sự, đúng mực.

- Phát biểu,  nhận xét, bổ sung



Tiết 3: Tiếng Việt:              ÔN TẬP GIỮA  HỌC KỲ II (tiết 2)
I. Mục tiêu:
 -  Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
 -  Nắm được một số từ ngữ về bốn mùa ( BT2); Biết đặt dấu vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn ( BT3) .
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Đặt câu hỏi. Trình bày ý kiến cá nhân.
       	- Phương tiện: Phiếu bốc thăm. Bảng phụ. 
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 Bài 1:  Kiểm tra tập đọc :
 - Y/c lên bốc thăm bài đọc và trả lời  câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
 - Yêu cầu HS  nhận xét bạn đọc.
 - Nhận xét. 
Bài 2: Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa.
 - Phân chia nhóm và phát phiếu học tập.
- Nhóm 1: Mùa xuân có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ? 
- Nhóm 2: Mùa hạ có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ? 
- Nhóm 3 : Mùa thu có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ? 
- Nhóm 4 :Mùa đông có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ?
- Gọi đại diện các nhóm báo cáo. 
 - Nhận xét, tuyên dương .
Bài 3:  Ngắt đoạn trích thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu.
 - Nhận xét  sửa sai. 
 + Khi đọc gặp dấu chấm chúng ta phải làm gì ?
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.

- Lắng nghe

- Lần lựơt từng HS lên bốc thăm  về chuẩn bị  2 phút.
- Đọc bài rồi trả lời câu hỏi theo yêu cầu. 

- Thảo luận nhóm cử thư ký ghi vào phiếu học tập.
+ Mùa xuân có hoa mai, đào, thược dược. Quả quýt, xoài, ...Thời tiết ấm áp có mưa phùn.
 +Mùa hạ có hoa phượng, hoa loa kèn... Quả nhãn, vải, ..., nóng bức có mưa to.
+ Mùa thu có loài hoa cúc. Quả có bưởi, hồng, cam, na...
- Các nhóm lần lượt lên báo cáo.



-1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở bài tập.   
Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dân lên.  






Tiết 4:  Toán:        số 1 trong phép nhân và phép chia   (tr-132)
  I, Mục tiêu:
     	- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
            - Phương pháp: Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
            - Phương tiện:  VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- T/C trò chơi: "Chanh chua cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Tính chu vi hình tam giác.
- Nhận xét, tuyên dương.
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá: VD : Dẫn dắt vào bài mới.
2. Kết nối: 
- Giới thiệu phép nhân có thừa số là 1
 - Nêu phép nhân 1 x 3 và yêu cầu HS chuyển phép nhân thành tổng tương ứng.
 -Yêu cầu HS thực hiện tính : 
     2 x 1      ;      3 x 1      ;     4 x 1
 + Khi ta thực hiện phép nhân của một số nào đó với 1 thì kết quả ...có gì đặc biệt ?
KL: Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
- Giới thiệu phép chia cho 1
  -Vậy từ 2 x 1 = 2 ta có được phép chia tương ứng 2 : 1 = 2.
 - Tiến hành tương tự như trên để rút ra các phép tính  3 : 1 = 3 và 4 : 1 = 4.
- Số nào chia cho1cũng bằng chính số đó.
3. Thực hành:
Bài 1 :Tính nhẩm .
 - Yêu cầu tự làm bài tập.( Nhãm )
  - Nhận xét sửa sai. 
Bài 2 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
 - GV yêu cầu HS tự làm bài.
 - Nhận xét  sửa sai. 
.C, Kết luận:
- Hôm nay chúng ta củng cố được kiến thức gì ?
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	 

- Tam giác ABC : AB = 3; BC = 5; CA = 4.

 1 x 2 = 2;     5 x 1 = 5
 




- HS thực hiện để rút ra :
1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3 Vậy 1 x 3= 3
 
-Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
 -Thì kết quả là chính số đó.
- Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. 

 - Lập  2 phép chia tương ứng :
    2 : 1 = 2  ,      2 : 2 = 1






1 x 2 = 2     1 x 3 = 3      1 x 5 = 5
2 x 1 = 2     3 x 1 = 3       5 x 1 = 5 
2 : 1 = 2 	3 : 1 = 3         5 : 1 = 5
- Điền số thích hợp vào ô trống.
 x 2 = 2    5 x = 5     3 : = 3
 x 1 = 2     5 :  = 5     x 4 = 4
- 2 em  nhắc lại.


                                                    
	Ngày soạn: 12/  3/ 2016               
Ngày giảng: 15/  3 / 2016             
	         Thứ  ba ngày 15 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Toán:         §132.     số 0 trong phép nhân và phép chia                        
I. Mục tiêu
	               - Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0.
            - Biết không có phép chia cho 0.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                         - Phương pháp: Quan sát, hỏi đáp, luyên tập.
                         - Phương tiện: Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- TÝnh: 1 x 12 =  ; 23 x 1 = 
- Nhận xét, tuyên dương.
B. Hoạt động dạy học:  
1. Khám phá:   VD: 1 x 0 =     0 x 1 =
2. Kết nối:
a. Giới T phép nhân có thừa số là 0:
 - Nêu phép nhân 0 x 2 và chuyển phép nhân này thành tổng tương ứng. 
 +Vậy 0 nhân 2 bằng mấy ?
 - Tiến hành tương tự với : 0 x 3 
 + Vậy 0 nhân 3 bằng mấy ? 
- Ghi bảng :2 x 0 ;  3 x 0 
 - Khi ta thực hiện phép nhân của một số nào đó với 0 thì kq có gì đặc biệt ?
- Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. 
b. Giới thiệu phép chia ...0:
 - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0
Lưu ý : không có phép chia cho 0. 
3. Thực hành :
Bài 1 : Tính nhẩm.
 - Nhận xét  sửa sai. 


Bài 2 :Tính nhẩm.
 -Nhận xét  sửa sai. 
Bài 3: Số ?
- Nhận xét  sửa sai. 


C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

    1 x 12 = 12      23 x 1 = 23
 
  




  0 x 2 = 0  + 0 = 0  
  0 x 2 = 0
  0 x 3= 0  + 0   + 0 = 0.
  0 x 3 = 0  
 2 x 0 = 2 ; 3 x 0 = 0.

- Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 
 

 - Nêu 0 : 5  - 0




- Làm miệng theo cột.
 0 x 4 = 0	0 x 2 = 0      3 x 0 = 0
 4 x 0 = 0 	2 x 0 = 0      0 x 3 = 0 
 0 : 4 = 0 	0 : 2 =  0      0 : 3 = 0 
 - Bảng nhóm:
   0 : 4 = 0     0 : 2 = 0        0 : 3 = 0 
 -  2 em làm bảng làm cả lớp làm vào.  
      x 5 = 0     3  x  = 0
      : 5 =  0      : 4   = 0 


 



Tiết 2: Tiếng Việt :          ÔN TẬP GIỮA  HỌC KỲ II (tiết 4) 
I. Mục tiêu: 
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 
(phát âm rõ ràng, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút); Hiểu nội dung của đoạn, bài. (TL được câu hỏi về ND đoạn đọc).
- Nắm được 1 số từ ngữ về chim chóc (BT2); Viết được 1 đoạn văn ngắn về 1 loài chim hoặc gia cầm (BT3). 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
          - Phương pháp: Đặt câu hỏi. Thực hành.
- Phương tiện: Phieỏu ghi bốc thăm. Bảng phụ. 
 III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'

10'



8'














10'










4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
-. Ôn luyện tập đọc và HTL. 
-  y/c HS đọc bài + TLCH
3. Thực hành: 
Bµi 2: Trò chơi ...vốn từ về chim chóc...
- Yªu cÇu HS đọc yêu cầu bài 2. 
- Lưu ý: các loài gia cầm (vịt, gà, ngang, ngỗng) cũng được xếp vào họ chim vì nó có cánh và có lông vũ giống như chim.
- Trò chơi: Bạn biết gì về con vật.
- Chia lớp ra làm 2 đội A, B
- Thi hỏi đáp nhanh:
- Đội A đưa ra con: gà (vịt …)
- TiÕp theo đội B hỏi, đội A trả lời
- Nhận xét, tuyên dương
Bµi 3: Viết đoạn văn ngắn 3, 4 câu về một loài gia cầm.
- Nêu miệng về một loài chim (hoặc gia cầm) mà em thích. 
- Con vật có tên là gì? 
- Lông (mỏ, mắt, chân, …) 
- Nó có lợi ích gì?
- Em nuôi (hoặc chăm sóc) nó thế nào?
- Yêu cầu HS viết vào vở
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Lắng nghe







- Đội A hỏi:
+ Con gà có lông màu gì? .
 Đội B trả lời
+ Con gà có cái mỏ như thế nào? 
+ Con gà nó kêu như thế nào? 
+ Con gà nó cho ta gì? 
- Gà, vịt, chim...
- Vàng, xanh, đen
- Mỏ nhọn, Ò ó o, chíp chíp, tục tục
- Thịt, trứng



- HS làm vở. 





- 2, 3 HS đọc bài
- Lớp nhận xét. 



Tiết 3: Tiếng Việt :          ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (tiết 5) 
I, Mục tiêu:
         - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với như thế nào ? ( BT2,BT3) ; biết đáp lời khẳng định, phủ định trong tình huống cụ thể (1 trong 3 tình huống ở BT4)
II, Phương pháp, phương tiện:  
          - Phương pháp: Đặt câu hỏi. Thực hành.
- Phương tiện: Phieỏu ghi bốc thăm. Bảng phụ. 
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'

8'




8'



8'




6'











3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
+ Đọc bài văn viết của tiết 4.
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
- Ôn luyện tập đọc và HTL
 - Yêu cầu ñoïc baøi + TLCH
3. Thực hành: 
 Bµi 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “như thế nào?”
- Nhận xét sửa sai.
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm
- Nhận xét bài làm trên bảng 
a) Chim đậu như thế nào ...cành cây?
b) Bông cúc sung sướng như thế nào?
Bµi 4: Nói lời đáp của em...
- Yêu cầu thảo luận nhóm đôi, hỏi đáp theo căp trước lớp.
a. Ba em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích.
b. Bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao.
c. Cô giáo ( thầy giáo ) ch biết lớp em không đạt giải nhất trong tháng này.
    HS 1: vai ba
    HS 2: vai co.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- HS đọc trước lớp.  Nhận xét.



- Lắng nghe


- Bốc thăm, xem lại bài đọc.
- §äc trả lời.

-1em đọc yêu cầu.
- 2 HS làm bảng, cả lớp làm nháp.
a. ...nở đỏ rực hai bên bờ sông.
b. ... nhởn nhơ ca hát...


- làm vào vở bài tập

-  HS nxét, sửa bài

- Từng cặp HS thực hành theo tình huống.
a. ôi thế thì con nhất định phải xem...
b. Thế thì thích quá...
c.  Chúng em sẽ cố gắng ở đợt sau.




Buổi chiều:     Tiết 1:  Tiếng Việt:    ÔN TẬP GIỮA  HỌC KÌ II (tiết 6)
I. Mục tiêu:
        -  Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
        - Nắm được một số từ ngữ về muông thú (BT2); kể ngắn được về con vật mình biết. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp:  Đặt câu hỏi, thực hành.
- Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


7'





9'





















9'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
-  Câu hỏi “Như thế nào” dùng để hỏi về nội dung gì ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.
- Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi sai.
+ Đọc đúng từ đúng tiếng...
3. Thực hành:
Bµi 2: Mở rộng vốn từ về muôn thú.
- Chia lớp 4 đội phát mỗi đội một lá cờ.
- Phổ biến luật chơi: trò chơi diễn ra qua 2 vòng
+ Vòng 1: GV đọc lần lượt từng câu đố về tên các con vật. Mỗi lần GV đọc, các đội phất cờ để giành quyền trả lời trước. Nếu đúng được 1 điểm, nếu sai thì không được điểm nào, đội bạn được quyền trả lời.
+ Vòng 2: các đội lần lượt ra câu đố cho nhau. ..
- Chốt lại đội nào thắng. 





Bµi 2:  Kể về 1 con vật mà em biết
- Có thể kể lại câu chuyện em biết về 1 con vật mà em được đọc hoặc nghe kể. 
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Về đặc điểm



- Lắng nghe

- HS lần lượt lên bảng, bốc thăm chọn bài tập đọc sau đó đọc 1 đoạn hoặc cả bài như trong phiếu đã chỉ định. 

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. 
- Là tiết trời


+ Vòng 1: 
1. Con gì có bờm và được mệnh danh là vua của rừng xanh (sư tử)
2. Con gì thích ăn hoa quả (khỉ)
3. ...có cổ rất dài (hươu cao cổ)
4. ..rất trung thành với chủ (chó)
5. ... trong nha...ø chuột (mèo)
+ Vòng 2:
1. Cáo được mệnh danh là con vật như thế nào? (tinh ranh)
2. Nuôi chó ..? (trông nhà)
3. Sóc chuyền ...? (nhanh nhẹn)
4. Gấu trắng có tính gì? (tò mò)
5. Voi kÐo...? (rất khỏe mạnh)
- Chuẩn bị kể, sau đó 1 số HS trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi.
- Nhận xét b¹n



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:  
                                         MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập                                
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'





1'


8'





9'


8'


6'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Đọc lại bài "Một trí khôn hơn trăm trí khôn" trang 31, TLCH.
- Chồn có còn coi thường gà rừng nữa không?
- Chi tiết nào cho em biết điều đó?
- Nhận xét.
 HĐ2: Đặt câu có dùng từ cuống quýt viết vào chỗ trống.
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.
HĐ3: Chọn câu trả lời đúng...
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
- Nhận xét.
HĐ 4: Viết câu có dùng từ tham quan
- Gọi vài hs đọc câu đã tìm được trước lớp.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

 HĐ1: Đọc lại bài "Một trí khôn hơn trăm trí khôn" trang 31, TLCH.
- Viết vào vở ôn.
- Chữa bài


HĐ2: - Viết vào vở ôn. nối tiếp đọc KQ trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
- Nhạn xét, chữa bài..
+ Chọn ý a.
- Đọc yêu cầu.
- Làm bài vào vở.
- Nối tiếp đọc và nhận xét.



Tiết 3:  Tăng cường:  
HOÀN THÀNH CÁC BÀI VIẾT TRONG VỞ TẬP VIẾT
I, Mục tiêu:
- HS viết phần bài tập còn lại trong vở tập viết.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Luyện tập, thực hành.     
                       - Phương tiện:  Vở tập viết, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'



1'

16'




5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  Nêu yêu cầu cho hs làm bài.
- Theo dõi giúp đỡ hs hoàn thành các bài viết.
- Nhận xét,tuyên dương.
C, Kết luận:
 - Nhận xét giờ học.
	



- Lắng nghe 

- Làm việc cá nhân.





	Ngày soạn: 12/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 16/ 3/ 216              
	
	Thứ  tư ngày 16 tháng 3 năm 2016


Tiết 1:  Tiếng Việt:              ÔN TẬP GIỮA  HỌC KÌ II (tiết 7)
I. Mục tiêu:	
        -  Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
        - Nắm được một số từ ngữ về muông thú (BT2); kể ngắn được về con vật mình biết. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp:  Đặt câu hỏi, thực hành.
- Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


7'





9'
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4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
-  Câu hỏi “Như thế nào” dùng để hỏi về nội dung gì ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.
- Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi sai.
+ Đọc đúng từ đúng tiếng...
3. Thực hành:
Bµi 2: Mở rộng vốn từ về muôn thú.
- Chia lớp 4 đội phát mỗi đội một lá cờ.
- Phổ biến luật chơi: trò chơi diễn ra qua 2 vòng
+ Vòng 1: GV đọc lần lượt từng câu đố về tên các con vật. Mỗi lần GV đọc, các đội phất cờ để giành quyền trả lời trước. Nếu đúng được 1 điểm, nếu sai thì không được điểm nào, đội bạn được quyền trả lời.
+ Vòng 2: các đội lần lượt ra câu đố cho nhau. ..
- Chốt lại đội nào thắng. 





Bµi 2:  Kể về 1 con vật mà em biết
- Có thể kể lại câu chuyện em biết về 1 con vật mà em được đọc hoặc nghe kể. 
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.



- Về đặc điểm



- Lắng nghe

- HS lần lượt lên bảng, bốc thăm chọn bài tập đọc sau đó đọc 1 đoạn hoặc cả bài như trong phiếu đã chỉ định. 

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. 
- Là tiết trời


+ Vòng 1: 
1. Con gì có bờm và được mệnh danh là vua của rừng xanh (sư tử)
2. Con gì thích ăn hoa quả (khỉ)
3. ...có cổ rất dài (hươu cao cổ)
4. ..rất trung thành với chủ (chó)
5. ... trong nha...ø chuột (mèo)
+ Vòng 2:
1. Cáo được mệnh danh là con vật như thế nào? (tinh ranh)
2. Nuôi chó ..? (trông nhà)
3. Sóc chuyền ...? (nhanh nhẹn)
4. Gấu trắng có tính gì? (tò mò)
5. Voi kÐo...? (rất khỏe mạnh)
- Chuẩn bị kể, sau đó 1 số HS trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi.
- Nhận xét b¹n



Tiết 4: Toán                         LUYỆN TẬP  (tr 134)       
I. Mục tiêu:
	-Tự lập bảng nhân 1, bảng chia 1.
     - Biết thực hiện phép tính coự soỏ 1, số 0.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                 - Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm.
                 - Phương tiện: Bảng phụ, thước.                             
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


10'













15'








5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Ch/chua, cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính
  28 + 19 ;   73 – 35 ;   53 + 47    
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài 1 :  Bài tập yêu cầu làm gì ?
- Yêu cầu HS tự tính nhẩm, sau đó nối tiếp nhau đọc từng phép tính của bài.
- Nhận xét  ghi bảng.
   1 x 1 = 1  	1 x 6 = 6
   1 x 2 = 2   	1 x 7 = 7
   1 x 3 = 3  	1 x 8= 8
   1 x 4 = 4  	1 x 9 = 9
   1 x 5 = 5	   1 x 10 = 10
  1 : 1 = 1  	 6 : 1 = 6
  2 : 1 = 2 	7 :1= 7
  3 : 1 = 3 	8 : 1 = 8  
  4 : 1 = 4 	9 : 1 = 9
  5 : 1 = 5  	  10 : 1 = 10
Bài 2 : Tính nhẩm.
 + Một số cộng với 0 cho kết quả như thế nào ?
 + Một số nhân với 0 cho kết quả như thế nào ?
 + Khi cộng thêm 1 vào một số nào đó thì khác gì với việc nhân1 vào số đó  ?.
- Nhận xét tuyên dương.
C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- 3 em lên bảng làm, dưới lớp làm vào bảng con.


-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.
- Lập bảng nhân 1, chia 1.
 -Thực hiện lÇn l­ỵt.
 
- Học thuộc lòng bảng nhân, chia 
- Lớp làm bài vào vở
0 + 3 =  3     5  + 1 = 6     4 : 1 = 4 
3  + 0 = 3     1  + 5 = 6     0 : 2 = 0 
0 x 3 = 0       1 x 5 = 5  	  0 : 1 = 0
3 x 0 = 0	   5 x 1 = 5      1 : 1 = 1 




- Một số cộng với 0 kết qu¶ lµ bằng chính số đó..
- Một số khi nhân với 0 kết quả là 0
 -3 - 4 em  đọc bảng nhân và bảng chia 1.



Buổi chiều:
 Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt (Luyện viết)
Nghe viết: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
I, Mục tiêu: 
      	- Nghe viết được chính xác đoạn văn viết chính tả "Một trí khôn hơn trăm trí khôn". Làm được bài tập 2; 3a.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


17'






8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc cho hs viết:  con dao, rao hàng, giao bài.. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: a, HD viết chính tả
- Đọc lại bài viết.
- HD viết đúng các chữ khó, 
b, HD hs tập chép bài "Bồ câu và kiến" theo y/c.
- Y/c hs tự đọc câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 2: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con.



- Lắng nghe

HĐ1:  Viết
- 2 em đọc bài viết trước lớp.
- TLCH 

- Thực hiện vào bảng con. 
- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.
HĐ2:  Bài tập
- 2, Điền d/r hay gi:
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức bài học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập                              
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


8'


  8'



6'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  HD luyện đọc .HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
HĐ2: Chọn dòng nào ....
- a, chăm chỉ, chịu khó
- b, hiền hậu, vui tính
HĐ3: Đọc y/c của bài
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc 
HĐ4: HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.
C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Luyện đọc ngắt đúng nhịp ở chỗ có dấu.

- Bài 2: Làm bài cá nhân
- Chọn ý a hoặc ý b, c, d theo y/c.

- Bài 3: Viết vào vở
- Làm việc theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Ôn Toán (T1):  ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÓ SỐ 0,1
I, Mục tiêu:    
- Củng cố về số 1 nhân với số, một số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
	              - Củng cố về số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0.
         - Biết không có phép chia cho 0.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
 	- Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'

6'


6'

   

5'


  5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Đi chợ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
HĐ1:  Tính

Bài tập 2. Số ? 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.
Bài tập 3. Tính



Bài tập 4: Số?
- Đếm hình
- HD chữa bài.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành  vào vở rồi nêu kq.
- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.

- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
- 1 hs đọc lại bài giải trên bảng .
Bài tập 4: Số?
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.



                                        
	Ngày soạn: 12/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 17/ 3/ 216             
	
	Thứ  năm ngày 17 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Toán                 LUYỆN TẬP CHUNG  (tr 135)
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học .
 	 - Biết tìm thừa số , số bị chia . Biết nhân (chia) số tròn chục với (cho) số có một chữ số . Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng nhân 4 ) 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
            - Phương pháp: Quan sát, thực hành
            - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




1'



8'





8'







9'








5'
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:   Yªu cÇu làm bài tập 
- Nhận xét  đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá : GT bài:  
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm:
- Yêu cầu HS  nhẩm tính.


- Nhận xét  sửa sai. 
 Bài 2 : Tính nhẩm ( theo mÉu ):
 - Giới thiệu cách nhẩm :
 + 20 còn gọi là mấy chục ?
 - 20 x 2 ta có thể tính 
  2 chục x 2 = 4 chục, 4 chục là 40 
 Vậy 20 x 2 = 40.
- Nhận xét  sửa sai. 
Bài 3. Tìm x :







C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Chuẩn bị: Thi HK1.
	

- HS thực hiện. Bạn nhận xét.
     9 : 1 = 9            0 : 10 = 0 
     7 x 1 = 7          12 : 0 = 0



- Nêu miệng lần lượt.
2 x 3 = 6      4 x 3 =12       5 x 1 =5
6 : 2 = 3       12 : 3 = 4       5 : 5 = 1
6 : 3 = 2     12 : 4 = 3	   5 : 1 = 5

- 2 chục.
30 x 3 = 90                60 : 2 = 30
20 x 3 = 60                80 : 2 = 40
20 x 4 = 80                40 x 2 = 80
 

- Đọc yeâu caàu.
- Lên bảng làm lớp làm vào vở . 
X x 3 = 15               X x 3 = 15 
     X = 15 : 3                   X = 15 : 3 
     X =  5                       X =  5 
Y: 2 = 2                     Y : 5 = 3 
     Y = 2 x 2                    Y = 5 x 3 
     Y =  4                        Y =  15 
- Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.




Tiết 2: Tiếng Việt:       KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II (đọc)
I, Mục tiêu:
1. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
- Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 120 – 150 chữ, tốc độ 45 chữ/phút thuộc chủ đề đã học ở học kì II. 
- Trả lời 1 câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn văn vừa đọc. 
2. Đọc hiểu:  (4 điểm)
- Đọc bài " Cá rô lội nước" trả lời 4 câu hỏi trong bài. 
II, Phương pháp và phương tiện: 
	- Phương pháp:  Thực hành
	- Phương tiện: Phiếu bốc thăm, đề và giấy kiểm tra.
III, Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2'



1'



18'



16'




3'
	A, Mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ: 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
2, Kết nối:
- Nêu yêu cầu hs làm.
3, Thực hành:
a, Kiểm tra đọc thành tiếng.
- Cho hs bốc thăm chuẩn bị bài.
- Gọi lần lượt lên đọc, nhận xét, đánh giá.
b, Kiểm tra viết: 
- Phát giấy kiểm tra cho hs.
- HD hs làm bài vào giấy kiểm tra.
- Theo dõi hs làm bài.
- Thu bài.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ kiểm tra
	





- Láng nghe.


- Bốc thăm, đọc bài.
- Nhận xét, đánh giá cho bạn.


- Đọc thầm trả lời vào bài  kiểm tra.


- Nộp bài.



Tiết 3: Tiếng Việt:     KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA  HỌC KÌ II (viết)
I, Mục tiêu:
1. Viết chính tả: (5 điểm)
- Nghe viết bài "Gió" SGK Tiếng Việt 2, tạp 2 – trang 16. 
2. Viết Tập làm văn:  (4 điểm)
- Dựa vào gợi ý trả lời 4 câu hỏi trong bài. 
- Biết trình bày thành một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu.
II, Phương pháp và phương tiện: 
	- Phương pháp:  Thực hành
	- Phương tiện: Phiếu bốc thăm, đề và giấy kiểm tra.
III, Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2'



1'



1'
18'


16'












3'
	A, Mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ: 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
2, Kết nối:
- Nêu yêu cầu hs làm.
3, Thực hành:
a, Phát giấy kiểm tra cho hs.
 b, Kiểm tra viết chính tả (nghe – Viết).
- Đọc cho hs viết.
- Đọc cho hs soát lại bài.
c, Kiểm tra viết Tập làm văn: 
- HD hs làm bài vào giấy kiểm tra.
- Cho hs quan sát tranh và trả lời:
+ Tranh vẽ cảnh gì ?
+ Sóng biển như thế nào ?
+ Trên mặt biển có những gì ?
+ Trên bầu trời có những gì ?
- Theo dõi hs làm bài.



- Thu bài.

C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ kiểm tra
	





- Láng nghe.


- Bốc thăm, đọc bài.
- Nhận xét, đánh giá cho bạn.

- Đọc thầm các câu hỏi, trả lời viết vào bài  kiểm tra.
Bài làm
    Tranh vẽ cảnh biển vào một buổi sáng sớm. Sóng biển tung bọt cuồn cuộn trắng xóa. Trên mặt biển có các con thuyền căng buồm ra khơi bắt cá. Trên bầu trời có đàn chim bay lượn. Từ phía xa xa có mảng mây hồng bay lơ lửng, có ông Mặt Trời đỏ chói trông rất đẹp.
- Nộp bài.



Tiết 4:  Ôn Tiếng Việt:  (Tập chép)     SÔNG HƯƠNG
I, Mục tiêu: 
      	- Chép lại chính xác đoạn văn viết chính tả "Sông Hương". Làm được bài tập 2; 
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


15'






14'




4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc cho hs viết:  con dao, rao hàng, giao bài.. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: a, HD viết chính tả
- Đọc lại bài viết.
- HD viết đúng các chữ khó, 
b, HD hs tập chép bài "Sông Hương" theo y/c.
- Y/c hs tự đọc câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 2: Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về con vật nuôi mà em thích.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá  nhân
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con.



- Lắng nghe

HĐ1:  Viết
- 2 em đọc bài viết trước lớp.
- TLCH 

- Thực hiện vào bảng con. 
- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.
HĐ2:  Viết bài vào vở
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.


	Ngày soạn: 12/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 18/ 3/ 2016              
	
	Thứ  sáu ngày 18 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Toán:     KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA  HỌC KÌ II
I, Mục tiêu:
1. Viết chính tả: (5 điểm)
- Nghe viết bài "Gió" SGK Tiếng Việt 2, tạp 2 – trang 16. 
2. Viết Tập làm văn:  (4 điểm)
- Dựa vào gợi ý trả lời 4 câu hỏi trong bài. 
- Biết trình bày thành một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu.
II, Phương pháp và phương tiện: 
	- Phương pháp:  Thực hành
	- Phương tiện: Phiếu bốc thăm, đề và giấy kiểm tra.
III, Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2'



1'



1'

10'











16'












3'
	A, Mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ: 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
2, Kết nối:
- Nêu yêu cầu hs làm.
3, Thực hành:
a, Phát giấy kiểm tra cho hs. nêu y/c cho hs làm.
b, Phần trắc nghiệm: 
- Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của mỗi câu sau:
Câu 1. Gọi tên thành phần 20 : 4 = 5       
 A.  20 là số bị chia        
B.   4 là thương       
C.   5	là số chia	
Câu 2. 1 giờ bằng bao nhiêu phút:
A, 50 phút       B. 60 phút     C. 10 phút 
Câu  3. Kết quả của phép tính
 x x 5 = 10 là:
A. x = 10        B. x = 5          C. x = 2
c, Phần tự luận: 
Câu 1: Tính:  
2 x 3 =       4 x 3 =       5 x 1 =
6 : 2 =        12 : 3 =       5 : 5 = 
6 : 3 =        12 : 4 = 	5 : 1 = 
Câu 2. Tìm x:          
a, x : 3 = 9                 b, 5 x x = 15

Câu 3. Bài toán
- Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ?

- Thu bài.
C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ kiểm tra
	





- Láng nghe.




- HS làm bài cá nhân vào giấy kiểm tra.










- Đọc hiểu yêu câu rồi làm bài.



Câu 2. Tìm x:          
a, x : 3 = 9              b, 5 x x = 15
         x= 9 x 3                   x = 15 : 5
         x = 27                      x = 3
Bài giải
Mỗi tổ có số học sinh là:
40 : 4 = 10 (học sinh)
                Đáp số: 10 học sinh



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 27
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 27.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 28: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ. 
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM





















	TUẦN 28
	Ngày soạn: 19/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 21/ 3/ 2016             
	        Thứ  hai ngày 21 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §76,   KHO BÁU (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
    	 - Đọc rành mạch toàn bài; ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý.
     	- Hiểu ND: Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.( Trả lời được các CH1,2,3,5 )
     	- KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, ra quyết định, thể hiện sự tự tin.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’

12'



12'









5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc “Bé nhìn biển”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
- Ai biết quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
2. KÕt nèi:
3, Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
- Đọc nối tiếp caõu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 
- Đọc từng đoạn : 

- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm .
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS .
- Thi đọc:
- Mời các nhóm thi đọc. 
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài.
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc thuộc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.




- Quan sát tranh.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

- HS nối tiếp đọc mỗi em một câu cho đến hết bài.
- HS đọc từ khã: hai sương, cấy lúa, đàng hoàng, làm lụng …
- Bài này có 3 đoạn.
- 3 HS đọc.
- Đọc trong nhóm



- Các nhóm thi đua đọc bài, đọc đồng thanh và đọc cá nhân.

- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu.




Tiết 3: Tập đọc:          § 77,  ,   KHO BÁU (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
    	 - Đọc rành mạch toàn bài; ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý.
     	- Hiểu ND: Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.( Trả lời được các CH1,2,3,5 )
     	- KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, ra quyết định, thể hiện sự tự tin.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.(tiết 2)     
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’

























15’







5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Tìm các h/ ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân ?
- Nhờ chăm chỉ lao động 2 vợ chồng người nông dân đã đạt được điều gì? 

- 2 con trai người nông dân có chăm chỉ làm ruộng như cho mẹ của họ không?
- Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì?  
 + Em hiểu thế nào là kho báu?
- Theo lời người cha 2 con làm gì? 
- Vì sao mấy vụ lúa đều bội thu?
- Cuối cùng, kho báu mà hai người con tìm được là gì ?
- Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 
Ý nghĩa : Ai biết quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc..
2.2. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp đọc thầm  bài trả lời câu hỏi 
- Quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu ….ngơi tay.
- G©y dựng được một cơ ngơi đàng hoàng.  
- Họ ngại làm ruộng, chỉ mơ tưởng hão huyền.
- Ruộng nhà mình có 1 kho báu các con hãy tự đào lên mà dùng.
- Là chỗ cất giữ nhiều của quí.
- Họ đào bới cả đám ruộng lên để tìm kho báu.
- Đất đai được cuốc xới tơi xốp nên lúa tốt.
- Đất đai màu mỡ và sự cần cù l®. 

- Đừng ngồi mơ tưởng hảo huyền, chỉ có lao động cần cù mới tạo ra của c¶i. Đất đai là kho báu vô tận, chăm chỉ lao động thì mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc .
- HS đọc nối tiếp đoạn và đọc cả bài. 
- HS  NX.  
- Ai chăm học, chăm làm, người ấy sẽ thành công, sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có nhiều niềm vui .




Tiết 4: Toán:  §136 ,   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II     
I. Mục tiêu:                 
 	 - Biết khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của mỗi câu trong bài.
	- Biết tìm thừa số và số bị chia.
- Thực hiện được các phép tính, giải được bài toán có lời văn.
II. Phương pháp - Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
          - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’




1'




15’











18'









3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Giao đề và giấy kiểm tra.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
- Nêu yêu cầu cho hs làm bài.
3. Thực hành:
 1, Phần trắc nghiệm:  (3 điểm) 
- Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của mỗi câu sau:
Câu 1. Gọi tên thành phần  của phép tính
 20 : 4 = 5    
	A. 20 là số bị chia
	B. 4 là thương
	C. 5 là số chia
	
	
	


Câu 2. 1 giờ bằng bao nhiêu phút:
	A.  50 phút       
	B.  60 phút           c, 10 phút
	C.   10 phút 


Câu  3. Kết quả của phép tính x x 5 = 10 là:
	A.  x = 10        
	    B.   x = 5          c, x = 2
	C.   x = 2


2, Phần tự luận: 
Câu 1: Tính  (3 điểm)
	2 x 3 =  
6 : 2 =        
6 : 3 =        
	4 x 3 =
12 : 3 =      
12 : 4 = 
	5 x 1 =
5 : 5 = 
5 : 1 = 


Câu 2. Tìm x: (2 điểm) 
	a, x : 3 = 9    
	b, 5 x x = 15


Câu 3. Bài toán  (2 điểm)
- Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ?
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ làm bài kiểm tra.    
	


- HS đọc lại đề.

- Láng nghe.



- Làm bài cá nhân.


















- Soát lại bài, nộp bài.




Ngày soạn: 19/ 3/ 2016                            Thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2016
Ngày giảng:22/ 3/ 2016                                  .
     Tiết 1       Toán:      §137.  ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN 
   I. Mục tiêu: 
- Biết quan hệ giữa đơn vị và chục; giữa chục và trăm; biết đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.
- Nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm.
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Thực hành.
- Phương tiện: VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’




1'


12'














6'










5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  
- NX bài kiểm tra định kỳ                            
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi:  
- Giới thiệu 1000:
- GV gắn 1 hình vuông biểu diễn 1000.
 - Có mấy trăm ?
 - Các số từ 100 đến 900 có đặc điểm gì chung ?
Kết luận : Những số 100, 200, 300 ... 900 được gọi là những số tròn trăm.
 - GV gắn lên bảng 10 h/v: Có mấy trăm?
10 trăm được gọi là 1 nghìn
- GV gọi HS đọc và viết số 1000.
 + 1 chục bằng mấy đơn vị ?
 + 1 trăm bằng mấy chục ?
 + 1 nghìn bằng mấy trăm ?
3. Thực hành:
Bài 1 :
a. Đọc và viết số
- GV gắn các hình vuông biểu diễn một số đơn vị, chục, các số tròn trăm bất kỳ lên bảng. Sau đó gọi HS đọc và viết số tương ứng. NX.
b. Chọn hình phù hợp với số
- Nhận xét.



 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	


- Lắng nghe.




- Theo dõi, phát biểu.










- 1 chục là 10 ñôn vò.
- 1trăm là 10 chục.
- 1 nghìn baèng 10 traêm .
        100, 200,300,400…
- Cùng có 2 chữ số 0 đứng cuối .
- HS lần lượt đọc và viết.
0 trăm
 1 chục = 10 đơn vị 
 1 trăm = 10 chục  
 1 nghìn = 10 trăm 
- HS đọc, viết
- HS thực hiện chọn hình sao cho phù hợp với yêu cầu đặt ra.




 Tiết 2:            Tập đọc:   §75.   CÂY DỪA
    I. Mục tiêu:   
  	- Biết ngắt nhịp thơ hợp lí khi đọc các câu thơ lục bát.
 	- Hiểu ND: Cây dừa giống như con người, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên (trả lời được các CH trong SGK thuộc 8 dòng thơ đầu)
    II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1’
2'







10'














8'
















10'





4'


	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc bài “Kho báu”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
2. Kết nối: 
- Em biết tranh vẽ gì ? Với cách nhìn của trẻ em, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã miêu tả cây dừa giống như con người luôn gắn bó với đất trời và thiên nhiên
2.1,  Luyện đọc
- Đọc mẫu lần 1: 
+ Luyện đọc từng câu.
- Yc HS nêu các từ khó phát âm.
- Trong bài có những từ nào có thanh hỏi và thanh ngã và từ có âm đầu s/x; ch/ tr  mà em thấy khó phát âm?
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
+ Luyện đọc đoạn : Yêu cầu tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp.
- Tổ chức cho HS luyện đọc bài theo từng nhóm nhỏ. 
- Mỗi nhóm có 4 em.
- T/c thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân 
- Nhận xét.
2.2, HD tìm hiểu bài: 
- Đọc mẫu lần 2:
- Cho hs đọc thầm trả lời câu hỏi.
+ Câu 1: ...
- Em hãy nêu các bộ phận của cây dừa ?




 - Tác giả dùng những hình ảnh của ai để tả cây dừa ? 
 - Việc dùng những hình ảnh này nói lên điều gì ?


- Em thích nhất câu thơ nào ? Vì sao ?
- Nội dung của bài nói về cái gì ?
2.3, Luyện đọc lại bài:
- HD đọc diễn cảm
- Học thuộc lòng bài thơ :
- GV hướng dẫn HTL từng đoạn thơ.
- GV gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ.
- Nhận xét, sửa sai . 
C, Kết luận: 
- Nội dung bài học nói về điều gì ?
- Nhận xét, dặn dò.
	

- 2HS lên đọc bài và trả lời CH.  




- Đọc tên đầu bài : “ Cây dừa”.




- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
- HS đọc nối tiếp từng câu.
- Luyện đọc từ khó: rì rào , toả , gật đầu , chải,...


- HS đọc đoạn trước lớp.
- Các nhóm luyện đọc trong nhóm.

- Thi đọc. NX
- Cả lớp đọc đồng thanh.




-Lá: như bàn tay, như chiếc lược .Ngọn dừa : như người biết gật đầu. Thân dừa: bạc phếch, đứng canh trời đất. Quả dừa: như đàn lợn con, như những hũ rượu.
- Tác giả dùng hình ảnh của con người để tả cây dừa.
- Đieàu này cho thấy cây dừa rất gắn bó với con người, con người cũng rất yêu quý cây dừa.
- HS trả lời theo ý thích.
 
- HS  học thuộc lòng bài thơ.




- Cây dừa giống như con người, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên



Tiết 2        Chính tả (nghe viết): §53.  KHO BÁU
I. Mục tiêu: 
- Chép chính xác bài CT, trình bài đúng đoạn v¨n xu«i.
         - Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’






1’

10’

















12'



7'






3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: sâu bọ, xâu kim
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Đoạn văn nói về hai vợ chồng người nông dân ntn ?
2.2,  Hướng dẫn cách trình bày:
- Đoạn viÕt có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?

- Bài còn có những dấu câu nào?
2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Điền vào chỗ trống ua hay uơ ?
- Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Trong 5 phút đội nào tìm được nhiều từ đúng hơn là đội thắng cuộc 
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày 
	


- HS vieát bảng con.


- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.

- Đoạn văn nói về hai vợ chồng người nông dân làm ăn chăm chỉ.
 
- §o¹n vieát coù 3  caâu.
- Viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu câu.
- Những chữ cái đầu câu phải viết hoa.
- HS nêu: 


- Lớp thực hành viết từ khó.


-  Nghe, nhớ rồi viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.
- Điền vào chỗ trống: ua/uơ...
+ voi huơ vòi     + mùa màng
+ thủa nhỏ         + chanh chua
- Các nhóm thảo luận sau 5 phút 



- Phát biểu.



 Buổi chiều
Tiết 4          Tập viết:   §26. Chữ hoa  Y 
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  Y (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Yêu (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Yêu lũy tre làng (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




2’


10’



















15'











5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  Cho hs tập viết chữ X
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa Y và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ Y có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ Y/ I 
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ.
- HD viết bảng con 
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu ""Yêu lũy tre làng "” nghĩa là  gì?
 Quan sát, nhận xét, HD viÕt.
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Yêu cầu hs viết chữ vào vở tập viết

- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  




-  NX đánh giá.
C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	

- Chữ  X 


- Học sinh quan sát.

- Chữ X gồm 1 nét là nét móc hai đầu và nét móc ngược phải.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Yêu lũy tre làng 


- Viết bảng :Yêu






- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ X hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ X hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Xuôi  cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Xuôi  cỡ vừa.
  2 dòng câu Yêu lũy tre làng 
- Từ 5-7 em nộp vở.

-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,         KHO BÁU
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo từng nhân vật và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

5'


5'



6'


5'

3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ:  làm lụng, chuyên cần, kho báu, hão huyền.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.

- Nhận xét: a, b, c, e, g.
HĐ 4: Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Chọn : b
HĐ 5: ... kq là ý : b

C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Làm vào vở bài tập.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: Tăng cường:  HOÀN THÀNH CÁC BÀI VIẾT TRONG VỞ TẬP VIẾT 
I, Mục tiêu:
	- Yêu cầu viết hoàn thành các bài viết thêm, trong vở tập viết từ tuần 19 – 28.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: luyện tập
- Phương tiện:  Vở tập viết
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'





1'


18'

7'


3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng nhân.
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.

C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Từng cặp hs kiểm tra chéo nhau về các bài viết.
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.









	Ngày soạn: 19/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 23/ 3/ 216             
	        Thứ  tư ngày 23 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: 
§28. Từ  ngữ  về CÂY CỐI . ĐẶT VÀ TLCH. ĐỂ LÀM GÌ ?
    I. Mục tiêu:  
	- Nêu được một từ ngữ về cây cối ( BT1 ).
        	- Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì ? ( BT2). 
- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống ( BT3).
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận. thực hành.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'






1'




9'













9'






9'





5'
	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX

B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em hãy nêu một số từ ngữ về biển mà em biết?
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Thảo luận nhóm
 N.1, Kể tên các loại cây lương thực, thực phẩm .
øN.2, Kể tên các loại cây cây ăn quả.
N.3, Kể tên các loại cây bóng mát.
N.4, Kể tên các loại cây hoa.
N.5: Kể tên các loại cây lấy gỗ, , 
- Yêu cầu các nhóm báo cáo. NXBS.






Bài 2: Dựa vào kết quả bài tập 1 hỏi đáp theo mẫu sau:
     Người ta trồng cây cam để làm gì ?
     Người ta trồng cây cam để ăn quả.
- GV uốn nắn cho HS  nói trọn câu.


Bài 3 : Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống 
-Vì sao ô trống thứ nhất lại điền dấu phẩy?
- Vì sao điền dấu chấm vào ô trống thứ  
- Gọi HS đọc lại bài làm. NX§G
C. Kết luận:
- Em nào biết có cây gì dùng chữa bệnh không ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
	


- HS hái, trả lời: M: Vì sao ?
- Đêm qua cây đổ vì sao?
- Đêm qua cây đổ vì gió to.


- Lắng nghe giới thiệu bài .

- Đọc yêu cầu 

- Thảo luận ghi KQ vµo PHT.
- Cây lương thực, thực phẩm : lúa, ngô, khoai lang, sắn, đỗ, lạc, rau muống ...
- Cây ăn quả : Cam, quýt, xoài, dâu, sầu riêng...
- Cây lấy gỗ : lim, sến, táu, ...
- Cây hoa: cúc, đào, mai, hồng,...
- Cây bóng mát: bàng, phượng, xà cừ, bằng lăng, đa ...
- Đại diện trình bày kết quả.
- HS  đọc yêu cầu.
- Từng cặp thực hành lên hỏi đáp.
  Người ta trồng cây bàng làm gì 
  Người ta trồng cây bàng lấy bóng mát.
- HS  đọc yêu cầu .
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vở.
- Vì câu đó chưa thành câu.
- Vì câu đó đã thành câu và chữ đầu câu sau đã viết hoa.
 

- HS  trả lời .
- Về nhà học bài và làm các BT.



Tiết 4: Toán:     §137.       SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM 
I. Mục tiêu:
- Biết so sánh các số tròn trăm. Biết thứ tự các số tròn trăm. Biết điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia số. (bài 1, 2, 3).
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: Hình vuoõng, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1'
12’





6'



6'



7'

3’

	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
Tìm x      x : 4 = 2;       x : 3 = 6
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi:  Giới thiệu bài.
- HD hs lần lượt lấy 2 tấm thẻ rồi 3 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 100 ô vuông.
- Y/c hs tự nêu số tương ứng. 
- HD để hs nhận biết cách so sánh 2 số: 200 với 300 rồi ngược lại.
- HD BT1: >, < ?
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Làm bài 1 trên bảng con, bảng lớp.
- GV HD nhận xét đánh giá.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Y/c lớp làm bài vµo PHT.
- Y/c nhận xét bài, kết luận đúng, sai.
Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Yêu cầu NX.
C. Kết luận:
- Muốn so sánh các số tròn trăm ta làm như thế nào ?
	Hoạt động của HS


- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.

- Vài học sinh nhắc lại đầu bài


- Tìm y.
-  HS lên bảng



- HS quan sát hình và so sánh.
1 em lên bảng giải, lớp làm vào bảng con.


- HS làm việc theo nhóm vào phiếu.
- Trình bày, nhận xét.
- Đọc y/c, nối tiếp nêu kết quả.
- Điền vào vở.



Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (T2), nghe viết:  KHO BÁU
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Kho báu" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.




- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc):      CÂY DỪA
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'



9'



7'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: bạc phếch,  tàu dừa, hũ rươu, đủng đỉnh.
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Gạch những từ chỉ màu xanh khác nhau trong bài Sông Hương
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.








Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết1): ÔN SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
I, Mục tiêu:
	- Biết 10 đơn vị bằng 1 chục; 10 trăm bằng 1nghìn; 10 chục bằng 1 trăm.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; giữa phần đọc và phần viết.
	- Biết so sánh các số tròn trăm, biết viết thứ tự số tròn trăm từ bé đến lớn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'

6'




6





6'


6'

5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Số ?
10 đơn vị bằng 1 chục 
10 trăm bằng 1nghìn 
10 chục bằng 1 trăm
- Nhận xét.
Bµi 2, Viết số thích hợp vào ố ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.
	Viết
	Đọc

	100
	Một trăm

	200
	Hai trăm

	300
	...........................................

	..........................
	Bốn trăm

	....................
	Năm trăm


Bài 3: Tìm x.
- HD hs nhận xét hai phép tính trên,

Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.
- 100, 200, 300, ..................900
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.
- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài



- Làm vào VBTT.

- Nhận xét. Chữa bài 

- Làm bảng con.
- Cả lớp làm VBT.
- Chữa bài.


	

Ngày soạn: 19/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 24/ 3/ 216             
	           
 Thứ  năm ngày 24 tháng 3 năm 2016


  Tiết 1: Toán:       §139, CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200
   I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200.
- Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200.
- Biết cách so sánh các số tròn chục.
   II. Phương pháp- Phương tiện: 
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	5’






2'

6









6





6’





6’



6'

3’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  Khoanh vào số lớùn nhất?
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:
2. Kết nối: 
* Giới thiệu các số tròn chục từ 110    200 
- Có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ?
- Số này đọc là : Một trăm mười.
- 110 có mấy chữ số, là những chữ số nào? - Đây là một số tròn chục.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ  và thảo luận để tìm ra cách đọc và cách viết của các số: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 
- GV y/c HS báo cáo kết quả thảo luận.
* So sánh các số tròn chục.
- 110 hình vuông và 120 hình vuông, thì bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn ?
- Ta nói 110 < 120  ; 120 > 110
3. Thực hành:
Baøi 1:  Nêu y/c BT
- Yêu cầu học sinh th¶o luËn ghi KQ.
- Mời  HS NX. Giáo viên đánh giá.



 Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Hửụựng daón HS làm BT vào bảng con. 
- Giáo viên HD nhận xét. 
Bài 3: Yêu cầu HS nêu đề bài 
- Y/c HS làm BT vào V - HD NX

C. Kết luận: HTH kiến thức
- Làm BT4&VBT. 
	

300,  500,  600,  800,  1000 
- HS nhận xét.




- Có 1 trăm, 1 chục và 0 đơn vị.
- HS  đọc 
- Có 3 chữ số…

- HS thảo luận cặp đôi và viết kết quả vào bảng số trong phần bài học.
  
- HS báo cáo KQ, NX.
 
     110 < 120 và 120 > 110
  
 - ViÕt theo M
	ViÕt sè
	Đọc số

	110
	Một trăm mười 

	130
	Một trăm ba mươi

	150
	Một trăm năm mươi


- Điền dấu <, >
110 < 120          130 < 150
120 > 110          150 > 130
- Điền dấu <, >, =
100 < 110          180 > 170
140 = 140          190 > 150
150 < 170          160 > 130
 


Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):  §52. CÂY DỪA
 I. Mục tiêu: 
- Nghe viết đúng 8 dòng thơ đầu của bài Cây dừa.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x; in/ ing.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	5’
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	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Viết từ chứa tiếng có vần ưc/ ưt. HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ minh hoạ bài TĐ gì? Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Cây dừa”
2. Kết nối: 
- Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu.
- Đoạn thơ miêu tả những bộ phận nào của cây dừa?
- Các bộ phận đó được so sánh với những gì ?
- Hướng dẫn cách trình bày 
- Đoạn thơcã mấy dòng? 
- Dòng thứ nhất có mấy tiếng ?
- Dòng thứ hai có mấy tiếng ?
- Đây là thể thơ lục bát, Dòng thứ nhất lùi vào 1 ô, dòng thứ hai viết sát lề.
- Các chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao   ? 
- Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm những từ có âm  và vần khó viết?  
- Yc lớp viết bảng con các từ khó vừa nêu.
3. Thực hành:
- Viết chính tả: Đọc cho học sinh viết bài.
- Soát lỗi  : GV đọc,học sinh soát 
- Thu bài   và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài.
- Nhận xét.
C. Kết luận: 
 NX đánh gia tiết học.
	

- HS viết bảng con.



- Tranh vẽ ...




- Lắng nghe, đọc lại.
- Sông Hương.
- Cảnh đẹp của sông Hương vào mùa hè và khi đêm xuống.

- Đoạn văn có 3 câu 
- Mỗi, Những. Hương Giang.







- Thực hành viết vào bảng con.






- HS nghe - viÕt vào vở .
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 

- Kể tên các loài cây bắt đầu s/x.
- HS làm BT cá nhân. 
a) Bằng s: sắn, sim, sung, sen, súng, sâm, sấu, sậy.
b) Bằng x: xoan, xà cừ, xương rồng

- Luyện viết nhiều lần.



Tiết 3: Tập làm văn: §28, ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI
  I. Mục tiêu: 
       	- Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1).
       	 - Đọc và trả lời được các câu hỏi về bài miêu tả ngắn ( BT2); viết được các câu trả lời cho một bộ phận (BT3)
          - KNS: Giao tiếp ứng xử văn hoá, lắng nghe tích cực.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Đọc bài đã làm.
- Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối: 
- Học tiếp cách đáp lại lời chia vui trong một số tình huống giao tiếp và viết đoạn văn ngắn về c©y cèi.
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
- Gọi một em nêu yêu cầu.
- Đưa ra các tình huống.
- Yeâu caàu HS hỏi đáp.
- Gọi c¸c cặp lên diễn lại tình huống.
- NX§G






Bài 2: Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau:
-  Gọi một em nêu yêu cầu.
 Đọc và trả lời các câu hỏi :
- GV y/c HS đọc bài “Quả măng cụt”.
- GV cho HS xem quả măng cụt (Tranh)
- Yêu cầu từng cặp thi hỏi đáp nhanh.
- GV nhận xét  sửa sai. 
Bài 3: Viết vào vở các câu trả lời  cho phần a / b 
- Ở bài này chỉ viết phần TL không cần viết câu hỏi, trả lời dựa vào gợi ý của bài quả măng cụt .
- GV yêu cầu HS làm bài viết.
- HS đọc bài viết của mình.
- Hãy viết đoạn văn theo các câu trả lời của mình.
- HS đọc bài viết của mình.
- GV nhận xét.
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 


- Lắng nghe giới thiệu bài  .





- Quan sát tranh và đọc lại.  
- Tình huống a:
- Đọc lại tình huoỏng 
- 2 HS làm mẫu.
HS1: Chúc mừng bạn đã đoạt giải cao trong cuộc thi.
HS 2: Cảm ơn bạn rất nhiều.
(Tớ cảøm động quá. Cảm ơn các bạn.)
- HS đọc bài.
- Quan sát tranh 
HS1 : Quả măng cụt hình gì ?
HS2 : Hình tròn như quả cam.
HS1 : Quả to bằng chừng nào ?
HS2 : To bằng nắm tay trẻ em.
HS1 : Quả măng cụt màu gì ?
HS2: Quả màu tím sẫm ngã sang đỏ. 
-HS  đọc yêu cầu .
 - Lớp làm vào vở . 
VD: Quả măng cụt tròn, giống như một quả cam nhưng nhỏ chỉ bằng nắm tay của môt đứa bé . Vỏ măng cụt màu tím thẫm, cuống măng cụt ngắn và to, có bốn, năm cái tai tròn trịa úp vào quả và vòng quanh cuống .



- HS đọc cả lớp theo dõi.


- đap lời đồng ý…





Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV: ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI
  I. Mục tiêu: 
       	- Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1).
       	 - Đọc và trả lời được các câu hỏi về bài miêu tả ngắn ( BT2); viết được các câu trả lời cho một bộ phận (BT3)
          - KNS: Giao tiếp ứng xử văn hoá, lắng nghe tích cực.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  - Đáp lời chia vui.
- Thực hiện hỏi đáp theo cặp.
-  Mời các cặp trình bày trước lớp
- HD nhận xét, bổ sung.
HĐ2: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.
- Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1:  Thực hành hỏi đáp trong cặp
- Trình bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.

HĐ2:  Viết bài
- Dựa vào các câu hỏi gợi ý viết khoảng 5 câu về một thứ quả em thích.
-  Nhận xét, đánh giá.





	Ngày soạn: 19 / 3/ 2016               
Ngày giảng: 25/ 3/ 2016              
	                 Thứ  sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016


Tiết 1:  Toán:   §140. CÁC SỐ TỪ  101 ĐẾN 110 ( trang 142)
 I. Mục tiêu
- Nhận biết được các số từ 101 đến 110. Biết cách đọc, viết các số 101 đến 110.         
- Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110. Biết thứ tự các số từ 101 đến 200.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: trực quan, thực hành.
          - Phương tiện: Bảng phụ- PHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Đọc các số tròn chục từ 110 - 200
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối: 
- Giới thiệu các số từ 101 đến 110:
- Có mấy trăm? Có mấy chục mấy đ.vị ?
- §äc lµ:1 trăm linh 1 và viết la:ø 101.
- GV yêu cầu HS thảo luận để tìm cách viết, đọc các số còn lại trong bảng : 102 , 103, 104 , 105 , … ,110.
- GV y/c đọc các số từ 101 đến 110.
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Y/c lớp làm bài theo nhãm.
- Y/c lớp nhận xét bài, kết luận đúng, sai.
- GV đánh giá.
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


- HS lên bảng đọc.
- HS nhận xét.




- Theo dõi, phát biểu.


- Có 100. Có 0 chục và 1 đơn vị.
   
- HS  đọc số 101.
- HS  thảo luận t×m c¸ch ®äc, viÕt các số từ 102 … 110
- HS  đọc các số từ 101 đến 110.

- HS  đọc yêu cầu.  
- Lớp làm bài vµo vở
- NX   
  



- HS nối tiếp điền các số.
  
 101  102  103  104  105  106…





- Điền dấu > , < , = vào chỗ trống.
    101 < 102 	         106 < 109
    102 = 102 	         103 > 101
    105 > 104          105 = 105
- HSNX.
-3 HS  đọc dãy số.



Tiết 2: Toán:    §54. ÔN SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I, Mục tiêu:
	- Biết 10 đơn vị bằng 1 chục; 10 trăm bằng 1nghìn; 10 chục bằng 1 trăm.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; giữa phần đọc và phần viết.
	- Biết so sánh các số tròn trăm, biết viết thứ tự số tròn trăm từ bé đến lớn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Số ?
10 đơn vị bằng 1 chục 
10 trăm bằng 1nghìn 
10 chục bằng 1 trăm
- Nhận xét.
Bµi 2, Viết số thích hợp vào ố ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.
	Viết
	Đọc

	120
	Một trăm hai mươi

	210
	Hai trăm mười

	340
	...........................................

	..........................
	Bốn trăm năm mươi

	....................
	Năm trăm bảy mươi


Bµi 3: Điền dấu <, >, =
- HD hs nhận xét các phép tính dưới,
110 < 130             150 = 150
130 > 110             180 > 160
Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.
- 100, 200, 300, ..................900
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.
- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài



- Làm vào VBTT.

- Nhận xét. Chữa bài 

- Cả lớp làm VBT.
- Chữa bài.


- Làm vào vở, nối tiếp nhau đọc kết quả.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 28
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 28.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 29: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM


















	TUẦN 29
	Ngày soạn: 26/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 28/ 3/ 2016             
	        Thứ  hai ngày 28 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:              TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §79,   NHỮNG QUẢ ĐÀO (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
    	 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu đọc phân biệt được lời kể chuyện và lời nhân vật.
        - Hiểu ND : Nhờ quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông khen ngợi các cháu biết nhường nhịn quả đào cho bạn, khi bạn ốm. (trả lời được các CH trong SGK)
       - KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, ra quyết định, thể hiện sự tự tin.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc “Cây dừa”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
- Ai biết quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
2. KÕt nèi:
- Nhờ những quả đào, mà ông biết tính các cháu. Ôâng hài lòng về các cháu, đặc biệt ngợi khen đứa cháu nhân hậu đã nhường cho bạn quả đào.

3, Luyện đọc:
- Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
- Đọc nối tiếp caõu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 

- HD đoc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm .
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS .
- Thi đọc:
- Mời các nhóm thi đọc. 
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài.
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc thuộc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.




- Quan sát tranh.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

- HS nối tiếp đọc mỗi em một câu cho đến hết bài.




- HS đọc từ khã: hài lòng, nhận xét, với vẻ tiếc rẻ, thốt lên, trải bàn …
- Bài này có 4 đoạn.
- 4 HS đọc nối tiếp.
- Đọc trong nhóm



- Các nhóm thi đua đọc bài, đọc đồng thanh và đọc cá nhân.

- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu.




Tiết 3: Tập đọc:          § 80,     NHỮNG QUẢ ĐÀO (tiết 2) 
I, Mục tiêu: 
    	 - Đọc rành mạch toàn bài; ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý.
     	- Hiểu ND: Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.( Trả lời được các CH1,2,3,5 )
     	- KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, ra quyết định, thể hiện sự tự tin.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.(tiết 2)     
III, Tiến trình dạy học:
	TG
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	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Người ông dành những quả đào cho ai 
- Mỗi cháu của ông đã làm gì với những quả đào?
- Ôâng nhận xét gì về Xuân? Vì sao ông nhận xét như vậy ?
- Ôâng nói gì về Vân ? Vì sao ông nhận xét như vậy ?
- Ôâng nói gì về Việt? Vì sao ông nói như vậy ?
- Em thích nhân vật nào ? Vì sao?
Ý nghĩa : Nhờ những quả đào người ông biết được tính nết của từng cháu mình. ¤ng hài lòng về các cháu, đặc biệt khen ngợi đứa cháu cã lòng nhân hậu đã nhường cho bạn quả đào.
2.2. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.



- Lớp đọc thầm  bài trả lời câu hỏi 
- Người ông dành những quả đào cho vợ và ba đứa cháu nhỏ.
- Xuân đem hạt trồng vào một cái vò. Vân ăn hết phần của mình mà vẫn thèm Việt dành những quả đào của mình cho bạn Sơn bị ốm.
-  Ôâng nói mai sau Xuân sẽ làm vườn gioiû, vì Xuân thích trồng cây.
- Vân còn thơ dại quá, vì Vân háu ăn. ¨n hết phần của mình mà vẫn thèm.
- Việt có tấm lòng nhân hậu, biết nhường miếng ngon của mình cho bạn.


- HS  trả lời theo cảm nhận.

- HS phân vai đọc lại câu chuyện.
- NX


- Về nhà học bài xem trước bài.



Tiết 4: Toán          §141       CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 (tr. 144)
	I/ Mục tiêu 
  - Nhận biết được các số từ 111 đến 200.
  - Biết các đọc, viết các số tròn chục từ 111 đến 200.
  - Biết cách so sánh các số từ 111 đến 200.
  - Biết thứ tự các số từ 111 đến 200.
	II/ Phương tiện và phương pháp dạy học 
- Phương tiện: SGK, bộ đồ dùng dạy học toán lớp 2.
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành, hoạt động nhóm
III/ Tiến trình dạy học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu
1. Ổn định tổ chức:  Lớp hát
2. Kiểm tra bài cũ   
- Điền >, <  = ?

- Nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học
1. Khám phá: Giờ hôm nay chúng ta sẽ học cách đọc, viết thứ tự các số từ 111 đến 200.
2. Kết nối 
a) Đọc và viết số từ 111 đến 200
+ Làm việc chung cả lớp
- GV gắn hình biểu diễn 111.
+ Hãy nêu cách đọc viết số 111.
- GV y/c HS thảo luận và tìm cách đọc và viết các số còn lại trong bảng(SGK)
- GV y/c đọc các số vừa lập được.
3. Thực hành 
Bài 1: Viết theo mẫu.
- Hướng dẫn mẫu.
- GV y/c HS tự làm bài.
- GV y/c HS đổi vở và kiểm tra cho nhau.
 Bài 2: Số? Ý a
- HS làm bài vào vở
- Y/c HS đọc tia số vừa lập được.
Bài 3: >, < = ?
- Lớp làm vở. 

- GV nhận xét sửa sai.
C. Kết luận
- Đọc các số sau: 117, 119, 122, 136.
- Nhận xét tiết học.
	


- 3 HS làm bảng lớp
101 < 102    104  < 105   
102 = 102    105 < 106




- HS xác định số trăm, chục, đơn vị
- HS nêu cách viết và đọc số 111.
- HS thảo luận để viết các số còn thiếu trong bảng. Sau đó 3 HS lên làm bài trên bảng lớp (1 HS đọc số, 1 HS viết số, 1 HS gắn hình biểu diễn số).


- HS đọc yêu cầu.
- HS theo dõi mẫu.
- HS làm bài vào vở
- HS đọc  
- Lớp làm vào vở, 2 HS làm trên bảng phụ.

123 < 124    120 < 152    129 > 120
186 = 186    126 > 122    135 > 125
136 = 136    148 > 128    199 < 200

- HS đọc




Ngày soạn: 26/ 3/ 2016                            Thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2016
Ngày giảng:29/ 3/ 2016                                  .
     Tiết 1   Toán:      §142 ,   CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tr. 146)
   I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng, nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị.
  II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Hỏi đáp, thực hành, thảo luận nhóm
- Ph­¬ng tiÖn: SGK, các hình vuông, hình chữ nhật,  kẻ sẵn trên bảng lớp bảng có ghi trăm, chục, đơn vị, đọc số, viết số.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ  
- Số ?
111, …., 113,….., 115, ….., …..,118, ….
- GV nhận xét.
B. Hoạt động dạy học
1. Khám phá: Giờ hôm nay chúng ta học các số có 3 chữ số.
2. Kết nối 
a) Giới thiệu các số có 3 chữ số
- Đọc và viết số theo hình biểu diễn.
- GV gắn lên bảng 2 hình vuông mỗi hình biểu diễn 100 và hỏi:
+ Có mấy trăm ô vuông?
- Gắn tiếp 4 hình chữ nhật biểu diễn 4 và hỏi:   
+ Có mấy chục ô vuông?
- Gắn tiếp 3 hình vuông nhỏ biểu diễn 3 đơn vị và hỏi: Có mấy ô vuông?
- GV y/c HS hãy viết số gồm 2 trăm, 4 chục và 3 đơn vị.
- GV y/c HS đọc số vừa viết được.
- GV hỏi 243 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?
- GV tiến hành tương tự với các số: 235, 310, 240, 411, 205, 252 như trên để HS nắm cách đọc, cách viết và cấu tạo của các số.
3. Thực hành 
Bài 1:  - Yêu cầu HS đọc đầu bài.


- GV nhận xét sửa sai.


Bài 2: Mỗi số sau ứng với cách đọc nào?

Bài 3: Viết theo mẫu.
- Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
- GV nhận xét sửa sai.
C. Kết luận
- Y/c HS  đọc và viết các số có 3 chữ số  (544,  805, 872,  927)
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	

- 2 HS lên bảng thực hiện
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119,120





- Có 2 trăm ô vuông.


- Có 4 chục ô vuông.

-  Có 3 ô vuông.
- HS lên bảng viết số 243 lớp viết vào bảng con. 
 - Hai trăm bốn mươi ba".
-  243 gồm 2 trăm, 4 chục và 3 đơn vị.

- HS đọc viết



- HS ñoïc y/c.
- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở  
110 hình d  ;   310 hình a  
205 hình c  ;   132 hình b 
123 hình e. 
- 2 HS làm bảng phụ nối
 315 - d  ;       311 - c  ;        322 - g
521 - e  ;       450 - b  ;        405 - a 
 - HS đọc và viết số có 3 chữ số.



 TiÕt 2:            Tập đọc:                 CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
	I/ Mục tiêu
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ.
- Hiểu ND: Tả vẽ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện được tình cảm của tác giả với quê hương. (trả lời được câu hỏi 1, 2 , 4).
- HS khá giỏi trả lời được CH3.
II/ Phương tiện và phương pháp dạy học  
- Phương tiện: SGK, tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn các từ, các câu cần luyện ngắt giọng.
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành, thảo luận nhóm   
	III/ Tiến trình dạy học 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 
2. Kiểm tra bài cũ 
- 2 HS đọc bài "Những quả đào"
+ Người ông dành những quả đào cho ai? 
- Nhận xét. 
B. Hoạt động dạy học
1. Khám phá: Cây đa một loài cây gắn bó với người nông dân đồng bằng Bắc Bộ để thấy được tình cảm yêu quê hương của tác giả trong bài " Cây đa quê hương"
2. Kết nối 
a) Luyện đọc
- GV đọc mẫu tồn bài.
- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
+  Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc thầm lại toàn bài và tìm từ khó đọc trong bài.
- GV chốt lại ghi bảng, hướng dẫn đọc 
- Đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp 
+ Bài được chia ra làm mấy đoạn?
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc mỗi em một đoạn.
+ Đoạn 1: từ đầu….đang cười đang nói.
- Luyện đọc: Trong vòm lá,/ gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì / tưởng chừng như ai đang cười,/ đang nói .// 
+ Đoạn 2: còn lại
- Luyện đọc: Xa xa,/giữa cánh đồng,/đàn trâu ra về,/lững thững từng bước nặng nề.// 
- Giảng: lững thững
- Đọc từng đoạn trong nhóm
- Y/c HS luyện đọc theo cặp
- GV theo dõi, giúp HS yếu đọc
- Thi đọc giữa các nhóm.
- 2 nhóm thi đọc
 - GV nhận xét HS có giọng đọc hay nhất.
- Đọc đồng thanh.
b) Hướng dẫn tìm hiểu bài 
- Gọi HS đọc bài.  
- Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu đời?
- Các bộ phận của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả như thế nào?

- Hoạt động theo  cặp. 
- Ngồi hóng mát ở gốc cây đa tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?
ND: Vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình yêu của tác giả với cây đa, với quê hương.
c) Luyện đọc lại
 - Gọi HS đọc bài.
 - GV nhận xét, tuyên dương.
C. Kết luận
- Quê hương là nơi sinh ra ta, ta cần có tình cảm đối với quê hương.
- Nhận xét tiết học.
	


- 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Ông dành những quả đào cho 3 đứa cháu.





- HS theo doõi vào SGK

- HS đọc nối tiếp từng câu trong bài.

- HS đọc tìm và nêu từ khó: cổ kính, chót vót, lững thững,……
- HS  đọc cá nhân
- Bài chia ra làm 2 đoạn
- 2 HS đọc nối tiếp đoạn.




- HS đọc câu văn dài, HS khác theo dõi và nhận xét .


- HS nêu



- HS luyện đọc theo yêu cầu.
- HS đọc theo  cặp.

- Đại diện các nhóm thi đọc đoạn.
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn đọc

- Lớp đọc đồng thanh toàn bài.


-1 HS đọc bài, lớp đọc thầm bài.
- Cây đa nghìn năm. Đó là cả một toà cổ kính hơn là cả một thân cây.
- Thân là một toà cổ kính chín, mười đứa bé bắt tay nhau ôm không xuể.
….

- Ngồi hóng mát tác giả thấy lúa vàng gợn sóng, đàn trâu lững thững ra về bóng sừng trâu in dưới ruộng đồng yên lặng.
 - Vài HS nhắc lại.
 - HS thi đọc diễn cảm.
- HS trả lời.
- Lớp lắng nghe




TiÕt 3:  Chính tả (Tập chép)         NHỮNG QUẢ ĐÀO
I/ Mục tiêu  
  - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn ngắn 
  - Làm được bài tập 2a.
II/ Phương tiện và phương pháp dạy học 
- Phương tiện: SGK, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2.
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành, thảo luận nhóm
III/ Tiến trình dạy học 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu
1. Ổn định tổ chức: lớp hát 
2. Kiểm tra bài cũ  
- Đọc cho hs viết: giếng sâu, xâu kim, xong việc, song cửa.
- Nhận xét, đánh giá.
B. Hoạt động dạy học
1. Khám phá: Giờ hôm nay chúng ta tập chép một đoạn trong bài "Những hạt đào"
2. Kết nối  
a) Hướng dẫn viết chính tả
 - GV đọc mẫu toàn bài chính tả.
- Gọi HS khá đọc bài.
+ Nhờ những quả đào người ông biết được tính nết của từng cháu mình.
+ Người ông chia quà gì cho các cháu?
+ Ba người cháu đã làm gì với quả đào mà ông cho?

+ Người ông đã nhận xét gì về các cháu?

b) Luyện viết từ khó
- Y/c HS tìm và nêu từ khó. 
- GV đọc và hướng dẫn viết đúng.
- GV nhận xét sửa sai.
+ Bài này thuộc thể loại gì?
+ Em hãy nêu cách trình bày 1 đoạn văn?


+ Ngoài các chữ đầu câu phải viết hoa, còn những chữ nào cũng phải viết hoa? Vì sao?
c) Viết bài
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.
- Y/c HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại bài cho HS soát lại.
 - Thu một số vở để nhận xét.
3. Bài tập: 
Bài 2(a): Điền vào chỗ trống s hay x? 
 - Gọi HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở bài tập  
C. Kết luận
- Trả vở nhận xét sửa sai.
- Nhận xét tiết học.
	


- HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con.
 


- HS theo dõi lên bảng, đọc thầm theo.
- 2 HS đọc bài.
- Chia mỗi cháu một quả đào.

- Xuân ăn đào xong đem hạt trồng. 

- Vân ăn xong vẫn còn thèm. Còn Việt thì không ăn mà mang đào cho cậu bạn bị ốm.
- Ông bảo: Xuân thích làm vườn, Vân bé dại, còn Việt là người nhân hậu.

- HS nêu và viết bảng con: nhân hậu, quà, trồng, ăn xong.

- Thể loại văn xuôi.
 - Khi trình bày 1 đoạn văn, chữ đầu đoạn ta phải viết hoa và lùi vào 1 ô. Các chữ đầu câu phải viết hoa. Cuối câu viết dấu chấm câu.
- Xuân, Vân, Việt. Vì đây là tên riêng của các nhân vật.


 - HS chú ý theo dõi.
 - HS viết bài vào vở.
 - HS soát lỗi.


- HS đọc y/c.



 Buổi chiều
Tiết 4          Tập viết:   §29. Chữ hoa A 
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  A (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Ao (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Ao liền ruộng cả (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  Cho hs tập viết chữ X
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa A và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ A có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ A/ a 
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ.
- HD viết bảng con 
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu ""Ao liền ruộng cả "” nghĩa là  gì?
 Quan sát, nhận xét, HD viÕt.
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Yêu cầu hs viết chữ vào vở tập viết

- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  




-  NX đánh giá.
C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	

- Chữ  X 


- Học sinh quan sát.

- Chữ A gồm 1 nét là nét móc trai kết hợp nét lượn trên , nét móc ngược phải. nét 3 là nét lượn ngang.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Ao liền ruộng cả 


- Viết bảng : Ao






- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ A hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ A hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Ao  cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Ao  cỡ vừa.
  2 dòng câu Ao liền ruộng cả 
- Từ 5-7 em nộp vở.

-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,         NHỮNG QUẢ ĐÀO
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo từng nhân vật và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ:  làm lụng, chuyên cần, kho báu, hão huyền.
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.

- Nhận xét: a, b, c, e, g.
HĐ 4: Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Chọn : b
HĐ 5: ... kq là ý : b

C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.

- Làm vào vở bài tập.

- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: Tăng cường:  HOÀN THÀNH CÁC BÀI VIẾT TRONG VỞ TẬP VIẾT 
I, Mục tiêu:
	- Yêu cầu viết hoàn thành các bài viết thêm, trong vở tập viết từ tuần 19 – 28.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: luyện tập
- Phương tiện:  Vở tập viết
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng nhân.
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.

C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Từng cặp hs kiểm tra chéo nhau về các bài viết.
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.



	Ngày soạn: 28/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 30/ 3/ 216             
	        Thứ  tư ngày 30 tháng 3 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: 
§29. Từ  ngữ  về CÂY CỐI . CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ ?
    I. Mục tiêu::  
	- Nêu được một từ ngữ về cây cối ( BT1 ).
        	- Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì ? ( BT2). 
- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống ( BT3).
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận. thực hành.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX

B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em hãy nêu một số từ ngữ về biển mà em biết?
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Thảo luận nhóm
 N.1, Kể tên các loại cây lương thực, thực phẩm .
øN.2, Kể tên các loại cây cây ăn quả.
N.3, Kể tên các loại cây bóng mát.
N.4, Kể tên các loại cây hoa.
N.5: Kể tên các loại cây lấy gỗ, , 
- Yêu cầu các nhóm báo cáo. NXBS.






Bài 2: Dựa vào kết quả bài tập 1 hỏi đáp theo mẫu sau:
     Người ta trồng cây cam để làm gì ?
     Người ta trồng cây cam để ăn quả.
- GV uốn nắn cho HS  nói trọn câu.


Bài 3 : Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống 
-Vì sao ô trống thứ nhất lại điền dấu phẩy?
- Vì sao điền dấu chấm vào ô trống thứ  
- Gọi HS đọc lại bài làm. NX§G
C. Kết luận:
- Em nào biết có cây gì dùng chữa bệnh không ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 
	


- HS hái, trả lời: M: Vì sao ?
- Đêm qua cây đổ vì sao?
- Đêm qua cây đổ vì gió to.


- Lắng nghe giới thiệu bài .

- Đọc yêu cầu 

- Thảo luận ghi KQ vµo PHT.
- Cây lương thực, thực phẩm : lúa, ngô, khoai lang, sắn, đỗ, lạc, rau muống ...
- Cây ăn quả : Cam, quýt, xoài, dâu, sầu riêng...
- Cây lấy gỗ : lim, sến, táu, ...
- Cây hoa: cúc, đào, mai, hồng,...
- Cây bóng mát: bàng, phượng, xà cừ, bằng lăng, đa ...
- Đại diện trình bày kết quả.
- HS  đọc yêu cầu.
- Từng cặp thực hành lên hỏi đáp.
  Người ta trồng cây bàng làm gì 
  Người ta trồng cây bàng lấy bóng mát.
- HS  đọc yêu cầu .
-1 HS lên bảng làm, lớp làm vở.
- Vì câu đó chưa thành câu.
- Vì câu đó đã thành câu và chữ đầu câu sau đã viết hoa.
 

- HS  trả lời .
- Về nhà học bài và làm các BT.




Tiết 4: Toán:     §143.       SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
I. Mục tiêu:
       - Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có ba chữ số; nhận biết thứ tự các số (không quá 1000).
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: Hình vuoõng, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’
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	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
Tìm x      x : 4 = 2;       x : 3 = 6
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  
HD so sánh các số có 3 chữ số
 - GV gắn lên hình biểu diễn số 234, 235
     + 234 và 235 số nào bé hơn và số nào lớn hơn?   
     + Hãy so sánh chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số 234 và số 235 ?
- Khi đó ta nói 234 nhỏ hơn 235 
  Viết 234 < 235. Hay 235 > 234.
- HD So sánh 194 và 139;  199 và 215 
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Làm bài 1 trên bảng con, bảng lớp.
- GV HD nhận xét đánh giá.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Y/c lớp làm bài vµo PHT.
- Y/c nhận xét bài, kết luận đúng, sai.



Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Yêu cầu NX.


C. Kết luận:
- Muốn so sánh các số tròn trăm ta làm như thế nào ?
	Hoạt động của HS


- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.

- Vài học sinh nhắc lại đầu bài


234 beù hôn 235;  235 lôùn hôn 234.

- Chữ số hàng trăm cùng là 2. Chữ số hàng chục cùng là3.Chữ số hàng đơn vị 4 < 5.
- Đọc.
  
- Điền dấu >, <, =
      127 > 121          865 = 865
      124 < 129          648 < 684
      182 < 192          749 > 549
- HS  đọc yêu cầu .
- So sánh các số với nhau.
- HS thực hiện so sánh và tìm số lớn nhất.
      a.  395 ,  695 ,  375
      b.  873 ,  973 ,  979   
- Sè? 
- H§ nhãm
	971
	972
	973
	974
	975
	976
	977
	978
	979
	980

	981
	982
	983
	984
	985
	986
	987
	988
	989
	990

	991
	992
	993
	994
	995
	996
	997
	998
	999
	1000






Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (nghe viết)       NHỮNG QUẢ ĐÀO
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Những quả đò" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.




- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc):      CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'


9'



7'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ: ...
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Gạch những từ chỉ màu xanh khác nhau trong bài Sông Hương
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.
Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.








Tiết 3: Ôn tập Toán (tiết1): ÔN SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I, Mục tiêu:
	- Biết 10 đơn vị bằng 1 chục; 10 trăm bằng 1nghìn; 10 chục bằng 1 trăm.
	- Biết điền số thích hợp vào ô trống; giữa phần đọc và phần viết.
	- Biết so sánh các số tròn trăm, biết viết thứ tự số tròn trăm từ bé đến lớn.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'

6'




6

6'


6'

5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Số ?
10 đơn vị bằng 1 chục 
10 trăm bằng 1nghìn 
10 chục bằng 1 trăm
- Nhận xét.
Bµi 2, Viết số thích hợp vào ố ?
- Cho hs đọc y/c rồi làm vào vở.
Bài 3: Tìm x.
- HD hs nhận xét hai phép tính trên,

Bµi 4, HD tìm hiểu đề rồi giải.
- 100, 200, 300, ..................900
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.
- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài 
- Quan sát, làm bài

- Làm vào VBTT.
- Nhận xét. Chữa bài 

- Làm bảng con.
- Cả lớp làm VBT.
- Chữa bài.


	
Ngày soạn: 26/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 31/ 3/ 216             
	           
 Thứ  năm ngày 31 tháng 3 năm 2016


  Tiết 1: Toán:                        §144, LUYỆN TẬP
   I. Mục tiêu: 
- Biết cách đọc, viết các số có ba chữ số. Biết so sánh các số có ba chữ số.
- Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
 II. Phương pháp- Phương tiện: 
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







1'


8’






7’






10’



7’


3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kieồm tra: Y/c điền dấu vào chỗ chấm.
- Nhận xét đánh giá.

B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Baøi 1:  Nêu y/c BT
- Bài này yêu cầu ta làm gì.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Đại diện nhóm trình bày.



Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Hửụựng daón HS thảo luận làm BT vào PHT. Trình bày kết quả.
- Giáo viên HD nhận xét. 


Bài 3: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
- Y/c làm BT cá nhân.
- HD nhận xét, đánh giá.
Bài 4: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
- Y/c làm BT cá nhân.
- HD nhận xét, đánh giá.


C. Kết luận:
 HTH kiến thức

	


<  >  =  ?
127……….121     124……….129    865……….865
- HS nhận xét.



- ViÕt theo mÉu.
	ViÕt sè
	Trăm
	Chục
	§.vÞ
	Đọc số

	116
	1
	1
	6
	Một trăm mười sáu

	815
	8
	1
	5
	Tám trăm mười lăm

	307
	3
	0
	7
	Ba trăm linh bảy

	475
	4
	7
	5
	Bốn trăm bảy lăm

	900
	9
	0
	0
	Chín trăm

	 802
	8
	0
	2
	Tám trăm linh hai


- Số?.
- Thảo luận nhóm 2.
400; 500; 600;700; 800; 900; 1000.

910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000.
- Điền dấu <  >  = 
543 < 590     670 < 676     699 < 701
- Lớp nhận xét. 

- Viết theo thứ tự từ bé đến lớn 
- HS làm bài cá nhân
299; 420; 875; 1000
- NX.
- Nêu lại ND bài học. 



Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):  §56. HOA PHƯỢNG
 I. Mục tiêu: 
- Nghe – viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.
     	- Làm được BT (2) a/b 
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	5’



2’


10’












13’




6'



2’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Viết từ chứa tiếng có vần ưc/ ưt. HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ minh hoạ bài TĐ gì? Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Hoa phượng”
2. Kết nối: 
- Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu.
- Tóm tắt ND: Tác giả tả hoa phượng đang thời kì trổ bông.
- Tìm và đọc những câu thơ tả hoa phượng?
- Hướng dẫn cách trình bày 
- Bài thơ có mấy khổ? 
- Mỗi khổ có mấy dòng thơ? Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?
- Các chữ đầu dòng thơ viết như thế nào?
- Trong bài thơ những dấu câu nào được sử dụng ?
- Giữa các khổ thơ viết như thế nào 
- Luyện viết chữ khó.
3. Thực hành:
- Viết chính tả: Đọc cho học sinh viết bài.
- Soát lỗi  : GV đọc,học sinh soát 
- Thu bài   và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài.
- Nhận xét.
C. Kết luận: 
 NX đánh gia tiết học.
	

- HS viết bảng con.



- Tranh vẽ ...




- Lắng nghe, đọc lại.
- Hoa phượng.
- Lắng nghe, đọc lại.

- Hôm qua còn lấm tấm
  Chen lẫn màu lá xanh …
  Một trời hoa phượng đỏ. 
- Có 3 khổ thơ. 
- Mỗi khổ có 4 dòng. Mỗi dòng có 5 chữ.
- Các chữ đầu dòng thơ viết hoa.
- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu gạch đầu dòng, dấu chấm hỏi, dấu chấm cảm.
- Để cách 1 dòng.
- Thực hành viết vào bảng con.

- HS nghe - viÕt vào vở.

- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 

- Kể tên các loài cây bắt đầu s/x.
- HS làm BT cá nhân. 
a) Bằng s: sắn, sim, sung, sen, súng, sâm, sấu, sậy.
b) Bằng x: xoan, xà cừ, xương rồng
- Luyện viết nhiều lần.



Tiết 3: Tập làm văn: §29, ĐÁP LỜI CHIA VUI. NGHE TRẢ LỜI CÂU HỎI
  I. Mục tiêu: 
   	 - Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1).
      	 - Đọc và trả lời được các câu hỏi về bài miêu tả ngắn ( BT2); viết được các câu trả lời cho một bộ phận (BT3)
           - KNS: Giao tiếp ứng xử văn hoá, lắng nghe tích cực.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6’



1’
2'



8'







9'








8'







5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Đọc bài đã làm.
- Nhận xét.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: Học tiếp cách đáp lại lời chia vui trong một số tình huống giao tiếp và viết đoạn văn ngắn về c©y cèi.
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
- Gọi một em nêu yêu cầu.
- Đưa ra các tình huống.
- Yeâu caàu HS hỏi đáp.
- Gọi c¸c cặp lên diễn lại tình huống.
- NX§G




Bài 2: Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau:
-  Gọi một em nêu yêu cầu.
- GV y/c HS đọc bài “Quả măng cụt”.
- GV cho HS xem quả măng cụt (Tranh)
- Yêu cầu từng cặp thi hỏi đáp nhanh.
- Vài cặp hỏi đáp trước lớp.
- GV nhận xét  sửa sai. 
Bài 3: Viết vào vở các câu tl cho phần a / b .
- Ở bài này chỉ viết phần TL không cần viết câu hỏi, trả lời dựa vào gợi ý của bài quả măng cụt .
- GV yêu cầu HS làm bài viết.
- HS đọc bài viết của mình.
- GV nhận xét  sửa sai. 
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 


- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- Quan sát tranh và đọc lại.  
- Tình huống a:
 - 2 HS làm mẫu.
HS1: Chúc mừng bạn đã đoạt giải cao trong cuộc thi.
HS 2: Cảm ơn bạn rất nhiều.
(Tớ cảøm động quá. Cảm ơn các bạn.)
- HS diễn lại bµi.
- Quan sát tranh 
HS1 : Quả măng cụt hình gì ?
HS2 : Hình tròn như quả cam.
HS1 : Quả to bằng chừng nào ?
HS2 : To bằng nắm tay trẻ em.
HS1 : Quả măng cụt màu gì ?
HS2: Quả màu tím sẫm ngã sang đỏ. 
-HS  đọc yêu cầu .
 - Lớp làm vào vở . 
VD: Quả măng cụt tròn, giống như một quả cam nhưng nhỏ chỉ bằng nắm tay của môt đứa bé . Vỏ măng cụt màu tím thẫm, cuống măng cụt ngắn và to, có bốn, năm cái tai tròn trịa úp vào quả và vòng quanh cuống .
- HS đọc cả lớp theo dõi.




Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV:             CHỮ HOA Y, A
 I. Mục tiêu: 
         	- Luyện viết các chữ hoa Y, A cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

8'


8'



10'



8'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ Y, A

HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.

HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 
HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa Y, A
HĐ3:  
- Viết bài
- Nhận xét, đánh giá.
HĐ4: 
 
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 




	
Ngày soạn: 26/ 3/ 2016               
Ngày giảng: 01/ 4/ 2016              
	             
   Thứ  sáu ngày 01 tháng 4 năm 2016


Tiết 1:  Toán:                                      §145.  MÉT
 I. Mục tiêu:
      - Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc viết kí hiệu đơn vị mét. Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: đề - xi - mét, xăng- ti- mét.
      - Biết làm các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét.
       - Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: trực quan, thực hành.
          - Phương tiện: Bảng phụ- PHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'






1'

12'



6'






6'





5'









4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
Tính chu vi h×nh tam giác có độ dài: 5 cm, 12 cm, 9 cm.  
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối: 
- Củng cố về kĩ năng tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác.  
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Y/clớp làm bài theo nhãm.
- Y/c lớp nhận xét bài, kết luận đúng, sai.
- GV đánh giá.
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.
- Gọi hs trình bày, nhận xét.
- Độ dài đường gấp khúc ABCDE và chu vi hình tứ giác ABCDE bằng nhau. Vì độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc bằng độ dài các cạnh của hình tứ giác.
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


- HS lên bảng.
- HS nhận xét.








- H§ nhãm.
- Vài HS lên bảng thực hành đo.
  10 dm.

  1 m = 100 cm.
 
- Điền số thích hợp vào chỗ trống.
- HS quan sát và theo dõi.
    1dm = 10 cm      100cm = 1m 
    1m = 100 cm      10 dm  = 1m
HS khác nhận xét chéo nhau. 


- Tính
17m + 6m = 23m   15m - 6m = 9m 
8m + 30m =38m    38m-24m =14m
47m+18m=65m     74m- 59m=15m 
- Điền cm hoặc m
a.Cột cờ trong sân trường cao 10 m 
b. Bút chì dài 19cm.
c. Cây cau cao 6 m.
d . Chú tư cao 165 cm.





Tiết 2: Ôn toán:    §56,  CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
  I. Mục tiêu: 
  - Biết tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện:  Mô hình đồng hồ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’







2’




7’



7'




8’








7'

5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định 
2. Kiểm tra: Tính chu vi h×nh tam giác có độ dài: 5 cm, 12 cm, 9 cm.  
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi:    
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên ghi bảng, nhận xét đánh gi¸.
Bài 2 : Điền số thích ...
- Gọi 1 em làm vào bảng phụ, lớp làm vào vở.
Yêu cầu HS nêu đề bài.

- Nhận xét.
Bài 3 : 
- Yêu cầu đọc thầm và tìm cách giải
- Gọi một em lên bảng làm bài. Yêu cầu lớp làm BT vào vở.



Bài 4: Tìm hiểu y/c hs nêu kq.
- Nhận xét chốt kq đúng: b
 C. Kết luận: 
-  Chúng ta vừa được củng cố kiến thức gì ?
	

- HS lên bảng tính, lớp làm vào vở.
 




 
- Nhẩm tính
- Nối tiếp nêu KQ.



- HS nêu đề bài .
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Chu vi hình tam giác là :
102 + 230 + 515 = 847 (dm)
                     Đ¸p sè : 847 dm

- HS nêu đề bài.
- Một em lên bảng giải bài 
Bài giải
Chu vi hình tứ giác laø:
532 + 142 + 100 = 774 (dm)
                     Đ¸p sè : 774 dm

- Trao đổi theo cặp, nêu kq trước lớp.

- Phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 29
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 29.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 29: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM











	TUẦN 30
	Ngày soạn: 31/ 3/ 2016                
Ngày giảng: 04/ 04/ 2016             
	        Thứ  hai ngày 04 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §82, AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
        - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
        - Hiểu ND: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. (trả lời được CH 1; 3; 4; 5)
       - KNS: Tự nhận thức, ra quyết định.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’

12'



12'











5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc “Cây đa quê hương”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối:
a, HD luyện đọc:
- Đọc mẫu bài văn.
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 
c, HD đoïc từng đoạn : 

- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.




- HS đọc nối tiếp từng câu, tìm tiếng từ khó đọc: quây quanh, non nôùt, reo lên, trìu mến, tắm rửa,…
- Chia làm 3 đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm. HS khác lắng nghe và nxét bạn đọc.

- Hs đọc theo đoạn trước lớp, 
- Luyện đọc câu văn dài: ...
- Thi đọc bài cá nhân. 
- Các nhóm thi đọc bài đồng thanh nối tiếp.
- Đọc bài, lớp nghe, nhận xét.



Tiết 3: Tập đọc:  §82, AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
        - Hiểu ND: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. (trả lời được CH 1; 3; 4; 5)
       - KNS: Tự nhận thức, ra quyết định.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’

















15’







5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- Gọi hs đọc lại toàn bài.
- Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
C©u1:  Cho hs đọc và trả lời CH 1.
KL: phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa, ...
C©u 2: Y/c hs đọc và trả lời CH 2.
- Nhận xét KL: Các cháu chơi có vui không ? Các cháu ăn có no không ?
Các cô có mắng phạt các cháu không ?
Các cháu có đồng ý không ?
C©u 3: Y/c hs đọc và trả lời CH 3.
Nhận xét KL: ... chia keo cho ai ngoan

C©u 4: Y/c hs đọc và trả lời CH 4.
Nhận xét KL: Vì Tộ chưa vâng lời cô.
C©u 5:  KL: Vì Tộ đã biết nhận lỗi 
KL: ý c.
2.3. Luyện đọc lại:
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.



- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 2 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
 Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- HS phát biểu ý kiến.


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại điện các nhóm thi đọc bài.
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.


- 1 em đọc lại toàn bài.


- HS phát biểu ý kiến.



Tiết 4: Toán:                   §146 ,     Ki - lô - mét 
I. Mục tiêu:
- Biết ki lô mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc viết kí hiệu đơn vị ki lô mét.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị ki lô mét và đơn vị mét.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị ki lô mét.
- Nhận biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
 - Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
           - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:  
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'


2'





6'




7'


7'











7'

5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  §iỊn sè?
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
- Dẫ được học các đơn vị đo độ dài nào ?
2. Kết nối:   
 - Ki lô mét kí hiệu là km.
- 1 ki-lô-mét có độ dài bằng 1000 mét.
- GV ghi bảng : 1km = 1000 m 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX.






Bài 4: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yeâu caàu hs nêu miệng kết quả.
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS lên bảng: 1dm =10.cm   






- Theo dõi, phát biểu, nhắc lại
- Ki lô mét kí hiệu là km.
      1km = 1000 m 


- Số ?
 1 km = 1000m          1000m = 1km
1   m = 10  dm          10   dm= 1  m
1   m = 100cm          10   cm = 1dm
- Nhìn vào hình vẽ trả lời câu hỏi
+ Qu·ng đường từ A  B dài 23 km
+ Qu·ng đường từ B  D dài 90 km
+ Qu·ng đường từ C  A dài 65 km
- Một em đọc đề bài .
- Nêu số đo thích hợp
	Quãng đường
	Dài

	Hà Nội  -  Cao Bằng
	285 km

	Hà Nội  -  Lạng Sơn
	169 km

	Hà Nội  -  Hải Phòng
	102 km

	Hà Nội  -  Vinh
	308 km

	Vinh      -  Huế
	368 km

	TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ
	174 km

	TP Hồ Chí Minh - Cà Mau
	354 km



- 
- HS nêu miệng kết quả.




  Ngày soạn: 31/ 3/ 2016                            Thứ ba ngày 05 tháng 4 năm 2016
  Ngày giảng:05 4/ 2016                                  .
     Tiết 1       Toán:                     §147,  MI – LI - MÉT
   I. Mục tiêu: 
 - Biết mi-li-mét là 1đơn vị đo độ dài. Biết đọc viết kÝ hiệu đơn vị mi-li-mét.
         - Biết được quan hệ giữa đơn vị mi-li-mét với các đơn vị đo độ dài cm, m.
         - Biết ước lượng độ dài theo đơn vị cm, mm trong một số trường hợp đơn giản
   II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Quan sát, Thực hành.
- Phương tiện:  Thước co chia vạch cm, VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'

6'














6'






6'


6'







5'




3'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  1km = ... m                              
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
Hoâm nay chuùng ta củng tìm hiểu về đơn vị đo mi – li - mét
2. KÕt nèi:    
+ Kể tên các đơn vị đo độ dài đã học ?
 - Mi li mét kí hiệu là mm.
 - GV yêu cầu HS quan sát thước kẻ HS và tìm độ dài từ vạch 0 đến 1 .
+ Độ dài từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau ?
 - Mỗi phần nhỏ chính là độ dài của 1 milimét. 10mm có độ dài bằng 1 cm.
 - GV viết lên bảng : 10 mm = 1 cm.
 + 1 m bằng bao nhiêu xentimét ?
 -1 m bằng 100 cm, 1 cm bằng 10 mm , từ đó ta nói 1m bằng 1000 mm.
 - GV ghi bảng : 1 m =1000 mm.
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.



Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX.



Bài 4:  Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yeâu caàu nêu miệng kết quả.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS 1km = 1000m.






- Một em đọc đề bài .
- 2 em lên bảng giải BT.
- HS  đọc.
-1m bằng 100 cm.
- HS nhắc lại : 1 m  = 1000 mm.





- Một em đọc đề bài 1.
- Thực hiện vào vở.
1cm = 10 mm        1000mm = 1 m 
1 m = 1000 mm   10 mm    = 1cm
5 cm = 50 mm     3 cm =   30 mm

- Đoạn thẳng MN dài 60 mm 
- Đoạn thẳng AB dài 30 mm 
- Đoạn thẳng CD dài 70 mm 
- Viết cm hay mm vào chỗ chấm
a. Bề dày của cuốn sách “Toán 2” khoảng 10 mm 
b.Bề dày của chiếc thước kẻ là 2 mm 
c.Chiều dài của chiếc bút bi là 15cm.

a, 10 mm      b, 2mm,   c, 15cm







 Tiết 2:            Tập đọc:   §84.   CHÁU NHỚ BÁC HỒ
    I. Mục tiêu:   
- Biết ngắt nhịp thơ hợp lí, bước đầu đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hiểu ND: Tình cảm đẹp đẽ của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ kính  yêu.       (trả lời được CH 2, 3, 4; thuộc 6 dòng thơ cuối bài. HS khá, giỏi thuộc được cả bài thơ)
 II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’

3'




12'













10'

















8'




5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kieåm tra: Đoïc baøi “Ai ngoan sẽ được thưởng”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em bieát tranh veõ gì ? 
2. KÕt nèi: 
- Đọc mẫu: Giọng đọc cảm động tha thiết, nhấn giọng những từ ngữ tả cảm xúc, tâm trạng bâng khuaâng, ngẩn ngô, của bạn nhỏ.
2.1,  Luyện đọc
- Đọc mẫu lần 1: 
+ Luyện đọc từng câu.
- Yc HS nêu các từ khó phát âm.
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
- Trong bài có những từ nào khó phát âm 
+ Luyện đọc đoạn : Yêu cầu tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ trước lớp .
- Tổ chức cho HS luyện đọc bài theo từng nhóm nhỏ . Mỗi nhóm có 4 em.
- T/c thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân 
- Nhận xét.
- Y/c cả lớp đọc đồng thanh.
2.2, Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu một em đọc bài 
+ Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu ?
+ Vì sao bạn nhỏ phải“cất thầm ảnh Bác ?


+ Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 câu thơ đầu ?



+ Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ ?

+ Qua câu chuyện bạn nhỏ ta thấy được tình cảm gì của thiếu nhi đối víi Bác Hồ.
 2.3, Học thuộc lòng bài thơ:
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ y/c lớp đọc đồng thanh bài thơ, sau đó xoá dần bài thơ trên bảng cho HS đọc TL.
- T/c để HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
C . Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	


- 2 em đọc nối tiếp.



- Nhắc lại đầu bài.



- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.

- HS đọc nối tiếp từng câu.



- 3 em nối tiếp nhau đọc bài, mỗi em đọc 1 khổ. 
- Lần lượt từng bạn trong nhóm đọc bài, các bạn khác theo dõi chỉnh sửa cho nhau.
- Thi đọc cá nhân ( mỗi nhóm cử 4 bạn )
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
- Một em đọc bài , lớp đọc thầm theo .

- Quê ở bªn bÕn sông Ô Lâu.
- Vì ở trong vùng tạm chiến, địch cấm nd ta treo ảnh Bác Hồ, vì Bác làngười lãnh đạo nd ta chiến đấu giành độc lập, tự do.  
- Hình ảnh Bác hiện lên rất đẹp : Đôi má Bác hồng hào, râu, tóc bạc phơ, mắt sáng tựa vì sao,   vầng trán rộng.
- Đêm đêm, bạn nhớ Bác, mang ảnh bác ra ngắm, bạn hôn ảnh Bác mà ngỡ được Bác hôn.
- Thiếu nhi vùng tạm chiếm nói riêng và thiếu nhi của cả nước nói chung rất kính yêu Bác Hồ.

- Lớp đọc đồng thanh .
- HTL từng khổ thơ rồi cả bài thơ.
- Các nhóm thi đọc, Cá nhân thi đọc
- Một em đọc lại cả bài .




Tiết 3        Chính tả (Nghe viết): §57,  AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
I. Mục tiêu: 
         - Nghe viết chính xaùc baøi CT, trình bày baøi ñuùng ñoaïn văn xuôi có lời nhân vật.
         - Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1’

10’













12'




7'




3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: xám xịt, sủi bọt
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Đọc đoạn văn viết chính tả.
- Đoạn văn viết về ai, làm gì ?

- Đoạn viết có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Bài còn có những dấu câu nào?
2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày. 
	


- HS vieát bảng con.






- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.
- Đoạn văn giới thiệu về Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng.
- §o¹n viết có 5  câu.
- Viết lùi vào một ô và viết hoa chữ cái đầu câu.
- Bác Hồ, Một, Vừa, Mắt.
- HS nêu: 

- Lớp thực hành viết từ khó: trại, quây quanh, giữa, rửa,…


-  Nghe viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.

- Điền vào chỗ trống: 
a, (chúc/ trúc) cây trúc, chúc mừng.
- chở / trở): trở lại, che chở
- Các nhóm thảo luận sau 5 phút 




 Buổi chiều
Tiết 1          Tập viết:   §30. Chữ hoa  M  (kiểu 2)
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  M (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Vượt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),M¾t s¸ng nh­ sao(3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’

10’


























15’









3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa M và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ M có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ M với chữ N
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ 
- HD viết bảng con  
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu "M¾t s¸ng nh­ sao ” nghĩa là  gì?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt.M¾t 
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ 
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  




-  NX đánh giá.
C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Chữ  N 




- Học sinh quan sát.
- Chữ M gồm 2 nét là nét móc hai đầu và nét móc ngược phải.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- ẹoùc: Mắt sáng như sao 
- Là công việc trång c©y mà tất cả mọi người cần tham gia để bảo vệ môi trường.


- Viết bảng :M¾t 

- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ M hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ M hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Mắt cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Mắt cỡ vừa.
  2 doứng caõu Mắt sáng như sao 
- Từ 5-7 em nộp vở.
-Tập viết phần còn lại.


Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,    AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG     
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'


8'


6'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: quẫy, sần sùi, trườn, giả dối
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.



C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .




Tiết 3: Tăng cường:            VIẾT BÀI TẬP VIẾT (TRANG 30) 
I, Mục tiêu:
- Yêu cầu viết hoàn thành được bài viết theo y/c.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Ôn luyện
- Phương tiện:  Các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'





1'


10'

7'

12'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc nội dung bài viết..
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Chia nhóm giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.
HĐ 3: Tổ chức cho hs chơi trò chơi "Đoán đúng, đoán nhanh"





C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Làm việc cá nhân.
- Nhận xét, giúp đỡ hs hoàn thành bài
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: 
- Lớp chia thành hai đội, các đội thi đua đưa ra các con chữ trong các bài đã học. Nhóm còn lại nêu độ cao khi viết chữ dó. VD: 
- Đội 1: Nêu con chữ t 
- Đội 2: Nêu chữ t cao 1, 5 li.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.




	Ngày soạn: 01/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 06 / 4/ 216             
	        Thứ  tư ngày 06 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §31. Từ  ngữ  về BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:  
- Chọn được từ ngữ cho trước để điền đúng vào đoạn văn (BT1), tìm được từ ngữ ca ngợi Bác Hồ (BT2)
     	- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3)
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'




9'










9'








9'











5'
	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em hãy nêu một số từ ngữ về biển mà em biết?
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Gọi học sinh  đọc bài tập 1  
- Bài tập yêu cầu làm gì ?
- GV gọi HS đọc các TN trong dấu ngoặc.
- GV gọi HS lên bảng gắn các thẻ từ đã chuẩn bị vào đúng vị trí trong đoạn văn.
- GV Nhận xét. Chốt lời giải đúng
- KL: đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.
- GV nhận xét tuyên dương.
Baứi 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề baứi.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Chia lớp thành 4 nhóm và phát giấy, yêu cầu HS thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV Nhận xét. Bổ sung.
Bài 3: : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV treo bảng phụ.
- GV yêu cầu HS làm bài.
+ Vì sao ô trống thứ nhất chúng ta điền dấu phẩy
+ Vì sao ô trống thứ hai  ta lại điền dấu chấm ?
+ Vậy ô trống thứ 3 điền dấu gì ?
+ Vậy ô trống thứ 4 điền dấu gì ?
- Y/c đọc lại bài.
- Nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học .
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  ở đâu?



- Lắng nghe giới thiệu bài .

lên bảng gắn thẻ từ.

- HS đọc lại đoạn văn.

- HS thảo luận nhóm.
 - Đại diện nhóm lên trình bày.
- Lớp nhận xét, bổ sung.


- Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.




- §iền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống.
- 1 HS làm/ bảng.Lớp làm vào vở.
- Vì “Một hôm” chưa thành câu.

- Vì “Bác không đồng ý” đã thành câu. Điền dấu chấm .
- Điền dấu phẩy
- HS nối tiếp đọc lại bài.
  



Tiết 4: Toán:                  §148.   LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
          - Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000, trừ có nhớ trong
  phạm vi 100.
         - Biết giải bài toán về ít hơn.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: VBTT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’







1'

9'






9'








9’


5,
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Y/c viết số thích hợp.
- Nhận xét đánh giá.

B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Tổ chức HS thi lµm BT nhanh 
- GV HD nhận xét đánh giá
- Khi thực hiện các phép tính với các số đo ta làm ntn?

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV HD tóm tắt BT

                      18km         12km
                         
                                 
 ? km
- Y/c lớp làm bài vµo V.
- Y/c trình bày, NXbaøi, KL ñuùng, sai.
Bài 4 : Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Yêu cầu tr×nh bµy, NX.
C. Kết luận:   
- Hệ thống kiến thức.
- Vận dụng: Làm BT3VBT. xem trửụực baứi: Viết số thành tổng các trăm, chục,…- Yêu cầu lớp nhận xét bài trên bảng 
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.
  456 - 123     578 - 158     
- HS nhận xét.

- Vài học sinh nhắc lại đầu bài


- Tính




                               
331    732    451     222    461

- Đặt tính rồi tính.
     986-245                 73-26


                             
        722                         47




- Viết số thích hợp…
	 SỐ BT
	257
	257
	869
	867
	486

	 Số trừ
	136
	136
	659
	661
	264

	  Hiệu
	121
	121
	210
	206
	222




 





Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (nghe viết) AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                      - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Sơn Tinh, Thủy Tinh" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .




- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.





Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): CHÁU NHỚ BÁC HỒ
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'


9'



7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ:  ...
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Nối từng việc làm ở cột A với điều mà người làm việc đó vi phạm nội quy Đảo Khỉ ở cột B.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //

Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.








Tiết 3: Ôn tập Toán:                    MI – LI - MÉT
I, Mục tiêu:
 - Củng cố đơn vị đo độ dài là mi-li-mét và quan hệ giữa đơn vị mi-li-mét 
với các đơn vị đo độ dài cm, m.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'










1'

8'






8'


7'




5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Tính nhẩm:
Đeà bài yêu cầu ta làm gì?
- Y/c tự làm BT cá nhân.
- HDHS nhận xét. 


Bài 2: Gọi HS nêu bài tập 1.
- Yeâu caàu lôùp QS và nêu miệng.
- Giáo viên nhận xét. §G.
Bài 4: Gọi một em đọc đề bài .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.
- Mời HS lên bảng làm bài.Nhận xét.


 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.


- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Một em đọc đề bài 1.
- Thực hiện vào vở.
1cm = 10 mm          1000mm = 1 m 
1 m = 1000 mm       10 mm    = 1cm
5 cm = 50 mm         3 cm =   30 mm

- Đoạn thẳng MN dài 60 mm 
- Đoạn thẳng AB dài 30 mm 
- Đoạn thẳng CD dài 70 mm 

a. Bề dày của cuốn sách “Toán 2” khoảng 10 mm 
b.Bề dày của chiếc thước kẻ là 2 mm 
c.Chiều dài của chiếc bút bi là 15cm

	Ngày soạn: 01/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 07/ 4/ 216             
	           Thứ  năm ngày 07 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Toán:  §149. 
Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
   I. Mục tiêu: 
- Biết viết các số có ba chữ số thành tổng của số trăm, số chục , đơn vị và ngược lại. 
  	- Vận dụng thực hành thạo chính xác.
   II. Phương pháp- Phương tiện: 
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’


12'

















6’





6’



6’




5’


	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
20 : 4 =     28: 4 =    36: 4 =


- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: ... Có bạn nào biết xem đồng hồ rồi ?
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi: 
- HD viết các số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị .
-  Số 375 gồm mấy trăm, chục, đơn vị ?
- Dựa vào việc phân tích số 375 thành các trăm, chục, đơn vị như trên, ta có thể viết số này thành tổng như sau:
            375 = 300  + 70  + 5
- Việc viết số 375 thành tổng các trăm, chục, đơn vị chính là phân tích số này thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
- Phân tích các số 456, 450 , 803 , 707. thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Bài này yêu cầu ta làm gì.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Giáo viên HD nhận xét đánh giá.
Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Hửụựng daón HS làm BT vào bảng con.
- Giáo viên HD nhận xét. 
Bài 3: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
- Y/c làm BT cá nhân.
- HD nhận xét, đánh giá.
- yêu cầu học sinh làm bài cá nhân
C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- Học bảng chia 2, 3, 4. 5
- HS nhận xét.




 


- Quan sát phát biểu. nhận xét bạn.

- Số 375 gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị.
  





 - HS phân tích số :
456 = 400+50+6     450 = 400  + 50
803 = 800  + 3         707 = 700  + 7


- HS  đọc yêu cầu: Viết theo M.
	237
	Hai trăm ba chục 7 đ.vị
	200+30+7

	164
	Một trăm sáu chục4đ.vị
	100+60+4

	352
	Ba trăm năm chục 2đ.vị
	300+50+2

	658
	Sáu trăm năm chục8đ.vị
	600+50+8



- HS lên bảng,lớp làm vào bảng con  
978 =900+70+8    835 = 800+30 + 5 
509 = 500  + 9 
- HS  đọc yêu cầu.
- HS lên bảng nối.  




Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):§58. CHÁU NHỚ BÁC HỒ
I. Mục tiêu: 
      	- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 3 khổ thơ đầu, mỗi câu thơ 4 chữ  của bài  “Bé nhìn biển” Sách TV2 T 2 trang 66. 
- Làm được bài tập 2 a/b hoặc BT 3a/b.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1’





10’















14'



6'













4’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết trú mưa, truyền tin .
-  HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:
- Tranh vẽ minh hoạ bài TĐ gì? 
2. Kết nối: 
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Ch¸u nhí B¸c Hå”
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu tóm tắt nội dung :Đoạn  thơ thể hiện tình cảm kính yêu vô hạn của thiếu nhi vùng tạm chiếm đối với Bác Hồ.
- Đoạn thơ nói lên tình cảm của ai với ai ?
- Những chi tiết nào nói lên bạn nhỏ rất nhớ và kính yêu Bác Hồ ?
- Hướng dẫn cách trình bày 
- Yêu cầu HS tìm và nêu từ khó. 
- Đoạn thơ có mấy dòng?Bài thơ thuộc thể thơ nào? Khi viết cần chú ý điều  gì ?
- Đoạn thơ có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao
- Yc lớp viết bảng con các từ khó. 
 2.2,  Viết chính t¶: 
- Đọc cho học sinh viết bài.
 GV đọc,học sinh soát lỗi 
- Thu bài và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên 
- Nhận xét học sinh.








C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	

- HS viết bảng con.




- Tình cảm của bạn nhỏ miền Nam đối với Bác Hồ.
- Đêm đêm bạn đem ảnh Bác ra ngắm, bạn hôn ảnh Bác mà ngỡ được Bác hôn.
	
- bâng khuâng, giở xem, chòm râu, vầng trán, ngẩn ngơ.
- Có 6 dòng. Thể thơ lục bát. Khi viết dòng thứ nhất lùi vào 2 ô....
- Đêm, Giở, Nhìn, Càng, Ôâm; chữ Bác viết hoa để tỏ lòng tôn kính với Bác Hồ.


- HS nghe - viÕt vào vở.
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 

- Điền vào chỗ chấm ch/tr; êt/ êch.
- HS làm BT cá nhân. 
a. chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế .
b. ngày tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải .
- Về nhà viết lại chữ viết sai.
- Điền vào chỗ trống s hay x…
- Một học sinh  lên bảng làm bài.              
đáp án : ch : cá chép , cá chuối , cá chim , cá chạch , cá chày , cá chình , cá chọi , cá chuồn.
tr : cá trê, cá tra, cá trắm , cá trích , cá trôi   


          
Tiết 3: Tập làm văn: §30, NGHE -  TRẢ LỜI CÂU HỎI
  I. Mục tiêu: 
         	- Nghe kể và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Qua suối (BT1). Viết được câu trả lời cho câu hỏi d ở bài tập 1 (BT2)
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’


10'















12'



5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi 
- GV treo bức tranh. GV kể chuyện lần 1
- GV gọi HS đọc câu hỏi dưới bức tranh.
- GV kể chuyện lần 2: GV vừa kể vừa giới thiệu tranh.
- GV kể chuyện lần 3 và đặt câu hỏi
+ Bác Hồ và các chiến sĩ cảnh vệ đi đâu ?
+ Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?
+Khi biết hòn đá bị kênh , Bác bảo anh chiến sĩ làm gì ?
+Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ ?

- GV y/c HS thực hiện hỏi - đáp theo cặp.
- GV nhận xét tuyên dương. 
- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. 
Bài 2:
- Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập 1.
- GV nhận xét  sửa sai  . 
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- Lắng nghe câu chuyện.





- Lần lượt trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ sung.
- Kể lại các câu trả lời
Bác Hồ và các anh chiến sĩ đi công tác. Có một anh chiến sĩ bỗng xảy chân bị ngã. Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá để người khác đi không bị ngã nữa. Bác là người quan tâm đến tất cả mọi người.




- HS viết bài vào vở.
- Đọc lại bài viết trước lớp.






Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV:   NGHE -  TRẢ LỜI CÂU HỎI
  I. Mục tiêu: 
         	- Nghe kể và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Qua suối (BT1). Viết được câu trả lời cho câu hỏi d ở bài tập 1 (BT2)
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’


10'















12'



5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi 
- GV treo bức tranh. GV kể chuyện lần 1
- GV gọi HS đọc câu hỏi dưới bức tranh.
- GV kể chuyện lần 2: GV vừa kể vừa giới thiệu tranh.
- GV kể chuyện lần 3 và đặt câu hỏi
+ Bác Hồ và các chiến sĩ cảnh vệ đi đâu ?
+ Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?
+Khi biết hòn đá bị kênh , Bác bảo anh chiến sĩ làm gì ?
+Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ ?

- GV y/c HS thực hiện hỏi - đáp theo cặp.
- GV nhận xét tuyên dương. 
- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. 
Bài 2:
- Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập 1.
- GV nhận xét  sửa sai  . 
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- Lắng nghe câu chuyện.





- Lần lượt trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ sung.
- Kể lại các câu trả lời
Bác Hồ và các anh chiến sĩ đi công tác. Có một anh chiến sĩ bỗng xảy chân bị ngã. Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá để người khác đi không bị ngã nữa. Bác là người quan tâm đến tất cả mọi người.




- HS viết bài vào vở.
- Đọc lại bài viết trước lớp.






	Ngày soạn: 01/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 08/ 4/ 2016              
	                 Thứ  sáu ngày 08 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Toán: §150, PHÉP CỘNG  (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
 I. Mục tiêu.
- Biết cách làm tính cộng không nhớ  các số trong PV 1000.
          	 - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'
12'
















6'




6'




5'



4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng . 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- Có 326 hình vuông, thêm 253 hình vuông nữa. Có tất cả bao nhiêu hình vuông?
- Tổng của 326 và 253 có mấy trăm , mấy chục , mấy đơn vị ?
- Gộp 5 trăm, 7 chục và 9 hình vuông lại thì có tất cả bao nhiêu hình vuông?
 (
    326                       
    
25
3
          
    
5
7
9                     
  +
)- Đặt tính và thực hiện tính giống như cộng 2 chữ số.


                              
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Đồng hồ thứ nhất đang chỉ mấy giờ ? 
- Vì sao em biết?
- 8 giờ 15 phút tối còn gọi là mấy giờ ?
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân


C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.



- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán.
- HS quan sát hình biểu diễn.
- Có 5 trăm , 7 chục  và 9 đơn vị.


- Có tất cả là 579 hình vuông.

6  cộng 3 bằng 9 viết 9
2  cộng 5 bằng 7 viết 7
3  cộng 2 bằng 5 viết 5
- HS nhắc lại .


- HS đọc yêu cầu .
 (
235          637            503           625
 
451
          
162
            
354
          
43
    
686          799            857           
668
)
 (
    +
) (
+
) (
 +
)

 - HS  làm miệng .



                        
         984                  578               948   	


- H§ nhãm	
	500 +100 = 600      200 +200 = 400
300 +100 = 400      500 +300 = 800
600 +300 = 900      800 +100 = 900
400 +600 =1000     500 +500 =1000 


Tiết 2: Toán: §58:  PHÉP CỘNG  (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
  I. Mục tiêu: 
 - Biết cách làm tính cộng không nhớ  các số trong PV 1000.
          	 - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'
12'
















6'
6'





5'






4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng . 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- Có 326 hình vuông, thêm 253 hình vuông nữa. Có tất cả bao nhiêu hình vuông?
- Tổng của 326 và 253 có mấy trăm , mấy chục , mấy đơn vị ?
- Gộp 5 trăm, 7 chục và 9 hình vuông lại thì có tất cả bao nhiêu hình vuông?
 (
    326                       
    
25
3
          
    
5
7
9                     
  +
)- Đặt tính và thực hiện tính giống như cộng 2 chữ số.


                              
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân





C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.



- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán.
- HS quan sát hình biểu diễn.
- Có 5 trăm , 7 chục  và 9 đơn vị.


- Có tất cả là 579 hình vuông.

6  cộng 3 bằng 9 viết 9
2  cộng 5 bằng 7 viết 7
3  cộng 2 bằng 5 viết 5
- HS nhắc lại .


- HS đọc yêu cầu .
 (
235          637            503           625
 
451
          
162
            
354
          
43
    
686          799            857           
668
)
 (
    +
) (
+
) (
 +
)


 - HS  làm miệng .



                        
         984                  578               948   	
- H§ nhãm	
	500 +100 = 600      200 +200 = 400
300 +100 = 400      500 +300 = 800
600 +300 = 900      800 +100 = 900
400 +600 =1000     500 +500 =1000 



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 30
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 30
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 31: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM

	TUẦN 31
	Ngày soạn: 9/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 11/ 04/ 2016             
	        Thứ  hai ngày 11 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:    TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §85,  CHIẾC RỄ ĐA TRÒN (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
        - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
        - Hiểu ND: Bác Hồ có tình thương  bao la đối với mọi người, mọi vật. 
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’


5’





12'







12'










5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập ñoïc.“Ch¸u nhí B¸c Hå”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối: 
- Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Khi trồng cái rễ, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để sau này có chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi .
a, HD luyện đọc:
- Đọc mẫu bài văn.
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 
c, HD đoïc từng đoạn : 

- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.












- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
- HS nối tiếp đọc mỗi em một câu cho đến hết bài.
- HS đọc từ khã: rễ, ngo»n ngoèo, lá tròn , thường lệ, tần ngần ,…
- Bài này có 3 đoạn.
- 3 em đọc.
- Đọc trong nhóm

- Các nhóm thi đua đọc bài, đọc đồng thanh và đọc cá nhân.
- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu.



Tiết 3: Tập đọc:  §86, CHIẾC RỄ ĐA TRÒN (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
        - Hiểu ND: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. (trả lời được CH 1; 3; 4; 5)
       - KNS: Tự nhận thức, ra quyết định.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’























15’










5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- GV đọc mẫu
- Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất Bác bảo chú cần vụ làm gì ? 
- Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào ? 
- Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây như thế nào
- Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa?
- Hãy nói 1 câu:
a. Về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu nhi.
b. Về thái độ của Bác Hồ đối với mọi vật xung quanh . 
- Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật . Một chiếc rễ đa rơi xuống đất Bác cũng muốn trồng lại cho rễ cây mọc thành cây. Khi trồng cái rễ, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để sau này có chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi . 
2.3. Luyện đọc lại:
[ 
- Luyện đọc theo phân vai.  
- Gọi HS nhận xét.
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
1. - HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

- Đọc thầm đoạn 2.
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- Đọc đoạn 2 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
 Đọc đoạn 3 trả lời trước lớp.
- HS khác lắng nghe và nhận xét bạn.
- HS phát biểu ý kiến.


- Luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
- Đại điện các nhóm thi đọc bài.
- Thi đọc đồng thanh nối tiếp.


- 1 em đọc lại toàn bài.


- HS phát biểu ý kiến.
Bác bảo chú cần vụ cuốn chiêùc rễ lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp.
- Bác hướng dẫn chú cần vụ cuộn rễ lại thành vòng tròn, buộc tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.
- Chiếc rễ đa thành cây đa con có vòng lá tròn.
- Chui qua, chui lại
- HS phát biểu.
-  HS   theo dõi, nhận xét .
- HS phân vai đọc lại câu chuyện.
- NX



Tiết 4: Toán:  §151 ,     LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Biết cách làm tính cộng( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán về nhiều hơn.
- Biết tính chu vi hình tam giác.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
 - Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
           - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:  
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'


2'





6'







7'






7'










7'









5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  §iỊn sè?
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
- Dẫ được học các đơn vị đo độ dài nào ?
2. Kết nối:   
 - Ki lô mét kí hiệu là km.
- 1 ki-lô-mét có độ dài bằng 1000 mét.
- GV ghi bảng : 1km = 1000 m 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Y/clớp làm bài CN(b¶ng con)
- Y/c lớp nhận xét bài, kết luận đúng, sai.
- GV đánh giá.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV Y/clôùp laøm baøi CN vào V. Kiểm tra.  
- Y/c HSNX. GVNX, sửa sai.  
-  Nhận xét.

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của BT.
- Bài toán cho biết gì ?BT hỏi gì ?
                                  210 kg
      GÊu                                           18 kg
                                                  
      Sư tử                       
                                    ? kg
- GV Y/clôùp laøm baøi CN vào V. Kiểm tra.  
-  Nhận xét
Bài 5: Tính chu vi của hình tam giác ?
                              A
   300cm                          200cM

  B                     400cm           C            
- Y/c thảo luận nhóm, ghi KQ vào bảng phụ; Đại diện trình bày. HD NX
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS lên bảng: 1dm =10.cm   










- TÝnh?




                     
     859           787           887        758

- Đặt tính rồi tính.





                     
        557        95          869        90
Bài giải
        Sư tử nặng là:
210 + 18 = 228 (kg)
                         Đáp số : 228 kg






- Thảo luận nhóm
Bài giải
            Chu vi tam giác ABC là:
300 + 400+ 200= 900 (cm)
                                Đáp số: 900cm
- HSNX



  Ngày soạn: 9/ 4/ 2016                            Thứ ba ngày 12 tháng 4 năm 2016
  Ngày giảng:12/ 4/ 2016                                  .
     Tiết 1 Toán: §152,  PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
   I. Mục tiêu: 
- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000
- Biết trừ nhẩm các số tròn trăm
- Biết giải bài toán về ít hơn. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Quan sát, Thực hành.
- Phương tiện:  Thước co chia vạch cm, VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'

10'













6'


6'


5'





5'



3'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  Y/c tÝnh. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
2. Kết nối:    
Có 635 hình vuông, bớt đi 214 h.vuông. Hỏi còn lại bao nhiêu h.vuông? 
+Muốn biết còn lại bao nhiêu hình vuông ,ta làm thế nào ? 
* Đặt tính và thực hiện tính 
 - Thực hiện phép tính từ phải sang trái.

                    5 trừ 4, bằng 1, viết 1.
   421                    3 trừ 1 bằng 2 , viết 2.
                            6 trừ 2 bằng 4 , viết 4.
- Vậy 635-214 = 421.
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX.

Bài 4:  Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yeâu caàu nêu miệng kết quả.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- NX
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

  37 – 12      73 – 43      






- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán 
- HS phân tích bài toán .
- Thực hiện phép tính trừ 635-214 
- 2 HS lên bảng đặt tính, lớp làm bảng con .




- Một em đọc đề bài 1.
-  (
    484       586          590        693  
    
241
       
253
        
  
470
   
    
 152
  
    
243       333          120        541  
-
-
-
-
) 4 HS lên bảng làm tính.      


- HS đặt tính rồi tính:


             
- HS tính nhẩm.
700 - 300 = 400	900-300 = 600
600 - 400 = 200	800-500 = 300
1000 - 400 = 6001000 - 500 =  500
- 1 HS  nhìn tóm tắt để đọc BT. 
Bài giải
            Đàn gà có số con là :
183 -121 = 62 ( con )
              Đáp số : 62 con



 Tiết 2: Tập đọc: §87.   CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
    I. Mục tiêu:   
- Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng ở các câu văn dài.
       	- Hiểu ND: Cây và hoa đệp nhất khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác, thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác.(trả lời được các CH trong SGK)
 II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kieåm tra: Đoïc baøi “ChiÖc rÕ đa tròn”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em bieát tranh veõ gì ? 
- Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác.
2. KÕt nèi: 
- Đọc mẫu: Giọng đọc cảm động tha thiết, nhấn giọng những từ ngữ tả cảm xúc, tâm trạng 
2.1,  Luyện đọc
- Đọc mẫu lần 1: 
+ Luyện đọc từng câu.
- Yc HS nêu các từ khó phát âm.
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
- Trong bài có những từ nào khó phát âm 
+ Luyện đọc đoạn : Yêu cầu tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ trước lớp .
- Tổ chức cho HS luyện đọc bài theo từng nhóm nhỏ . Mỗi nhóm có 4 em.
- T/c thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân 
- Nhận xét.
- Y/c cả lớp đọc đồng thanh.
2.2, Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu một em đọc bài 
+Kể tên các loại cây được trồng phía trước lăng Bác?
+ Những loài hoa nổi tiếng nào ở khắp mọi miền đất nước được trồng quanh lăng Bác?
+ Tìm những từ ngữ tả hình ảnh cho thấy cây và hoa luôn cố gắng làm đẹp cho lăng Bác?
+ Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với bác?

+ Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân ta đối với Bác ntn? 
 2.3, Học thuộc lòng bài thơ:
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ y/c lớp đọc đồng thanh bài thơ, sau đó xoá dần bài thơ trên bảng cho HS đọc TL.
- T/c để HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
C . Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	


- 2 em đọc nối tiếp.



- Nhắc lại đầu bài.



- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.

- HS đọc nối tiếp từng câu.



- 3 em nối tiếp nhau đọc bài, mỗi em đọc 1 khổ. 
- Lần lượt từng bạn trong nhóm đọc bài, các bạn khác theo dõi chỉnh sửa cho nhau.
- Thi đọc cá nhân ( mỗi nhóm cử 4 bạn )
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
- Một em đọc bài , lớp đọc thầm theo .




- Cây vạn tuế, dầu nước, hoa ban.
- Hoa ban, đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.
- Hội tụ, đâm chồi, phô sắc, toả hương thơm.
- Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào viếng lăng Bác.
- Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam luôn tỏ lòng tôn kính với Bác
- Lớp đọc đồng thanh .
- HTL từng khổ thơ rồi cả bài thơ.
- Các nhóm thi đọc, Cá nhân thi đọc
- Một em đọc lại cả bài .





Tiết 3        Chính tả (Nghe viết): §59,   Việt Nam có Bác
I. Mục tiêu: 
- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài th¬.
         	- Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: ngẩn ngơ, mắt sáng 
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Đọc đoạn văn viết chính tả.
- Đoạn văn viết về ai, làm gì ?
- Đoạn viết có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Bài còn có những dấu câu nào?





2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày. 
	


- HS vieát bảng con: 





- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.
- Công lao của BácHồ được so sánh với non nước, trời mây và đỉnh Trường Sơn.
- Nhân dân ta coi Bác là Việt Nam, Việt Nam là Bác.
- Việt Nam, Trường Sơn vì là tên riêng.Viết hoa chữ Bác để thể hiện sự kính trọng Bác.
- Theồ loaùi thơ lục bát.
- dòng 6 tiếng lùi vào 2 ô, chữ ở dòng 8 viết c¸ch lề 1«.
- Trường Sơn , nghìn năm, lục bát,…
- Lớp thực hành viết từ khó.




- Nghe viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.

- Điền vào chỗ trống: r/d/gi; hỏi, ngã
 B­ëi, dừa, rào, đỏ, rau, những, gỗ ch¼ng, giường.
- Các nhóm khác nhận xét chéo




 Buổi chiều
Tiết 1          Tập viết:   §30. Chữ hoa  N  (kiểu 2)
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  N (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : N  (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Người ta là hoa đất (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa N và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ N có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ N với chữ N
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ 
- HD viết bảng con  
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu "Người ta là hoa đất ” nghĩa là  gì?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt.Người
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ 
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  




-  NX đánh giá.

C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Chữ  N 




- Học sinh quan sát.
- Chữ N gồm 2 nét là nét móc hai đầu và nét móc ngược phải.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Người ta là hoa đất 
- Là công việc trång c©y mà tất cả mọi người cần tham gia để bảo vệ môi trường.


- Viết bảng :Người

- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ N hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ N hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Người cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Người cỡ vừa.
  2 dòng câu Người ta là hoa đất 
- Từ 5-7 em nộp vở.
-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,    CHIẾC RỄ ĐA TRÒN 
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: quẫy, sần sùi, trườn, giả dối
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .




Tiết 3: Tăng cường:            VIẾT BÀI TẬP VIẾT (TRANG 30) 
I, Mục tiêu:
- Yêu cầu viết hoàn thành được bài viết theo y/c.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Ôn luyện
- Phương tiện:  Các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc nội dung bài viết..
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Chia nhóm giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.
HĐ 3: Tổ chức cho hs chơi trò chơi "Đoán đúng, đoán nhanh"






C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Làm việc cá nhân.
- Nhận xét, giúp đỡ hs hoàn thành bài
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: 
- Lớp chia thành hai đội, các đội thi đua đưa ra các con chữ trong các bài đã học. Nhóm còn lại nêu độ cao khi viết chữ dó. VD: 
- Đội 1: Nêu con chữ t 
- Đội 2: Nêu chữ t cao 1, 5 li.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.







	Ngày soạn: 9 / 4/ 2016                
Ngày giảng: 13 / 4/ 216             
	        Thứ  tư ngày 13 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §31. Từ  ngữ  về BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:  
- Chọn được từ ngữ cho trước để điền đúng vào đoạn văn (BT1), tìm được từ ngữ ca ngợi Bác Hồ (BT2)
     	- Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3)
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em hãy nêu một số từ ngữ về biển mà em biết?
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Gọi học sinh  đọc bài tập 1  
- Bài tập yêu cầu làm gì ?
- GV gọi HS đọc các TN trong dấu ngoặc.
- GV gọi HS lên bảng gắn các thẻ từ đã chuẩn bị vào đúng vị trí trong đoạn văn.
- GV Nhận xét. Chốt lời giải đúng
- KL: đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.
- GV nhận xét tuyên dương.
Baứi 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề baứi.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Chia lớp thành 4 nhóm và phát giấy, yêu cầu HS thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV Nhận xét. Bổ sung.
Bài 3: : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV treo bảng phụ.
- GV yêu cầu HS làm bài.
+ Vì sao ô trống thứ nhất chúng ta điền dấu phẩy
+ Vì sao ô trống thứ hai  ta lại điền dấu chấm ?
+ Vậy ô trống thứ 3 điền dấu gì ?
+ Vậy ô trống thứ 4 điền dấu gì ?
- Y/c đọc lại bài.
- Nhận xét, đánh giá.
C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học .
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  ở đâu?



- Lắng nghe giới thiệu bài .

lên bảng gắn thẻ từ.

- HS đọc lại đoạn văn.

- HS thảo luận nhóm.
 - Đại diện nhóm lên trình bày.
- Lớp nhận xét, bổ sung.


- Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.




- §iền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống.
- 1 HS làm/ bảng.Lớp làm vào vở.
- Vì “Một hôm” chưa thành câu.

- Vì “Bác không đồng ý” đã thành câu. Điền dấu chấm .
- Điền dấu phẩy
- HS nối tiếp đọc lại bài.
  



Tiết 4: Toán:                  §153.   LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
          - Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000, trừ có nhớ trong
  phạm vi 100.
         - Biết giải bài toán về ít hơn.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: VBTT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’






1'

9'





9'




9’



5,
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Y/c viết số thích hợp.
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Tổ chức HS thi lµm BT nhanh 
- GV HD nhận xét đánh giá
- Khi thực hiện các phép tính với các số đo ta làm ntn?
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Y/c lớp làm bài vµo V.
- Y/c trình bày, NXbaøi, KL ñuùng, sai.



Bài 4 : Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Yêu cầu tr×nh bµy, NX.


C. Kết luận:   
- Hệ thống kiến thức.
- Yêu cầu lớp nhận xét bài trên bảng 
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.
  456 - 123     578 - 158     
- HS nhận xét.


- Vài học sinh nhắc lại đầu bài

- Tính




                               
331    732    451     222    461

- Đặt tính rồi tính.
     986-245                 73-26


                             
        722                        47

- Viết số thích hợp…
	 SỐ BT
	257
	257
	869
	867
	486

	 Số trừ
	136
	136
	659
	661
	264

	  Hiệu
	121
	121
	210
	206
	222










Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (nghe viết) CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Sơn Tinh, Thủy Tinh" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'


9'




7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ:  ...
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3: Nối từng việc làm ở cột A với điều mà người làm việc đó vi phạm nội quy Đảo Khỉ ở cột B.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //

Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.



- Phát biểu trước lớp.







Tiết 3: Ôn tập Toán: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
I, Mục tiêu:
- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000
- Biết trừ nhẩm các số tròn trăm
- Biết giải bài toán về ít hơn. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'







1'

8'




8'


7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: "Ủng hộ miên Trung bị lũ lụt".
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bµi 1, Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện. lớp làm bài vào vở.
- .Nhận xét.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp cùng chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe
- HS đặt tính rồi tính:
-  2 HS lên bảng làm tính.      


             
- HS tính nhẩm.
700 - 300 = 400	900-300 = 600
600 - 400 = 200	800-500 = 300
- 1 HS  nhìn tóm tắt để đọc BT. 
Bài giải
            Đàn gà có số con là :
183 -121 = 62 ( con )
              Đáp số : 62 con

	

	
Ngày soạn 09/ 4/ 2016
Ngày giảng 14/ 4/ 2016
	Thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Toán:                          §154,  LUYỆN TẬP CHUNG (trang 160)
   I. Mục tiêu: 
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số. 
- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. Bài 1 (phép tính 1, 3, 4); Bài 2 (phép tính 1, 2, 3); Bài 3 (cột 1, 2) Bài 4 (cột 1, 2). 
   II. Phương pháp- Phương tiện:  
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’




6’





6’


6’


8'


5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 


                                     

- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: ?
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Bài này yêu cầu ta làm gì.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Giáo viên HD nhận xét đánh giá.
Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Hửụựng daón HS làm BT vào bảng con.
- Giáo viên HD nhận xét. 
Bài 3: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
- HD nhận xét, đánh giá.
- yêu cầu học sinh làm bài cá nhân
Bài 4: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- HS nhận xét.




 

- Yêu cầu H§ nhãm.
- Đại diện nhóm trình bày.




- Đọc yêu cầu , làm vào bảng con.
- nhận xét bạn.

 
- HS tính nhẩm :
700+300 = 1000     800 = 200  = 1000
1000 – 300 = 700   1000 – 200 = 800
- HS  ñoïc yeâu caàu. Y/c làm BT cá nhân.
- HS lên bảng,lớp làm vào bảng con  




Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):§58. Cây và hoa bên lăng Bác  
I. Mục tiêu: 
     - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
     - Làm được bài tập 2a/b. 
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



2’








10’















14'



6'





4’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết trú mưa, truyền tin .
-  HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:
- Tranh vÏ minh ho¹ g×? Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “C©y vµ hoa bªn l¨ng B¸c”
2. KÕt nèi: 
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Cây và hoa bên lăng bác”
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu tóm tắt nội dung: 
+ Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở đâu ?
+ Những loài hoa nào được trồng ở đây ?


+ Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng nhưng tình cảm chung của chúng là gì ?


- Hướng dẫn cách trình bày 
- Yêu cầu HS tìm và nêu từ khó. ViÕt 
- Bài viết có mấy câu?
- Đoạn v¨n có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao
 2.2,  Viết chính t¶: 
- Đọc cho học sinh viết bài.
 GV đọc,học sinh soát lỗi 
- Thu bài và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên 
- Nhận xét học sinh.
C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	

- HS viết bảng con.




- Tình cảm của bạn nhỏ miền Nam đối với Bác Hồ.

	
- Lắng nghe, đọc lại.
- Cảnh ở sau lăng Bác.
- Hoa đào Sơn La, sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa mộc, hoa ngâu.
- Cùng nhau toả hương thơm ngào ngạt, dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào viếng lăng Bác.
- bâng khuâng, giở xem, chòm râu, vầng trán, ngẩn ngơ.
- Có 3 câu.
- C¸c ch÷ ®Çu dßng, chữ Bác viết hoa để tỏ lòng tôn kính với Bác Hồ.
- HS nghe - viÕt vào vở.
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 
- Điền vào chỗ chấm d/r/gi; hỏi/ngã.
- HS làm BT cá nhân. 
a)  dầu , giấu , rụng.
b) Cỏ , gõ , chổi.



          
Tiết 3: Tập làm văn: §31, ĐÁP LỜI KHEN NGỢI. TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ
  I. Mục tiêu: 
         	- Đáp được lời khen ngợi theo tình huống cho trước (BT1). Quan sát ảnh Bác Hồ, trả lời được các câu hỏi về ảnh Bác (BT2)
      	- Viết được một vài câu ngắn về ảnh Bác Hồ (BT3)
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’


10'










7'



12’




4'
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi 
- Đọc thầm y/c và nội dung của bài tập 1: - Thảo luận cặp để tìm lời đáp trong mỗi tình huống.
- Mời hs lần lượt nói lời đáp cho từng tình huống.
- Cùng hs nhận xét, bổ sung.
VD: Tình huống a,
- Con cảm ơn bố (mẹ).
Hoặc: Thật thế hở bố (mẹ). Ngày nào con cũng quét sạch như thế nhé.
- GV nhận xét tuyên dương. 
Bài 2: Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi sau: 
- Viết câu trả lời cho câu hỏi trong bài tập 1.
- GV nhận xét  sửa sai. 
Bài 3: Dựa vào những câu trả lời trên, viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ.
- Mời một số học sinh đọc k q trước lớp.
- Cùng lớp nhận xét, bổ sung.
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- lần lượt nói lời đáp cho từng tình huống.
- HS nhận xét, bổ sung.








- Lần lượt trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ sung.



Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ.
- HS viết bài vào vở.
- Đọc lại bài viết trước lớp.






Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: Tập viết:   §31. Chữ hoa M,  N  (kiểu 2)
  I. Mục tiêu: 
         	- Luyện viết các chữ hoa M,  N cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

8'


8'



10'



8'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ  M,  N  

HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.

HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 
HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa M,  N  
HĐ3:  
- Viết bài
- Nhận xét, đánh giá.
HĐ4: 
 
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 





	Ngày soạn: 09/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 15/ 4/ 2016              
	                 Thứ  sáu ngày 15 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Toán:                                    §155,   TIỀN VIỆT NAM
 I. Mục tiêu.
- Nhận biết được đơn vị thường dùng của tiền Việt Nam là đồng.
- Nhận biết được một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.
- Biết thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản. Biết làm các phép cộng, phép trừ các số với đơn vị là đồng. (bài 1, 2, 4)  
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'
12'











6'


6'





5'




4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
- Kể trong cặp các loại giấy bạc có mệnh giá khác nhau mà mình biết.
2. KÕt nèi 
Giới thiệu các loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng: GV hướng dẫn hs quan sát kĩ cả hai mặt của các tờ giấy bạc trên. 
- Yêu cầu hs nêu đặc điểm riêng và đặc điểm chung của từng loại giấy bạc đó.
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Thực hành đổi tiền.

Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân




C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.













- Làm bài tập 1 trong SGK theo cặp.



- HS đọc yêu cầu .
- HS  làm miệng .
	


- H§ nhãm	
500đ +100đ = 600d      
200đ +200đ = 400đ
300đ +100đ = 400đ      
500đ +300đ = 800đ





Tiết 2: Toán: §58:  PHÉP CỘNG  (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
  I. Mục tiêu: 
 - Biết cách làm tính cộng không nhớ  các số trong PV 1000.
          	 - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'


9'




9'




7'




5'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối                             
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1.
 -Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
- Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài, làm bài.
- Cho HS nhận xét chéo nhau.

 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân



C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.



- HS đọc yêu cầu. Trao đổi theo cặp, nêu miệng kết quả.



                Bài giải
Mẹ phải trả số tiền là:
600 + 200 = (800 đồng)
                 Đáp số: 800 đồng
 - HS  làm miệng.	
      600đ + 300đ = 900đ
     800đ + 100đ = 900đ
     400đ + 600đ =1000đ    
     500đ + 500đ =1000đ 



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 31
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 31
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 32: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tiếp tục thi đua chào mừng ngày 40/ 4 và 01/ 5.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM




	TUẦN 32
	Ngày soạn: 16/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 18/ 04/ 2016             
	        Thứ  hai ngày 18 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:            TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §91,  CHUYỆN QUẢ BẦU  (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
        - Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng.
        - Hiểu ND: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc có chung một tổ tiên .
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’


12'





12'









5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập ñoïc.“Ch¸u nhí B¸c Hå”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối:
- Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
3. Thực hành:
a, HD luyện đọc:
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 

c, HD đoïc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.


- HS nối tiếp đọc mỗi em một câu cho đến hết bài.
- HS đọc từ khã: ngập lụt, gió lớn; chết chìm, đi làm nương, lấy làm lạ, lao xao,…
- Bài này có 3 đoạn.
- 3 em đọc.

- Đọc trong nhóm
- Các nhóm thi đua đọc bài, đọc đồng thanh và đọc cá nhân.
- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu.



Tiết 3: Tập đọc:  §92,  CHUYỆN QUẢ BẦU  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
        - Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng.
         - Hiểu ND: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc có chung một tổ tiên .
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’




































15’










5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- GV đọc mẫu
- Con dúi làm gì khi bị hai vợ chồng người đi rừng bắt được?
- Con dúi mách cho hai vợ chồng người đi rừng điều gì?
- Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt?






- Tìm những từ ngữ miêu tả nạn lụt rất nhanh và mạnh.

- Sau nạn lụt mặt đất và muôn vật ra sao?
- Nương là vùng đất ở đâu?
- Tổ tiên nghĩa là gì?
- Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?
- Những con người đó là tổ tiên của những dân tộc nào?
- Hãy kể tên một số dân tộc trên đất nước?
- GV kể tên 54 dân tộc trên đất nước.
- Câu chuyện nói lên điều gì?
- Ai có thể đặt tên khác cho câu chuyện?


2.3. Luyện đọc lại:
[ 
- Luyện đọc theo phân vai.  
- Gọi HS nhận xét.
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
- Lớp đọc thầm  bài trả lời câu hỏi .

- Nó van lạy xin tha và hứa sẽ nói ra điều bí mật.
- Sắp có mưa to, gió lớn làm ngập lụt khắp miền và khuyên họ hãy chuẩn bị cách phòng lụt.
- Hai vợ chồng lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày bảy đêm rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy ngày mới chui ra.
- Sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông.
- Mặt đất vắng tanh không còn một bóng người, cỏ cây vàng úa.
- Là vùng đất ở trên đồi, núi.
- Là những người đầu tiên sinh ra một dòng họ hay một dân tộc.
- Người vợ sinh ra một quả bầu. Khi đi làm về hai vợ chồng nghe thấy tiếng nói lao xao. Người vợ lấy dùi dùi vào quả bầu thì có những người từ bên trong nhảy ra.
- Dân tộc Khơ-me, Thái, Mường, Dao, H’mông, Ê-đê, Ba-na, Kinh.
- Tày, Hoa, Khơ-me, Nùng,…
- Các dân tộc cùng một mẹ sinh ra.
- Nguồn gốc các dân tộc Việt Nam./ Chuyện quả bầu lạ./ Anh em cùng một tổ tiên./…
- HS đọc lại. 
- Luyện đọc trong nhóm.  
- Các nhóm thi đọc diễn cảm.







- Về nhà học bài xem trước bài.



Tiết 4: Toán:  §151 ,     LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Biết cách làm tính cộng( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100. Biết giải bài toán về nhiều hơn.
- Biết tính chu vi hình tam giác.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
 - Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
           - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:  
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'


2'






6'







7'






7'





7'








5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  §iỊn sè?
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
- Dẫ được học các đơn vị đo độ dài nào ?
2. Kết nối:   
 - Ki lô mét kí hiệu là km.
- 1 ki-lô-mét có độ dài bằng 1000 mét.
- GV ghi bảng : 1km = 1000 m 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Y/clớp làm bài CN(b¶ng con)
- Y/c lớp nhận xét bài, kết luận đúng, sai.
- GV đánh giá.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV Y/clôùp laøm baøi CN vào V. Kiểm tra.  
- Y/c HSNX. GVNX, sửa sai.  
-  Nhận xét, ghi điểm.

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của BT.
- Bài toán cho biết gì ?BT hỏi gì ?
- GV Y/clôùp laøm baøi CN vào V. Kiểm tra.  
-  Nhận xét
Bài 5: Tính chu vi của hình tam giác ?
                              A
   300cm                          200cM

  B                     400cm           C            
- Y/c thảo luận nhóm, ghi KQ vào bảng phụ; Đại diện trình bày. HD NX
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS lên bảng: 1dm =10.cm   










- TÝnh?




                     
       859           787            887         758

- Đặt tính rồi tính.





                     
        557        95          869        90
Bài giải
        Sư tử nặng là:
210 + 18 = 228 (kg)
                         Đáp số : 228 kg


- Thảo luận nhóm
Bài giải
            Chu vi tam giác ABC là:
300 + 400+ 200= 900 (cm)
                                Đáp số: 900cm
- HSNX



 

 Ngày soạn: 16/ 4/ 2016                            Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2016
  Ngày giảng:20/ 4/ 2016                                  
     Tiết 1 Toán:                     §152,  LUYỆN TẬP CHUNG
   I. Mục tiêu: 
- Biết cách đọc viết, so sánh các số có ba chữ số.
 		 - Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị.
 - Biết giải bài toán về nhiều hơn có kèm đơn vị đồng.
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Quan sát, Thực hành.
- Phương tiện:  Thước co chia vạch cm, VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'



10'




6'



7'


4'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  Y/c tÝnh. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
2. Kết nối:    
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập.
- Yêu cầu suy nghĩ và nªu miƯng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

  37 …12      73… 43      58 … 44



- Viết chữ số thích hợp vào ô trống 
	Viết số
	Trăm
	Chục
	§.vÞ
	Đọc số

	416
	4
	1
	6
	Bốn trăm mười sáu

	502
	5
	0
	2
	Năm trăm linh hai

	299
	2
	9
	9
	 2trăm 9 mươi chín


- Điền dấu >, <, =?
875 > 785             321> 298
697 < 699             900+90+8< 1000
599 < 701             732 = 700+30+2
- HS đọc đề bài toán
Bài giải
      Giá tiền chiếc bút bi laứ:
     700 +300 = 1000 (đồng )
                        Đáp số : 1000 ®ång.


Tiết 2: Tập đọc:        §93.   TIẾNG CHỔI TRE
    I. Mục tiêu:   
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng khi đọc các câu thơ theo thể tự do
           - Hiểu ND: Chị lao công lao động vất vả để giữ cho đường phố lu«n sạch đẹp.  
 II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’

12'













12'

















9'









5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kieåm tra: Đọc bài “Chuyện quả bầu”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em bieát tranh veõ gì ? 
2. KÕt nèi:  Luyện đọc
- Đọc mẫu: 
- Đọc từng câu: 
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
- Trong bài có những từ nào khó phát âm 
- Luyện đọc đoạn: 
- Chia nhóm HS, đọc bài trong nhóm.
- Thi đọc:

- Đọc đồng thanh: Lớp đọc đồng thanh. 
3,  Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
- Đọc mẫu lần 2. HD cách đọc.
- Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào?
- Những hình ảnh nào cho em thấy công việc của chị lao công rất vất vả?
- Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.
- Như sắt, như đồng, ý tả vẻ đẹp khoẻ khoắn, mạnh mẽ của chị lao công.


- Nhà thơ muốn nói với chóng ta điều gì qua bài thơ?
- Biết ơn chị lao công chúng ta phải làm gì?
2.3, Học thuộc lòng bài thơ:
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ y/c lớp đọc đồng thanh bài thơ, sau đó xoá dần bài thơ trên bảng cho HS đọc TL.
- T/c để HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.



- Nội dung bài thơ là gì ?
 C . Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	


- 2 em đọc nối tiếp.



- Nhắc lại đầu bài.
- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
- HS đọc nối tiếp từng câu.

- 3 em nối tiếp nhau đọc bài, mỗi em đọc 1 khổ. 
- Lần lượt từng bạn trong nhóm đọc bài, các bạn khác theo dõi chỉnh sửa cho nhau.
- Thi đọc cá nhân ( mỗi nhóm cử 4 bạn )
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
- Một em đọc bài , lớp đọc thầm theo .


- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm.
- lắng nghe, chổi tre, xao xác, quét rác, lặng ngắt, ...
- Vào những đêm hè rất muộn và những đêm đông lạnh giá.
- Khi ve ve đã ngủ; khi cơn giông vừa tắt, đường lạnh ngắt.
- Chị lao công/ như sắt/ như đồng.
- Chị lao công làm việc rất vất vả, công việc của chị rất có ích, chúng ta phải biết ơn chị.
- Chúng ta phải luôn giữ gìn vệ sinh chung.



- HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh, thuộc lòng từng đoạn.
- HS học thuộc lòng. NX
- Đọc thuộc bài cá nhân nối tiếp.
- Đọc theo nhóm. ĐT cả lớp.
- Xung phong đọc thuộc bài thơ trước lớp.
- Vài HS nhắc lại ý nghĩa của bài 



Tiết 3        Chính tả (Nghe viết): §61,   CHUYỆN QUẢ BÂU
I. Mục tiêu: 
- Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài th¬.
         	- Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1’

10’














12'





7'




3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: ngẩn ngơ, mắt sáng 
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Đọc đoạn văn viết chính tả.
- Đoạn viết có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Bài còn có những dấu câu nào?



2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày. 
	


- HS vieát bảng con: 





- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.

- Đoạn viết có 4 câu 
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết hoa và viết lùi vào một ô.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa là: ...
- Bài còn có những dấu phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang.
- Lớp thực hành viết từ khó.




- Nghe viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.

- Điền vào chỗ trống: l/n; v, d
a,  Nay ; nan; lênh; này, lo; lại.
b, vội – vàng; vấp – dây; vấp – dây
- Các nhóm khác nhận xét chéo




 Buổi chiều
Tiết 1          Tập viết:   §30. Chữ hoa  Q  (kiểu 2)
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  Q (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Q (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Quân dân một lòng (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’

10’



























15’










3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa Q và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ Q có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ Q với chữ Q
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ 
- HD viết bảng con  
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu "Quân dân một lòng ” nghĩa là  gì?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt. Quân
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ 
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  




-  NX đánh giá.

C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Chữ  Q 




- Học sinh quan sát.
- Chữ Q gồm 1 nét là nét móc trên đầu và nét xoắn dưới.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Quân dân một lòng 
- Là công việc trång c©y mà tất cả mọi người cần tham gia để bảo vệ môi trường.


- Viết bảng : Quân

- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ Q  hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Q hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Quân cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Quâni cỡ vừa.
  2 dòng câu Quân dân một lòng 
- Từ 5-7 em nộp vở.
-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,    CHUYỆN QUẢ BẦU 
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'


8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: quẫy, sần sùi, trườn, giả dối
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: Tăng cường:            VIẾT BÀI TẬP VIẾT (TRANG 32) 
I, Mục tiêu:
- Yêu cầu viết hoàn thành được bài viết theo y/c.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Ôn luyện
- Phương tiện:  VTV.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'






1'

10'

7'

12'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc nội dung bài viết..
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Chia nhóm giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.
HĐ 3: Tổ chức cho hs chơi trò chơi "Đoán đúng, đoán nhanh"





C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Làm việc cá nhân.
- Nhận xét, giúp đỡ hs hoàn thành bài
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: 
- Lớp chia thành hai đội, các đội thi đua đưa ra các con chữ trong các bài đã học. Nhóm còn lại nêu độ cao khi viết chữ dó. VD: 
- Đội 1: Nêu con chữ t 
- Đội 2: Nêu chữ t cao 1, 5 li.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.




	Ngày soạn: 16/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 20 / 4/ 216             
	        Thứ  tư ngày 20 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §32. Tõ  TRÁI  NGHĨA.  DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:  
        - Biết xếp các từ có nghĩa trái ngược nhau( từ trái nghĩa ) theo từng cặp (BT1)
        - Điền đúng dấu chấm , dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT2)
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'





9'












9'







9'
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	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Trong tiết LT&C hôm nay, các em sẽ được ôn tập về dấu chấm, dấu phẩy và tõ tr¸i nghÜa.
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Gọi học sinh  đọc bài tập 1  
- Bài tập yêu cầu làm gì ?
- GV y/c HS thảo luận nhóm.

- GV Nhận xét. Chốt lời giải đúng.
- GV gọi HS lên bảng gắn các thẻ từ đã chuẩn bị vào đúng vị trí trong đoạn văn.
- GV Nhận xét. Chốt lời giải đúng
- KL: đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.
- GV nhận xét tuyên dương.
Baứi 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề baứi.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Chia lớp thành 4 nhóm và phát giấy, yêu cầu HS thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV Nhận xét. Bổ sung.
Bài 3: : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV treo bảng phụ.
- GV yêu cầu HS làm bài.

+ Vì sao ô trống thứ nhất chúng ta điền dấu phẩy
+ Vì sao ô trống thứ hai  ta lại điền dấu chấm ?
+ Vậy ô trống thứ 3 điền dấu gì ?
+ Vậy ô trống thứ 4 điền dấu gì ?
- Y/c đọc lại bài.
- Nhận xét, đánh giá.


C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học .
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  ở đâu?



- Lắng nghe giới thiệu bài .


- Xếp các từ sau thành các cặp từ trái nghĩa.
- HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng gắn thẻ từ.
Đẹp- xấu; ngắn - dài
Nóng- lạnh; thấp - cao.
Lên - xuống; yêu-ghét; chê - khen
Trời-đất; trên- dưới; ngày – đêm






- §iền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống.
- 1 HS làm/ bảng.Lớp làm vào vở.
- Vì  chưa thành câu.
- Điền dấu phẩy
      “Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.
- HS nối tiếp đọc lại bài.



Tiết 4: Toán:                  §158.   LUYỆN TẬP CHUNG 
I. Mục tiêu:
         - Biết sắp thứ tự các số có ba chữ số.
         - Biết cộng trừ ( không nhớ) các số có ba chữ số. Biết xếp hình đơn giản
         - Biết cộng trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: VBTT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’






1'
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	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Y/c viết số thích hợp.
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Tổ chức HS thi lµm BT nhanh 
- GV HD nhận xét đánh giá
- Khi thực hiện các phép tính với các số đo ta làm ntn?
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Y/c lớp làm bài vµo V.
- Y/c trình bày, NXbaøi, KL ñuùng, sai.
Bài 3 : - TÝnh nhÈm



Bài 4 : Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Yêu cầu tr×nh bµy, NX.
- Yêu cầu lớp nhận xét bài trên bảng 

C. Kết luận:   
- Hệ thống kiến thức.
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.
  456 - 123     578 - 158     
- HS nhận xét.



- Vài học sinh nhắc lại đầu bài
- Viết các số theo thứ tự…
599, 678, 857, 903, 1000
     1000, 903, 857, 678, 599


- Đặt tính rồi tính.



                                                                
      876             763             190                  

- Tính nhẩm
        600m + 300m = 900m
        20dm + 500dm =520 dm
        700cm + 20cm =720cm
         1000km - 200km= 800 km
- Xếp 4 hình tam giác thành hình tam giác to






Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (nghe viết) CHUYỆN QUẢ BẦU
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Sơn Tinh, Thủy Tinh" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): TIẾNG CHỔI TRE
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'





1'

5'


9'



7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ:  ...
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3:  Nối từng việc làm ở cột A với điều mà người làm việc đó vi phạm nội quy Đảo Khỉ ở cột B.
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //

Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Phát biểu trước lớp.










Tiết 3: Ôn tập Toán:  ÔN TẬP TIỀN VIỆT NAM
I, Mục tiêu:
- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000
- Biết trừ nhẩm các số tròn trăm
- Biết giải bài toán về ít hơn. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'




9'

8'






8'



5'


	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
- Kể trong cặp các loại giấy bạc có mệnh giá khác nhau mà mình biết.
2. KÕt nèi 
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Thực hành đổi tiền.
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân


C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.





- Làm bài tập 1 trong SGK theo cặp.

- HS đọc yêu cầu.
- HS  làm miệng.



	
- H§ nhãm	
500đ +100đ = 600d      
200đ +200đ = 400đ
300đ +100đ = 400đ      
500đ +300đ = 800đ



	Ngày soạn: 16/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 21/ 4/ 2016              
	                 Thứ  năm ngày 21 tháng 4 năm 2016



Tiết 1: Toán:                          §159,  LUYỆN TẬP CHUNG (trang 167)
   I. Mục tiêu: 
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số. 
- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. Bài 1 (phép tính 1, 3, 4); Bài 2 (phép tính 1, 2, 3); Bài 3 (cột 1, 2) Bài 4 (cột 1, 2). 
   II. Phương pháp- Phương tiện:  
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





2’




6’




6’



6’


8'


5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 


                                     

- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: ?
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Bài này yêu cầu ta làm gì.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Giáo viên HD nhận xét đánh giá.
Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Hửụựng daón HS làm BT vào bảng con.
- Giáo viên HD nhận xét. 
Bài 3: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
- HD nhận xét, đánh giá.
- yêu cầu học sinh làm bài cá nhân
Bài 4: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- HS nhận xét.




 

- Yêu cầu H§ nhãm.
- Đại diện nhóm trình bày.




- Đọc yêu cầu , làm vào bảng con.
- nhận xét bạn.

 
- HS tính nhẩm :
700+300 = 1000     800 = 200  = 1000
1000 – 300 = 700   1000 – 200 = 800
- HS  ñoïc yeâu caàu. Y/c làm BT cá nhân.
- HS lên bảng,lớp làm vào bảng con  




Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):§62. TIẾNG CHỔI TRE  
I. Mục tiêu: 
     - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn Những đêm đông ... Em nghe.
     - Làm được bài tập 2a/b. 
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của
	Hoạt động của HS

	5’



1’






10’














14'



6'








4’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết trú mưa, truyền tin .
-  HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Tiếng chổi tre”
2. Kết nối: 
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Tiếng chổi tre”
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu tóm tắt nội dung: 
+ Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở đâu ?

+ Những loài hoa nào được trồng ở đây ?
+Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng nhưng tình cảm chung của chúng là gì ?


- Hướng dẫn cách trình bày 
- Yêu cầu HS tìm và nêu từ khó. ViÕt 
- Bài viết có mấy câu?
- Đoạn v¨n có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao
 2.2,  Viết chính t¶: 
- Đọc cho học sinh viết bài.
 GV đọc,học sinh soát lỗi 
- Thu bài và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên 
- Nhận xét học sinh.



C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	
- HS viết bảng con.







- Tình cảm của bạn nhỏ miền Nam đối với Bác Hồ.

- Lắng nghe, đọc lại.
- Cảnh ở sau lăng Bác.
- Hoa đào Sơn La, sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa mộc, hoa ngâu.
- Cùng nhau toả hương thơm ngào ngạt, dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào viếng lăng Bác.
- bâng khuâng, giở xem, chòm râu, vầng trán, ngẩn ngơ.
- Có 3 câu.
- C¸c ch÷ ®Çu dßng, chữ Bác viết hoa để tỏ lòng tôn kính với Bác Hồ.
- HS nghe - viÕt vào vở.
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 
- Điền vào chỗ chấm d/r/gi; hỏi/ngã.
- HS làm BT cá nhân. 
a)  dầu , giấu , rụng.
b) Cỏ , gõ , chổi.




         
Tiết 3: Tập làm văn: §31, ĐÁP LỜI KHEN NGỢI. TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ
  I. Mục tiêu: 
         	- Đáp được lời khen ngợi theo tình huống cho trước (BT1). Quan sát ảnh Bác Hồ, trả lời được các câu hỏi về ảnh Bác (BT2)
      	- Viết được một vài câu ngắn về ảnh Bác Hồ (BT3)
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’


10'
















12'



5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi 
- GV treo bức tranh. GV kể chuyện lần 1
- GV gọi HS đọc câu hỏi dưới bức tranh.
- GV kể chuyện lần 2: GV vừa kể vừa giới thiệu tranh.
- GV kể chuyện lần 3 và đặt câu hỏi
+ Bác Hồ và các chiến sĩ cảnh vệ đi đâu ?
+ Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?
+Khi biết hòn đá bị kênh , Bác bảo anh chiến sĩ làm gì ?
+Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ ?

- GV y/c HS thực hiện hỏi - đáp theo cặp.
- GV nhận xét tuyên dương. 
- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. 
Bài 2:
- Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập 1.
- GV nhận xét  sửa sai  . 
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- Lắng nghe câu chuyện.





- Lần lượt trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ sung.
- Kể lại các câu trả lời
Bác Hồ và các anh chiến sĩ đi công tác. Có một anh chiến sĩ bỗng xảy chân bị ngã. Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá để người khác đi không bị ngã nữa. Bác là người quan tâm đến tất cả mọi người.




- HS viết bài vào vở.
- Đọc lại bài viết trước lớp.






Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV:   NGHE  -  TRẢ LỜI CÂU HỎI
  I. Mục tiêu: 
         	- Nghe kể và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Qua suối (BT1). Viết được câu trả lời cho câu hỏi d ở bài tập 1 (BT2)
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’


10'
















12'



5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi 
- GV treo bức tranh. GV kể chuyện lần 1
- GV gọi HS đọc câu hỏi dưới bức tranh.
- GV kể chuyện lần 2: GV vừa kể vừa giới thiệu tranh.
- GV kể chuyện lần 3 và đặt câu hỏi
+ Bác Hồ và các chiến sĩ cảnh vệ đi đâu ?
+ Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?
+Khi biết hòn đá bị kênh , Bác bảo anh chiến sĩ làm gì ?
+Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ ?

- GV y/c HS thực hiện hỏi - đáp theo cặp.
- GV nhận xét tuyên dương. 
- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện. 
Bài 2:
- Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập 1.
- GV nhận xét  sửa sai  . 
C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- Lắng nghe câu chuyện.





- Lần lượt trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ sung.
- Kể lại các câu trả lời
Bác Hồ và các anh chiến sĩ đi công tác. Có một anh chiến sĩ bỗng xảy chân bị ngã. Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá để người khác đi không bị ngã nữa. Bác là người quan tâm đến tất cả mọi người.




- HS viết bài vào vở.
- Đọc lại bài viết trước lớp.






	Ngày soạn: 01/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 08/ 4/ 2016              
	                 Thứ  sáu ngày 08 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Toán: §150, PHÉP CỘNG  (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
 I. Mục tiêu.
- Biết cách làm tính cộng không nhớ  các số trong PV 1000.
          	 - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'
12'
















6'




6'





5'




4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng . 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- Có 326 hình vuông, thêm 253 hình vuông nữa. Có tất cả bao nhiêu hình vuông?
- Tổng của 326 và 253 có mấy trăm , mấy chục , mấy đơn vị ?
- Gộp 5 trăm, 7 chục và 9 hình vuông lại thì có tất cả bao nhiêu hình vuông?
 (
    326                       
    
25
3
          
    
5
7
9                     
  +
)- Đặt tính và thực hiện tính giống như cộng 2 chữ số.


                              
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Đồng hồ thứ nhất đang chỉ mấy giờ ? 
- Vì sao em biết?
- 8 giờ 15 phút tối còn gọi là mấy giờ ?
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân




C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.



- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán.
- HS quan sát hình biểu diễn.
- Có 5 trăm , 7 chục  và 9 đơn vị.


- Có tất cả là 579 hình vuông.

6  cộng 3 bằng 9 viết 9
2  cộng 5 bằng 7 viết 7
3  cộng 2 bằng 5 viết 5
- HS nhắc lại .


- HS đọc yêu cầu .
 (
235          637            503           625
 
451
          
162
            
354
          
43
    
686          799            857           
668
)
 (
    +
) (
+
) (
 +
)


 - HS  làm miệng .



                        
         984                  578               948   	


- H§ nhãm	
	500 +100 = 600      200 +200 = 400
300 +100 = 400      500 +300 = 800
600 +300 = 900      800 +100 = 900
400 +600 =1000     500 +500 =1000 





Tiết 2: Toán: §58:  PHÉP CỘNG  (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
  I. Mục tiêu: 
 - Biết cách làm tính cộng không nhớ  các số trong PV 1000.
          	 - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'
12'
















6'
6'





5'




4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng . 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- Có 326 hình vuông, thêm 253 hình vuông nữa. Có tất cả bao nhiêu hình vuông?
- Tổng của 326 và 253 có mấy trăm , mấy chục , mấy đơn vị ?
- Gộp 5 trăm, 7 chục và 9 hình vuông lại thì có tất cả bao nhiêu hình vuông?
 (
    326                       
    
25
3
          
    
5
7
9                     
  +
)- Đặt tính và thực hiện tính giống như cộng 2 chữ số.


                              
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1  
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân



C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.



- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán.
- HS quan sát hình biểu diễn.
- Có 5 trăm , 7 chục  và 9 đơn vị.


- Có tất cả là 579 hình vuông.

6  cộng 3 bằng 9 viết 9
2  cộng 5 bằng 7 viết 7
3  cộng 2 bằng 5 viết 5
- HS nhắc lại .


- HS đọc yêu cầu .
 (
    +
) (
+
) (
235          637            503         625
 
451
          
162
            
354
          
43
    
686          799            857           
668
)
 (
 +
)

 - HS  làm miệng .



                        
         984                  578               948   	
- H§ nhãm	
	500 +100 = 600      200 +200 = 400
300 +100 = 400      500 +300 = 800
600 +300 = 900      800 +100 = 900
400 +600 =1000     500 +500 =1000 



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 32
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 32
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 33: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày 30/ 4 và 01/ 5.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM










	TUẦN 33
	Ngày soạn: 23/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 25/ 04/ 2016             
	 Thứ  hai ngày 25 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:            TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §94,  BÓP NÁT QUẢ CAM  (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
- Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
      	 - Hiểu ND : Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ trí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc.
       - KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, đảm nhận trách nhiệm, kiên định.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’


12'





12'









5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập ñoïc.“Tiếng chổi tre”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. Kết nối:
- Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
3. Thực hành:
a, HD luyện đọc:
b, HD hsđđọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 

c, HD đoïc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.
- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc bài HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.


- HS nối tiếp đọc mỗi em một câu cho đến hết bài.
- HS đọc từ khã: ngang ngược, xâm chiếm, quát lớn; tạm nghỉ, cưỡi cổ, nghiến răng ,…

- Bài này có 3 đoạn.
- 3 em đọc.

- Đọc trong nhóm
- Các nhóm thi đua đọc bài, đọc đồng thanh và đọc cá nhân.
- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu.



Tiết 3: Tập đọc:  §95,  BÓP NÁT QUẢ CAM  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
 - Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
      	 - Hiểu ND : Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ trí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc.
       	- KNS: Tự nhận thức, xác định giá trị bản thân, đảm nhận trách nhiệm, kiên định.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’






























15’










5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
- GV đọc mẫu
- Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?
- Thái độ của Trần Quốc Toản ntn?
- Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

- Tìm những từ ngữ thể hiện Trần Quốc Toản rất nóng lòng muốn gặp Vua.
- Câu nói của Trần Quốc Toản thể hiện điều gì?
- Trần Quốc Toản đã làm điều gì trái với phép nước?
- Vì sao sau khi tâu Vua “xin đánh” Quốc Toản lại tự đặt gươm lên gáy?
- Vì sao Vua không những tr¸ch tội mà còn ban cho Trần Quốc Toản cam quý?
- Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì điều gì?


- Em biết gì về Trần Quốc Toản?




2.3. Luyện đọc lại:
[ 
- Luyện đọc theo phân vai.  
- Gọi HS nhận xét.
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp đọc thầm  bài trả lời câu hỏi
 
- Giặc giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.
- Vô cùng căm giận.
- Trần Quốc Toản gặp Vua để nói hai tiếng: Xin đánh.
- Đợi từ sáng đến trưa, liều chết xô lính gác, xăm xăm xuống bến.
- Trần Quốc Toản rất yêu nước và vô cùng căm thù giặc.
- Xô lính gác, tự ý xông xuống thuyền.
- Vì cậu biết rằng phạm tội sẽ bị trị tội theo phép nước.
- Vì Vua thấy Trần Quốc Toản còn nhỏ mà đã biết lo việc nước.
- Vì bị Vua xem như trẻ con và lòng căm giận khi nghĩ đến quân giặc khiến Trần Quốc Toản nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt làm nát quả cam.
- Trần Quốc Toản là một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng chí lớn./ Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi nhưng có chí lớn, biết lo cho dân, cho nước./
một tổ tiên./…

- HS đọc lại. 
- Luyện đọc trong nhóm.  
- Các nhóm thi đọc diễn cảm.







- Về nhà học bài xem trước bài.



Tiết 4: Toán:  §161,  Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
I. Mục tiêu:
- Biết đọc viết các số có ba chữ số.
 		- Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản
 		- Biết so sánh các số có ba chữ số. Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
 - Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
           - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:  
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'

7'








8'






9'



7'



5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  §iỊn sè?
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
2. Kết nối:   
 3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Y/c lớp làm bài.
- Tìm các số tròn chục trong bài. Tìm các số tròn trăm có trong bài. Số nào trong bài là số có 3 chữ số giống nhau?
 - NX kết luận đúng, sai.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV Y/clớp làm bài theo nhãm. 
- Y/c HSNX. GVNX, sửa sai.  





Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của BT.
- GV Y/c lớp làm bài CN vµo V. KiÓm tra.  
-  Nhận xét	
Bài 5: Gọi HS nêu yêu cầu của BT.
- GV Y/c lớp làm bài CN vµo B. KiÓm tra.  
-  Nhận xét	
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS lên bảng: 1dm =10.cm   



- Viết các số?

- Đó là 250. Đó là số 900.
- Số 555 có 3 chữ số giống nhau, cùng là 5.


- Sè?
- Làm bài, sau đó theo dõi và nhận xét.
a/  380,381,382,383,384,385,386,387,
388,389,390. 
b/ 500,501,502,503,504,505,506,507, 508, 509,510
- Điền dấu >,   <,  =?
      372 > 299            631 < 640
      465 < 700            909 > 902+7
     534 = 500+34      708 < 807
- laứm baứi CN vào bảng con
a/ Số bé nhất có 3 chữ số: 111
b/ Số lớn nhất có 3 chữ số: 999
c/ Số liền sau 999 là 1000



 Ngày soạn: 23/ 4/ 2016                            Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2016
  Ngày giảng:26 4/ 2016                                  
     Tiết 1 Toán:  §162,  Ôn tập các số trong phạm vi 1000    
   I. Mục tiêu: 
- Củng cố đọc viết các số có ba chữ số.
 	- Củng cố về đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.
 	- Biết so sánh các số có ba chữ số. Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ sốII. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp:  Quan sát, Thực hành.
- Phương tiện:  Thước co chia vạch cm, VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’




1'


10'





6'







7'




4'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  Y/c tÝnh. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
2. Kết nối:    
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Y/c lớp làm bài.
- Tìm các số tròn chục trong bài. Tìm các số tròn trăm có trong bài. Số nào trong bài là số có 3 chữ số giống nhau?
 - NX kết luận đúng, sai.
Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.




Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.

C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

  37 …12      73… 43      58 … 44



- Viết các số?

- Đó là 570. Đó là số 800.
- Số 666 có 3 chữ số giống nhau, cùng là 6.
- Sè?
- Làm bài, sau đó theo dõi và nhận xét.
a/  480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490. 
b/ 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907,908, 909, 910.
- Làm bài CN vµo vở.
a/ Từ lớn đến bé: 297, 285, 279, 257
b/ Từ bé đến lín : 257, 279, 285, 297.




Tiết 2: Tập đọc:                   §96.   LƯỢM
    I. Mục tiêu:   
- Đọc đúng các câu thơ 4 chữ, biết ngắt nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.              
- Hiểu ND: Bài thơ ca ngợi chú bé liên lạc đáng yêu và dũng cảm.
 II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’

12'













12'


















9'








5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đọc bµi “Bóp nát quả cam”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em bieát tranh veõ gì ? 
2. KÕt nèi:  Luyện đọc
- Đọc mẫu: 
- Đọc từng câu: 
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
- Trong bài có những từ nào khó phát âm 
- Luyện đọc đoạn: 
- Chia nhóm HS, đọc bài trong nhóm.
- Thi đọc:

- Đọc đồng thanh: Lớp đọc đồng thanh. 
3,  Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
- Đọc mẫu lần 2. HD cách đọc.
- Tìm những nét ngộ nghĩnh, đáng yêu của Lượm trong 2 khổ thơ đầu?




- Lượm làm nhiệm vụ gì?

- Lượm dũng cảm ntn?

- Công việc chuyển thư rất nguy hiểm, vậy mà Lượm vẫn không sợ.
 
- Em thích những câu thơ nào? Vì sao?
2.3, Học thuộc lòng bài thơ:
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ y/c lớp đọc đồng thanh bài thơ, sau đó xoá dần bài thơ trên bảng cho HS đọc TL.
- T/c để HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.



- Nội dung bài thơ là gì ?
 C . Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	


- 2 em đọc nối tiếp.



- Nhắc lại đầu bài.
- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
- HS đọc nối tiếp từng câu.

- 3 em nối tiếp nhau đọc bài, mỗi em đọc 1 khổ. 
- Lần lượt từng bạn trong nhóm đọc bài, các bạn khác theo dõi chỉnh sửa cho nhau.
- Thi đọc cá nhân ( mỗi nhóm cử 4 bạn )
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
- Một em đọc bài , lớp đọc thầm theo .


- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm.
- loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo,, ...
- Bé loắt choắt, đeo cái xắc xinh xinh, cái chân đi thoăn thoắt, đầu nghênh nghênh, …
- Lượm làm liên lạc, chuyển thư ra mặt trận. 
- Đạn bay vèo vèo mà Lượm vẫn chuyển thư ra mặt trận an toàn. 
- Lượm đi giữa cánh đồng lúa, chỉ thấy chiếc mũ ca lô nhấp nhô trên đồng.
- 5 đến 7 HS được trả lời.


- HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh, thuộc lòng từng đoạn.
- HS học thuộc lòng. NX
- Đọc thuộc bài cá nhân nối tiếp.
- Đọc theo nhóm. ĐT cả lớp.
- Xung phong đọc thuộc bài thơ trước lớp.
- Vài HS nhắc lại ý nghĩa của bài 



Tiết 3        Chính tả (Nghe viết): §63,   BÓP NÁT QUẢ CAM
I. Mục tiêu: 
- Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn.
         	- Làm được BT(2) a / b. 
II. Phương pháp- Phương tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phương tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1’


10’














12'




7'




3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: ngẩn ngơ, mắt sáng 
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Đọc đoạn văn viết chính tả.
- Đoạn viết có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Bài còn có những dấu câu nào?



2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu bài tập 2.
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày. 
	


- HS vieát bảng con: 





- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.

- Đoạn viết có 4 câu 
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết hoa và viết lùi vào một ô.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa là: ...
- Bài còn có những dấu phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang.
- Lớp thực hành viết từ khó.




- Nghe viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.



- Điền vào chỗ trống: l/n; v, d
a,  Nay ; nan; lênh; này, lo; lại.
b, vội – vàng; vấp – dây; vấp – dây
- Các nhóm khác nhận xét chéo




 Buổi chiều
Tiết 1          Tập viết:   §30. Chữ hoa  V  (kiểu 2)
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  V (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Việt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Việt Nam thân yêu (3 lần)
II. Phương pháp - Phương tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph­¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’

10’



























15’










3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa V và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- Quan sát số nét quy trình viết chữ. 
- Chữ V có những nét nào?
- Hãy nêu qui trình viết? 
- Hãy so sánh chữ V với chữ V
- Vừa giảng vừa viết mẫu vào khung chữ 
- HD viết bảng con  
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu "Việt Nam thân yêu ” nghĩa là  gì?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt. Việt
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ 
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
  




-  NX đánh giá.

C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Chữ  V 




- Học sinh quan sát.
- Chữ V gồm 1 nét là nét móc trên đầu và nét xoắn dưới.
- Quan sát. Nªu NX
- Lớp theo dõi
- viết vào bảng con.

- Đọc: Việt Nam thân yêu 
- Là công việc trång c©y mà tất cả mọi người cần tham gia để bảo vệ môi trường.


- Viết bảng : Việt

- Viết vào vở tập viết:
- 1 dòng chữ V hoa cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ V hoa cỡ vừa.
  1 dòng chữ Việt cỡ nhỏ.
  1 dòng chữ Việt cỡ vừa.
  2 dòng câu Việt Nam thân yêu 
- Từ 5-7 em nộp vở.
-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,    BÓP NÁT QUẢ CAM 
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'


8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: quẫy, sần sùi, trườn, giả dối
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .



Tiết 3: Tăng cường:            VIẾT BÀI TẬP VIẾT (TRANG 34) 
I, Mục tiêu:
- Yêu cầu viết hoàn thành được bài viết theo y/c.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Ôn luyện
- Phương tiện:  VTV.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'






1'

10'

7'

12'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc nội dung bài viết..
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Chia nhóm giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.
HĐ 3: Tổ chức cho hs chơi trò chơi "Đoán đúng, đoán nhanh"





C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Làm việc cá nhân.
- Nhận xét, giúp đỡ hs hoàn thành bài
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: 
- Lớp chia thành hai đội, các đội thi đua đưa ra các con chữ trong các bài đã học. Nhóm còn lại nêu độ cao khi viết chữ dó. VD: 
- Đội 1: Nêu con chữ t 
- Đội 2: Nêu chữ t cao 1, 5 li.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.




	Ngày soạn: 23/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 27 / 4/ 216             
	        Thứ  tư ngày 27 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §33. Tõ  NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP
I. Mục tiêu:  
       - Nắm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp. Nhận biết được những từ ngữ nói lên 
 phẩm chất của nhân dân Việt Nam
        - Đặt được một câu ngắn với một từ tìm được trong bài tập 3 (BT4 )
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Ph­¬ng tiƯn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'




9'









9'






7'





5'





3'
	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Trong tiết LT&C hôm nay, các em sẽ được tìm từ chỉ nghề nghiệp.
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Gọi học sinh  đọc bài tập 1  
- Bài tập yêu cầu làm gì ?
- GV y/c HS thảo luận nhóm 2.
- Người được vẽ trong bức tranh 1 làm nghề gì? Vì sao em biết?
- Gọi HS nhận xét.
- Hỏi tương tự với các bức tranh còn lại.
- Nhận xét và cho điểm HS. 
- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 2: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
 
- GV yêu cầu HS làm bài theo nhãm.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV Nhận xét. Bổ sung.
Bài 3: : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Y/c HS làm BT cá nhân.
- Y/c trình bày.
- Gọi HS nhận xét.
- Tuyên dương HS đặt câu hay.
Bài 4: Đặt câu:
- Y/c đọc lại bài.
- Nhận xét, đánh giá.


C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học .
	


- HS hỏi, traỷ lụứi: M:  ở đâu?



- Lắng nghe giới thiệu bài .


- Xếp các từ sau thành các cặp từ trái nghĩa.
- HS quan sát, thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng trình bày.



Từ ngữ chỉ nghề nghiệp: thợ may, bộ đội, giáo viên, phi công, nhà doanh nghiệp, diễn viên, ca sĩ, nhà tạo mẫu, kĩ sư, thợ xây, ...


- anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.
- 1 HS làm/ bảng.Lớp làm vào vở.
- HS nối tiếp đọc lại bài.


VD: Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng.
- Đoàn kết là sức mạnh.
- Lan là một hs rất cần cù.



Tiết 4: Toán:        §163, Ôn tập về phép cộng và phép trừ
I. Mục tiêu:
- Biết cộng trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ  trong phạm vi 100. Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số
      	- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng.
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Phương tiện: VBTT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1'



8'




8'


7’


6'






5,
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Y/c viết số thích hợp.
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Tổ chức HS thi lµm BT nhanh 
- GV HD nhận xét đánh giá
- Khi thực hiện các phép tính với các số đo ta làm ntn?
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Y/c lớp làm bài vµo V.
- Y/c trình bày, NXbaøi, KL ñuùng, sai.
Bài 3 : - TÝnh nhÈm



Bài 4 : Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Yêu cầu tr×nh bµy, NX.
- Yêu cầu lớp nhận xét bài trên bảng 



C. Kết luận:   
- Hệ thống kiến thức.
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.
  456 - 123     578 - 158     
- HS nhận xét.



- TÝnh nhÈm
     30 + 50 = 80        300 + 200 = 500
     20 + 40 = 60        600 - 400 = 200
     90 – 30 = 60        500 + 300 = 800
     80 – 70 =10         700 – 400 = 300



- TÝnh.




                                                    
    96            82         43          36




                               
  450          465          52
- HS ®äc BT.
- H§ nhãm.
- Trình bày bài giải.
Bài giải
	Số HS trường đó là:
	  265 + 234 = 499 (HS)
		      Đáp số: 449 HS.





Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt:        (nghe viết) BÓP NÁT QUẢ CAM 
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Sơn Tinh, Thủy Tinh" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): LƯỢM
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'

5'



9'



7'





5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ:  ...
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3:  Khoanh vào ý trả lời đúng
- Cho hs làm việc theo cặp,  

- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Đại diện trình bày
- Nhận xét, bổ sung.
- Phát biểu trước lớp.







Tiết 3: Ôn tập Toán:  ÔN CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I, Mục tiêu:
- Biết đọc viết các số có ba chữ số. Biết phân tích các số có ba chữ số thành các trăm, các chục , các đơn vị và ngược lại. Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại. 
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'




7'




7'




7'












5'



3'
	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
- Kể trong cặp các loại giấy bạc có mệnh giá khác nhau mà mình biết.
2. KÕt nèi 
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Thực hành đổi tiền.



Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lượt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân












Bài 4: Đọc y/c, nêu miệng kq




C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	


-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.





-  Làm bài vào vở bài tập, 
Một trăm hai mươi lăm : 125
Sáu trăm tám mươi: 680
Bốn trăm tám mươi lăm : 485
Bốn trăm tám mươi tư : 484....
 Số 790 gồm 7 trăm, 9 chục và 0 đơn vị.



- Tự làm bài, chữa bài.
a.   477 = 400 + 70 + 7
     965 = 900+ 60 + 5
     404 = 400 + 4
     618 = 600 + 10 + 8
     593 = 500 + 90 + 3
b. 800 + 90 + 5 = 895
    200 + 20 + 2 = 222
    700 + 60 + 8 = 768
    600 + 50 = 650
    800 + 8 = 808

a, Từ lớn đến bé :
        297, 285, 279, 257.
b, Từ bé đến lớn :
        257, 279, 285, 297.




	Ngày soạn: 23/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 28 4/ 2016              
	                 Thứ  năm ngày 28 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Toán:           §164, Ôn tập về phép cộng và phép trừ  
 I. Mục tiêu: 
- Biết cộng trừ nhẩm các số tròn trăm. Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong PV100.
- Biết làm tính cộng trừ không nhớ các số có đến ba chữ số.
   II. Phương pháp- Phương tiện:  
                        - Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
                        - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’




6’





6’



6’




8'




5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 


                                     

- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: ?
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Bài này yêu cầu ta làm gì.
- Yêu cầu H§ nhãm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Giáo viên HD nhận xét đánh giá.
Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Hửụựng daón HS làm BT vào bảng con.
- Giáo viên HD nhận xét. 
Bài 3: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 
- HD nhận xét, đánh giá.
- yêu cầu học sinh làm bài cá nhân


Bài 4: Yêu cầu học sinh nêu đề bài. 



C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- HS nhận xét.




 

- TÝnh nhÈm
   500+300=800      700+100=800
    800-500=300       800-700=100
    800-300=500       800-100=700

- HS  ủoùc yeõu caàu: Đặt tính rồi tính.
    



                                      
           94                767               877              
- Đọc BT
- HĐ nhóm. Trình bày KQ.
Bài giải.
                   Em cao là:
             165 – 33 = 132 (cm)
		       Đáp số: 132 cm.

- Tìm x?
- HS laøm BT 
x + 45=79                  x – 32 = 45
        x =79 - 45                  x = 45+ 32
        x =  34                        x =  77
- NX




Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):§64. LƯỢM  
I. Mục tiêu: 
 - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ theo hình thức thơ 4 ch÷.           - Làm được bài tập 2a/b. 
II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Ph­¬ng tiƯn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phơ.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của
	Hoạt động của HS

	5’



1’






10’











14'



6'







4’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết trú mưa, truyền tin .
-  HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “ Lượm”
2. Kết nối: 
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Lượm”
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu tóm tắt nội dung: 
- GV y/c đọc thuộc lòng. 
+ Đoạn thơ nói về ai?
+ Chú bé liên lạc ấy có gì đáng yêu, ngộ nghĩnh?

- Hướng dẫn cách trình bày 
- Yêu cầu HS tìm và nêu từ khó. ViÕt
- Bµi viÕt thuộc thể thơ gì?
- Những chữ đầu dòng thơ viết ntn?
 2.2,  Viết chính t¶: 
- Đọc cho học sinh viết bài.
 GV đọc,học sinh soát lỗi 
- Thu bài và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên 
- Nhận xét học sinh.


C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	
- HS viết bảng con.






- Lắng nghe, đọc lại.
- HS đọc.
- Chú bé liên lạc lµ L­ỵm.
- Chú bé loắt choắt, đeo chiếc xắc, xinh xinh, chân đi nhanh, đầu nghênh nghênh, đội ca lô lệch và luôn huýt sáo.
- loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo, ….
- Thể thơ 4 chữ.
- Các chữ đầu dòng viết hoa  
- HS nghe - viÕt vào vở.
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 


- Điền vào chỗ chấm l/n; it/ich.
- HS làm BT cá nhân. 
a/    a) hoa sen; xen kẽ, ngày xưa; say sưa, cư xử; lịch sử
b) con kiến, kín mít, cơm chín, chiến đấu, kim tiêm, trái tim




Tiết 3: Tập làm văn: 
§33, ĐÁP LỜI AN ỦI.  KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
  I. Mục tiêu: 
         	- Biết đáp lời an ñi trong tình huống giao tiếp đơn giản (BT1,2)
      	- Viết được một đoạn văn ngắn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em.
     	- KNS: Giao tiếp, ứng xử văn hoá. Lắng nghe tích cực.
  II. Phương pháp- Phương tiện: 
- Phương pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phương tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’


1’





10'





12'











7'







5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Kh¸m ph¸: Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách đáp lại lời an ủi, động viên của người khác.
2. KÕt nèi:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
- Tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì?
- Khi thấy bạn mình bị ốm, bạn áo hồng đã nói gì?
- Lời nói của bạn áo hồng là một lời an ủi. Khi nhận được lời an ủi này, bạn HS bị ốm đã nói thế nào?
Bài 2:
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV y/c các nhóm th¶o luËn, trình bày.
- GV Nhận xét - Tuyên dương.







Bài 3:  Hằng ngày các con đã làm rất nhiều việc tốt hãy kể lại cho các bạn cùng nghe.
- Gọi HS trình bày.




C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 

- Lắng nghe giới thiệu bài  .




- 1 bạn bị ốm nằm trên giường, 1 bạn đến thăm.
- Đừng buồn. Bạn sắp khỏi rồi.

- Cảm ơn bạn.


- HS thảo luận, trình baứy.
  Bạn tốt quá./ Cảm ơn bạn đã chia xẻ với mình./…
  a) Xin cảm ơn cô. Lần sau em sẽ cố gắng nhiều hơn./…
  b)Cảm ơn bạn./ Có bạn chia xẻ mình thấy cũng đỡ tiếc rồi./…
  c)Cảm ơn bà, cháu cũng mong là ngày mai nó sẽ về./…
- Viết một đoạn văn ngắn…
- bế em, quét nhà, cho bạn mượn bút …
-  5 đến 7 HS  nói theo nội dung và suy nghĩ của mình.
- Nhận xét.
- Vâng con sẽ tự làm bài.
- Tieỏc quaự! Thôi lần khác con sẽ đi

- Đọc bài viết cá nhân trước lớp. 



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV:   §33. Ch÷ hoa Q,  V  (kiểu 2)
  I. Mục tiêu: 
         	- Luyện viết các chữ hoa  Q,  V cỡ vừa, cỡ nhỏ mỗi chữ một dòng.
      	- Luyện viết ứng dụng 2 thành ngữ, mỗi thành ngữ 1 dòng.
II, Phương pháp, phương tiện:
     	- Phương pháp: Thực hành
    	- Phương tiện: VBT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

8'


8'



7'



6'


4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài Thời gian biểu.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết.
- Đọc các chữ hoa, các thành ngữ 
trong VBT.
HĐ2: Viết mẫu và HD quy trình viết.
- Yêu cầu hs luyện viết trên bảng con. chữ  Q,  V  

HĐ3: HD viết bài trong vở.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết. Nêu yêu cầu viết cho hs.

HĐ 4: Kiểm tra một số bài. 
- Tổ chức cho hs kt chéo nhau số bài còn lại. 
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc.
- Lắng nghe



HĐ1: - 1 – 2 hs đọc các chữ hoa, các thành ngữ trong VBT.
 
HĐ2: 
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện viết trên bảng con. chữ hoa Q,  V  
HĐ3:  
- Viết bài
- Nhận xét, đánh giá.
HĐ4: 
 
- Kiểm tra chéo nhau số bài còn lại. 





	Ngày soạn: 23/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 29/ 4/ 2016              
	                 Thứ  sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016


Tiết 1: Toán:        §165,  Ôn tập về phép nhân và phép chia
 I. Mục tiêu.
- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm.
   	 - Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc phép chia, nhân chia trong phạm vi bảng tính đã học)
    	- Biết tìm số bị chia, tích. Biết giải bài toán có một phép nhân.
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp:  Thực hành.
              - Phương tiện: Giấy kiểm tra và đề kiểm tra
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'




1'



6'





8'


6'









8'



4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- HD hs làm bài. giao bài.

Bµi 1:  Nêu yêu cầu của bài tập.
-Y/c HS tự làm bài.
- Nối tiếp nêu miệng KQ
- HD nhận xét.


Bài 2: Tính  
- Y/c HS tự tính trên bảng.    
- HD nhận xét.

Bài 3:  Y/c đọc BT 
- HS lớp 2A xếp thành mấy hàng?
- Mỗi hàng có bao nhiêu HS?
- Vậy để biết tất cả lớp có bao nhiêu HS ta làm ntn?
- Y/c HS giải BT vào bảng phụ.
- Nhận xét.


Bài 5:  
- BT yêu cầu chúng ta làm gì?
- Y/c HS tự làm bài (PHT).
                                                               
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	





- HS nhận đề, giấy thi
- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán.
- HS làm bài.

Bài 1: - Tính nhẩm
2x8=16   12:2=6    2x9=18    18:3=6
3x9=27   12:3=4    5x7=35    45:5=9
4x5=20   12:4=3    5x8=40   40:4=10
5x6=30   15:5=3    3x6=18   20:2=10

- HS nêu y/c
- Tự làm BT trên bảng con
4x6+16 = 24+16      20:4x6 = 5x6
              = 40                        = 30
- Xếp thành 8 hàng.
- Mỗi hàng có 3 HS.
- Ta thực hiện phép tính nhân.
Bài giải
		Số HS của lớp 2A là:
		     3 x 8 = 24 (HS)
			        Đáp số: 24 HS.

- Tìm x?
     x : 3 = 5                x x 5 = 35        
          x = 5x3                 x = 35:5
          x =15                  x = 7




Tiết 2: Ôn Toán:             §64:  ÔN  CỘNG,   TRỪ, NHÂN, CHIA
  I. Mục tiêu: 
- Biết cách làm tính céng, trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000
- Biết céng, trừ nhẩm các số tròn trăm. Biết giải bài toán về ít hơn
II. Phương pháp - Phương tiện:  
- Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
              - Phương tiện: Bảng phụ- PHT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'


10'



6'




6'



5'



4'

	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng . 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Yêu cầu HS lên bảng làm, dưới làm bảng con .
- Nhận xét sửa sai.
Bài 2: Đặt tính rồi tính:



- Nhận xét, đánh giá
Bài 3 : Tìm x
- Nhận xét, đánh giá


Bài 4:
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ?
- Yêu cầu tự tóm tắt rồi giải.
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
	







- HS đọc yêu cầu .
 (
 
500 -100 = 400    
 200 +200 = 400
300 
-
100 = 
2
00      500 +300 = 800
600 +300 = 900      800 +100 = 900
400 +600 =1000     500 +500 =1000 
)



 - HS  làm miệng .



                        
         984                 578               948   	
- H§ nhãm	
	
: 4 = 5

     = 5 x 4

     = 20
	
3 x = 18

      = 18 : 3

      = 6


	
- Làm vào vở, chữa bài.



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 33
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 33
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 34: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Chuẩn bị ôn thi cuối học kì II.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM


















	TUẦN 34
	Ngày soạn: 30/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 02/ 5/ 2016             
	 Thứ  hai ngày 02 tháng 5 năm 2016


Tiết 1: Chào cờ:            TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2: Tập đọc:       §97,  NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI  (tiết 1) 
I, Mục tiêu: 
- Đọc rành mạch toàn bài bài, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
- Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng bạn nhỏ đối với b ác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi (trả lời được các câu hòi 1.2.3.4) 
- KNS : Giao tiếp. Thể hiện sự cảm thông. Ra quyết định.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1’



5’


12'






12'
















5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đoïc và trả lời câu hỏi trong bài tập ñoïc.“Lượm”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Tranh vẽ gì?... 
2. KÕt nèi: -  Bằng sự khéo léo của đôi bàn tay...
- Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
3. Thực hành:
a, HD luyện đọc:
b, HD hs đọc nối tiếp câu.
- Đọc nối tiếp câu:
- GV theo doõi uoán naén.
- Hướng dẫn phát âm từ khó: 


c, HD đoïc từng đoạn : 
- Bài này có mấy đoạn? 
- Yêu cầu HS đọc đoạn.





- Chia nhóm, mỗi nhóm có 3 em và yêu cầu đọc bài trong nhóm.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
- Thi đọc đồng thanh và cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét.
- Y/c đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. 
C. Kết luận: 
- Gọi hs đọc lại cả bài kiến thức.
	      Hoạt động của HS


- 1-2 HS đọc thuộc bài thơ 
- HS khác lắng nghe, nhận xét bạn.






- Lớp lắng nghe đọc mẫu.


- HS nối tiếp đọc mỗi em một câu cho đến hết bài.

- HS đọc từ khã: Thạch Sanh, sặc sỡ, suýt khóc, cảm động, món tiền, hết nhẵn hàng,…

- Bài này có 3 đoạn.
- 3 em ủoùc nối tiếp đoạn.
- Tập ngắt, nghỉ hơi: Tôi suýt khóc/ nhưng cứ tỏ ra bình tĩnh://
Bác đừng về./ Bác ở đây làm đồ chơi/ bán cho chúng cháu.// (giọng cầu khẩn).
- Đọc trong nhóm
- Các nhóm thi đua đọc bài, đọc đồng thanh và đọc cá nhân.
- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu cầu.



Tiết 3: Tập đọc:  §98,  NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI  (tiết 2)     
I, Mục tiêu: 
- Đọc rành mạch toàn bài bài, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
- Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng bạn nhỏ đối với b ác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi (trả lời được các câu hòi 1.2.3.4) 
- KNS : Giao tiếp. Thể hiện sự cảm thông. Ra quyết định.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Trải nghiệm, t/luận nhóm, tr/bày ý kiến, phản hồi tích cực.
- Phương tiện: SGK, Viết sẵn câu văn cần luyện đọc.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
5’



1’

12’




























15’









5’
	       Hoạt động của GV
 A. Mở đầu:
1. Ổn định:                                                 
2. KT bài cũ: Đọc lại bài tiết 1.     
B. Các hoạt động dạy học:
1. Khám phá: giới thiệu bài: 
2. Kết nối:
2.1. HD tìm hiểu bài:
-  GV đọc mẫu
- Bác Nhân làm nghề gì?

- Các bạn nhỏ thích chơi đồ chơi của bác ntn?
- Vì sao các bạn nhỏ lại thích đồ chơi của bác như thế?

- Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?
- Thái độ của bạn nhỏ ntn khi bác Nhân định chuyển về quê?


- Thái độ của bác Nhân ra sao?
- Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàn cuối cùng?

- Hành động của bạn nhỏ cho con thấy bạn là người thế nào?

- Thái độ của bác Nhân ra sao?

- Qua câu chuyện hiểu được điều gì?
2.3. Luyện đọc lại:
[ 
- Luyện đọc theo phân vai.  
- Gọi HS nhận xét.
- HD đọc diễn cảm, phân biệt lời của các nhân vật.
- Mời các nhóm thi đua đọc.
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp và đọc cá nhân. 
- Lắng nghe nhận xét chỉnh sửa cho học sinh..
 C. Kết luận:
- Bài học khuyên chúng ta điều gì ?
- Nhận xét giờ học.
	      Hoạt động của HS


- HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc.




- Lớp đọc thầm  bài trả lời câu hỏi
+ Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong .
+ Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò xem bác nặn.
+ Vì bác nặn rất khéo: ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, … sắc màu sặc sỡ.
+ Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi ...nữa.
+ Bạn suýt khóc, cố tình tỏ ra bình tĩnh để nói với bác: Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.
+ Bác rất cảm động.
+ Bạn đập cho lợn đất, đếm được mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bác.
+ Bạn rất nhân hậu, thương người và luôn muốn mang đến niềm vui cho người khác
+ Bác rất vui mừng và thêm yêu công việc của mình.
+ Cần phải thông cảm, nhân hậu và yêu quý người lao động.
- Thi đọc theo vai.
+ Con thích bác Nhân vì bác có đôi bàn tay khéo léo, nặn đồ chơi rất đẹp.
- HS đọc lại. 
- Luyện đọc trong nhóm.  
- Các nhóm thi đọc diễn cảm.


- Phát biểu




Tiết 4: Toán:  §166,  Ôn tập về  phép nhân và phép chia
I. Mục tiêu:
         - Thuộc bảng nhân và bảng chia 2.3.4.5 để tính nhẩm.
         - Biết tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có 1 dấu nhân hoặc 1 dấu chia; nhân chia trong phạm vi bảng tính đã học). Biết giải bài toán có một phép chia.
         - Nhận biết một phần mấy của một số.
II. Phương pháp và phương tiện
 - Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm
           - Phương tiện: Hình CN, hình troứn.
III. Tiến trình dạy học:  
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’



1'

7'







8'




9'





7'




5'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  §iỊn sè?
976, 977, ...., ..., .... , 981.
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
2. Kết nối:   
 3. Thực hành:
- Baứi 1: Tính nhẩm.
- Khi biết 4 x 9 = 36 có thể ghi ngay kết quả của 36 : 4 không? Vì sao?
- Nhận xét bài làm .


Bài 2: TÝnh.
-Yêu cầu HS nêu cách thực hiện của từng biểu thức trong bài.
- Nhận xét.
Bài 3- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Có tất cả bao nhiêu bút chì màu?
- Vậy để biết mỗi nhóm nhận được mấy chiếc bút chì màu ta làm ntn?
- Chữa bài cho HS.
Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Có 27 bút chì màu, chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu.
- Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời.
 C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS lên bảng thực hiện. Lơp làm bảng con.  



+ Có thể ghi ngay kết quả 36:4 = 9 vì nếu lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia.
4 x 9 = 36     5 x 7 = 35      3 x 8 = 24
36 : 4 = 9      35 : 5 = 7       24 : 3 = 8 
- HĐ nhóm bảng phụ.
2 x 2 x 3 = 12          3 x 5 - 8 = 7
40 : 4 : 5 = 2            2 x 7 + 58 = 72
4 x 9 + 6 = 42          2 x 8 + 72 = 88

Bài giải.
       Số bút chì màu mỗi nhóm là:
	   27 : 3 = 9 (chiếc bút)
	     Đáp số: 9 chiếc bút.

- Hình nào được khoanh vào một tư số hình vuông?
+ Hình b đã được khoanh vào một phần tư số hình vuông.



 Ngày soạn: 30/ 4/ 2016                            Thứ ba ngày 03 tháng 5 năm 2016
  Ngày giảng: 03 / 5/ 2016                                  
     Tiết 1 Toán:  §167,  Ôn  tập  về  đại  lượng 
   I. Mục tiêu: 
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12. số 3. số 6.
- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.
- Biết giải toán có gắn với các số đo.
II. Phương pháp, phương tiện:  
- Phương pháp:  Quan sát, Thực hành.
- Ph¬ng tiện:  Thước co chia vạch cm, VBTT.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’




1'


8'






7'








7'





7'

4'
	A. Mở đầu:
1. Ổn định 
2. Kiểm tra:  Y/c đọc giờ. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:       
1. Khám phá: 
2. Kết nối:    
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài .
- Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Quay mặt đồng đồ hồ đến các vị trí trong phần a yêu cầu đọc giờ.
- Nhận xét bài làm .
 - NX kết luận đúng, sai.
Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Toå chöùc HS thi nêu miệng KQ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.





Bài 3: Gọi 1 em  nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.



Bài 4: Đọc yêu cầu
C. Kết luận:
- Nhận xét giờ học 
	

-  Đoc giờ trên đồng hồ.



+ Đọc giờ: 3 giờ 30 phút, 5 giờ 15 phút, 10 giờ, 8 giờ 30 phút.


- Can bé đựng 10 lít nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5 lít nước mắm. Hỏi can to đựng được ....lít nước mắm?
Bài giải.
 Can to đựng số lít nước mắm là:
	      10 + 5 = 15 (lít)
		Đáp số: 15 lít.
- Đọc đề, phân tích đề, tự giải.
                   Bài giải
     Bạn Bình còn lại số tiền là:
   1000 – 800 = 200 (đồng)
	Đáp số: 200 đồng.
+ Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm.
+ Ng«i nhµ...kho¶ng 15 m.








Tiết 2: Tập đọc:    §99.  ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
    I. Mục tiêu:   
- Đọc rành mạch toàn bộ  bài, ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ rõ ý.
      	- Hiểu ND: Hình ảnh rất đẹp, đáng kính trọng của anh hùng Lao động Hồ Giáo. (trả lới được câu hỏi 1.2) 
 II. Phương pháp, phương tiện:  
- Phương pháp: Đặt câu hỏi, trình bày ý kiến. 
- Phương tiện: Tranh minh hoùa.
    III. Tiến trình dạy học: 
	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đọc bµi “Bóp nát quả cam”
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Em bieát tranh veõ gì ? 
2. KÕt nèi:  Luyện đọc
- Đọc mẫu: 
- Đọc từng câu: 
- Theo dõi chỉnh sửa cho  học sinh.  
- Trong bài có những từ nào khó phát âm 
- Luyện đọc đoạn:
 Chú ý câu:  Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ,/ đàn bê cứ quẩn vào chân Hồ Giáo.// Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch.// 
- Chia nhóm HS, đọc bài trong nhóm.
- Thi đọc:
- Đọc đồng thanh: Lớp đọc đồng thanh. 
3,  Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
- Đọc mẫu lần 2. HD cách đọc.
- Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp ntn?
- Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê vớ anh Hồ Giáo?

- Những con bê đực thể hiện tình cảm gì với anh Hồ Giáo?

- Theo con, vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo như vậy?
4, Đọc lại bài:
- Luyện đọc diễn cảm bài.
- T/c để HS thi đọc diễn cảm bài.

- Nội dung bài thơ là gì ?
 C . Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
	


- 2 em đọc nối tiếp.



- Nhắc lại đầu bài.
- Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
- HS đọc nối tiếp từng câu.

- 3 em nối tiếp nhau đọc bài, mỗi em đọc 1 khổ. 
- Lần lợt từng bạn trong nhóm đọc bài, các bạn khác theo dõi chỉnh sửa cho nhau.
- Thi đọc cá nhân ( mỗi nhóm cử 4 bạn )
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
- Một em đọc bài , lớp đọc thầm theo .





+ K/khí: trong lành và rất ngọt ngào.
+ Bầu trời: cao vút, trập trùng....
+ Đàn bê quanh quẩn bên anh, như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, quẩn vào chân anh.
+ Chúng vừa ăn vừ đùa nghịch, chúng có tính cách giống như nhhững bé trai và bé gái.
+ Vì anh chăm bẵm, chiều chuộng và yêu quý chúng như con.
- HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.
- Đọc theo nhóm. ĐT cả lớp.
- Xung phong đọc toàn bài trước lớp.
- Vài HS nhắc lại nội dung của bài 



Tiết 3        Chính tả (Nghe viết): §65,   NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I. Mục tiêu: 
- Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn.
         	- Làm được BT(2) a / b. 
II. Phư¬ng pháp- Phư¬ng tiện:  
- Phương pháp: Thực hành, thảo luận.
                - Phư¬ng tiện: Bảng phụ
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’




1’


10’













12'



7'






3’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- GV đọc HS viết: hoa sen, ngày xưa 
- HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Giới thiệu bài
2. KÕt nèi: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- Đọc đoạn văn viết chính tả.
- Đoạn viết có mấy câu ?
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết như thế nào ?
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
- Bài còn có những dấu câu nào?


2.2,  Hướng dẫn viết từ khó:
- Tìm trong bài các chữ khã viÕt 
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
3. Thực hành:   
- Baứi 1: : Y/c nghe- viết chính tả.
- Soát lỗi : Đọc lại bài, tự so¸t lỗi.
- Thu bài  và NX.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Trò chơi thi tìm từ :
- Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi đội một thẻ ghi ch/ tr và tổ chức cho các đội thi tìm từ đúng theo yêu cầu bài tập 2. nhận xét ghi điểm thi đua.
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
C. Kết luận: 
- Y/c nhắc lại cách trình bày. 
	



- HS vieát bảng con: 



- Lớp lắng nghe, đọc lại bài.

- Đoạn viết có 4 câu 
- Chữ cái đầu đoạn văn ta viết hoa và viết lùi vào một ô.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa là: ...
- Bài còn có những dấu phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang.
- Lớp thực hành viết từ khó.




- Nghe viÕt bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài.



- Điền vào chỗ trống: chăng/ trăng
     Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cỡ sao trăng phải chịu luồn đám mây?
     Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng





Buổi chiều
Tiết 1          Tập viết:   §34. Chữ hoa  A, M, N, Q, V (kiểu 2)
 I. Mục tiêu: 
    - Viết đúng chữ hoa  A, M, N, Q, V (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Việt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhoû),Việt Nam thân yêu (3 lần)

II. Phư¬ng pháp - Phư¬ng tiện:
- Phương pháp: Trực quan, thực hành.
           - Ph¬ng tiƯn: Mẫu chữ hoa, cụm từ ứng dụng.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’

10’


















15’



3’

	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra:  NhËn xÐt vở tập viết phần viết ở nhà. NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- QS và cho biết chữ hoa trên là chữ gì?
2. Kết nối:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ hoa A, M, N, Q, V và một số từ ứng dụng có chữ  hoa 
- HD viết bảng con  
- Hướng dẫn  viết cụm từ  ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc cụm từ.
- Em hiểu "Việt N, am ” nghĩa là gì?
- Em biết N guyễn A i Quốc ” là ai?
- Em biết"H ồ Chí  Minh ” là ai?
- Quan sát, nhận xét, HD viÕt. 
- Viết bảng: Yêu cầu viết chữ 
- Theo dõi sửa cho HS. 
3. Thực hành:
- Hướng dẫn viết vào vở:
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh.
-  NX đánh giá.
C. Kết luận: 
- GV NX đánh giá tiết  học.
	





- Ch÷ A, M, N, Q, V 




- Học sinh quan sát. nhớ lại cách viết
- Lôùp theo doõi
- viết vào bảng con.

- Đọc các từ


- Viết bảng : Việt...

- Viết vào vở tập viết:
- Từ 5-7 em nộp vở.
-Tập viết phần còn lại.


   
Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LĐ,    NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI 
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc ngắt nghỉ hơi đúng, thay đổi giọng theo lối phân vai và chọn câu trả lời CH đúng.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'




1'


5'

8'


8'


6'



3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Chơi trò chô "Ủng hộ"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1: Đọc đúng, rõ ràng các từ: sào nứa, chỗ nào, xúm lại, ...
HĐ2: HD luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu /.

HĐ3:  Đọc và chọn khoanh vào câu trả lời đúng.
- Nhận xét.
HĐ 4: khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
- HD hs khoanh vào vở.
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.
C, Kết luận:
- Bài ôn này giúp em củng cố được gì ?
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

HĐ1:
- Luyện phát âm đúng..
 HĐ2:  Đọc trong nhóm ngắt hơi/; nghỉ hơi ở dấu //.
- Thi đọc trước lớp, nx.
HĐ3:  - Đọc trong nhóm, đọc trước lớp câu mình chọn.

HĐ4:  1 hs  đọc y/c trước lớp. cả lớp theo dõi.
-  Nhận xét bài của bạn.


- Phát biểu: Biết đọc ngắt hơi đúng chỗ; biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật. . .




Tiết 3: Tăng cường:            VIẾT BÀI TẬP VIẾT (TRANG 38) 
I, Mục tiêu:
- Yêu cầu viết hoàn thành được bài viết theo y/c.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Ôn luyện
- Phương tiện:  VTV.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5'






1'

10'

7'

12'






3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs đọc nội dung bài viết..
- Nhận xét, chữa bài.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ 1: Chia nhóm giao nhiệm vụ.
 
HĐ 2: Tổ chức cho hs trình bày trước lớp.
HĐ 3: Tổ chức cho hs chơi trò chơi "Đoán đúng, đoán nhanh"





C, Kết luận: 
- Nhận xét giờ học.
	


- HS xung phong đọc bài, nhận xét.


- Lắng nghe 

Bài tập 1: Làm việc cá nhân.
- Nhận xét, giúp đỡ hs hoàn thành bài
Bài tập 2: 
- Vài em trình bày, lớp nhận xét.
Bài tập 3: 
- Lớp chia thành hai đội, các đội thi đua đưa ra các con chữ trong các bài đã học. Nhóm còn lại nêu độ cao khi viết chữ dó. VD: 
- Đội 1: Nêu con chữ t 
- Đội 2: Nêu chữ t cao 1, 5 li.
- Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.



	Ngày soạn: 30/ 4/ 2016                
Ngày giảng: 04/ 5/ 216             
	        Thứ  tư ngày 04 tháng 5 năm 2016


Tiết 1: Luyện từ và câu: §34. Tõ  TRÁI  NGHĨA TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP
I. Mục tiêu:  
     - Dưạ vào bài Đàn bê của anh Hồ giáo, tìm được từ trái nghĩa  điền vào chỗ trống  trong bảng BT1. Nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước (BT 2)
     - Nêu được ý thích hợp về công việc (cột B) phù hợp với từ chỉ nghề nghiệp (A)
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phư¬ng pháp: Hỏi đáp, thảo luận.
- Phư¬ng tiÖn: Tranh minh hoạ. Thẻ từ.
  III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'




9'










9'







7'








5'

	A, Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Gọi HS lên bảng hỏi  đáp theo mẫu. NX
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: 
- Trong tiết LT&C hôm nay, các em sẽ được tìm từ chỉ nghề nghiệp.
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Baứi 1:  - Gọi học sinh  đọc bài tập 1  
- Dựa vào bài " Đàn bê của .."
- Gọi HS đọc lại bài Đàn bê của anh Hồ Giáo.

- Nhận xét bài của bạn trên bảng.
- Khen những HS tìm được nhiều từ hay và đúng.
 - Nhận xét.
Baứi 2: Tìm từ trái nghĩa...
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
a, Trẻ con                 c, Xuất hiện
b, Cuối cùng             d, Bình tĩnh.
- Tuyên dương.

Baứi 3: Chọn ý thích hợp cột A và B
- Cho HS thực hiện hỏi đáp theo cặp. Sau đó gọi một số cặp trình bày trước lớp.
- Nhận xét.




C. Kết luận:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học .
	


- HS 1 hái: Mẹ bạn làm nghề gì?
- HS 2 trả lời: ...


- Lắng nghe giới thiệu bài .

- Đọc đề bài.
-  2 em lên bảng làm, dưới lớp làm vở. 
Những con bê đực
như những bé trai
khoẻ mạnh, nghịch ngợm
- ăn vội vàng. bạo dạn/ táo bạo…
- ngấu nghiến/ hùng hục.


- Đọc yêu cầu và mẫu:
 M : Trẻ con : trái nghĩa với người lớn.
  đầu tiên/ bắt đầu/…
  biến mất/ mất tăm/…
   cuống quýt/ hốt hoảng/…
- Đọc đề bài trong SGK.
- Quan sát, đọc thầm đề bài.
- Lên bảng làm theo hình thức nối tiếp.
 + Công nhân: ý d.
 + Nông dân : ý a
 + Bác sĩ : ý e
 + Công an : ýb            
 + Người bán hàng: ýc.




Tiết 4: Toán:        §168, Ôn tập VỀ ĐẠI LƯỢNG
I. Mục tiêu:
         - Nhận biết thời gian cho một số hoạt động.
- Biết giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là kilôgam, kilômet.
II. Phương pháp, phương tiện: 
- Phương pháp: Trực quan, thực hành, nhóm.
- Ph¬ng tiện: VBTT
III. Tiến trình dạy học:
	TG
5’





1'


8'







8'






9’







5,
	Hoạt động của GV
A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 
- Y/c viết số thích hợp.
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: Giới thiệu bài.
2. Kết nối:  
3. Thực hành:
Baứi 1: - Gọi HS nêu bài tập 1.
Yªu cÇu ®äc bảng thống kê các hoạt động của bạn Hà.
- Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào?
- Thời gian Hà dành cho viêc học là bao lâu?
Bài 2:- Gọi HS đọc đề bài toán.
- Hướng dẫn phân tích đề bài, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài.


- Nhận xét bài.
Bài 3: - Gọi HS đọc đề bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích đề .- Yêu cầu tr×nh bµy, NX.
- Yêu cầu lớp nhận xét bài trên bảng 




C. Kết luận:   
- Hệ thống kiến thức.
	Hoạt động của HS

- 1 hs lên bảng thực hiện, lớp nhận xét.
  456 - 123     578 - 158     
- HS nhận xét.






+ Hà dành nhiều thời gian nhất cho việc học.
+ Thời gian Hà dành cho việc học là 4 giờ.
- Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5 kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu kilôgam?
Bài giải
	   Bạn Bình cân nặng là:
		27 + 5 = 32 (kg)
		Đáp số: 32 kg.
- Đọc đề bài và quan sát hình biểu diễn.
Bài giải
  Quãng đường từ nhà bạn Phương đến xã Đinh Xá là:
            20 – 11 = 9 (km)
                    Đáp số: 9 km



Buổi chiều
Tiết 1: Ôn Tiếng Việt: (nghe viết) NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI 
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và viết tốt hơn, nhanh hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                        - Phương pháp: Thực hành
                        - Phương tiện:  VBT, TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


15'




8'



4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD luyện viết .
- Đọc lại bài viết. HD viết đúng các chữ khó, 
HĐ2:  Luyện viết bài.
- HD hs luyện viết lại bài "Người làm đồ chơi" theo y/c.
- Tự đọc từng câu, cụm từ viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 3: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).
- Nhận xét kết luận.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học
	- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn .


- Lắng nghe

- Theo dõi.


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.





- Bài tập chính tả.
- Làm bài nêu kq trước lớp. NX, chữa bài.
- Chữa bài nếu làm chưa đúng.



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt, (Luyện đọc): ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
I, Mục tiêu: 
       -  Củng cố lại các kiến thức đã học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành           
- Phương tiện:  VBT Ô TV
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'

5'



9'



7'






5'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  HD phát âm đúng.
- Đọc đúng, rõ ràng các từ:  ...
- T/c cho hs thi đọc.
HĐ2: HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //
- Nhận xét.
HĐ3:  Khoanh vào ý trả lời đúng
- Cho hs làm việc theo cặp,  

- T/c cho hs phát biểu.
- Nhận xét, chữa bài.
C, Kết luận:  
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

Bài 1: Luyện đọc đúng, rõ ràng các từ trong nhóm.
- Thi đọc trước lớp.

Bài 2: Luyện đọc đúng: ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //


Bài 3: Làm việc theo nhóm đôi.
- Đại diện trình bày
- Nhận xét, bổ sung.
- Phát biểu trước lớp.






Tiết 3: Ôn tập Toán:  ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG
I, Mục tiêu:
         - Nhận biết thời gian cho một số hoạt động.
- Biết giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là kilôgam, kilômet
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
	- Phương pháp: Luyện tập, thực hành.
	- Phương tiện: Vở ôn
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'





1'



7'


7'




7'

5'



3'
	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi học sinh  lên bảng. 
- Nhận xét đánh giá.
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
- Kể trong cặp các loại giấy bạc có mệnh giá khác nhau mà mình biết.
2. KÕt nèi 
3. Thực hành:
Bài 1:  - Nêu y/c bài tập 1 
- Thực hành tính.
- Chữa bài, nhận xét.
Bài 2: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lợt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
+ Nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - yêu cầu học sinh làm bài cá nhân rồi nối tiếp nêu kết quả.
Bài 4: Y/c học sinh nêu yêu cầu đề bài 
- Mời lần lợt từng cặp lên trả lời trước lớp. 
- Gọi HS khác nhận xét chéo nhau. 
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Giao bài về nhà.
	
-  HS lên bảng.
34 + 22    56+ 43    78+11
- HS nhận xét.






-  Làm bài vào vở bài tập, 
 3 x 7 + 5 = 21 + 5
                = 26
- Tự làm bài, chữa bài.
Bài giải
Mỗi hàng có số bạn là:
35 : 5 = 7 (bạn)
                 Đáp số: 7 bạn
- Điền vào vở, nêu kết quả.
a, 12 m
b, 16 cm
c, 1 km




	Ngày soạn: 30/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 05/ 5/ 2016              
	                 Thứ  năm ngày 05 tháng 5 năm 2016


Tiết 1: Toán:           §169, Ôn tập về HÌNH HỌC  
 I. Mục tiêu: 
- Nhận dạng được và gọi tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng,  đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, hình tứ giác, đoạn thẳng.
      	- Biết vẽ hình theo mẫu.
   II, Phương pháp, phương tiện:  
             - Phư¬ng pháp: Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
            - Phư¬ng tiện: Bảng phụ- PHT
   III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’





1’




9’



9’



9’














5’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: 


                                     

- Nhận xét đánh giá bài học sinh.
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá: ?
- Giới thiệu bài.
2. KÕt nèi: 
3. Thực hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 
Mỗi hình sau ứng với tên ...nào ?
- Chỉ từng hình vẽ yêu cầu HS đọc tên của từng hình.
Baứi 2: Vẽ hình theo mẫu:
- Cho HS phân tích để vẽ hình vào vở .
- Nhận xét.
Baứi 4: Trong hình vẽ bên có :
                 a, Mấy hình tam giác ?
                 b, Mấy hình tứ giác ?
- Vẽ hình của bài tập lên bảng, có đánh số các phần hình.
- Hình bên có mấy hình tam giác, là những tam giác nào?
- Có bao nhiêu hình tứ giác, đó là những hình nào?
- Có bao nhiêu hình chữ nhật, đó là những hình nào?

- Đại diện nhóm trình bày.
- Giáo viên HD nhận xét đánh giá.
C. Kết luận:   
- Nhận xét giờ học. Dặn dò.
	


- 1HS lên bảng tính, lớp làm vào bảng con.
- HS nhận xét.




 

- Đọc tên hình theo yêu cầu. 
- Đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, tứ giác,...

- Vẽ hình vào vở bài tập. 

- Quan sát hinh rồi nêu lần lượt

	  1	         2
       3			    4
				
+ Có 5 hình tam giác, là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2)
+ Có 5 hình tứ giác, là: hình (1 + 3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3), hình (1 + 2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4).
+ Có 3 hình chữ nhật, đó là: hình (1 + 3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4).



Tiết 2: Chính tả: (Nghe viÕt):  §66, ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO  
I. Mục tiêu: 
 - Nghe – viết  chính xác bài CT, trình bày đúng từng đoạn toám tắt bài: Đàn bê anh Hồ Giáo
- Làm được BT (2) a/b. Bài tập CT phương ngữ do GV soạn
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phư¬ng pháp: Hỏi đáp, thực hành.
            - Phư¬ng tiÖn: Tranh vẽ minh hoạ. Bảng phô.
III. Tiến trình dạy học: 
	TG
	Hoạt động của
	Hoạt động của HS

	5’



1’





10’















14'



6'





4’
	A. Mở đầu:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: viết trú mưa, truyền tin .
-  HD NX    
B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “ Đàn bê của anh Hồ Giáo”
2. Kết nối: 
2.1,  Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết  
- GV đọc mẫu tóm tắt nội dung: 
- GV y/c ®äc đoạn viết. 
 - Những con bê đực có đặc điểm gì đáng yêu?
- Những con bê cái thì ra sao?



b) Hướng dẫn cách trình bày.
- Tìm tên riêng trong đoạn văn?
c) Hướng dẫn viết từ khó:
- quấn quýt, quấn vào chân, nhảy quẩng, rụt rè, quơ quơ. 
 2.2,  Viết chính t¶: 
- Đọc cho học sinh viết bài.
 GV đọc,học sinh soát lỗi 
- Thu bài và nhận xét.
- Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2: Yêu cầu một em đọc đề.
- Mời một em lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em nhận xét bài bạn trên 
- Nhận xét học sinh.
C. Kết luận:  
- NX đánh giá tiết học.
	
- HS viết bảng con.






- Lắng nghe, đọc lại.
- HS đọc.
+ Đoạn văn nói về tình cảm của đàn bê với anh Hồ Giáo.
+ Chúng chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên đuổi nhau.
+ Chúng rụt rè, nhút nhát như bé gái.
+ Hồ Giáo
+ Lên bảng viết các từ này.
  Dưới lớp viết vào nháp.


- HS nghe - viÕt vào vở.
- Nghe để soát và tự sửa lỗi.
- Nộp bài. 

a) chợ – chê - tròn
b) bảo – hổ – rỗi (rảnh)
* Hoạt động trong nhóm.
a) chè, tràm, trúc, chò chỉ, chuối, chanh, chay, chôm chôm,…
b) tủ, đũa, chõ, võng, chảo, chổi,…



Tiết 3: Tập làm văn: 
§34, KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN
  I. Mục tiêu: 
         	- Dựa vào câu hỏi gợi ý, kể được một vài nét về nghề nghiệp của người thân (BT1).
   	- Biết viết lại những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn (BT2).
  II, Phương pháp, phương tiện:
- Phư¬ng pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phư¬ng tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1’


12'












15'














5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.

B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:  Mẹ em làm nghề gì....?
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
Hãy kể về một người thân của em... theo gợi ý.
- Yêu cầu HS kể miệng về người thân...
- Em biết gì về bố (mẹ, anh, chú,…) của bạn?
- Gợi ý giúp SH yếu.
- Cho điểm những HS nói tốt.



Bài 2: Yêu cầu HS tự viết.
- Gọi HS đọc bài của mình.

- Khen ngợi những bài viết tốt.










C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 
- §ọc đoạn văn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em.
- Lắng nghe giới thiệu bài.


2em đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi gợi ý.
- Trình bày lại theo ý bạn nói.
- Tìm ra các bạn nói hay nhất.
+ Bố em là bộ đội. Hằng ngày, bố em đến trường dạy các chú bộ đội bắn súng, tập luyện đội ngũ. Bố em rất yêu công việc của mình. Nhê cã bè em mµ rất nhiều chú bộ đội huÊn luyƯn giỏi bảo vệ Tổ quốc.
- HS viết vào vở.
+ Mẹ của con là cô giáo. Mẹ con đi dạy từ sáng đến chiều. Tối đến mẹ còn soạn bài, chấm điểm. Công việc của mẹ được nhiều người yêu quí vì mẹ dạy dỗ trẻ thơ nên người.
+ Một số HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét bài bạn.
- Viết một đoạn văn ngắn…
- bế em, quét nhà, cho bạn mượn bút …
-  5 đến 7 HS  nói theo nội dung và suy nghĩ của mình.
- Đọc bài viết cá nhân trước lớp. 



Tiết 4: Ôn Tiếng Việt: LV:   §34. KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN
  I. Mục tiêu: 
         	- Dựa vào câu hỏi gợi ý, kể được một vài nét về nghề nghiệp của người thân (BT1).
   	- Biết viết lại những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn (BT2).
  II, Phương pháp, phương tiện:
- Phư¬ng pháp: Thảo luận, thực hành.
            - Phư¬ng tiện: Bảng phụ
  III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



1’


12'












15'














5’
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
 2. Kiểm tra: Y/c ch÷a bài tập về nhµ.

B. Hoạt động dạy học:                              
1. Khám phá:  Mẹ em làm nghề gì....?
2. Kết nối:
3. Thực hành: 
Bài 1: Yêu cầu một HS nêu đề bài .
Hãy kể về một người thân của em... theo gợi ý.
- Yêu cầu HS kể miệng về người thân...
- Em biết gì về bố (mẹ, anh, chú,…) của bạn?
- Gợi ý giúp SH yếu.
- Cho điểm những HS nói tốt.



Bài 2: Yêu cầu HS tự viết.
- Gọi HS đọc bài của mình.

- Khen ngợi những bài viết tốt.









C. Kết luận: 
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lên bảng trình bày. 
- §ọc đoạn văn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em.
- Lắng nghe giới thiệu bài  .


2em đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi gợi ý.
+ Nhiều HS được kể.
- Trình bày lại theo ý bạn nói.
- Tìm ra các bạn nói hay nhất.
+ Bố em là bộ đội. Hằng ngày, bố em đến trường dạy các chú bộ đội bắn súng, tập luyện đội ngũ. Bố em rất yêu công việc của mình. Nhê cã bè em mµ rất nhiều chú bộ đội huÊn luyƯn giỏi bảo vệ Tổ quốc.
- HS viết vào vở.
+ Mẹ của con là cô giáo. Mẹ con đi dạy từ sáng đến chiều. Tối đến mẹ còn soạn bài, chấm điểm. Công việc của mẹ được nhiều người yêu quí vì mẹ dạy dỗ trẻ thơ nên người.
+ Một số HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét bài bạn.
- bế em, quét nhà, cho bạn mượn bút …
-  5 đến 7 HS  nói theo nội dung và suy nghĩ của mình.
- Đọc bài viết cá nhân trước lớp. 



	Ngày soạn: 30/ 4/ 2016               
Ngày giảng: 06/ 5/ 2016              
	                 Thứ  sáu ngày 06 tháng 5 năm 2016


Tiết 1: Toán:        §170,  Ôn tập về HÌNH HỌC
 I. Mục tiêu.
- Biết tính độ dài hình gấp khúc, chu vi tam giác, hình tứ giác.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phư¬ng pháp:  Thực hành.
              - Phư¬ng tiÖn: Giấy kiểm tra và đề kiểm tra
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'



1'


9'






8'







4'
	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- HD hs làm bài. giao bài.
Baứi 1: Tính độ dài các đường gấp khúc sau :
- Yeâu caàu neâu caùch tính.
- Nhận xét.

Baứi 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : 
 AB = 30cm; BC = 15cm; AC = 35cm.
- Yêu cầu nêu cách tính chu vi sau đó thực hành tính.
- Nhận xét, sửa bài.


Baứi 3: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của mỗi hình đó đều bằng 5cm.
- Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của hình tứ giác, sau đó thực hành tính.
- Vậy chúng ta còn có thể tính chu vi của hình tứ giác này theo cách nào nữa?
- Nhận xét.
- Y/c HS tự làm bài (PHT).                                                      
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
	




- Độ dài ... bằng tổng độ dài các đoạn thẳng.
  ...ABC§ = 3cm + 2cm + 4cm
                 = 9 cm.
  .....GHIKM = 20 x 4 = 80 cm

- Đọc đề toán.
- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh.
                 Bài giải
    Chu vi hình tam giác ABC là :
          30 + 15 + 35 = 80 ( cm )
               Đáp số : 80 cm.

- Đọc đề toán, nêu cách tính rồi tính.
                      Bài giải
     Chu vi của hình tứ giác đó là:
      5 +  5 +  5 +  5  = 20 ( cm )
    Bằng cách thực hiện phép nhân
              5 x 4 = 20 (cm)
                     Đáp số : 20cm
- Ta thực hiện phép tính nhân.



Tiết 2: Ôn Toán:             §66:   Ôn tập về HÌNH HỌC
 I. Mục tiêu.
- Biết tính độ dài hình gấp khúc, chu vi tam giác, hình tứ giác.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phư¬ng pháp:  Thực hành.
              - Phư¬ng tiÖn: Giấy kiểm tra và đề kiểm tra
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5'




1'


9'




8'







4'
	A. Mở đầu:
 1.ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ :
B. Hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: 
2. Kết nối 
- HD hs làm bài. giao bài.
Baứi 1: Tính độ dài các đường gấp khúc sau :
- Yeâu caàu neâu caùch tính.
- Nhận xét.

Baứi 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : 
 AB = 30cm; BC = 15cm; AC = 35cm.
- Yêu cầu nêu cách tính chu vi sau đó thực hành tính.
- Nhận xét, sửa bài.

Baứi 3: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của mỗi hình đó đều bằng 5cm.
- Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của hình tứ giác, sau đó thực hành tính.
- Vậy chúng ta còn có thể tính chu vi của hình tứ giác này theo cách nào nữa?
- Nhận xét.
- Y/c HS tự làm bài (PHT).                                                      
C. Kết luận:
- Nhận xét đánh giá tiết học .
	




- Đọc đề toán.
                 Bài giải
    Thùng cam cân nặng số kg là :
          32 + 5 = 37 (kg)
               Đáp số : 37 kg.
- Đọc đề toán, nêu cách tính rồi tính.
                      Bài giải
     Chu vi của hình tứ giác đó là:
      5 +  5 +  5 +  5  = 20 ( cm )
    Bằng cách thực hiện phép nhân
              5 x 4 = 20 (cm)
                     Đáp số : 20cm
- Ta thực hiện phép tính nhân.
Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
20 + 25 + 30 = 75(cm)
                              Đáp số: 75 cm



Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 34
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 34
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn 35: 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ và thuộc bài trước khi đến lớp. 
- Đi học đều và đúng giờ.
- Đầu tóc, quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ.
- Vệ sinh lớp học và khu sân trường được phân công luôn sạch sẽ.
- Chăm sóc thường xuyên bồn hoa của lớp.
- Ôn tập tốt chuẩn bị thi cuối học kì II.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM





	TUẦN 35
	Ngày soạn: 07/ 5/ 2016                
Ngày giảng: 09/ 5/ 216              
	
	Thứ  hai ngày 09 tháng 5 năm 2016


Tiết 1:  Chào cờ:                   TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tiết 2:  Tiếng Việt:                ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch cac bài TĐ từ tuần 28 đến tuần 34. ( Phát âm rõ tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý chính của đoạn và nội dung của bài  ( trả lời được câu hỏi về nội dung, đoạn đọc).
- Biết thay thế cụm từ khi nàobằng các cụm bao giờ, lúc nào, mấy giờ trong các câu ở BT 2; ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý (BT3).
 II, Phương pháp, phương tiện:
   - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
   - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
 III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

10'





8'











8'






4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đọc.
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối: 
a. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Cho điểm trực tiếp từng HS.
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra:
- Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,… )
- Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về nội dung gì?
- Hãy đọc câu văn trong phần a.
- Nhận xét HS. 
Bài tập yêu cầu các con làm gì?
Bµi 2:  Gọi HS đọc bài trước lớp (đọc cả dấu câu).
- Nhận xét và cho điểm từng HS.



C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.


- Đọc lại bài 2 em.



- Lắng nghe

- Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
- Đọc và trả lời câu hỏi.
- Theo dõi và nhận xét.

HĐ1:  - dùng để hỏi về thời gian.
+  Khi nào bạn ...thăm ông bà nội?
+ Bao giờ ...quê thăm ông bà nội?
+ Lúc nào ...quê thăm ông bà nội?
+ Tháng mấy ....thăm ông bà nội?





- Ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.
- Làm bài theo yêu cầu: 
Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ con. Con buồn ngủ. Lan đặt con xuống giường rồi hát ru con ngủ.




Tiết 3: Tiếng Việt:              ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (tiết 2)
I. Mục tiêu:
 - Đọc rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở kì I (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng /phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã học.Thuộc 2 đoạn thơ đã học. Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2) biết viết bảng tự thuật theo mẫu đã học(BT3).
	- HS khá giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ trên 40 tiếng/ phút.)
- Biết đặt câu tự giới thiệu mình với người khác (BT2).
- Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn thành 5 câu và viết lại cho đúng chính tả.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
       - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá    nhân, phản hồi tích cực.
       - PTDH: Tranh minh hoạ ND bài học sgk, bảng phụ luyện đọc.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	6'






1'

5'






8'





9'








7'










4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 - Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Cho điểm trực tiếp từng HS.
3. Thực hành:
Bài 1: T×m c¸c tõ chØ mµu s¾c trong .. luyện về các từ chỉ màu sắc.
- Hãy tìm thêm các từ chỉ màu sắc không có trong bài.
Bµi 2:  Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.




Bµi 3:  Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài.
- Nhận xét, ghi điểm những câu hay. 





C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.


- Lắng nghe


- Đọc bài và trả lời câu hỏi.




- Tìm ... trong đoạn thơ.
- xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.
+ T×m thªm... : xanh nõn, tím, vàng, trắng, đen,…
- Bài tập yêu cầu đặt câu với các từ tìm được trong bài tập 2.
+ Những cây phượng vĩ nở những bông hoa đỏ tươi gọi mùa hè đến. + Trong vòm lá xanh non, những chú ve đang cất lên bài hát rộn ràng của mình.
* Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào...
Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.
+ Khi nào trời rét cóng tay?
+ Khi nào luỹ tre làng đẹp như tranh vẽ?
+Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú?
+ Các bạn thường về thăm ông bà vào những ngày nào?
- §ọc bài làm, cả lớp nhận xét.



Tiết 4:  Toán:                   luyện tập chung (trang 178, 179)
  I, Mục tiêu:
 - Biết đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 1000.
- Thuộc bảng công trừ trong phạm vi 20 . 
- Biết xem đồng hồ.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
            - Phương pháp: Quan sát, hỏi đáp, luyện tập
            - Phương tiện:  VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


9'



8'







8'


5'




3'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- T/C trò chơi: "Chanh chua cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
- -Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là  :
               11 cm, 9 cm, 15 cm
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
Bài tập 1:
- Yêu cầu HS tự làm bài. Sè ?


- Nhận xét.
Bài 2 :    >, < , = ? 
- Y/c HS làm bài cá nhân, chữa bài
- Nhận xét.




Bài 3 : Sè ? 
- Y/c HS nhẩm và nêu miệng kết quả
- Nhận xét.
Bài 4 :  Xem đồng hồ.
- Cho HS q/s tranh và trả lời câu hỏi
- Nhận xét


C, Kết luận:
- Hôm nay chúng ta củng cố được kiến thức gì ?
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	
-  Cả lớp cùng chơi theo 2 nhóm.
 
-  Cả lớp kiểm làm vào bảng con.





-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

Bài tập 1: 
- 3 em ®iỊn råi đọc bài trước lớp.
732, 733, 734, 735, 736, 737.
905, 906, 907, 908, 909, 910, 911.
996, 997, 998, 999, 1000
- Tính giá trị  rồi mới so sánh.
302 < 310           200 + 20 + 2 = 322
888 > 879           600 + 80 + 4 > 648
542 = 500 + 42   400 + 120 + 5 = 525
- Điền số vào ô trống:
Nhẩm: 9 cộng 6 = 15, 15 trừ 8 = 7.
        6 céng 8 = 14, 14 céng 6 = 20
- Q/sát rồi đọc giờ trên mặt đồng hồ.
a, 7 giờ 15 phut. C
b, 10 giờ 30 phut. B
 c, 1 giờ rưỡi. A




                                                    
	Ngày soạn: 07/ 5/ 2016                
Ngày giảng: 10/ 5/ 216              
	
	Thứ  ba ngày 10 tháng 5 năm 2016


Tiết 2: Toán:                                 LUYỆN TẬP CHUNG  (tr 180)    
I. Mục tiêu
- Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm.
- Biết làm tính cộng trừ cã nhí trong phạm vi 100.
- Biết tính chu vi hình tam giác.
II, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                         - Phương pháp: thảo luận, hỏi đáp, luyên tập.
                         - Phương tiện: Bảng phụ BT1, SGK, VBTT.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'








1'


7'




8'




9'






5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Tính độ dài của đường gấp khúc...     10 cm, 8 cm, 12 cm
- Nhận xét.
...
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài tập 1, tính nhẩm




Bài 2 : Nêu cách đặt tính, tính .
- Bảng con theo nhóm.
- Nhận xét.


Baứi 3 : Tính chu vi hình tam giác trên
- Muoán tính chu vi hình tam giaùc... ?






C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp hát, 

- Kiểm tra 3 em..





- Lắng nghe

HĐ1: Nêu miệng lần lượt tröôùc lôùp.
2 x 9 = 18   16 : 4 = 4     3 x 5 = 15
3 x 9 = 27   18 : 3 = 6     5 x 3 = 15
4 x 9 = 36   14 : 2 = 7     15 : 3 = 5
5 x 9 = 45    25 : 5 = 5     15 : 5 = 3

- Nêu, tính.
 + 42     - 85     + 432     + 38      - 80
    36        21        517        27        35
    78       64         949        65        45
- Đọc đề toán.
+ Tính tổng độ dài 3 cạnh cđa hình tam giác.
                    Bài giải
       Chu vi hình tam giác là:
           3 + 5 + 6 = 14 ( cm )
                 Đáp số : 14 cm.



 Tiết 2: Tiếng Việt:            ÔN TẬP CUỐI  HỌC KỲ II (tiết 4)
I. Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Biết đáp lời chúc mừng theo t×nh huống cho trước (BT2) Biết đặt câu và trả lời câu hỏi  có cụm từ như thế nào?
 II, Phương pháp, phương tiện:
     - PP: Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
     - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
 III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


10'


8'










10'










4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra đặt câu nói về con vật.

- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
Baứi 2: Nói lời đáp của em:
- Bài tập yêu cầu  chúng ta làm gì?
- Khi ông bà ta tặng quà chúc mừng sinh nhật con, theo con ông bà sẽ nói gì ?
- Khi đó con sẽ đáp lại lời của ông bà ntn?
- Yêu cầu thảo luận cặp đôi để tìm lời đáp  cho các tình huống còn lại.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bµi 3:  Gọi HS đọc đề bài.
- Hãy đặt câu có cụm từ như thế nào để hỏi về cách đi của gấu.
c, Nhận xét, đánh giá







C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp suy nghĩ đặt câu: VD
+ Con mèo Tam Thể của nhà em rất đẹp.


- Lắng nghe

* Đáp lại lời chúc mừng của người khác.
- Chúc mừng sinh nhật cháu. Cháu hãy cố gắng ngoan hơn và học giỏi hơn nhé./…
+ Cháu cảm ơn ông bà ạ! ¤ng bà cho cháu món quà đẹp quá, cháu cảm ơn ông bà ạ./…
+ Con xin cảm ơn bố mẹ
+ Mình cảm ơn các bạn./ Tớ được nhận vinh dự này là nhờ có các bạn giúp đỡ, cảm ơn các bạn nhiều./…

- Đọc yêu cầu của bài.
a, Gấu đi lặc lè.
+ Gấu đi như thế nào?
b) Sư tử giao việc cho bề tôi như thế nào?
c) Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào?




Tiết 3: Tiếng Việt :          ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (tiết 5) 
I. Mục tiêu: 
- Mức độ yêu cầu kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Biết đáp lời khen ngợi theo từng huống cho trước (BT2) Biết đặt câu và trả lời câu hỏi  có cụm từ vì sao (BT3).
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
     - PP: thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân phản hồi tích cực.
     - PT: Phiếu bốc thăm, sgk, VBTTV.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ 1 em nêu tên bài ?
+ 1 em tìm trên mục lục ?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra.
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
HĐ2:  Nói lời đáp của em trong các ...
a. Bà đến nhà chơi, con bật tivi cho bà xem. Bà khen: “Cháu bà giỏi quá!”
-Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để tìm lời đáp cho các tình huống còn lại. Sau đó trình bày trước lớp.
- Nhận xét.
Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao...
- Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
- Hãy đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho câu văn trên.
- Yêu cầu thực hành hỏi đáp với các câu còn lại
- Nhận xét, đánh giá.
- Nhận xét, kết luận.






C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.


- HS1 nêu tên bài Tập đọc.
- HS2 tìm trên mục lục.
- Lớp nhận xét.


- Lắng nghe

HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.

a,  Việc này cháu làm hằng ngày mà bà.
b) Dì ơi, ở lớp cháu còn nhiều bạn múa đẹp hơn nữa dì ạ
c) Có gì đâu, chỉ là mình đang đứng gần nó./…
- Vµi em đọc bài trước lớp, cả lớp theo dõi bài trong SGK.
- Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.
+ Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài?
+Vì Sư Tử rất khôn ngoan.
b) Vì sao người thuỷ thủ có thể thoát nạn?
c) Vì sao Thủy Tinh đuổi đánh Sơn Tinh?
+ Chúng ta thể hiện sự lịch sự, đúng mực, không kiêu căng.
- Nhận xét, đánh giá bài của bạn.



Chiều:    Tiết 1: Tiếng Việt : ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (tiết 6) 
I, Mục tiêu:
                      - Hiểu và biết tôn trọng người lao động, biết được tầm quan trọng của lao động.
            - Biết giữ gìn các công trình công cộng, hiểu được lợi ích to lớn
II, Phương pháp, phương tiện:  
                     - PP: Quan sát, hỏi đáp và luyện tập.
                     - PT: PTDH: Chữ mẫu, vở tập viết, bảng con.
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
+ Em hãy nói 1 câu an ủi khi mẹ bị ốm?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bµi 1:  Ôn luyện đọc và kiểm tra
- Cho hs bốc thăm đọc bài và trả lời theo câu hỏi ghi trên phiếu.
Bài 2:  Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu HS nêu lại tình huống a.
- Gọi một số HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét. 



Bài 3: Tìm bộ phận ... " Để làm gì ? "
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
a, Anh chiến sĩ kê lại hòn đá để làm gì?
- Nhận xét và đánh giá từng em.
Bài 4:  Điền dấu chấm hay dấu phẩy...
- Gọi HS đọc bài làm, đọc cả dấu câu.
- Yêu cầu cả lớp nhận xét .


C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Cả lớp suy trả lời. Nhận xét.



- Lắng nghe


HĐ1:  - Bốc thăm chuẩn bị bài 
- Đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
HĐ2: - Nói lời đáp cho lời từ chối của người khác trong tình huống.
- Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói: “Em ở nhà làm cho hết bài tập đi.”.
+ Tiếc quá, lần sau nếu em làm hết bài tập thì anh cho em đi nhé./…
b) Không sao, tớ đi mượn bạn khác vậy./…
- Tìm bộ phận trả lời ...để làm gì?
+ ...qua suối không bị ngã nữa.
b) Để an ủi sơn ca.
c) Để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng.
- Điền lần lượt.
Một hôm ở trường, thầy giáo nói với Dũng: 
 - Ồ! Dạo này con chóng lớn quá!
Dũng trả lời: 
 - Thưa thầy, đó là vì ngày nào bố mẹ con cũng tưới choem đấy ạ.




Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: T 1, Luyện đọc:  TRẦN QUỐC TOẢN RA QUÂN
I, Mục tiêu: 
         - Luyện đọc đúng từ khó, đọc theo lối phân vai và trả lời các câu hỏi.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập                                
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
HĐ1:  Đọc lại bài "Trân Quốc Toản ra quân" , TLCH.
- Bạn Na được thưởng vì điều gì?
 HĐ2: Ghi dấu / vào chỗ có dấu phẩy hoặc chỗ cần ngắt hơi, ...//
- T/c cho hs làm bài và chữa bài.



HĐ3: Chọn câu trả lời đúng...
- T/c cho hs thi nêu kq giữa các nhóm.


C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe
 
 HĐ1: Đọc lại bài "Trân Quốc Toản ra quân" 
- Viết vào vở ôn.
HĐ2: 
- Viết vào vở ôn. nối tiếp đọc KQ trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bạn.
- Luyện đọc đoạn văn sau khi đánh dấu.
HĐ3:  Điền vào VBTTV rồi đọc kq.
- Nhạn xét, chữa bài..
+ Chọn ý a.


Tiết 3:  Tăng cường: Ôn rèn KNS: TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ 
I, Mục tiêu:
- Biết nêu được những khó khăn gặp phải , cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
	- Nêu được các tình huống cụ thể và cách tìm kiếm sự giúp đỡ.
	- Biết vận dụng tìm kiếm sự giúp đỡ vào cuộc sông khi gặp khó khăn.
II, Phương pháp, phương tiện:
                       - Phương pháp: Hoạt động nhóm, trò chơi.     
                       - Phương tiện:  Vở bài tập, các tình huống, ...
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Để phòng tránh bị sét đánh em cần làm gì ?
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: Em hãy ghi số điện thoại khẩn cấp cho mỗi lĩnh vực:
- HD hs đóng vai gọi và nghe điện thoại cứu hỏa/ cứu thương/ cảnh sát.
- Cho hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp.
- Nhận xét,tuyên dương.




HĐ2:  Danh bạ quan trọng của em.
 - Cho hs thảo luận điền nội dung còn thiếu vào chỗ chấm cho phù hợp.
- Y/c hs làm bài vào VBT.
- Mời các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, 
- Y/c hs nêu những cách tìm kiếm sự hỗ trợ mà em biết.
HĐ 3:- Y/c hs đọc nội dung  chọn viêc nên làm và không nên làm để trao đổi với bạn (trang 43)
- Nhận xét, kết luận.
- Cho hs đọc lại kết quả.


C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
- Dăn dò việc nên làm và không nên 
	


- Cả lớp xung phong phát biểu, nhận xét.

- Lắng nghe cô HD, ...

Bài tập 4: (trang 41)
- Đọc y/c của bài.  trao đổi với bạn 
VD: Đóng vai.
- HS1: Người gọi điện thoại khẩn cấp.
- HS2: Người trực máy của tổng đài.
Các tình huống: Khi bị cháy nhà; Khi người bị ốm nặng; Khi có vụ khủng bố, ...
- Nhiều nhóm hs lên thực hiện đóng vai, hs khác nhận xét.
Bài tập 5: (trang 41- 42)
- Làm việc theo cá nhân. Vài em lên báo cáo – bạn khác nhận xét, bổ sung.
- Chữa bài vào vở, nếu có kq sai.




Bài tập 3: Làm việc theo nhóm đôi
-  HS1: Nêu tình huống 
- HS2: Nói câu ND phù hợp (nên hay không nên làm).
- Nhận xét và bổ sung.
- Đọc lại những việc nên và không nên làm.
- Đọc thuộc lại kết quả đúng.



	Ngày soạn: 07/ 5/ 2016               
Ngày giảng: 11/ 5/ 2016             
	
	Thứ  tư ngày 11tháng 5 năm 2016


Tiết 1:  Tiếng Việt:              ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  (tiết 7)
I. Mục tiêu:
- Mức độ yêu cầu kĩ năng đọc như ở tiết 1.
- Biết đáp lời an ủi theo từng huống cho trước (BT2). Dựa vào tranh kể được câu chuyện đúng ý và đặt tên cho câu chuyện vừa kể. (BT3)
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành.
- Phương tiện: VBTTV, phiếu bài tập.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra . 
Tìm bộ phận trả lời ...để làm gì?
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
3. Thực hành:
Bài 1: 
- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.
- Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi sai.
+ Đọc đúng từ đúng tiếng...

Baứi 2: Nói lời đáp của em ... 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Hãy đọc các tình huống được đưa ra trong bài.
- Yªu cÇu HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, tuyªn d­¬ng.

Bài 3: KĨ chuyƯn theo tranh...
- Yêu cầu quan sát từng bức tranh.
- Bức tranh 1 vẽ cảnh gì?
- Hãy QS tìm câu trả lời ở tranh 2.
- Bức tranh 3 cho ta biết điều gì ?
- Bức tr 4 cho ta thấy thái độ gì ....?
- Yêu cầu chia nhóm kĨ, suy nghĩ và đặt tên cho truyện.
một số HS đọc bài làm, nhận xét.
C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.


- Chú ý nghe giảng ñeå hiểu bài.
- Cả lớp suy trả lời.


- Lắng nghe



- HS lần lượt lên bảng, bốc thăm chọn bài tập đọc sau đó đọc 1 đoạn hoặc cả bài như trong phiếu đã chỉ định. 
- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. 
- Là tiết trời
- Càng lạnh giá hơn.
- Lạnh giá.
b) vàng tươi, sáng trưng, xanh mát.
c) siêng năng, cần cù.


- 2 HS đọc thành tiếng.
- Làm bài cá nhân.
- HS đọc bài làm, nhận xét.


- Suy nghĩ và đặt tên cho truyện.
VD: Cậu bé tốt bụng, Em ngã anh nâng, ...

































Tiết 4: Toán                         LUYỆN TẬP CHUNG  (tr 181)       
I. Mục tiêu:
- Biết xem giờ trên đồng hồ.
          - Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 .
          - Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.
          - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính.
          - Biết tính chu vi hình tam giác.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
                 - Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm.
                 - Phương tiện: Bảng phụ, thước.                             
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
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	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD trò chơi "Ch/chua, cua cắp"
 2, Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính
  28 + 19 ;   73 – 35 ;   53 + 47    
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá: 
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài 1: Nêu yêu cầu
- : Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ trên đồng hồ .
- Nhận xét, tuyªn d­¬ng.
Baứi 2 : Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn. 
-Nhận xét.
Bài 3: Nêu cách đặt tính , tính ?
- Nhận xét.
Bài 4 : Tính.
-Yêu cầu HS tự làm bài. 
- Lưu ý tính từ trái sang phải.
Bài 5 : Gọi 1 em đọc đề.
- Muốn tìm chu vi hình tam giác ta làm thế nào ?
- Tổ chức nhận xét, chữa bài.












C, Kết luận:
- Chốt lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

-  Cả lớp cùng chơi, 

- 3 em lên bảng làm, dưới lớp làm vào bảng con.


-  Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.

- Thi đọc giờ trên đồng hồ. Chia 2 đội .
(5 giờ 15 phút hoặc 17 giờ 15 phút)
( 9 giờ 30 phút hoặc 9 giờ rưỡi )
( 12 giờ 15 phút )
- Nêu cách so sánh các số có 3 chữ số : 
...từ bé đến lớn :699. 728 . 740. 801.

- Nêu cách đặt tính và tính theo cột dọc
 + 42             - 85          + 432
    36               21              517
    78               64              949
- Nêu cách làm.
24 + 18 – 28 = 42 – 28 = 14
3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9
- 1 em đọc 
- Tính tổng độ dài 3 cạnh. 
- Làm vở « li.
   Chu vi hình tam giác ABC :
    5 + 5 + 5 = 15 (cm)
Đáp số : 15 cm.
- Hoặc:  5 x 3 = 15 (cm)





Buổi chiều:
 Tiết 1: Ôn tập Tiếng Việt - T2 : Luyện viết
Nghe viết: TRẦN QUỐC TOẢN RA QUÂN
I, Mục tiêu: 
      	- Nghe viết được chính xác đoạn văn viết chính tả "Trần Quốc Toản ra quân". Làm được bài tập 2; 3a.(tr 85, 86).
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'


17'








8'






4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc cho hs viết:  con dao, rao hàng, giao bài.. 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1: a, HD viết chính tả
- Đọc lại bài viết.
- Khi đang uống nước ở dưới suối bồ câu thấy gì?
- HD viết đúng các chữ khó, 
b, HD hs tập chép bài "Trần Quốc Toản ra quân" theo y/c.
- Y/c hs tự đọc câu, cụm từ để viết.
- T/c hs kiểm tra chéo giữa các cặp.
HĐ 2: Bài tập chính tả.
- Tự làm vào tài liệu ôn bài tập  (cá nhân).

- Nhận xét kết luận.


C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp viết vào bảng con.



- Lắng nghe

HĐ1:  Viết
- 2 em đọc bài viết trước lớp.
- TLCH 

- Thực hiện vào bảng con. 


- Luyện viết vào VBTRKN 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau.
HĐ2:  Bài tập
- 2, Điền ng/ngh:
+nghỉ ngơi, ngọn cây, nghề nghiệp, nghiêng ngả.
- 3, ngắn gọn, ghi bài, trêu ghẹo, gặp bạn.
- Làm bài nêu kq trước lớp.
-  NX, chữa bài.



Tiết 2: Ôn tập Tiếng Việt,  tiết 3:  Luyện đọc:
CẬU BÉ VÀ CÂY SI GIÀ
I, Mục tiêu: 
-  Củng cố lại các kiến thức bài học. Nhằm giúp hs nắm chắc bài hơn và đọc lưu loát hơn.
II, Phương pháp, phương tiện:
- Phương pháp: Thực hành
- Phương tiện: :  Vở bài tập                              
III, Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


5'


8'


   8'



6'

4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lại bài 
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
 HĐ1:  HD luyện đọc .HD đọc đúng câu văn, ngắt hơi ở chỗ ghi dấu/, nghỉ hơi ở chỗ ghi dấu //.
HĐ2: Chọn dòng nào ....
- a, chăm chỉ, chịu khó
- b, hiền hậu, vui tính
HĐ3: Đọc y/c của bài
- Cho hs làm việc theo cặp,  
- Nhận xét, chữa bài.
- T/c cho hs thi đọc 
HĐ4: HD tìm hiểu y/c của bài.
- Cho hs làm miệng.

C, Kết luận:
- Gọi  vài em đọc toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
 
- Cả lớp theo dõi bạn đọc.


- Lắng nghe

- Bài 1: Luyện đọc ngắt đúng nhịp ở chỗ có dấu.

- Bài 2: Làm bài cá nhân
- Chọn ý a hoặc ý b, c, d theo y/c.

- Bài 3: Viết vào vở
- Làm việc theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

HĐ4: Làm bài cá nhân vào VBTTV, chữa bài.


- 2 hs đọc lại toàn bài.



Tiết 3: Ôn Toán (T1):           ÔN CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA
I, Mục tiêu:    
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu pt cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ, nhân và chia.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Hỏi đáp, luyện tập
 	- Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'






1'

7'


6'



6'





  6'



  4'

	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- HD chơi trò chơi: Đi chợ
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc thực hiện các bài tập trong VBTT.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá- Giới thiệu bài .
2, Kết nối:
	>, < , =


Bài 1:  
437   < 473         154 > 145 
869 < 911           457 = 457
Bài tập 2. Số ? 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.

Bài tập 3. đọc bài toán theo tóm tắt và giải. 




Bài tập 4: Tính
2 x 4 =         3 x 4 =        4 x 5 = 
8 : 2 =         12 : 3 =       20 : 4 =
 8 : 4 =         12 : 4 =      20 : 5 =
- HD chữa bài.
 C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học. dặn dò.
	

- Cả lớp chơi dưới sự HD của gv.

- Cả lớp kiểm tra chéo..


- Lắng nghe

- Bài 1: Thực hành  vào vở rồi nêu kq.

- Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.
     2 + 3 = 5  
     5 + 10 + 15 =30 
- Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
                     Bài giải
Đội 2 trồng được số cây là:
56 + 9 = 65 (cây)
                 Đáp số: 65 cây
- 1 hs đọc lại bài giải trên bảng .
Bài tập 4: Số?
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
2 x 4 = 8    3 x 4 = 12    4 x 5 = 20
8 : 2 = 4     12 : 3 = 4    20 : 4 = 5
 8 : 4 = 2    12 : 4 = 3   20 : 5 = 4



	Ngày soạn: 07/ 5/ 2016                
Ngày giảng: 12/ 5/ 216             
	
	Thứ  năm ngày 12 tháng 5 năm 2016


                                     
Tiết 1: Toán:              LUYỆN TẬP CHUNG  (tr 181)
I. Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.          
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:   
            - Phương pháp: Quan sát, thực hành
            - Phương tiện: VBT, phiếu bài tập, ĐDHTT.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'




2'


8'



8'





9'








5'




4'
	A. Mở đầu: 
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra: Đặt tính rồi tính
  2 + 19 ;   71 – 35 ;   83 + 14 
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá : GT bài:  
2. Kết nối: 
3. Thực hành:
Bài 1: Nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS lên bảng làm bài.
138 + 327;      720 – 132;   683 – 18.
- Nhận xét.
Bài 2: Nêu yêu cầu 
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện tính giá trị biểu thức có đến 2 dấu phép tính 
     12 + 8 + 6 	= 20 + 6 = 26
     36 + 19 – 19 = 55 –1 9 = 36
- Nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3: Nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Bài toán thuộc dạng toán gì? Vì sao?
- Yêu cầu HS tóm tắt và làm bài.
- Tóm tắt :                     70 tuổi
  Ông /-------------------------/---------/
  Bố   /-------------------------/ 32 tuổi
		             
                        ? tuổi
Bài 4: HS giỏi
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
- Viết lên bảng: 75 + 18 = 18 + 
- Điền số nào vào ô trống?Vì sao?

C. Kết luận: Nhận xét đánh giá tiết học 
- Chuẩn bị: Thi HK1.
	

- HS thực hiện. Bạn nhận xét.



- Đặt tính rồi tính.
                                 
- HS NX.

- Thực hành tính từ trái sang phải.
- Làm bài.




- Đọc đề bài.
- Bài toán về ít hơn, kém là ít hơn.
- Giải bài toán
                     Bài giải
	        Số tuổi của bố là:
		    70 – 32 = 38 (tuổi)
                          Đáp số: 38 tuổi



- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Quan sát.
- Điền số 75.Vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi



Tiết 2: Ôn Tiếng Việt: LV:       TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI 
I. Mục tiêu:
	- Biết dựa vào bài dựa vào câu hỏi gợi ý để tả về một cây.
- Viết được 1 đoạn văn ngắn kể về cây.
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
         - Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
         - Phương tiện: Vở BTCCKTKN và SGK.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'







1'


15'




15'




4'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát đầu giờ, kiểm tra sĩ số.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra .
+ Kể ngắn về người thân .
- HD nhận xét.
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá:
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài 1: Viết vào chỗ trống câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau:
- Tổ chức chữa chữa bài.


Bài 2: Cho hs đọc y/c của bài. Viết bài.




C , Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát, Lớp trưởng báo cáo sĩ số.


- 1-2 em đọc lại bài làm.



- Lắng nghe

- 3 em đọc y/c củ bài trước lớp.
- Trao đổi trong nhóm, trình bày.
- Cả lớp làm vào vở.
- Nối tiếp đọc kết quả trước lớp.
- Nhận xét, chữa bài.
- 2 em đọc yêu cầu nối tiếp. làm bài.
- 3 em nối tiếp đọc bài làm trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.



Tiết 3: Toán: :                 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ cuối học kì II
                                                   (Đề thi của Phòng GD&ĐT )
Tiết 4: ôn toán:              ÔN CỘNG , TRỪ , NHÂN, CHIA 
I. Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.          
I, Phương pháp, phương tiện dạy học:
           - Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
           - Phương tiện: SGK.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	6'





1'


8'



6'



8'






9'


5'
	A, Phần mở đầu:
1, Ổn định tổ chức:
- Hát chuyển tiết.
 2, Kiểm tra bài cũ:
- T/c trò chơi: "Truyền tin"
B, Các hoạt động dạy học:
1, Khám phá
- Giới thiệu bài.
2, Kết nối:
Bài 1:  Tính
10  + 6 =             15 + 5 =
26 + 37 =            45 + 21 =

Bài tập 2. Số ? 
- Cho hs làm VBTT , nhận xét.
- Nhận xét chốt nội dung.

 Bài tập 3. đọc bài toán theo tóm tắt và giải. 





HĐ 4: Bài tập 4: Số?
- Đếm hình
- HD chữa bài.
C, Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp hát

 
- Thực hiện trò chơi.


- Lắng nghe
Bài 1: Thực hành  vào vở rồi nêu kq.
10  + 6 =  16       15 + 5 = 20 
26 + 37 = 63      45 + 21 = 66 
Bài tập 2: Thực hành vào VBTT . Nhận xét, chữa bài.
     2 + 3 = 5  
     5 + 10 + 15 =30 
Bài tập 3: 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.
                     Bài giải
Đội 2 trồng được số cây là:
4 x 2 = 8 (cây)
                 Đáp số: 8 cây
- 1 hs đọc lại bài giải trên bảng .
Bài tập 4: Số?
- 1 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở. chữa bài.




	Ngày soạn: 07/ 5/ 2016                
Ngày giảng: 13/ 5/ 216             
	
	Thứ  năm ngày 13 tháng 5 năm 2016



Tiết 1:  Tiếng Việt:               KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II (đọc)
                                                     (Thực hiện theo đề của cấp trên ra) 
 
Tiết 2: Tiếng Việt:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I (viết)
                                    (Thực hiện theo đề của cấp trên ra) 
Tiết 4: Sinh hoạt:                     NHẬN XÉT TUẦN 35
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần 35.
a, Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét về các hoạt động của lớp trong tuần qua.
b, Lớp thảo luận bổ sung ý kiến.
c, Giáo viên nhận xét chung về các hoạt động thi đua như:
            + Thực hiện nề nếp học tập của lớp, cá nhân hs.
            + Thực hiện vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân.
            + Thực hiện các hoạt động  thể dục giữa giờ.
            + Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và nội quy của lớp.
- Khen ngợi những hs đã thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp cũng như trong học tập có kết quả cao.
- Động viện, khích lệ những hs còn có những yếu kém trong học tập cũng như các hoạt động của lớp, của trường.
2, Phương hướng thực hiện tuàn sau: 
- Thực hiện tốt các bài kiểm tra.
- Hoàn thiện chương trình năm học.
                                                                Ngày     tháng     năm 2016
                                                                     Phê duyệt của tổ CM

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
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